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Bài tóm tắt 

Chiến lược đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã được xác định rõ trong các 

Nghị quyết của Đảng và Nhà nước từ sau Đổi Mới 1986. Mặc dù vậy, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện còn nhiều bất cập. 

Trong hoàn cảnh đó, đề tài: Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá. thuộc Chương trình cấp nhà nước KC.0717, do Viện Khoa học Kỹ 

thuật Nông nghiệp Việt Nam thực hiện, với mục tiêu là xây dựng được cơ sở 

và luận cứ khoa học cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn Việt nam và đề xuất các định hướng chiến lược, giải pháp chính 

sách đến 2020, mang tính cấp thiết cao.  

Đề tài đã sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu tiên tiến và phổ 

biến để thực hiện các nội dung nghiên cứu đề tài như : đánh giá nông thôn có 

sự tham gia, điều tra, phỏng vấn, thu thập số liệu ở các cấp trung ương và địa 

phương, tiếp cập hệ thống nông nghiệp, mô hình hoá, nghiên cứu ngành 

hàng, thị trường, phương pháp chuyên gia, hội thảo. 

Các kiến nghị chính về chiến lược thúc đẩy chuyển dịch  

CCKTNNNT đề xuất là: 

− Giúp các hộ nông dân, đặc biệt là các hộ trung bình chuyển từ tình 
trạng tự cấp sang sản xuất hàng hóa. 

− Đa dạng hóa sản xuất để tạo việc làm và tăng thu nhập của nông dân. 

− Xây dựng các thể chế thị trường đa dạng, hoàn thiện từng bước hệ 
thống thể chế thị trường. 

− Xây dựng hoạt động phi nông nghiệp, công nghiệp nông thôn, tạo 
việc làm cho nông dân.  

− Cần tiến hành đô thị hóa một cách hài hoà để lôi kéo cả sự phát 

triển của nông thôn. 
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Những đóng góp mới của đề tài: 

Đề tài đã xây dựng được cơ sở lý luận của quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đã làm rõ được khái niệm, nội dung và 

bước đi của quá trình chuyển dịch. Đề tài đã đề xuất những định hướng và 

những giải pháp, chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn cho giai đoạn đến 2020. 

Qua xây dựng, hỗ trợ và tổng kết các mô hình tổ chức sản xuất nông 

nghiệp, nông thôn, đề tài đã đề xuất được các định hướng chiến lược, các hệ 

thống giải pháp chính sách, thể chế nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường 

thuận lợi để các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh được nhân rộng và 

hoạt động có hiệu quả. 
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Phần Mở đầu 

 

Tính cấp thiết của đề tài 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển kinh 

tế đất nước. Đối với nước ta, nông nghiệp nông thôn hiện có vị trí vô cùng 

quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội hiện nay cũng như trong tương lai. 

Kể từ sau cải cách kinh tế năm 1986, mặc dù cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn khá chậm, khu vực 

phi nông nghiệp phát triển không ổn định, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng 

chủ yếu trong cơ cấu kinh tế nông thôn.  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển kinh 

tế đất nước, bởi nhiều lí do :  

Thứ nhất, nông nghiệp và nông thôn hiện có vị trí vô cùng quan trọng 

trong đời sống kinh tế, xã hội nước ta hiện nay và trong tương lai.  

Thứ hai là, do thực trạng yếu kém của cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn hiện nay, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn khá 

chậm, khu vực phi nông nghiệp phát triển không ổn định, nông nghiệp vẫn 

chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế nông thôn.  

Thứ ba là, do chính nhiệm vụ và yêu cầu của quá trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước đặt ra. Nông nghiệp nông thôn với tư cách là bộ 

phận quan trọng cấu thành nên nền kinh tế cần phải chuyển dịch nhanh cơ 

cấu kinh tế để đạt mục tiêu chung là đưa nước ta cơ bản trở thành nước công 

nghiệp vào năm 2020.  

Lí do thứ tư, đòi hỏi chúng ta phải chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn là xuất phát từ đòi hỏi về thị trường. Sự phát triển 

kinh tế kéo theo sự phát triển nhanh chóng của thị trường trong nước và thị 

trường nước ngoài (đặc biệt là sự hội nhập vào AFTA, WTO) trong thời gian 
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tới đòi hỏi nông nghiệp phải có bước phát triển mới để có thể đáp ứng được 

nhu cầu của thị trường cả về số lượng và chất lượng.  

Cuối cùng, lí do thứ năm xuất phát từ yêu cầu của nền kinh tế phát 

triển có hiệu quả gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan và xã 

hội nông thôn (Lê Đình Thắng, 1998). 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn có mục tiêu 

vừa nhằm thúc đẩy hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp, vừa đa dạng hoá kinh 

tế nông thôn, phát triển nhiều việc làm để tăng cơ hội nâng cao thu nhập cho 

dân cư nông thôn, rút ngắn khoảng cách giàu, nghèo giữa nông thôn và thành 

thị. 

Trong Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá 

IX (2002) đã định nghĩa công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông 

thôn chính là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và thị trường, tăng 

tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong nông thôn. 

Như vậy để thực hiện được mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nông nghiệp và nông thôn thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn là con đường tất yếu. Quan niệm “CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn 

bao gồm hai quá trình là những chuyển biến về kinh tế, kỹ thuật và những 

chuyển biến về kinh tế, xã hội ” đòi hỏi có một tiếp cận nghiên cứu mang 

tính tổng hợp về kỹ thuật và kinh tế xã hội đối với quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.  Phương pháp tiếp cận tổng hợp này phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt 

nam và đặc biệt là Bộ môn Hệ thống nông nghiệp. 

Để phát triển nền nông nghiệp hàng hoá, bền vững và chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn Việt nam theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 

đòi hỏi phải xây dựng cơ sở và luận cứ khoa học một cách đúng đắn về vấn 

đề chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách phát triển đối với 

nền kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tương lai 

nói riêng.  
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Cho đến nay, đã có khá nhiều tác giả nghiên cứu về chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng. 

Những nghiên cứu này phần nào đã khái quát hoá được tình hình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, phân tích được một số nguyên nhân làm chậm quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn nước ta thời gian qua. 

Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì những nghiên cứu này còn thiếu tính hệ thống và 

tính phổ quát, thường mới chỉ đề cập đến một hay một số khía cạnh của sự 

chuyển dịch mà thiếu lô gic tổng thể, có nhiều quan điểm còn chưa rõ ràng 

và thống nhất, thậm chí mâu thuẫn nhau. Các nghiện cứu chưa làm rõ được 

bản chất, đặc trưng, xu thế và và nội dung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá để từ đó 

mà đề xuất hay tham mưu cho việc hoạch định các giải pháp chính sách thúc 

đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong thời gian 

tới.  

Trong bối cảnh đó đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam thực hiện 

là hoàn toàn có ý nghĩa thực tiễn và mang tính cấp thiết cao. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Đề tài KC. 07.17 có mục tiêu tổng thể: “Xây dựng được cơ sở và luận 

cứ khoa học cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn nhằm phát triển nền nông nghiệp hàng hoá, bền vững và nhằm thay đổi 

cơ cấu kinh tế nông thôn Việt nam theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá”. 

 Các mục tiêu cụ thể của đề tài là: 

- Xác định được bản chất và đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn Việt Nam theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thông 

qua các nghiên cứu mang tính chất lí luận và thực tiễn. 

- Xác định được nội dung chủ yếu, các nhân tố ảnh hưởng và xu 

hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn phát triển kinh tế đất nước. 
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- Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện một số mô hình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn cụ thể.  

Đôí tượng và phạm vi nghiên cứu 

Để giải quyết 3 mục tiêu cụ thể trên đây, đề tài chọn đối tượng và 

phạm vi nghiên cứu là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,  

nông thôn của nước ta từ trong giai đoạn 1990-2003, đặc biệt tập trung vào 

giai đọan có nhiều thay đổi về cơ cấu kinh tế gần đây 1996-2003. 

Những đối tượng nghiên cứu của đề tài đặt ra là phù hợp với tình hình 

thực tiễn, khi mà các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đã xác định: 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) của cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,  

nông thôn. 

- Phân tích và đánh giá hiện trạng của quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta trong những năm qua. 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta. Đặc biệt là vai trò của thể chế thị 

trường trong quá trình chuyển dịch này. 

- Mô phỏng các kịch bản, dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp, nông thôn. 

- Xác định nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện quá trình 

chuyển dịch. 

- Lựa chọn một số mô hình sản xuất để khảo sát, phân tích và tác 

động để làm cơ sở đề xuất các mô hình thích hợp cho chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn... 

Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài đã sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu tiên tiến và phổ 

biến để thực hiện các nội dung nghiên cứu đề tài như : đánh giá nông thôn có 

sự tham gia của cộng đồng, điều tra, phỏng vấn, thu thập số liệu ở các cấp 
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trung ương và địa phương, tiếp cận hệ thống nông nghiệp, mô hình hoá, 

nghiên cứu ngành hàng, thị trường, phương pháp chuyên gia, hội thảo... 

Các nội dung nghiên cứu sử dụng phân tích tài liệu thống kê và tổng 

hợp các nghiên cứu được thực hiện ở các cấp khác nhau: toàn quốc và 8 vùng 

sinh thái. 

Các khảo sát thực địa nhằm đánh giá được thực trạng chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế và chính sách cũng như sáng kiến địa phương được tiến hành ở 9 

tỉnh đại diện cho các vùng sinh thái: Bắc Ninh, Hải dương (Đồng bằng sông 

Hồng), Sơn La (Tây bắc), Yên bái (Đông bắc), Thanh hoá (Bắc Trung bộ), 

Đắc lắc (Tây nguyên), Quảng nam (Nam Trung bộ), Đồng nai (Đông nam 

bộ), An giang (Đồng bằng sông Cửu long). 

Các khảo sát cũng được tiến hành trên 11 ngành hàng nông sản và tiểu thủ 

công nghiệp: 

1- Ngành hàng lúa gạo tại An giang 

2- Ngành hàng nuôi cá tại Cần thơ và An giang  

3- Ngành hàng rau  tại Hải dương và Hà nội 

4- Ngành hàng chè tại Phú thọ và Thái nguyên 

5- Ngành hàng cà phê  tại Đắc lắc 

6- Ngành hàng mía đường tại Quảng ngăi và Thanh hoá 

7- Ngành hàng thịt lợn tại Hải dương và  Đồng nai 

8- Ngành hàng  bò sữa tại Bắc ninh 

9- Ngành hàng điều tại Đồng nai. 

10- Ngành hàng ngô  tại Sơn la 

11- Ngành hàng đồ gỗ mỹ nghệ tại Bắc ninh 

Các mô hình thể chế thị trường tiên tiến được khảo sát và đánh giá: 

1. Mô hình tổ chức thị trường thúc đẩy thâm canh ngô ở Sơn la 

2. Mô hình HTX chuyên ngành nuôi lợn chất lượng cao ở Nam sách, 

Hải dương. 
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3. Mô hình HTX sản xuất rau an toàn ở ven đô Hà nội 

4. Mô hình mạng lưới sản xuất và thương mại hoá sản phẩm đồ gỗ mỹ 

nghệ ở Bắc ninh. 

5. Mô hình nhóm nông dân làm mạng lưới cho nhà máy chế đường ở 

Quảng ngãi 

6. Mô hình liên kết giưă nông dân và công ty chế biến cà phê ở Đắc lắc. 

7. Mô hình HTX thu gom lúa gạo xuất khẩu Phú tân liên kết với công 

ty chế biến ở An giang 

8. Mô hình tổ chức câu lạc bộ thuỷ sản thu mua thuỷ sản ở An giang 

9. Mô hình HTX thương mại hoá xoài cát Hoà lộc ở Tiền giang 

10.  Mô hình liên kết sản xuất và chế biến điều ở Đồng nai 

11.  Mô hình HTX thu mua mía ở Lam sơn, Thanh hoá 

12.  Mô hình Tổ chức nông dân sản xuất lúa tám xoan đặc sản ở Hải hậu 

Các mô hình thể chế tổ chức sản xuất và thị trường được tác động thử 

nghiệm nhằm mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông 

thôn của các địa phương được triển khai trên 6 địa phương và hoạt động sản 

xuất khác nhau: 

1. Mô hình sản xuất, chế biến thương mại lúa Tám Xoan, huyện Hải 

Hậu, Nam Định. 

2. Mô hình HTX chăn nuôi chuyên ngành ở Nam Sách, Hải Dương. 

3. Mô hình nhóm sản xuất rau an toàn ven đô ở xã Văn Đức, Gia Lâm, 

Hà Nội. 

4. Mô hình nhóm nông dân liên kết chăn nuôi lợn chất lượng cao tại 

vùng ven đô, huyện Hoài Đức, Hà Tây. 

5. Mô hình trồng lạc giống mới L14 và L20 ở vụ xuân nhằm sử dụng 

hợp lý và nâng cao hiệu quả kinh tế vùng đất cát ven biển, huyện Nghi Lộc, 

Nghệ An. 
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6. Mô hình cải tiến các vườn trang trại điều cũ nhằm tăng hiệu quả của 

cây điều hiện có ở Ninh Thuận. 

Để hoàn thành khối lượng lớn các nội dung đã nêu, đề tài đã sử 

dụng đồng thời nhiều tiếp cận và phương pháp nghiên cứu sau : 

1) Phương pháp chuyên khảo tài liệu nghiên cứu lý luận và thực tiễn 
sẵn có trong và ngoài nước, từ đó phân tích tổng hợp thành cơ sở lý luận của 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn..  

2) Sử dụng lý thuyết về kinh tế học thể chế để làm rõ vai trò của thể 
chế trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

3) Tiếp cận nghiên cứu kinh tế vỹ mô nhằm đánh giá tình hình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và xác định các yếu tố tác động đến quá trình chuyển 
dịch CCKTNN, NT. Trong đó các phương pháp sau đây đã được áp dụng vào 

các nghiên cứu, phân tích : 

- Các phương pháp phân tích thống kê theo hệ thống chỉ tiêu đánh 
giá kết quả chuyển dịch của toàn quốc và của từng vùng. 

- Phương pháp phân tích thống kê nhiều chiều, như phân tích thành 
phần chính, phân loại chùm để phân tích các yếu tố tác động và phân kiểu 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

- Các phương pháp phân tích kinh tế lượng để phân tích sự tác động 
qua lại giữa các yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển dịch. 

4) Tiếp cận phân tích hệ thống và nghiên cứu hệ thống nông nghiệp 
nhằm hệ thống hoá các cơ cấu hoạt động nền kinh tế nông thôn, nông nghiệp 
và nghiên cứu chẩn đoán đa dạng hoá và chuyên môn hoá cấp vùng và cấp hộ 
nông dân. Đề tài đã chọn các điểm nghiên cứu đại diện cho các vùng sinh 
thái-kinh tế xã hội để nghiên cứu động thái phát triển của các hệ thống nông 
nghiệp, kinh tế hộ nông dân nhằm phát hiện những yếu tố thuận lợi khó khăn 
trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu kinh tế của các 
hệ thống nông nghiệp cấp vùng, tiểu vùng và nông hộ. Các phương pháp 
phân tích hệ thống và tác động bao gồm: 

-  Phương pháp chẩn đoán nhanh hệ thống nông nghiệp, nông thôn    

-  Phương pháp nghiên cứu-tác động (research-action) để xây dựng 
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các mô hình thể chế. 

5) Tiếp cận nghiên cứu thị trường, ngành hàng sản phẩm nhằm nghiên 

cứu cấu trúc và sự thay đổi cấu trúc thị trường và sự thay đổi của cấu trúc thị 

trường đối với các sản phẩm nông sản chiến lược của mỗi vùng kinh tế, mỗi 

địa phương. Những thuận lợi và  khó khăn, của sự phát triển các ngành hàng 

sản phẩm ở nông thôn. Tiếp cận này cũng nhằm nghiên cứu các thể chế điều 

phối thị trường, chất lượng các hàng hoá và mối quan hệ của các tác nhân 

kinh tế trong ngành hàng. Các phương pháp phân tích đã sử dụng là: 

-  Phương pháp phân tích ngành hàng sản phẩm (global value chain). 

-  Phương pháp phân tích, dự báo thị trường 

- Phương pháp phân tích kinh tế học thể chế (institutionnal 
economics). 

6) Phương pháp thảo luận xây dựng chính sách nông nghiệp có sự 
tham gia của tác nhân ngành hàng (Cadiac): nhằm phân tích và kiểm chứng 
các mục tiêu và các giải pháp chuyển dịch của các ngành, các vùng, địa 
phương... 

7) Sử dụng các công cụ toán học như mô hình kinh tế vỹ mô trên 
Excel để mô phỏng các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,  
nông thôn và các bước theo từng giai đoạn và mô hình đa thị trường để mô 
phỏng sự phát triển của các ngành hàng nông sản cơ bản trong điều kiện thay 
đổi chính sách vỹ mô, chính sách thị trường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông thôn (các phương pháp và các phương trình toán học của các mô hình 
được trình bày chi tiết trong phần phụ lục) 

Nội dung nghiên cứu của đề tài 

Các nội dung nghiên cứu của đề tài được tổ chức theo 6 đề tài nhánh 
có tính chất bổ sung lẫn nhau: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn, bao gồm các nội dung chính sau: 

- Khái niệm và bản chất của cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, cơ cấu kinh tế nông thôn. 
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- Phân tích mối quan hệ, xu thế vận động của quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá.  

- Tổng kết kinh nghiệm trong quá khứ trong nước và nước ngoài về 
những vấn đề liên quan đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Nội dung 2: Phân tích hiện trạng của quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn những năm qua nhằm nghiên cứu những 
thuận lợi và khó khăn, tiềm năng và hạn chế của quá trình phát triển kinh tế, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở nước ta.  

Nội dung 3: Xác định điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thông qua việc điều tra, 
khảo sát các tác nhân kinh tế tại 8 vùng kinh tế trong cả nước. 

Nội dung 4: Mô phỏng các kịch bản chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và các bước chuyển dịch 
theo các giai đoạn khác nhau trong tương lai trên cơ sở các mục tiêu đề ra ở 
mỗi giai đoạn.  

Nội dung 5: Xác định nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn phát triển 

kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Nội dung 6: Tổng kết đánh giá, nghiên cứu đề xuất xây dựng và cải 

tiến một số mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Tính mới, tính sáng tạo của đề tài 

Từ phân tích tổng hợp các tài liệu về kinh nghiệm của các nước trong 

khu vực và thế giới cũng như thực tiễn phát triển của nông nghiệp, nông thôn 

Việt Nam, đề tài đã tập hợp một cách đầy đủ và có hệ thống cơ sở khoa học về 

một vấn đề rất thời sự hiện nay: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn.  

Đề tài đã tiến hành thu thập được một khối lượng rất lớn số liệu thống 

kê, thông tin có giá trị ở các cấp qua nhiều năm, đặc biệt đề tài đã tổ chức 
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nhiều cuộc điều tra khảo sát ở tất cả các vùng trong cả nước trên tất cả các 

lĩnh vực có liên quan tới sản xuất nông nghiệp, nông thôn, từ đó đã khái quát 

được bức tranh về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn của từng vùng, từng lĩnh vực và toàn quốc trong thời gian qua. 

Bằng việc phân tích sâu bản chất của quá trình chuyển dịch và các 

ngành hàng có lợi thế của từng vùng, đề tài đã xác định được các yếu tố cơ 

bản ảnh hưởng tới quá trình chuyển dịch. Từ đó làm cơ sở đề xuất những 

định hướng và những giải pháp, chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới, phù hợp với 

tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Về mặt khoa học, đề tài đã chỉ ra khó khăn lớn nhất của nông dân 

trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển 

mạnh nông nghiệp hàng hoá, là thiếu thị trường và các thể chế thị trường để 

có một thị trường quốc gia hoàn chỉnh. Ngoài ra, lại có một thách thức lớn là 

sự tích luỹ dân số nông nghiệp ở nông thôn. Đô thị hoá và di dân không được 

khuyến khích, ngành nghề nông thôn không được phát triển mạnh. Việc thiếu 

việc làm ở nông thôn là một trở ngại lớn. 

Đề tài cũng chỉ ra mối quan hệ giữa giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Gần đây việc giảm nghèo trở thành một mục 

tiêu quan trọng. Muốn giảm nghèo phải chuyển được các hộ nông dân tự cấp 

sang sản xuất hàng hoá đang còn chiếm khoảng 50% số hộ hiện nay. Quá 

trình này đòi hỏi phải giúp họ tiếp cận với thị trường mà còn cần các thể chế 

phi thị trường hỗ trợ nông dân dựa chủ yếu trên sự tương trợ. Các hộ nông 

dân nghèo muốn tăng thu nhập phải dựa vào đa dạng hoá sản xuất. Nhưng 

phát triển nông nghiệp hướng vào xuất khẩu lại đòi hỏi phải chuyên môn hoá, 

chuyên canh hoá. Nhiều vùng không tìm được thị trường xuất khẩu, hướng 

vào thị trường trong nước lại đa dạng hoá được sản xuất và giảm nghèo 

nhanh hơn. Tất cả tình hình trên cho thấy chỉ có tăng trưởng nhanh không 

giải quyết được vấn đề. Cần phải có chất lượng của sự phát triển. Đấy chính 

là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Trên phương diện nghiên cứu phát triển, đề tài cũng góp phần vào làm 

xuất hiện các mô hình thể chế thị trường mới, mặc dù chưa mang tính phổ 
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biến nhưng các mô hình do đề tài xây dựng đã tìm ra một hướng đi mới nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng nông sản Việt nam thông qua liên 

kết nông dân và thị trường. Mối liên kết này đã làm giảm giá thành sản xuất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nguồn hàng ổn định có chất lượng cho 

thị trường. Nếu mô hình này được nhân rộng sẽ làm cho ngành hàng nông 

sản Việt nam có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường trong và ngoài nước. 

Việc tập hợp nông dân trong mô hình HTX chuyên ngành sẽ góp phần thúc 

đẩy nền nông nghiệp hợp đồng trong ngành hàng nông sản do nông dân và 

tác nhân đầu vào và đầu ra đều có nhu cầu liên kết chặt chẽ với nhau để giảm 

chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm trong mua bán. Mô hình bước đầu 

đã có ý nghĩa cao trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xoá đói giảm 

nghèo, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn. Như vậy là từ việc xây dựng luận cứ khoa học, đề tài đã thử nghiệm 

thành công việc áp dụng các luận cứ này trên thực tế để để xuất ra các mô 

hình thể chế thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền 

vững. Đây là một trong những sáng tạo của đề tài nghiên cứu mang tính lý 

thuyết còn ít thấy ở Việt nam. 

Đề tài được hoàn thành với sự nỗ lực của tập thể các nhà khoa học và 

được sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Vụ Quản lý Khoa học các ngành kinh tế 

kỹ thuật, Vụ Kế hoạch Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban chủ nhiệm chương 

trình Nhà nước KC.07; Lãnh đạo Viện Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp Việt 

Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, các Sở, Ban, 

Ngành của các tỉnh trong cả nước. Ban chủ nhiệm đề tài xin ghi nhận những 

sự giúp đỡ, đóng góp trên và trân trọng cảm ơn.      

Do hạn chế về thời gian và nhiều lý do khác, công trình này chưa thể 

giải quyết được tất cả các vấn đề của nông nghiệp, nông thôn và của cả nền 

kinh tế nước ta, nhưng ít ra cũng đề xuất được các vấn đề rất lý thú, và có khi 

còn cần tranh luận, cần phải tiếp tục để hỗ trợ cho sự phát triển của nước ta 

trong thời gian tới. Rất cần có những nghiên cứu tiếp theo để kiểm nghiệm 

những kết quả đã đạt dược và làm phong phú hơn lý luận và kinh nghiệm của 

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiện đang diễn 

ra rất sôi động và đa dạng trên khắp đất nước ta. 
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Chương I 

Tổng quan tình hình nghiên cứu  
ngoài nước và trong nước 

 

I. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Về công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

Để tìm hiểu quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá thì trước hết khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá cần được làm rõ. Công nghiệp hoá và hiện đại hoá là hai quá trình luôn 

đi kèm và hiện đại hoá là hệ quả của quá trình công nghiệp hoá thành công. 

Trên thế giới, có nhiều chiến lược công nghiệp hoá khác nhau phụ thuộc vào 

hoàn cảnh và mức độ phát triển của mỗi nước nhưng định nghĩa chung được 

thể hiện như sau:  

Công nghiệp hoá là một quá trình chuyển dịch xã hội và kinh tế trong 

đó xã hội thay đổi từ một nước tiền công nghiệp sang công nghiệp. Sự chuyển 

dịch xã hội và kinh tế ấy gắn liền chặt chẽ với sáng tạo công nghệ, đặc biệt 

với phát triển năng lượng quy mô lớn và luyện kim (Dictionary. 

LaborLawTalk.com, 2005).  

Như vậy công nghiệp hoá gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm nông nghiệp. Kinh nghiệm của việc 

công nghiệp hoá của nhiều nước cho thấy không có một sơ đồ công nghiệp 

hoá duy nhất có thể áp dụng ở các nước. Công nghiệp hoá phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố dẫn đến thành hay bại. Có nhiều kiểu công nghiệp hoá khác 

nhau. Nhiều nước đã thất bại do đã áp dụng các chiến lược công nghiệp hoá 

sai như chiến lược dựa chủ yếu vào công nghiệp nặng, chiến lược thay thế 

nhập khẩu...  

Các công trình đầu tiên nghiên cứu về công nghiệp hoá thường lấy 

nước Anh làm mô hình của cuộc cách mạng công nghệ và của công nghiệp 

hoá vì nước này là nước đi tiên phong trong quá trình này. Tuy vậy các công 

trình nghiên cứu về lịch sử kinh tế gần đây (Kemp, 1988) lại cho thấy sự phát 

triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh không phải là trường hợp điển hình của 
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châu Âu và của thế giới. Nước Anh là một nước bắt đầu việc công nghiệp hoá 

rất sớm, từ các thập kỷ 60 - 80 của thế kỷ 18, vì đã có những điều kiện rất 

thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản như: những cơ cấu nông 

nghiệp tiến bộ, sự phát triển của thị trường trong nước, sự phát triển của 

thương nghiệp quốc tế, một giai cấp tư sản có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. 

Ngay trong thế kỷ 18 tỷ lệ dân số phi nông nghiệp đã khá cao vì việc rút lao 

động khỏi nông nghiệp để chuyển sang công nghiệp đã được tiến hành tương 

đối nhanh do sự phá sản của nông dân nghèo và các nông trại lớn đã được 

hình thành tương đối sớm. Chính sự chuyển dịch cơ cấu đã thúc đẩy sự thay 

đổi về kỹ thuật chứ không phải ngược lại như hiện nay chúng ta tưởng. Cuộc 

cách mạng công nghiệp ở nước Anh không phải là kết quả của sự phát triển 

khoa học, mà chỉ là kết quả của việc tìm cách giải quyết các vấn đề do công 

nghiệp đặt ra. Máy hơi nước được coi như biểu tượng của cuộc cách mạng 

công nghiệp mãi đến giữa thế kỷ 19 mới được áp dụng rộng rãi. Ngân hàng 

không giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư tư bản cố định. 

Nhờ giá thành thấp đã thúc đẩy việc phát triển ngành luyện kim đã đẩy mạnh 

quá trình cơ giới hoá. Giáo dục không giữ vai trò quan trọng trong công 

nghiệp hoá. Nếu xem lại tốc độ tăng trưởng theo thời gian thì không hề có 

thời kỳ "cất cánh". Các sự việc trên cho thấy mô hình công nghiệp hoá ở Anh 

là một mô hình đặc thù không hề được lặp lại ở một nước nào cả. Quá trình 

này đã diễn ra trong thời gian một thế kỷ rưỡi.  

Sang đến thế kỷ 19 một loạt các nước châu Âu và một số nước khác đã 

bắt đầu tiến hành công nghiệp hoá. Nghiên cứu quá trình này Morris và 

Adelman (1989) phân biệt 4 kiểu công nghiệp hoá khác nhau: 

 a. Kiểu công nghiệp hoá dựa vào xuất khẩu công nghiệp chế biến và cải 

tiến chung trong nông nghiệp như ở các nước đi trước như Pháp, Bỉ, và Mỹ. 

 b. Kiểu công nghiệp hoá dựa và thay thế nhập khẩu, thực hiện ở các 

nước đi chậm hơn và có dân số nhiều như Đức, Y, Nhật và Nga. Các nước 

này muốn công nghiệp hoá được phải xoá bỏ các cản trở về thể chế và nông 

nghiệp được cải tiến chậm hơn công nghiệp. Việc công nghiệp hoá gặp nhiều 

khó khăn như ở Nga, Italia và Tây ban nha. 
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 c. Kiểu phát triển mạnh nông nghiệp để xuất khẩu sản phẩm sơ cấp, 

thực hiện ở các nước có nhiều đất và tài nguyên nhằm thu hút lao động và 

vốn của nước ngoài, như ở Australia, Arhentina, Canada và New Zeland. 

 d. Kiểu tăng trưởng cân đối ở các nước có thể chế và nguồn lợi có 

nhiều thuận lợi như Đan Mạch, Hà Lan và Thuỵ Sĩ. Các nước này dựa vào 

xuất khẩu, tạo được một nền nông nghiệp hàng hoá có nhiều thặng dư. 

 Các nước nghèo tài nguyên và thị trường trong nước tương đối nhỏ 

thực hiện chiến lược hướng xuất khẩu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp 

chế biến dùng nhiều lao động như Đài loan, Hàn quốc, Nhật bản, Hồng kông, 

Singapo. Chiến lược này được coi là chiến lược có hiệu quả nhất. Tuy nhiên 

mức độ thành công cũng khác nhau. Các mô hình phát triển hợp lý giữa công 

nghiệp và nông nghiệp như Nhật bản và Đài loan thì bền vững. Trái lại các 

mô hình công nghiệp hoá nhanh, làm cho nông nghiệp giảm quá nhanh thì 

không bền vững và gây nhiều bất ổn xã hội (Đặng Kim Sơn, 2001). 

Gần đây mô hình xí nghiệp nhỏ và vừa và cụm công nghiệp đã chứng 

tỏ là có hiệu quả hơn mô hình xí nghiệp lớn đã ngày càng được phổ biến rộng 

ở nhiều nước cả nước công nghiệp phát triển lẫn nước đang phát triển.  

Trong quá trình công nghiệp hoá cần phải chọn lựa:  

1. Giữa việc hướng vào thị trường trong nước hay ngoài nước. 

2. Giữa công nghiệp hoá phân tán hay tập trung vào các cực vùng. 

3. Giữa công nghiệp nặng cần công nghệ hiện đại và công nghiệp nhẹ 

tạo việc làm (P. Hugon, 1989). 

4. Giữa công nghiệp chế biến sản phẩm địa phương hay sản phẩm nhập nội.   

Như vậy là việc tồn tại nhiều mô hình công nghiệp hoá đã có từ lâu, và 

các mô hình khác nhau đều có những thành công và thất bại.  

Một kết luận chung là quá trình công nghiệp hoá phải tiến hành trong 

toàn bộ nền kinh tế cả công nghiệp, lẫn nông nghiệp và dịch vụ.  

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
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Tác giả nhận giải Nobel năm 1971 S. Kuznets là người nghiên cứu một 

cách hệ thống sự tăng trưởng của các nền kinh tế đã phát triển cho rằng, một 

trong những đặc trưng của tăng trưởng hiện đại là quy luật về sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế. Chuyển từ nền kinh tế lạc hậu sang nền kinh tế hiện đại, 

cơ cấu kinh tế có xu thế chuyển dịch trước đây từ nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp và gần đây là từ công nghiệp sang dịch vụ. Điêù đó cho thấy sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn phụ thuộc rất nhiều vào 

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của cả nền kinh tế.  Kuznets cũng chứng 

minh rằng có 2 xu thế tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nền 

kinh tế: Một là tăng trưởng truyền thống đã diễn ra ở hầu hết các nước công 

nghiệp (trừ Nhật bản và Nga), đó là xu thế chuyển dịch mà giai đoạn đầu chủ 

yếu dựa vào lợi thế so sánh. Xu thế thứ hai là xu thế chuyển dịch mà chủ yếu 

dựa vào tốc độ phát triển công nghệ. Nghĩa là một nước có thể không có lợi 

thế so sánh vẫn có thể chuyển dịch được cơ cấu nhờ vào phát triển kỹ thuật 

công nghệ tiên tiến. Như vậy, cả lợi thế so sánh và tiến bộ kỹ thuật có vai trò 

quan trọng và ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Theo  

Kuznets quy luật của sự chuyển dịch cơ cấu thể hiện các xu hướng của nhu 

cầu, sản xuất, buôn bán và việc sử dụng nhân tố sản xuất. 

Nurkse (1961) phân các nước thành 3 kiểu chiến lược phát triển: 

- Tăng trưởng qua xuất khẩu sản phẩm thô, 

- Tăng trưởng qua xuất khẩu hàng tiêu dùng chế biến, 

- Mở rộng sản xuất cho thị trường trong nước. 

Adelman và Morris (1967) mở rộng phương pháp của Kuznets, phân 

tích mối quan hệ giữa các mặt kinh tế, xã hội và chính trị của các nước. Họ 

phân tích thêm sự phân phối thu nhập. Các yếu tố điển hình được chú ý lúc 

nghiên cứu là lao động thừa, công nghiệp hoá, thay đổi nhu cầu (hiệu ứng 

Engel), tăng năng suất lao động khác nhau giữa các khu vực, sự chuyên môn 

hoá quốc tế. Đây chính là các yếu tố động lực của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Xu hướng khác trong nghiên cứu sự chuyển dịch kinh tế là mô hình 

hoá. Các mô hình tập trung vào các nhân tố như tăng trưởng của nhu cầu 

trong nước, xuất khẩu, thay thế nhập khẩu và nhu cầu trung gian như thay đổi 
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kỹ thuật. Mô hình hoàn chỉnh nhất là mô hình KWC (Kelley, Williamson và 

Cheetham, 1972) là một mô hình 2 khu vực: khu vực công nghiệp thành thị 

(S1) và khu vực nông nghiệp nông thôn (S2). Các nhân tố có tính nhị nguyên 

của hai khu vực là: dân số, nhu cầu và công nghệ để mô phỏng hậu quả của 

cơ cấu đến tốc độ và bản chất của tăng trưởng. 

Tuy nhiên, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng không đơn giản như thế. Killick (1993), 

chuyên gia Viện phát triển hải ngoại (Anh) đã nghiên cứu quá trình điều chỉnh 

của các nền kinh tế đang phát triển tổng kết rằng có rất nhiều yếu tố khác nữa 

ảnh hưởng đến sự chuyển dịch hoặc điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở mỗi quốc gia. 

Trước tiên là cán cân thương mại: một nước muốn phát triển mà sử dụng nông 

nghiệp làm ngành chủ đạo, thì nước đó phải xuất khẩu nông sản để bù đắp các 

chi phí nhập khẩu các sản phẩm chế biến, trang thiết bị máy móc sản xuất và 

tiêu dùng không ngừng gia tăng trong nước. Nhưng đây là nhiệm vụ khó thực 

hiện được của nông nghiệp bởi nhu cầu nông sản của thế giới tăng rất chậm và 

tỉ trọng ngoại thương của hàng nông sản luôn giảm do giá nông sản thế giới 

luôn trong xu thế đi xuống. Ngoại thương đã góp phần mở rộng thị trường, 

thay thế hàng nhập khẩu, tạo điều kiện dự trữ ngoại tệ cho các nhu cầu phát 

triển khác, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua quá trình công nghiệp 

hoá. Mặc dù vậy tiến bộ khoa học kỹ thuật lại không phải là yếu tố độc lập khi 

tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sự thay đổi công nghệ đòi hỏi 

phải đi đồng thời với xây dựng các điều kiện về yếu tố sản xuất (vốn, cơ sở hạ 

tầng...), thể chế, thị trường để đón nhận nó. Hạn chế của các nước đang phát 

triển là sự hạn hẹp về vốn đầu tư, về khả năng tiếp cận và tăng mức vốn/lao 

động, khả năng tham gia vào thị trường quốc tế và sự yếu kém tổ chức của thị 

trường trong nước. Bởi vậy sự phát triển của thị trường tài chính và sự gia tăng 

của tỷ lệ tiết kiệm trong nước/GDP, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, sự tổ 

chức và phát triển thị trường trong nước cũng là những yếu tố ảnh hưởng lớn 

đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cần phải có giải pháp để tăng tỷ suất đầu tư 

đặc biệt là những đầu tư để đào tạo kỹ năng chuyên môn cho người lao động. 

Đây là yếu tố sẽ tạo nhiều thuận lợi cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tương 

tự thì một thị trường tài chính phát triển ngoài việc kích thích tiết kiệm tại chỗ 
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còn cần phải hỗ trợ cho dòng vốn chảy vào nông thôn, tránh sự chảy máu vốn, 

khuyến khích sự hình thành tư bản trong ngành và giảm thiểu các rủi ro.  

Vấn đề này cũng được khẳng định bởi Yifu và Pao (2002) khi nghiên 

cứu về trường hợp Trung quốc đã kết luận rằng phần lớn vốn hỗ trợ cho doanh 

nghiệp nông thôn là lấy từ thặng dư nông nghiệp sau đó là sự tích lỹ từ chính 

bản thân họ. Và sau 15 năm cải cách (năm 1993), tổng lượng tiền gửi tiết kiệm 

ở nông thôn tăng gấp 26 lần so với năm 1978. 

Cũng theo Killick thì khả năng thay đổi trong các thể chế hoạt động 

kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mặc 

dù đây là vấn đề khó thể hiện được qua các chỉ số thống kê. Khi sản xuất 

càng phát triển, mức độ chuyên môn hoá của mỗi ngành càng cao thì các cơ 

sở thể chế cũng phải phù hợp hơn để xác định đúng các quyền sở hữu, đảm 

bảo hiệu lực cho các hợp đồng kinh tế, khuyến khích sáng chế... Ngoài ra, 

vấn đề phân phối thu nhập cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế. Dựa vào phát hiện của Kuznets về quy luật bất bình đẳng của thu 

nhập, Killick giải thiết rằng ở giai đoạn đầu của sự phát triển sự bất bình 

đẳng gia tăng nhanh gây ra phản ứng khác nhau của các nhân kinh tế trong 

đó có những phản ứng dẫn đến việc chống lại cấu trúc kinh tế mới. Theo 

trường phái kinh tế thế chế mới, thể chế có ý nghĩa quan trọng trong chi phí 

giao dịch của toàn bộ nền kinh tế. Nước nào có chi phi giao dịch thấp sẽ có 

tính cạnh tranh cao. Thể chế tạo điều kiện cho hình thành môi trường pháp lý 

về kinh doanh... cho các hoạt động chuyển dịch cơ cấu. Cần phát triển các 

thể chế nhà nước và cả các thể chế phi nhà nước của các tác nhân kinh tế. 

Dovring (1959) cho rằng quy mô lớn của khu vực nông nghiệp làm khó 

khăn cho việc chuyển lao động nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp. 

Với Johnston và Kilby (1975) thì sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiến hành 

chậm là do nhu cầu của khu vực công nghiệp nhỏ và lương của người lao động 

thấp. Đặc biệt một số tác giả nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của sự thay 

đổi nhu cầu của người tiêu dùng trong nước ảnh hưởng đến sự phát triển của 

nông nghiệp.  

Như vậy, yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói 

chung và cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng rất phức tạp. 
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Những yếu tố có thể là lợi thế so sánh, thị trường, các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, mức tăng nhu cầu tiêu dùng, khả năng tích luỹ vốn đầu tư, thể chế, hay 

vai trò của nhà nước. Ngoài ra còn các yếu tố kinh tế xã hội khác nữa như 

vấn đề phân phối thu nhập, các giá trị truyền thống, những tác động bất 

thường từ bên ngoài hay bên trong của nền kinh tế...  

II. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 

Quan niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

ở Việt nam, chiến lược công nghiệp hoá, hiện đất hoá đất nước được 

Đảng đưa ra và lãnh đạo từ Đại hội lần thứ III, đến Đại hội lần thứ IX Đảng 

ta coi CNH, HĐH là con đường tất yếu của sự nghiệp đổi mới nhằm đưa nước 

ta từ một nước nông nghiệp là chủ yếu thành một nước công nghiệp. Bản 

chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 được Ban chấp hành TƯ Đảng 

khoá VIII trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng đã kế tục chiến 

lược “ổn định và phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 1991-2000” thành “ 

Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành một nước 

công nghiệp” Trong đó đã đưa ra mục tiêu tổng quát là:” Đưa nước ta ra khỏi 

tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh 

thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 

một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực 

khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an 

ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên thị trường quốc tế được 

nâng cao”. 

 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn có mục tiêu 

vừa nhằm thúc đẩy hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp, vừa đa dạng hoá kinh 

tế nông thôn, phát triển nhiều  việc làm để tăng cơ hội nâng cao thu nhập cho 

dân cư nông thôn, rút ngắn khoảng cách  giàu, nghèo giữa nông thôn và 

thành thị. 

Với tầm quan trọng đặc biệt đó, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết quan 

trọng như: Nghị quyết  Đại hội  Đảng khoá VIII; Nghị quyết TƯ 4 (khoá 8) 
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của Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết 06/NQ-TW của Bộ chính trị 

khoá VIII; Nghị quyết Đại hội  Đảng khoá IX; và gần đ©y nhất là Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá IX (2002), đã chỉ ra 

đường lối, quan điểm và chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp, nông thôn.  

Trong Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá 

IX đã định nghĩa:  

“ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, gắn với công 

nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi 

hoá, ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ, trước hết là công nghệ 

sinh học, đưa thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất 

nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của sản phẩm hàng hoá trên thị trường. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động 

các ngành công nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động 

nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển 

nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái; tổ chức lại sản xuất và xây dựng 

quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn dân chủ, công bằng, văn 

minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân ở 

nông thôn.” 

Tác giả Nguyễn Kế Tuấn (2004) khi nghiên cứu về con đường, bước đi 

của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, quan niệm mục 

tiêu của quá trình này là chuyển nông nghiệp nông thôn từ trạng thái của nền 

kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phân tán, manh mún, trình độ kỹ thuật, năng 

suất thấp, mang nặng tính chất sản xuất nhỏ, thủ công kiểu tiểu nông sang 

trạng thái của nền kinh tế công nghiệp và văn minh công nghiệp có chứa 

đựng những yếu tố nhất định của nền kinh tế tri thức và văn minh trí tuệ.  

Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn thường 

được phân thành 4 nhóm: (1) phát triển lực lượng sản xuất và chuyển dịch 
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cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; (2) xây dựng quan hệ sản xuất phù 

hợp; (3) phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị hoá nông thôn; (4) xây dựng đời 

sống văn hoá xã hội mới ở nông thôn và phát triển con người toàn diện. 

Như vậy, theo bản thân quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá 

trình chính để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy vậy các 

công trình nghiên cứu trên chủ yếu đề cập ở cấp vỹ mô và chưa nêu rõ được 

cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách tác động vào nông nghiệp, nông 

thôn theo hướng chuyển dịch có mục tiêu xác định trước. Hơn nữa, quan hệ 

giữa cấp vỹ mô và cấp vi mô ở nông thôn chưa được đề cập rõ.  

Chuyển đối cơ cấu kinh tế ở Việt nam 

Đây là vấn đề  đã được đề cập bởi nhiều nghiên cứu của Việt nam từ 

sau cải cách 1986. Về khái niệm của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các nghiên 

cứu lý luận đã nêu một số quan điểm, tuy nhiên đều thống nhất nội dung. 

Theo Lê Đình Thắng (1994), cơ cấu kinh tế là một tổng thể hệ thống 

kinh tế bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại 

lẫn nhau trong những không gian và thời gian nhất định, trong những điều 

kiện kinh tế xã hội nhất định; nó được thể hiện cả về mặt định tính và định 

lượng, cả về chất lượng và số lượng, phù hợp với những mục tiêu được xác 

định của nền kinh tế. 

Theo Nguyễn Đình Nam (1994), cơ cấu kinh tế là tổng thể các mối 

quan hệ về chất lượng và số lượng, tương đối ổn định của các bộ phận kinh tế 

trong điều kiện thời gian và không gian nhất định, nhằm đạt hiệu quả kinh tế 

cao. Xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là tỷ trọng nông nghiệp 

giảm (nhưng sản lượng nông nghiệp vẫn tăng), tỷ trọng công nghiệp và dịch 

vụ ngày càng tăng, nhưng tỷ trọng của nông nghiệp giảm xuống bao nhiêu là 

hợp lý. Đây là vấn đề phức tạp cần có nhiều thông tin để có thể xác định 

được chính xác. 

Về cơ cấu kinh tế nông thôn, trên thực tế đây là một bộ phận không thể 

tách rời của cơ cấu kinh tế chung. Lê Đình Thắng (1994) cho rằng cơ cấu 

kinh tế nông thôn là một tổng thể các mối quan hệ kinh tế trong khu vực 

nông thôn, nó có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau theo những tỷ lệ nhất 
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định về mặt lượng và liên quan chặt chẽ về chất; chúng tác động qua lại lẫn 

nhau trong những không gian và thời gian nhất định, phù hợp với những điều 

kiện kinh tế-xã hội nhất định, tạo thành một hệ thống kinh tế trong nông thôn 

– một bộ phận hợp thành không thể tách rời của hệ thống nền kinh tế quốc 

dân. 

Tác giả Đỗ Thế Tùng (1994), nhấn mạnh vào yếu tố cơ cấu lao động 

khi nghiên cứu khái niệm cơ cấu kinh tế nông thôn: cơ cấu kinh tế nông thôn 

là tương quan giữa các loại lao động cụ thể được tách riêng ra do quá trình 

phân công lao động xã hội phát triển ngày càng sâu rộng diễn ra ở nông thôn. 

Về cơ cấu kinh tế nông thôn và cơ cấu nông nghiệp, Nguyễn Đình 

Nam (1994) cho rằng đối tượng của cơ cấu kinh tế nông thôn là vùng lãnh 

thổ nông thôn, còn đối tượng của cơ cấu kinh tế nông nghiệp là ngành nông 

nghiệp. Cơ cấu nông nghiệp là hệ thống kinh tế con trong hệ thống lớn là 

kinh tế nông thôn. Xu thế chuyển dịch ngành nông nghiệp trong thời gian tới 

là giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thuỷ sản. Một 

xu thế khác là giảm tỷ trọng lương thực và tăng tỷ trọng cây công nghiệp, cây 

đặc sản, rau quả, chăn nuôi có giá trị hàng hoá và xuất khẩu cao. Xu thế 

chuyển dịch của ngành nông nghiệp trong nông thôn là phát triển công 

nghiệp chế biến nông sản (Nguyễn Đình Nam, 1994).  

Trên phương diện thực tế đã có nhiều đánh giá của các nhà nghiên cứu, 

nhà quản lí về tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp và nông thôn nói riêng trong thời gian thực hiện chiến lược ổn 

định và phát triển kinh tế 10 năm qua (từ đại hội VII, Đảng CSVN). Đa số 

đều cho rằng :Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã đạt được thành tựu toàn 

diện và to lớn. Từ một nền nông nghiệp tự cung, tự cấp, lạc hậu, thiếu lương 

thực triền miên đến nay về cơ bản đã là một nền nông nghiệp hàng hóa, bảo 

đảm an ninh lương thực quốc gia, có tỷ suất hàng hóa ngày càng cao, nhiều 

mặt hàng có số lượng xuất khẩu chiếm vị thế cao trong khu vực và thế giới; 

đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với công 

nghiệp chế biến... Công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn bước đầu 

được phục hồi và phát triển, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn đã chuyển dịch theo hướng 
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khai thác lợi thế đặc thù của mỗi vùng sinh thái. Cơ sở vật chất, kỹ thuật 

được cải thiện đáng kể, các hộ sản xuất trở thành đơn vị kinh tế tự chủ, các 

hợp tác xã kiểu mới được hình thành, sản xuất trang trại xuất hiện và phát 

triển khá nhanh (Lê Việt Đức, 2002).  

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu như trên nhưng quá trình phát 

triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta 

hiện còn nhiều tồn tại : 

- Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong tổng thể nền 

kinh tế và trong nội bộ ngành diễn ra chậm: cơ cấu kinh tế nông thôn còn 

nặng về nông nghiệp (khoảng 70%). Tỷ trọng của sản xuất nông nghiệp trong 

cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp còn rất lớn (trên 80% giá trị sản xuất toàn 

ngành). Cơ cấu cây trồng vật nuôi vẫn chưa có thay đổi đáng kể; tỷ trọng 

chăn nuôi năm 2000 mới đạt trên 17% giá trị sản xuất nông nghiệp, quá thấp 

so với mục tiêu đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra là 30 - 35%. Tỷ trọng giá trị 

sản xuất cây công nghiệp trong trồng trọt mới đạt khoảng 20% so với mục 

tiêu 45%. 

- Quá trình chuyển dịch bộc lộ một số điểm không chắc chắn: Thể 

hiện qua sự tăng trưởng không ổn định của từng ngành, từng lĩnh vực. Khoa 

học và công nghệ trong nông, lâm, ngư nghiệp phát triển chậm, nhiều mặt 

còn lạc hậu nên đa số các loại cây trồng, vật nuôi đều có năng suất, chất 

lượng, khả năng cạnh tranh thấp, giá thành cao, kém hiệu quả và chưa bền 

vững. 

- Quan hệ sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp 

hàng hóa theo cơ chế mới. Cơ cấu thành phần kinh tế trong nông thôn ít có sự 

thay đổi. Khả năng rút lao động ra khỏi nông nghiệp của các ngành nghề phi 

nông nghiệp thấp. Vai trò của kinh tế hợp tác không hỗ trợ được cho kinh tế hộ 

phát triển. 

- Thị trường cho sản phẩm nông nghiệp không ổn định, mặt khác chất 

lượng sản phẩm thấp, khả năng cạnh tranh yếu, dẫn đến hiệu quả kinh tế bị 

hạn chế. Nhiều thị trường như vốn, lao động, đất, và công nghệ mới đang 

trong quá trình hình thành. 
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- Các vấn đề xã hội nông thôn như tình trạng nghèo đói, việc làm, 

khoảng cách kinh tế nông thôn - thành thị và giữa các vùng, vấn đề ô nhiễm... 

vẫn chưa được giải quyết triệt để.  

Đánh giá những tồn tại trên đây các tác giả đã đưa ra những giải thích 

khác nhau về nguyên nhân của các vấn đề:  

Tác giả Lê Việt Đức (2001) cho rằng hiện tại cơ cấu đầu tư bao gồm cả 

đầu tư sản xuất và đầu tư cho KHCN của chúng ta chưa hợp lí. Mức độ đầu tư 

cho nông nghiệp chưa tương xứng với quy mô và những đóng góp của nó cho 

nền kinh tế.  

Tác giả Lê Đình Thắng (1998) nhấn mạnh đến xuất phát điểm và môi 

trường chuyển dịch cơ cấu kinh tế có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của 

quá trình. Những nước đi sau như Việt nam cơ hội thoát khỏi đói nghèo càng 

ngày càng ít trong khi những khó khăn thách thức thì càng ngày càng nhiều 

lên.  

Tác giả Đặng Kim Sơn (2001) cho rằng các tồn tại là do đầu tư cho 

nông nghiệp kém, đặc biệt về công nghệ, khả năng tích luỹ của hộ nông dân 

kém do năng suất lao động thấp, và cuối cùng do quan hệ sản xuất giữa các 

thành phần kinh tế chưa rõ ràng, chưa khuyến khích được triệt để các thành 

phần. 

Tác giả Nguyễn Phượng Vỹ cho rằng cần phát triển theo hướng tăng 

sức cạnh tranh của các ngành hàng xuất khẩu và theo lợi thế so sánh của các 

vùng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.   

Theo nghiên cứu của Bộ môn HTNN (Viện KHKTNNVN) ở ĐBSH thì 

việc thúc đẩy sự phát triển các thể chế của thị trường và các hoạt động liên 

kết nông dân cho phép phát triển các ngành hàng và khuyến khích người sản 

xuất cải thiện chất lượng sản phẩm.  

Liên quan đến thể chế tài tài chính, luật pháp các tác giả thuộc ngân 

hàng thế giới như Yifu và Pao cho rằng: Việt nam cần đẩy mạnh hơn nữa quá 

trình tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước, dân chủ hoá khi trao quyền lãnh đạo 

cho xí nghiệp, tránh rập khuôn chính sách công nghiệp kiểu Hàn quốc hay 

Nhật bản, phát triển hệ thống ngân hàng độc lập trong đó chính phủ phải giảm 
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bớt những can thiệp của mình vào các khoản vay, hoàn thiện các khung luật 

pháp và cố gắng cải thiện mối quan hệ thương mại với Mỹ và các thành viên 

của WTO.  

Trên góc độ xã hội, tác giả Lê Quốc Sử lại cho rằng Việt nam cũng 

như nhiều nước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần phải chú ý đến 

ảnh hưởng của những giá trị truyền thống trong suốt quá trình phát triển.  

Cuối cùng, còn phải kể đến vấn đề nhận thức về vai trò, vị trí của công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chưa đầy đủ và chưa sâu sắc; 

nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp, nông thôn chưa được thực hiện nghiêm túc. Trong chỉ đạo 

điều hành chưa kịp thời nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hệ 

thống quản lý, chỉ đạo nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa đáp ứng được 

yêu cầu của phát triển sản xuất hàng hóa và xây dựng nông thôn mới (Nguyễn 

TÊn Dòng, 2002).  

Các nghiên cứu trên đã nêu lên một số giả thuyết nghiên cứu đáng 

quan tâm cho đề tài: 

Tác giả Lương Xuân Quỳ (1994), nghiên cứu quá trình chuyển dịch 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta cho rằng nông nghiệp đang chuyển từ 

tự cấp sang sản xuất hàng hoá; sự chuyển dịch ấy là do tăng nhu cầu tiêu 

dùng của nông sản không phải chỉ dưới dạng trực tiếp mà cả dưới dạng chế 

biến, mặt khác là do nhu cầu rút lao động đáng kể ra khỏi lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn cho các ngành kinh tế quốc dân khác. 

Tác giả Nguyễn Thế Nhã (2000), nghiên cứu tình hình chuyển dịch cơ 

cấu sử ruộng đất ở Đồng bằng sông Hồng, cho rằng: sự chuyển dịch này còn 

chậm nhưng nó đã có sự khởi động và nhờ đó mà nó đã góp phần thúc đến sự 

phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đa dạng hoá sản xuất 

hàng hoá và chuyển dần một bộ phận kinh tế hộ nông dân sang phát triển 

kinh tế trang trại, góp phần tăng lượng nông sản hàng hoá, tăng thu nhập và 

cải thiện đời sống cho nông dân. 
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Tác giả Đào Thế Tuấn (2002) đã nghiên cứu cả quá trình lịch sử 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn Việt nam và so sánh với 

tình trạng hiện nay của mỗi nơi đã đưa ra giả thiết rằng :  

o Nếu chỉ dựa vào chiến lược xuất khẩu nông sản thô sẽ khó có thể 

thúc đẩy được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn vì 

không rút được lao động ra khỏi nông nghiệp và nông thôn.  

o Chiến lược phát triển nông nghiệp hướng vào thị trường trong nước 

kết hợp với xuất khẩu nông sản chế biến bằng cách đa dạng hoá sản xuất sẽ 

thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

o Quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ảnh hưởng rất lớn đến việc 

phát triển thị trường nông sản và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn. 

o Quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn nhằm nâng 

cao năng suất lao động là một yếu tố quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp, nông thôn. 

o Thị trường nông thôn chưa hoàn chỉnh, thiếu cơ sở hạ tầng và thể chế 

là nguyên nhân chính cản trở việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn.  

Tóm lại, đã có khá nhiều tác giả nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nói 

chung và cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn nói riêng. Những nghiên 

cứu trên đây phần nào đã khái quát hoá được tình hình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, phân tích được một số nguyên nhân làm chậm quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta thời gian qua. Tuy nhiên, nhìn 

tổng thể thì những nghiên cứu này còn nhiều điểm hạn chế, đặc biệt là: 

-  Những nghiên cứu còn thiếu tính hệ thống và tính phổ quát. Đã có 

khá nhiều nghiên cứu nhưng mỗi nghiên cứu này thường mới chỉ đề cập đến 

một hay một số khía cạnh của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn mà thiếu sự logic tổng thể, hệ thống hoá vấn đề. Bởi vậy, có nhiều 

quan điểm còn chưa rõ ràng và thống nhất, thậm chí mâu thuẫn nhau. 
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-  Những nghiên cứu chưa nêu bật được bản chất và đặc trưng của cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta, xu thế và nội dung của sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá từ đó mà đề xuất hay tham mưu cho việc hoạch định các giải pháp 

chính sách thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

trong thời gian tới. Cụ thể là qua các nghiên cứu đó người ta không hình dung 

ra được các cấu ngành, vùng, cơ cấu các thành phần kinh tế sẽ như thế nào 

trong những năm tới? Cơ cấu kinh tế nông thôn phải thay đổi theo hướng nào 

để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên quy mô toàn quốc, trong mỗi vùng, 

mỗi ngành sản xuất? Các yếu tố động lực và các yếu tố cản trở của chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế?  

Một số khác lại nặng về lí thuyết, đề cao kinh nghiệm bên ngoài, thiếu 

tính thực tiễn bên trong do vậy mà các đề xuất mang tính chung chung, 

không cụ thể. Không chỉ ra được mối quan hệ hữu cơ của cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp và nông thôn với cơ cấu tổng thể cả nền kinh tế, mối quan hệ gắn bó 

giữa cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu kinh tế vùng và cơ cấu các thành phần kinh 

tế trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn...  

Các nghiên cứu trước kia không định ra được các tiêu chí cụ thể đánh 

giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn những 

yếu tố gì quyết định quá trình này?   

Việc xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá một đối tượng phức tạp 

như cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn cần dựa trên cơ sở khoa học vững 

chắc. Trên cơ sở đó, các đề xuất về chính sách và giải pháp thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nhanh mới có giá trị khoa học và đảm bảo thành công. 
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Chương II 

Cơ sở lý luận của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn và kinh nghiệm một số nước 

  

I. Cơ sở lý luận của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Trong chương này đề tài đề cập về cơ sở lý luận của sự chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá, vì vậy cần thống nhất lại các khái niệm trên trong quá trình nghiên cứu 

của đề tài. 

1. Khái niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Theo từ điển của Luật lao động quốc tế,  công nghiệp hoá là một quá 

trình chuyển dịch xã hội và kinh tế trong đó xã hội thay đổi từ một nước tiền 

công nghiệp sang công nghiệp. Sự chuyển dịch xã hội và kinh tế ấy gắn liền 

chặt chẽ với sáng tạo công nghệ, đặc biệt với phát triển năng lượng quy mô 

lớn và luyện kim (Dictionary. LaborLawTalk.com, 2005).  

Khái niệm hiện đại hoá theo lý thuyết về hiện đại hoá đề cập đến tính 

kém hiệu quả của các nước nghèo với một xã hội truyền thống và nghiên cứu 

các con đường để thoát khỏi tình trạng trì trệ này (Joshi S., 

infochangeindia.org/devp_dictionary, 2005). Khái niệm hiện đại hoá thường 

được dùng cùng với công nghiệp hoá vì công nghiệp hoá là con đường chính 

để thoát khỏi tình trạng lạc hậu. 

ở Việt nam, các văn kiện của Đảng CSVN đặc biệt nhấn mạnh khái 

niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn do nước ta còn là nước nông 

nghiệp. Trong Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương 

khoá IX (2002) đã định nghĩa:  

“ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, gắn với công 

nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi 

hoá, ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ, trước hết là công nghệ 
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sinh học, đưa thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất 

nông nghiệp, nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của sản phẩm hàng hoá trên thị trường. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động 

các ngành công nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động 

nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển 

nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái; tổ chức lại sản xuất và xây dựng 

quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn dân chủ, công bằng, văn 

minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân ở 

nông thôn.” 

Trong quá trình công nghiệp hoá, công nghiệp tăng nhanh hơn nông 

nghiệp, vì vậy dẫn đến quá trình chuyển dịch của cơ cấu của nền kinh tế. Hai 

quá trình này có sự gắn bó hữu cơ. Trên phương diện lý luận thì quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chính là con đường để đạt 

được mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn mà Đảng ta đã đề ra. 

Đối với  Việt nam, một nước đang phát triển từ nông nghiệp thì công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nội dung cơ bản của công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp, nông thôn có mục tiêu vừa nhằm thúc đẩy hiện đại hoá sản xuất nông 

nghiệp, vừa đa dạng hoá kinh tế nông thôn, phát triển nhiều  việc làm để tăng 

cơ hội nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn, rút ngắn khoảng cách  giàu, 

nghèo giữa nông thôn và thành thị. Đây cũng chính là những thành tố cơ bản 

của chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà chúng ta sẽ đề cập dưới đây. 

2. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế   

Theo các tài liệu quốc tế định nghĩa: Cơ cấu kinh tế là tỷ lệ của các khu 

vực kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ) và của các nhân tố sản xuất 

(nguồn lợi tự nhiên, vốn và lao động) có tác dụng thúc đẩy quá trình công 

nghiệp hoá. 

 Theo H. Chenery (1988) chuyển dịch cơ cấu kinh tế là các thay đổi 

về cơ cấu kinh tế và thể chế cần thiết cho sự tăng trưởng liên tục của sản 
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phẩm quốc dân (GNP), bao gồm sự tích luỹ của vốn vật chất và con người, 

sự thay đổi về nhu cầu, sản xuất, lưu thông và việc làm. Ngoài ra còn các 

quá trình kinh tế xã hội kèm theo như đô thị hoá, biến động dân số, thay đổi 

trong việc thu nhập. 

Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong đề tài được sử dụng về bản 

chất chỉ sự thay đổi dần từng bước trong cơ cấu kinh tế. Các thuật ngữ tương 

đương trong tiếng Anh là change (chuyển dịch) hay transformation (chuyển 

đổi). 

Fisher (1935) phân biệt ba khu vực kinh tế Sơ cấp (nông nghiệp), Cấp 

hai (công nghiệp) và Cấp ba (dịch vụ) và trong sự phát triển việc làm và đầu tư 

chuyển từ khu vực sơ cấp sang cấp hai và một phần sang cấp ba. Clark (1940) 

phát triển thêm cho rằng chính năng suất lao động trong các khu vực đã quyết 

định việc chuyển lao động từ khu vực năng suất thấp sang khu vực năng suất 

cao.   

 Chenery và Syrquin (1986) tổng kết quá trình tăng trưởng đã nêu ra 

các giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nước như sau: 

a. Giai đoạn sản xuất sơ cấp, khi thu nhập là 100 - 600 $/người, với tốc 

độ tăng trưởng khoảng 4 - 5%/năm. Trong giai đoạn này, dịch vụ và nông 

nghiệp đóng góp nhiều nhất cho sự tăng trưởng, tích luỹ vốn còn thấp, lao 

động tăng nhanh, năng suất các yếu tố sản xuất tăng chậm, nhưng lại có ý 

nghĩa hơn vốn đầu tư. 

b. Giai đoạn công nghiệp hoá, khi thu nhập khoảng 600 - 7200 

$/người, tốc độ tăng trưởng khoảng 5 - 7%/năm. Trong giai đoạn này, đóng 

góp của công nghiệp và cơ sở hạ tầng là chủ yếu và ngày càng tăng, đóng 

góp của khối dịch vụ thời gian đầu cao, sau giảm dần, đóng góp của nông 

nghiệp ngày càng thấp. Sự đóng góp của vốn có tính chất quyết định nhất. 

c. Giai đoạn kinh tế đã phát triển, khi thu nhập trên 7200 $/người, tốc 

độ tăng trưởng giảm xuống còn 4 - 5 %/năm. Trong giai đoạn này, đóng góp 

của công nghiệp và cơ sở hạ tầng còn cao nhưng của dịch vụ giảm dần. Năng 

suất yếu tố tổng hợp (Total Factor Productivity - TFP) vẫn đóng góp cao 

nhưng lan dần ra các khu vực khác, nhất là trong nông nghiệp. 
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Song song với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung có sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn. Sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là một bộ phận không thể tách rời khỏi chuyển 

dịch cơ cấu của nền kinh tế (Lê Đình Thắng, 1994). 

Người ta phân biệt 3 loại cơ cấu kinh tế:  

+  Cơ cấu ngành là mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành kinh tế trong nền 

kinh tế như nông nghiệp (bao gồm: nông, lâm và ngư nghiệp), công nghiệp 

(bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nông thôn) và dịch vụ.  

+  Cơ cấu kinh tế vùng là tỷ lệ phân bố của các ngành kinh tế theo lãnh 

thổ vùng sao cho thích hợp và sử dụng có hiệu quả lợi thế của vùng.  

+  Cơ cấu các thành phần kinh tế : bao gồm kinh tế quốc doanh, tập 

thể, tư nhân, cá thể hộ gia đình.... Tuỳ thuộc vào yêu cầu và khả năng sản xuất 

và mở rộng thị trường mà cơ cấu thành phần kinh tế được xác lập, kết hợp đan 

xen nhau.  

Khi nói cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn (CCKTNNNT) là 

cách nói tắt, trên thực tế cần phân biệt 2 khái niệm: Cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp và Cơ cấu kinh tế nông thôn.  

Cơ cấu kinh tế nông thôn là tổng thể các mối quan hệ về chất lượng và 

số lượng, tương đối ổn định của các bộ phận kinh tế (nông nghiệp, công 

nghiệp và dịch vụ) trong điều kiện thời gian và không gian nhất định, nhằm 

đạt hiệu quả kinh tế cao. Xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là tỷ 

trọng nông nghiệp giảm (nhưng sản lượng nông nghiệp vẫn tăng), tỷ trọng 

công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng.  

Cơ cấu nông nghiệp là hệ thống kinh tế con trong hệ thống lớn là kinh 

tế nông thôn (Nguyễn Đình Nam, 1994). Như vậy, nông nghiệp là một bộ 

phân của kinh tế nông thôn và cơ cấu kinh tế nông nghiệp có tư cách là cơ 

cấu ngành ở nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông thôn bao trùm cả cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp. Nhưng do nông nghiệp thường chiếm vị trí quan trọng trong 

kinh tế nông thôn do vậy khái niệm cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu 

kinh tế nông thôn luôn đi cùng với nhau. Trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

lại có thể phân ra cơ cấu các ngành nhỏ như trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản... 
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Nhìn chung các loại hình cơ cấu này phải được nghiên cứu đồng bộ gắn với 

cơ cấu kinh tế nói chung của một quốc gia.  

Đặc trưng của CCKTNNNT là không cố định mà luôn vận động, biến 

đổi. Sự tồn tại của nó mang tính khách quan phụ thuộc vào trình độ phát triển 

của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội. Xu thế chuyển dịch 

CCKTNNNT phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và các thể chế ở 

mỗi nơi và mỗi giai đoạn cụ thể. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

(CNH, HĐH) ở các nước đang phát triển là quá trình phát triển mạnh của lực 

lượng sản xuất; việc tạo ra và áp dụng những công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ 

làm tăng năng suất lao động và thúc đẩy sự tăng trưởng. Vì thế, CNH, HĐH là 

trung tâm và đồng thời là mục tiêu của việc chuyển dịch CCKTNNNT. Mối 

quan hệ của quá trình chuyển dịch CCKTNNNT và CNH, HĐH mang tính 

nhân quả, không tách rời nhau.  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn bao gồm các quá trình: 

• Sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp (công 

nghiệp và dịch vụ nông thôn). 

• Sự chuyển dịch từ xí nghiệp gia đình và tư nhân sang xí 

nghiệp lớn. 

• Di chuyển từ nông thôn sang thành thị   

Về thực chất các quá trình này phụ thuộc vào sự phát triển của toàn nền 

kinh tế, chứ không phải chỉ của riêng khu vực nông thôn, vì vậy cần thiết phải đặt 

cơ cấu kinh tế nông thôn trong cả nền kinh tế để thấy được toàn diện các yếu tố. 

Gần đây, Ngân hàng thế giới tổng kết lại các bài học sự phát triển của các 

nước, nhấn mạnh về chính sách và thể chế bảo đảm sự phát triển bền vững. Họ 

khuyên các nước chú ý hơn đến giáo dục và sức khoẻ, giảm các rào cản buôn bán 

và đầu tư, xoá bỏ việc kiểm soát giá cả trong nước và giảm thất thu thuế. Họ cũng 

nhấn mạnh việc giảm nghèo bằng cách đẩy mạnh phát triển nông thôn (Vinod, 

1999). 

Sự chuyển dịch về thể chế, thái độ kinh tế và ý thức hệ là các sự thay 

đổi do các quá trình đô thị hoá và hiện đại hoá gây ra. Các thể chế kinh tế 
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cần thay đổi để tăng hiệu quả của lao động, thúc đẩy việc cạnh tranh, sự di 

động xã hội và kinh tế, tạo cơ hội bình đẳng đối với các thành phần kinh tế, 

nâng cao năng suất lao động, nâng cao mức sống, thúc đẩy sự phát triển. Các 

thể chế xã hội cần thay đổi để cải tiến hệ thống sử dụng ruộng đất, sự độc 

quyền kinh tế, cơ cấu giáo dục, hệ thống hành chính và kế hoạch hoá. 

Theo North (1997) cấu trúc thể chế của một xã hội có tác dụng tạo ra 

lợi ích vật chất. Thị trường có hiệu quả cao do thể chế tạo ra bằng cách hạ 

thấp chi phí trao đổi để người tham gia thị trường cạnh tranh nhau bằng giá 

và chất lượng. Chính sự cạnh tranh đã tạo ra sự thay đổi thể chế, thúc đẩy 

việc đầu tư kỹ thuật và kiến thức để có lợi ích cao nhất.  

Bảng 1: Cơ cấu khu vực kinh tế theo các nhóm theo thu nhập 

 Thu nhập 
thấp 

Thu nhập trung 
bình thấp 

Thu nhập trung 
bình cao 

Thu nhập 
cao 

GDP/ng−êi (US $) 450 1 480 5 340 22 500 

Nông nghiệp (%) 36,63 19,24 12,68 4,56 

Công nghiệp (%) 21,71 31,72 35,21 35,00 

Tr. đó, CN chế biến (%) 11,81 16,44 20,87 22,51 

Dịch vụ ( %) 31,81 49,04 50,61 57,78 

Nguồn: W.Br¸non, I.Guerrero và B.gunter (1998) 

Tuy vậy, tuỳ theo các đặc điểm của các nước có thể có các kiểu phát 

triển khác nhau. Branson, Guerrero và Gunter (1998) đã phân tích sự phát 

triển của 93 nước từ 1970 đến 1994, đã xác định kiểu mẫu của phát triển như 

đã liệt kê ở bảng 1. 

Một số tác giả nhấn mạnh các cản trở của việc chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nhanh, như  Dovring (1959) cho rằng quy mô lớn của khu vực nông 

nghiệp làm khó khăn cho việc chuyển lao động nông nghiệp sang lĩnh vực 

phi nông nghiệp. Johnston và Kilby (1975) cho rằng sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế tiến hành chậm là do nhu cầu của khu vực công nghiệp nhỏ và lương 

của người lao động thấp. 

Trong kinh tế phát triển và lịch sử kinh tế người ta chú ý đến sự quan 

trọng tương đối của các khu vực kinh tế về mặt sản lượng và sử dụng nhân tố 
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sản xuất (nguồn lợi tự nhiên, vốn và lao động). Quá trình trung tâm của việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế là công nghiệp hoá. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế         Thúc đẩy công nghiệp hoá 

Cơ cấu ngành    (%)                   Nông nghiệp  giảm 

                                                  Công nghiệp tăng nhanh 

                                                  Dịch vụ tăng 

Lao động     Tạo việc làm       Lao động nông nghiệp giảm 

                                  Lao động phi nông nghiệp tăng 

Đô thị hoá                  Tập trung       Lao động di động ra đô thị lớn 

                                   Phân tán        Lao động di động ra thị trấn nhỏ 

Vốn                            Tích luỹ tăng     Thu hút vốn nước ngoài  

Năng suất lao động tăng                  Thu nhập  tăng  

Thông qua quá trình công nghiệp hoá, tức là chuyển dần lao động từ 

nông nghiệp sang công nghiệp, năng xuất lao động tăng lên trong cả hai khu 

vực và qua đó thu nhập của xã hội tăng lên. Đây chính là động lực chính của 

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hay nói cách khác, chuyển dịch cơ cấu 

lao động chính là yếu tố quan trọng nhất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

Trong các nghiên cứu về cơ cấu kinh tế, người ta đề cập cả các tỷ lệ do 

công nghệ hay các mối quan hệ ứng xử quyết định, tỷ lệ tích luỹ, thay đổi về 

thành phần các khu vực hoạt động kinh tế, tập trung đầu tiên vào việc phân bổ 

việc làm, sau đấy vào sản lượng và sử dụng các nhân tố sản xuất, vào vị trí 

của các hoạt động kinh tế như đô thị hoá và những mặt xảy ra đồng thời với 

công nghiệp hoá như chuyển dịch dân số, phân phối lợi nhuận. Sự thay đổi của 

thể chế, nhờ đó mà có sự chuyển dịch, là một nhân tố quan trọng (Syrquin, 

1988). 

Như vậy, yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói 

chung và cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng rất phức tạp. Những 

yếu tố có thể là lợi thế so sánh, thị trường, các tiến bộ KHKT, mức tăng nhu 

cầu tiêu dùng, khả năng tích lũy vốn đầu tư, thể chế, hay vai trò của Nhà nước. 
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Ngoài ra còn các yếu tố kinh tế xã hội khác nữa như vấn đề phân phối thu 

nhập, các giá trị truyền thống, những tác động bất thường từ bên ngoài hay bên 

trong của nền kinh tế...  

3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là sự thay đổi cơ cấu các 

ngành trong khu vực nông nghiệp. Đối với khu vực nông lâm ngư (nông 

nghiệp theo nghĩa rộng), sự chuyển dịch theo xu hướng giảm tỷ trọng nông 

nghiệp và tăng tỷ trọng lâm nghiệp, ngư nghiệp. Xu hướng chung của sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của các nước: lúc đầu tập trung vào 

việc tự  túc lương thực, sau đấy chuyển sang sản xuất cây thức ăn gia súc và 

chăn nuôi, rồi các cây có dầu, đạm, rau và quả. Một xu hướng khác diễn ra 

đồng thời trong nông nghiệp là chuyển dịch từ nông sản tươi sang nông sản 

chế biến.  

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phụ thuộc vào việc 

chuyển dịch cơ cấu của nông thôn và của cả nền kinh tế. Giữa tăng trưởng 

của khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp có một tương quan rất chặt chẽ: 

1% tăng trưởng nông nghiệp tương ứng với 4% tăng trưởng phi nông nghiệp 

(Ngân hàng thế giới).  

Sự phát triển của nông nghiệp do hai hiệu ứng chi phối: 

- Hiệu ứng Engel, xây dựng trên thuyết vi mô về tiêu dùng, cho rằng 

khi thu nhập của nhân dân tăng lên thì nhu cầu sản phẩm nông nghiệp lúc 

đầu tăng theo, nhưng đến một lúc nào đó sẽ bị bão hoà và nhu cầu không 

tăng nữa. Tỷ lệ giữa tăng thu nhập và tăng nhu cầu gọi là hệ số co giãn. Hệ số 

này lúc đầu tăng, đến một thời điểm sẽ giảm xuống. Khi nhu cầu đã bị bão 

hoà thì nông nghiệp muốn tiếp tục phát triển phải đa dạng hoá sản phẩm. 

- Hiệu ứng Malassis, cho rằng đến một lúc nào đấy phần của dân số 

phục vụ cho việc ăn uống tăng lên không phải trong khu vực nông nghiệp nữa 

mà trong khu vực phi nông nghiệp. Do đấy, giá trị gia tăng của khu vực công 

nghiệp chế biến sẽ tăng lên và vượt giá trị nông nghiệp. Theo Malassis thì nhu 

cầu của sản xuất nông nghiệp tăng chậm hơn nhu cầu của sản xuất và chế biến 

thực phẩm. 
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Kinh nghiệm của một số nước cho thấy là, muốn phát triển được phải áp 

dụng các cải tiến kỹ thuật và thể chế cho phép khu vực nông nghiệp tạo ra 

được thêm thu nhập. Phải có các cơ chế để chuyển thu nhập giữa các khu vực 

thì mới có sự phát triển. Thị trường là công cụ để chuyển thu nhập. Phải có 

một thị trường hoàn chỉnh phản ảnh được quan hệ giữa cung cầu. Thu nhập 

của nông nghiệp sang công nghiệp phải được dùng để sản xuất các vật tư giúp 

cải tiến kỹ thuật nông nghiệp  (Hayami và Ruttan, 1985).  

3.1.  Các giai đoạn phát triển của nông nghiệp 

Timmer (1988) chia quá trình phát triển ra làm 4 giai đoạn, trong đó 

vai trò của nông nghiệp giữ các vị trí khác nhau: 

a) Giai đoạn 1, là giai đoạn bắt đầu phát triển: Trong giai đoạn này, 

nông nghiệp còn chiếm phần lớn trong sản phẩm trong nước, nguồn tích luỹ 

chủ yếu lấy từ nông nghiệp. Nguồn thu nhập của nhà nước chủ yếu lấy từ 

thuế trực tiếp hay gián tiếp đánh vào nông nghiệp. 

b) Giai đoạn 2, là giai đoạn mà nông nghiệp đóng góp chủ yếu vào sự 

tăng trưởng. Trong giai đoạn này, một phần nguồn lợi thu được từ nông 

nghiệp được đầu tư trở lại cho nông nghiệp, chủ yếu cho nghiên cứu và cơ sở 

hạ tầng. Sản lượng nông nghiệp tăng lên đã đóng góp lớn cho sự tăng trưởng 

kinh tế. 

c) Giai đoạn 3, là giai đoạn lao động nông nghiệp bắt đầu giảm, giữa 

nông nghiệp và công nghiệp có một sự mất cân đối, nhất là trong năng suất 

lao động và mức thu nhập (Shultz, 1975). Để thu hẹp được khoảng cách này, 

nông nghiệp phải được liên kết trong toàn bộ nền kinh tế thông qua sự phát 

triển của thị trường lao động và tín dụng, liên kết giữa kinh tế nông thôn và 

thành thị. Nhưng càng được liên kết với nền kinh tế chung thì nông nghiệp 

càng mất tính ổn định nhiều hơn vì bị phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường. 

d) Giai đoạn 4, bắt đầu lúc lao động nông nghiệp xuống dưới 20% của 

tổng số lao động, khi mà phần chi tiêu cho ăn uống trong ngân sách hộ thành 

thị xuống còn khoảng 30%. Thu nhập của nông dân bị giảm bớt do việc phải 

áp dụng các kỹ thuật mới và giá nông sản thấp. Trong điều kiện này, cần phải 
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trợ giá cho nông nghiệp để giữ một số nông dân ở nông thôn và bảo đảm an 

toàn lương thực. 

Hình 1:  Vai trò của nông nghiệp trong các giai đoạn phát triển kinh tế 

(Nguồn : Meier 1995) 

 

ở 4 giai đoạn khác nhau này, chính sách đối với nông nghiệp phải thay 

đổi cho thích hợp với điều kiện của từng giai đoạn và giải quyết các mâu 

thuẫn chủ yếu cho sự phát triển. 

3.2. Nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá 

Thế kỷ 19, một loạt các nước Châu Âu và một số nước khác đã bắt đầu 

tiến hành công nghiệp hoá. Nghiên cứu quá trình này, Morris và Adelman 

(1989) phân biệt 4 kiểu công nghiệp hoá khác nhau: 

a. Kiểu công nghiệp hoá dựa vào xuất khẩu công nghiệp chế biến và 

cải tiến chung trong nông nghiệp như  ở các nước đi trước như Pháp, Bỉ, và 

Mỹ. 

Luồng lao động 

Luồng vốn : tiết 
kiệm nông thôn 
đầu tư cho thành 

thị 

Bảo hộ nông nghiệp 
cao 

Không có 
bảo hộ nông 

nghiệp 

I :   NN bắt đầu phát triển 
II :  NN là yếu tố đóng góp chính vào tăng trưởng 
III : NN hội nhập vào kinh tế vỹ mô 
IV : NN trong nền kinh tế công nghiệp 

Thời gian hay 
Thu 

nhËp/ng−êi 

Dòng 
nguồn 
lực đi ra 
từ nông 
nghiệp 



 
 

62

b. Kiểu công nghiệp hoá dựa vào thay thế nhập khẩu, thực hiện ở các 

nước đi chậm hơn và có dân số nhiều như Đức, Y, Nhật và Nga. Các nước 

này muốn công nghiệp hoá được phải xoá bỏ các cản trở về thể chế và nông 

nghiệp được cải tiến chậm hơn công nghiệp, việc công nghiệp hoá gặp nhiều 

khó khăn.  

c. Kiểu phát triển mạnh nông nghiệp để xuất khẩu sản phẩm sơ cấp, 

thực hiện ở các nước có nhiều đất và tài nguyên nhằm thu hút lao động và 

vốn của nước ngoài, như ở Australia, Arhentina, Canada và New Zealand. 

d. Kiểu tăng trưởng cân đối ở các nước có thể chế và nguồn lợi có 

nhiều thuận lợi như  Đan Mạch, Hà Lan và Thuỵ Sĩ. Các nước này dựa vào 

xuất khẩu, tạo được một nền nông nghiệp hàng hoá có nhiều thặng dư. 

Các nước nghèo tài nguyên và thị trường trong nước tương đối nhỏ 

thực hiện chiến lược hướng xuất khẩu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp 

chế biến dùng nhiều lao động như Đài loan, Hàn quốc, Nhật bản, Hồng kông, 

Singapo. Chiến lược này được coi là chiến lược có hiệu quả nhất. Tuy nhiên 

mức độ thành công cũng khác nhau. Các mô hình phát triển hợp lý giữa công 

nghiệp và nông nghiệp như Nhật bản và Đài loan thì bền vững. Trái lại các 

mô hình công nghiệp hoá nhanh, làm cho nông nghiệp giảm quá nhanh thì 

không bền vững và gây nhiều bất ổn xã hội (Đặng Kim Sơn, 2001). 

Tuy vậy việc áp dụng chiến lược hướng xuất khẩu đối với các nước có 

thị trường trong nước tương đối lớn như nước ta, có tài nguyên tự nhiên, có 

tiềm năng phát triển nông nghiệp cao như các nước Đông Nam á cần có 

những thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Hơn nữa, tình hình thế giới 

hiện nay đã thay đổi, các nước trên thế giới áp dụng chiến lược hướng xuất 

khẩu tương đối nhiều, không thể áp dụng chiến lược này một cách máy móc. 

Chiến lược hướng xuất khẩu nông sản thô đã được nhiều nước đang 

phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 áp dụng, nhưng đã dần dần từ bỏ vì 

không giải quyết được vấn đề lương thực và do nhu cầu của nông sản thô ở 

các nước đã phát triển tăng rất chậm. Hơn nữa các thể chế cũ ở các nước 

đang phát triển cũng hạn chế việc phát triển các nông sản này. Vì vậy muốn 

phát triển được các nông sản xuất khẩu cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
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nông thôn, nhất là phải đảm bảo được tự túc lương thực và phải gia nhập vào 

thị trường thế giới một cách bình đẳng (Todaro, 1982).    

Hiện nay có nhiều nước xuất khẩu nông sản, nên lượng nông sản cung 

vượt cầu, giá nông sản thế giới giảm, vì vậy sự cạnh tranh rất cao. Muốn xuất 

khẩu được phải xác định được  lợi thế so sánh. Trong quá trình hội nhập và 

toàn cầu hoá, việc xác định lợi thế so sánh vùng là có sở quan trọng đầu tiên 

để xây dựng và tổ chức sản xuất ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Lợi 

thế so sánh phải được hiểu cả về mặt sinh thái, giá thành sản phẩm, khả năng 

lưu thông phân phối ra thị trường, khả năng tổ chức sản xuất để tiếp cận thị 

trường...Hay nói cách khác, phân tích lợi thế so sánh là đánh giá đúng nguồn 

lực từng vùng với từng sản phẩm trong điều kiện thị trường, thể chế, cơ sở hạ 

tầng... cụ thể của từng vùng. Trong tất cả các khía cạnh đó thì chúng ta mới 

chỉ làm, nhưng cũng chưa hoàn chỉnh, về các lợi thế so sánh về mặt sinh thái. 

Phương pháp thông dụng nhất là so sánh giá thành sản xuất với giá thành 

tham chiếu. Nhưng do không thể xác định giá thành tham chiếu nên  người ta 

so sánh với giá thành của các nước chiếm thị phần lớn trong thị trường thế 

giới, tức là xác định lợi thế cạnh tranh. Muốn thế phải nghiên cứu ngành 

hàng, tức là nghiên cứu hoạt động của toàn bộ bộ máy sản xuất từ hộ nông 

dân - xí nghiệp sản xuất, các xí nghiệp chế biến, các xí nghiệp cung cấp vật 

tư và dịch vụ, như các buôn bán, vận tải, tín dụng đến nhà nước. Lợi thế so 

sánh là một yếu tố luôn thay đổi, do luật cung cầu quyết định giá cả trên thị 

trường và do việc áp dụng công nghệ mới ảnh hưởng.    

Gần đây mô hình xí nghiệp nhỏ và vừa và cụm công nghiệp đã chứng 

tỏ là có hiệu quả hơn mô hình xí nghiệp lớn đã ngày càng được phổ biến rộng 

ở nhiều nước cả nước công nghiệp phát triển lẫn nước đang phát triển.  

Trong quá trình công nghiệp hoá cần phải chọn lựa:  

1. Giữa việc hướng vào thị trường trong nước hay ngoài nước. 

2. Giữa công nghiệp hoá phân tán hay tập trung vào các cực vùng. 

3. Giữa công nghiệp nặng cần công nghệ hiện đại và công nghiệp nhẹ 

tạo việc làm (Hugon, 1989). 

4. Giữa công nghiệp chế biến sản phẩm địa phương hay sản phẩm nhập nội.   
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Mellor (1995) nghiên cứu về sự phát triển của nông nghiệp trong quá 

trình công nghiệp hoá của 8 nước điển hình đã đi đến kết luận là, tăng trưởng 

của nông nghiệp chủ yếu do việc tăng diện tích, đa dạng hoá sản phẩm và 

thay đổi về kỹ thuật tăng năng suất quyết định. Việc đa dạng hoá do thị 

trường xuất khẩu và tăng thu nhập trên đầu người chi phối. Về quan hệ giữa 

phát triển nông nghiệp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế G. Ranis cho rằng, sự 

phát triển trong nước có ảnh hưởng lớn hơn đến công nghiệp hoá hơn là thị 

trường xuất khẩu. Các nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đối với chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế là thay đổi kỹ thuật, nhu cầu trong nước và khu vực phi nông 

nghiệp nông thôn. Các hiện tượng có thể thấy của các nhân tố này là thông 

qua cải tiến kỹ thuật và nâng cao sức mua của nông thôn, các xí nghiệp tư 

nhân vừa và nhỏ thúc đẩy sự phát triển thị trường và tăng trưởng nông nghiệp 

đi đôi với việc tăng việc làm. 

Trong quá trình phát triển, ở những nước tích luỹ từ nông nghiệp thì 

thặng dư nông nghiệp quyết định tốc độ công nghiệp hoá. Đối với những 

nước thực hiện mô hình thay thế nhập khẩu thì phát triển nông nghiệp là biện 

pháp để hình thành thị trường trong nước. Ngay đối với những nước theo mô 

hình hướng xuất khẩu bằng công nghiệp chế biến thì phát triển nông nghiệp 

và công nghiệp nông thôn là biện pháp để giải quyết việc làm của thời kỳ 

đầu. Nhưng điều quan trọng nhất là, nếu nông nghiệp chậm phát triển sẽ tạo 

ra những áp lực làm chậm quá trình công nghiệp hoá.  

Quan trọng nhất trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp không phải 

chỉ là phân phối một khoản đầu tư thích đáng cho việc phát triển của ngành này 

và thúc đẩy việc cải tiến kỹ thuật nông nghiệp, mà phải có những thể chế thích 

ứng (chính sách ruộng đất, tín dụng, tổ chức nông dân, thị trường...) cho phép 

tạo ra một khối lượng thặng dư nông nghiệp lớn cho số đông nông dân, tạo ra 

được sự kích thích lợi ích của nông dân tới việc phát triển sản xuất hàng hoá, 

thúc đẩy được quá trình tập trung ruộng đất hoặc rút dần được lao động ra khỏi 

nông nghiệp. Đây là điều kiện cơ bản nhất thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu của 

nền kinh tế. 

Nói chung, nông nghiệp đã cung cấp không những lao động mà cả 

thặng dư cho quá trình công nghiệp hoá. Nhưng mặt khác, nếu thu hút quá 
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nhiều lao động để công nghiệp hoá thì bản thân nông nghiệp không thể phát 

triển được để làm nền cho việc công nghiệp hoá. Điều này cho thấy, có sự 

khác nhau giữa hai phái: một phái cho công nghiệp là trung tâm, cho rằng 

công nghiệp cần thiết cho sự phát triển của nông nghiệp và phái cho nông 

nghiệp là trung tâm lại cho rằng nông nghiệp cần cho sự phát triển của công 

nghiệp. 

Như vậy, quan hệ giữa nông nghiệp và các ngành rất phức tạp và thay 

đổi tuỳ tình hình từng nước. Việc có thể rút được thặng dư từ nông nghiệp để 

thúc đẩy việc tăng trưởng chung của nền kinh tế hay không, theo Ishikawa 

(1988) phụ thuộc vào các điều kiện sau: 

a. Nguồn lợi nông nghiệp: những nước đông dân, ít đất thì ít có khả 

năng huy động thặng dư từ nông nghiệp hơn các nước có thưa dân, đất nhiều.  

b. Trình độ phát triển: ở các nước Châu á, có thặng dư nông nghiệp 

để huy động vào công nghiệp hoá phải nâng cao năng suất nông nghiệp, 

trong điều kiện ít đất muốn thâm canh được phải đầu tư nhiều vào thuỷ lợi. 

Tuy vậy, chỉ có những nuớc có một trình độ phát triển nhất định nào đấy mới 

có khả năng đầu tư vào thuỷ lợi.  

c. Sự phát triển của kinh tế thị trường: việc huy động thặng dư nông 

nghiệp có thể thực hiện bằng hai con đừơng: một là thông qua việc thu thuế, 

hai là thông qua thị trường tiền tệ. Việc huy động qua thị trường tiền tệ dễ làm 

hơn, nhưng muốn thế phải có thị trường tiền tệ phát triển (hệ thống ngân hàng 

tư nhân).  

Trong quá trình công nghiệp hoá, nông nghiệp chỉ có thể hoàn thành 

được vai trò thúc đẩy của mình nếu giải quyết được ba vấn đề sau: 

a. Sản xuất nông nghiệp có thể nâng cao lên được bằng cách cải thiện 

năng suất của các nguồn lực không? Vấn đề này phụ thuộc vào việc đầu tư 

phát triển nghiên cứu và triển khai kỹ thuật nông nghiệp và việc cải tiến các 

thể chế nông thôn. Nói chung, qua thực tế phát triển thấy hoàn toàn có thể 

làm được việc này. 

b. Nhu cầu thực của sản phẩm nông nghiệp có thể tăng lên đi đôi với 

việc tăng trưởng nông nghiệp không? Đây là vấn đề của thị trường, phải có 
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một thị trừơng tổ chức tốt mới có thể làm tăng nhu cầu sản phẩm nông 

nghiệp được. Nhu cầu này phụ thuộc vào hai nhân tố: việc tăng sức mua của 

thị trường trong nước gắn liền với việc tăng thu nhập và nhu cầu của thị 

trường nông sản thế giới, phụ thuộc vào sự phát triển của thế giới. 

c. Một nền nông nghiệp năng động có khả năng lôi kéo sự tăng trưởng 

của các ngành khác không? Tính năng động ở đây thể hiện khả năng thích 

ứng của nông nghiệp với các ngành khác đặc biệt công nghiệp chế biến. Vấn 

đề này phụ thuộc vào cơ cấu của các ngành trong chiến lược công nghiệp 

hoá. Nói chung, theo Malassis (1973) trong quá trình công nghiệp hoá khu 

vực công nghiệp phát triển nhanh hơn nông nghiệp và phụ thuộc vào sự phát 

triển của nông nghiệp. Khu vực này cung cấp đầu vào cho nông nghiệp và 

nâng cao giá trị của đầu ra cho nông nghiệp thông qua chế biến. 

Gần đây, người ta thấy các nước phát triển mạnh nông nghiệp trong 

quá trình công nghiệp hoá, có sự phát triển nhanh và bền vững hơn. Một số 

nhà kinh tế cho rằng, một số chính sách bảo hộ như đánh giá cao nội tệ, định 

giá đầu ra thấp và đầu vào cao hay dùng thuế quan để bảo vệ công nghiệp 

thực chất là “đánh thuế nông nghiệp”. Ngược lại nếu đầu tư vào phát triển 

nông thôn, xoá đói giảm nghèo và phân phối công bằng về thực chất là tạo 

đầu ra cho công nghiệp (Ferrer, 2002).  

Như vậy là, việc tồn tại nhiều mô hình công nghiệp hoá đã có từ lâu, 

và các mô hình khác nhau đều có những thành công và thất bại nhất định, 

theo đó vai trò của nông nghiệp trong các mô hình đó cũng khác nhau. Việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn phụ thuộc vào chiến lược 

công nghiệp hoá hay chuyển dịch cơ cấu của cả nền kinh tế. Xu hướng chung 

của sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là giảm tỷ lệ nông nghiệp trong GDP. 

Theo tổng kết của Ngân hàng thế giới các nền kinh tế được gọi là thành công 

đều có tỷ lệ nông nghiệp trong GDP thấp hơn 20%.  

4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 

Cơ cấu kinh tế nông thôn là một tổng thể các mối quan hệ kinh tế trong 

khu vực nông thôn, nó có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau theo những tỷ 

lệ nhất định về mặt lượng và liên quan chặt chẽ về chất; chúng tác động qua 
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lại lẫn nhau trong những không gian và thời gian nhất định, phù hợp với 

những điều kiện kinh tế xã hội nhất định, tạo thành một hệ thống kinh tế 

trong nông thôn – một bộ phận hợp thành không thể tách rời của hệ thống nền 

kinh tế quốc dân (Lê Đình Thắng, 1994). 

Kinh tế nông thôn ở Việt Nam chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, 

nhưng chuyển dần sang nông nghiệp hàng hoá, đa canh và chuyên canh tùy 

điều kiện từng vùng. Bởi sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn vẫn là nơi 

cung cấp nguyện liệu cho công nghiệp, lương thực, thực phẩm cho nhu cầu xã 

hội và hiện đang là khu vực đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước. 

Trên thực tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn diễn ra đồng thời và có mối quan hệ hữu cơ với nhau, vì 

vậy khi nghiên cứu, người ta thường đặt vấn đề nghiên cứu tổng thể cả hai quá 

trình trên với tên gọi là Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn thể hiện ở việc 

đa dạng hoá sản xuất, phát triển nông nghiệp toàn diện để đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng tăng lên của xã hội và phát triển ngành nghề phi nông 

nghiệp nhằm rút bớt lao động ra khỏi nông nghiệp và nông thôn, tăng 

năng suất lao động nông nghiệp và tăng thu nhập của hộ nông dân.    

Nội dung chính của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn là:  

- Tăng năng suất cây lương thực để giải quyết an ninh lương thực 

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng phát triển cây thức ăn gia súc để 

phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản. 

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng phát triển cây hàng hoá (rau, cây 

quả, cây công  nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày) 

- Phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó chủ yếu là công 

nghiệp chế biến nông sản. 

- Đầu tư vào vốn con người (giáo dục, sức khoẻ, dạy nghề) 
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Hiệu quả là: Tạo việc làm, di dân khỏi nông nghiệp và nông thôn; 

Tăng năng suất lao động và thu nhập; Tăng tích luỹ để phát triển kinh tế 

nông nghiệp và nông thôn; Xuất khẩu, tăng ngoại tệ, tích luỹ cho công 

nghiệp hoá; Phát triển ngành nghề nông thôn. 

Biện pháp là: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tiến kỹ thuật, phát 

triển thị trường, cải cách thể chế. 

Như vậy yếu tố động lực của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn cũng là tăng năng suất lao động cho người dân nông 

thôn, qua đó nâng cao thu nhập của người dân. Quá trình CDCCKTNNNT 

là một quá trình bao gồm hai quá trình chính là chuyển dịch từ nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp và thâm canh nông nghiệp. Cả hai quá trình này liên 

quan đến việc thâm canh đất đai và các nguồn lực tự nhiên khác. Thách thức 

lớn nhất khi quá trình này diễn ra là đảm bảo tính bền vững của các nguồn 

lợi tự nhiên. Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế NN, NT nhằm tăng năng 

xuất lao động, nhưng phải đảm bảo sự sử dụng bền vững tài nguyên vì đây là 

hai yếu tố cơ bản nhất của nông nghiệp và nông thôn. 

Giá cả nông sản không ổn định và thấp là một trong những yếu tố 

quan trọng của chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đây là 

các đặc điểm thông thường của kinh tế thị trường. Chấp nhận kinh tế thị 

trường thì phải chấp nhận cả sự rủi ro. Phải lựa chọn giữa thu nhập cao đi đôi 

với rủi ro cao và thu nhập vừa đi đôi với rủi ro thấp. Chúng ta có thể để giảm 

bớt rủi ro, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn. Đa dạng hoá sản xuất là biện 

pháp hữu hiệu để giảm rủi ro. 

Trong vài chục năm gần đây giá cả nông sản tính theo giá cố định trên 

thị trường thế giới giảm dần do những nguyên nhân sau: 

-  Do tỷ lệ giá công nghệ phẩm và giá nông sản nói chung có xu 

hướng giảm dần và nhu cầu nông sản của tăng chậm hơn nhu cầu công nghệ 

phẩm 

-  Do năng suất lao động tăng và giá thành nông sản giảm nhanh ở 

các nước đang phát triển 
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-  Do các nước công nghiệp tiên tiến trợ cấp cho nông nghiệp ngày 

càng lớn (P. Timmer, 2005).  

Để khắc phục tình trạng này phải đầu tư để tăng năng suất lao động và 

giảm giá thành, tăng chất lượng nông sản để tăng giá và áp dụng các chính 

sách bảo vệ giá cho nông dân.  

Vơí các quan niệm trên, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn sẽ gắn liền với khái niệm phát triển nông thôn thôn tổng 

hợp.  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là động lực chính của phát triển 

nông thôn vì nó giúp cư dân địa phương tăng thu nhập một cách bền vững. 

Trong nghiên cứu về lý thuyết phát triển nông thôn người ta quan tâm 

nhiều đến phát triển địa phương hay vùng. Yêu cầu về phát triển bền vững chỉ 

giải quyết được nếu có những địa phương năng động và mềm dẻo. Ngoài ra 

sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế phụ thuộc vào thành công của việc kích thích óc 

kinh doanh vùng và địa phương và sự sáng tạo. Cần có các cộng đồng năng 

động trong đó có sự tham gia của xã hội dân sự và sự tham gia dân chủ của 

quần chúng. 

Người ta thấy ở các nước đã phát triển thời kỳ tăng trưởng nhanh đã 

chấm dứt, phát triển vùng không phải chỉ là một sự phân phối tài sản  mà cần 

phải có một cơ sở lý luận có hiệu quả. Không gian lãnh thổ là môi trường 

sống của một cộng đồng. Lãnh thổ là một phần không gian do các tác nhân 

hoạt động. Sự hoạt động và chiến lược của tác nhân và sự tương trợ không 

gian quyết định tính chất của lãnh thổ. 

Sự phát triển lãnh thổ là một sự phát triển tổng hợp. Phối hợp cả các 

chiều kinh tế, xã hội -văn hoá và chính trị, nối liền đô thị và nông thôn. 

Theo Sachs (1985) phát triển tổng hợp có sáu nguyên tắc sau: 

1. Tính nội sinh, dựa trên mô hình văn hoá và trí thức của mình không 

sao chép. 

2. Tính tự lực, dựa vào sức của mình, không phụ thuộc vào bên ngoài. 

3. Dựa vào lô gích nhu cầu, chứ không phải vào tiềm năng sản xuất để 

tìm đầu ra sau. 
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4. Hoà hợp với môi trường tự nhiên. 

5. Mở cửa cho các thay đổi thể chế, hợp tác giữa Nhà nước, thị trường 

và xã hội dân sự.  

6. Trong phát triển vùng lãnh thổ, sự phát triển đô thị và nông thôn 

phải thống nhất với nhau.  

Trong phát triển vùng lãnh thổ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn, người ta phân biệt phát triển nội sinh và phát triển 

ngoại sinh.  

Phát triển nội sinh là các hoạt động lãnh vực có ý thức có ảnh hưởng 

đến sự xuất hiện các hoạt dộng kinh tế. Hoạt động có ý thức là các hành động 

tự nguyện, có suy nghĩ của các tác nhân địa phương. Trong phát triển ngoại 

sinh lãnh thổ chỉ có vai trò thụ động, chỉ là nơi thực hiện một quyết định của 

xí nghiệp dựa vào lợi thế so sánh. Các nhân tố quyết định phát triển ngoại 

sinh là các nhân tố về vị trí : 

• Tình hình và đặc điểm địa lý, như giá rẻ, có khả năng phát triển, 

giao thông thuận lợi, gần thị trường, có nguồn lao động, môi trường có chất 

lượng. 

• Có phương tiện truyền thông, cơ sở hạ tầng tốt, . 

• Bản chất và tính năng động kinh tế xã hội, như có các dịch vụ cần 

thiết, gần các cơ sử khoa học giảng dạy, có óc kinh doanh năng động. 

• Nhân tố thể chế và xã hội, như cơ sở pháp lý kinh tế và xã hội, quy 

hoạch đất đai, thái độ chính quyền, an ninh, sự hỗ trợ công cộng và quan hệ 

xã hội. 

Đầu các năm 70, sự phát triển của nhiều vùng cho thấy có một sự năng 

động của các vùng khiến người ta thấy có một sự phát triển nội sinh. Các 

nghiên cứu về phát triển nội sinh cho thấy có các nhân tố sau:  

• Một tổ chức sản xuất có hiệu quả bao gồm mạng lưới các xí nghiệp 

vừa và nhỏ, tập trung vào một công nghiệp hay ngành hàng, mềm dẻo, đa 

dạng . 
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• Khả năng thích ứng và sáng tạo đặc biệt của hệ thống sản xuất: 

nghe theo yêu cần của thị trường, biết làm ăn về công nghệ, tổ chức, buôn 

bán, thu hút các người có khả năng đến làm việc. 

• Tính sáng tạo là một nhân tố mở rộng, có sự di động của nhân lực, 

thay đổi thường xuyên công việc, tập trung các hoạt động và người. Có sự 

gần về địa lý để thông tin lưu thông dễ dàng. 

• Đô thị là nơi gặp gỡ, trao đổi và cung cấp dịch vụ. 

• Cường độ của các mối quan hệ và trao đổi thông tin và dịch vụ có 

mục đích sản xuất ngoài thị trường. Sự gần nhau về nghề nghiệp và quan hệ 

họ hàng rất quan trọng, tạo nên các mạng lưới quan hệ. 

• Các thể chế  và các hội có mục đích kinh tế xã hội, chính trị và văn 

hoá, địa phương , công và tư, nâng đỡ sự phát triển lãnh thổ. 

• Một hệ thống giá trị thống nhất của các tác nhân và tổ chức về sự 

thuận lợi cho chuyển đổi và hoạt động kinh doanh, tạo nên một cộng đồng tư 

tưởng. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, để đạt được được 

sự bên vững cần phải dựa trên các yếu tố nội sinh để tiếp thu và sử dụng có 

hiệu quả các tác động ngoại sinh.  

Trong phát triển vùng lãnh thổ ở nông thôn, việc chuyển dịch từ nông 

nghiệp tự cấp sang nông nghiệp hàng hoá và từ hoạt động nông nghiệp thuần 

tuý sang phi nông nghiệp là quá trình chủ yếu. Kinh nghiệm phát triển xí 

nghiệp hương trấn như ở Trung Quốc là biện pháp tích cực nhất để thực hiện 

các sự chuyển dịch này. 

Theo kinh nghiệm này, việc phát triển công nghiệp ở các địa phương, 

cần được đầu tư theo hướng phát triển công nghiệp tinh chế hoặc lắp ráp sản 

phẩm tinh, chất lượng cao trên cơ sở sản phẩm chế biến thô và chi tiết gia 

công của khu vực công nghiệp nông thôn xung quanh khu công nghiệp. Điều 

này tạo sự liên kết, hỗ trợ kinh tế lẫn nhau giữa khu vực nông thôn xung 

quanh với khu công nghiệp. Mặt khác, công nghiệp sơ chế tại hộ gia đình, 

giúp cho người nông dân không phải bươn trải trên thị trường vốn không phù 



 
 

72

hợp với nền sản xuất nhỏ, đồng vốn ít ỏi và thiếu thông tin. Phương thức này, 

phù hợp với chủ trương gắn công nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu, giúp 

sản phẩm nông nghiệp ổn định đầu ra, người nông dân yên tâm sản xuất, tập 

trung áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lương sản phẩm 

và giảm chi phí trung gian, nhằm có hiệu quả kinh tế cao hơn... Sự phát triển 

của công nghiệp nông thôn kéo theo sự phát triển của khối dịch vụ, làm tăng 

sự đóng góp GDP khối này, xu thế tất yếu của sự phát triển.  

5. Xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 

Xu hướng chung của chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn chủ 

yếu là chuyển từ sản xuất độc canh sang đa canh, từ trồng trọt sang chăn nuôi, 

thủy sản, từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp và phát triển công nghiệp 

nông thôn, từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến, dùng thương mại để 

cân bằng nhu cầu về lương thực, phát triển sản xuất, nâng thu nhập... nhằm 

rút bớt lao động ra khỏi nông nghiệp và nông thôn, tham gia vào phát triển 

chung của nền kinh tế.  Các xu hướng trên diễn ra nhanh hay chậm, chất 

lượng chuyển dịch cơ cấu ra sao phụ thuộc vào các chiến lược và các lựa chọn 

chính sách thúc đẩy. Đôí với hoàn cảnh của nước ta hiện nay, chúng ta cần 

xem xét 4 chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn dưới 

đây:   

1) Tăng giá trị sản xuất hàng hoá nhưng phải bảo đảm an ninh 

lương thực: Một nền nông nghiệp phát triển là nền nông nghiệp đa dạng 

hướng mạnh vào sản xuất hàng hoá cho giá trị thu nhập cao. Trong đó, cơ cấu 

cây lương thực giảm dần. Cây hàng hoá và tỷ trọng của ngành chăn nuôi, 

ngành thuỷ sản tăng dần. Tuy nhiên an ninh lương thực ở cấp quốc gia phải 

được coi trọng vì an ninh lương thực góp phần bảo đảm cho khu vực nông 

thôn phát triển ổn định. 

 Vấn đề cần thảo luận ở đây là mục tiêu về sản xuất của nhà nước và 

của nông dân khác nhau trong một số trường hợp. Nhà nước coi nông nghiệp 

là một khu vực của nền kinh tế, phải tăng trưởng thế nào để vừa đảm bảo 

được an ninh thực phẩm, vừa có thặng dư để đóng góp cho công cuộc công 

nghiệp hoá. Còn nông dân sống trong xã hội nông thôn cần có đời sống ngày 

càng được nâng cao, cùng với mức sống của đô thị. Trong xã hội nông thôn 
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không chỉ có nông nghiệp, mà còn có công nghiệp, dịch vụ . Những nghiên 

cứu gần đây về sinh kế của nông dân trên thế giới và nước ta cho thấy trong 

thu nhập của nông dân phần từ các hoạt động phi nông nghiệp ngày càng cao. 

Không phải giá trị gia tăng của nông nghiệp đều được quay trở về cho nông 

dân mà còn được phân phối cho khu vực phi nông nghiệp. Vì vậy nông dân 

không chỉ sống từ nông nghiệp. Trên thế giới gần đây trong phát triển nông 

thôn xuất hiện xu hướng “sinh kế bền vững” trong đó bao gồm cả mục tiêu 

giảm nghèo, phát triển bền vững và sinh kế.  

Mục tiêu của nông dân là tăng thu nhập, bất cứ từ hoạt động kinh tế 

nào,  do đấy họ đa dạng hoá hoạt động kinh tế, trong lúc nhà nước lại muốn 

có những khối lượng hàng hoá lớn để xuất khẩu. Chủ trương của nhà nước là 

quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, phát triển các hộ nông dân 

chuyên môn hoá, trong lúc chiến lược của nông dân là đa dạng hoá sản xuất. 

Hộ nông dân có nhiều người có khả năng lao động khác nhau. Muốn có thu 

nhập cao mỗi thành viên của gia đình phải làm việc thích hợp nhất.  

Hiện nay có nhiều nước đang muốn chuyển từ mục tiêu “an ninh thực 

phẩm’ sang mục tiêu “thu nhập nông trại” rất khó khăn như ấn độ. 

Để hài hoà được cả hai mục tiêu với ưu tiên là sinh kế bền vững cho 

nông dân thì khái niệm an ninh lương thực ở cấp địa phương không nhất thiết 

nông dân bắt buộc phải sản xuất lương thực mà nên hướng tới đa dạng hoá 

hoạt động. Đối với các vùng chuyên sản xuất lương thực, cần thiết phải được 

ưu đãi về trợ cấp của nhà nước do điều tiết từ các khu vực sản xuất khác. 

2) Cơ cấu hướng ngoại và hướng nội: Hướng vào thị trường trong 

nước là hướng vào thị trường đang rất phát triển dưới tác động của đô thị hoá 

và công nghiệp hoá. Nhu cầu sản phẩm chăn nuôi và rau quả sẽ tăng nhanh 

hơn nhiều so với nhu cầu lương thực. Đôí với một nước đông dân thứ 13 thế 

giới như nước ta thì tăng trưởng của nhu cầu trong nước là một động lực lớn 

cho sản xuất nông sản hàng hoá. Hướng ra xuất khẩu, nông nghiệp sẽ góp 

phần tích tụ vốn ban đầu cho quá trình CNH, HĐH. Đối với các nước đã phát 

triển trước đây, cơ cấu xuất khẩu thường là các hàng nông sản và các sản 

phẩm truyền thống cần ít vốn, ít kỹ năng chuyên môn. Giai đoạn tiếp sau họ 
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sẽ chuyển sang xuất khẩu các hàng công nghiệp tiêu dùng, chế biến đòi hỏi 

nhiều vốn và lao động có chuyên môn (Balassa, 1979). Vấn đề là cùng với xu 

thế của thương mại hoá, toàn cầu hoá hiện nay các nước đi sau sẽ gặp sức ép 

cạnh tranh rất lớn trên thị trường, lợi thế canh tranh sẽ luôn bị thay đổi. Nông 

nghiệp thế giới càng phát triển mạnh thì giá nông sản càng giảm xuống. Từ 

đầu thế kỷ 20 giá nông sản tính theo giá cố định có xu hướng giảm dần vì 

năng suất lao động trong nông nghiệp càng tăng do sự tiến bộ nhanh chóng 

của công nghệ và do việc trợ cấp nông nghiệp của các nước công nghiệp. Và 

việc chỉ dựa vào đó để xác định cấu cơ xuất khẩu là không thực tế. Lí thuyết 

ngoại thương hiện nay cho rằng một ngành xuất khẩu sẽ có lợi thế hơn nếu 

ngành này đa dạng được nhiều mẫu, mã sản phẩm của mình cả về chủng loại 

và chất lượng hàng. Vì vậy lợi thế xuất khẩu còn phụ thuộc vào sự đa dạng 

sản xuất và khả năng phát triển của công nghiệp chế biến trong nước. Việc 

xác định một cơ cấu thị trường hướng nội và hướng ngoại hợp lý là một chiến 

lược quan trọng có tác dụng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn. 

3) Chuyên môn hoá và đa dạng hoá: Trong nông nghiệp hiện đại, xu 

hướng phổ biến là chuyên môn hoá để đạt các mục tiêu kinh tế, đạt hiệu quả 

kinh tế cao. Tuy vậy chuyên môn hoá cũng có nhiều nhược điểm như làm cho 

sản xuất phụ thuộc nhiều vào đầu tư công nghiệp, dẫn đến độc canh làm giảm 

độ màu mỡ của đất và tăng sâu bệnh, phải dùng nhiều thuốc hoá học có hại 

cho môi trường. 

Đa dạng hoá trái lại cho phép sử dụng có hiệu quả các trang bị và cơ sở 

vật chất của hộ, sử dụng các phụ chế phẩm, cho phép luân canh có lợi cho độ 

màu mỡ của đất và giảm tác hại của sâu bệnh. Trong điều kiện đất đai của hộ 

không đồng nhất về chất lượng thì đa dạng hoá là chiến lược cần thiết của hộ 

để có thể khai thác tối đa tiềm năng đất đai.  Quan trọng nhất là đa dạng hoá 

làm giảm rủi ro do sự bấp bênh của thị trường gây ra. Nhờ có đa dạng hoá mà 

nông nghiệp tăng được tính cạnh tranh và tăng giá trị hàng hoá trong những 

giai đọan khó khăn. Có thể nói đa dạng hoá hoạt động của hộ là chiến lược 

cho phép kết hợp hài hoà các yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội trong việc lựa 

chọn chiến lược hoạt động.  
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Đa dạng hoá rất cần cho sự phát triển của hộ nông dân quy mô nhỏ. 

Nhờ tăng các hoạt động và tích luỹ tài sản mà hộ nông dân tồn tại được và cải 

tiến mức sống. Có thể coi đa dạng hoá là một quá trình điểu chỉnh năng động 

trước các thay đổi về giá thành, lãi và rủi ro trong các chiến lược tăng thu 

nhập của hộ nông dân. 

Đa dạng hoá là tăng số hoạt động kinh tế như cây trồng, vật nuôi và 

hoạt động phi nông nghiệp.  

Đa dạng hoá thường xẩy ra khác nhau ở các cấp khác nhau: cấp hộ 

nông dân, cấp vùng và cấp quốc gia. ý nghĩa của đa dạng hoá ở các cấp 

không giống nhau, nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đa dạng hóa cấp 

vùng hay quốc gia là xu hướng gia tăng số ngành và số sản phẩm sản xuất. 

Đa dạng hoá kinh tế vùng là kết quả của tập hợp nhiều kiểu lựa chọn thích 

nghi của hộ nông dân, hoặc là đa dạng hoá, hoặc là chuyên môn hoá để 

thích nghi với môi trường kinh tế xã hội. Như vậy các chính sách nhằm thúc 

đẩy đa dạng hoá kinh tế vùng cần tạo nên một môi trường kinh tế xã hội và 

dịch vụ thuận lợi cho hộ nông dân đa dạng hay chuyên môn hoá mà vẫn giữ 

được sự cân bằng ở cấp vùng. 

Trong khi đó ở cấp hộ nông dân đa dạng hóa sản xuất chỉ một tình 

trạng đa hoạt động, đối lập với chuyên môn hoá. Theo các nghiên cứu hiện 

đại về thái độ kinh tế của hộ nông dân, hộ nông dân có thái độ điều chỉnh 

hoạt động giữa hai tình trạng này nhằm thích nghi với các điều kiện bên 

ngoài. 

Đa dạng hoá có thể được coi như một chiến lược của người sản xuất để 

đối phó với thị trường. Giữa hộ giàu và hộ nghèo có cách sử dụng công cụ 

này với mục đích khác nhau. Hộ giàu thường có xu hướng chuyên môn hoá 

để có được năng suất lao động cao hơn. Tuy vậy, khi có khó khăn về thị 

trường thì chiến lược đa dạng hoá thường được sử dụng để tìm các hoạt động 

khác có lãi hơn. Trái lại đối với các hộ nghèo thì đa dạng là một con đường 

để tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo và để khai thác tốt nhất các nguồn lực 

đa dạng của nông hộ. Cách lựa chọn này không cho phép tăng nhanh thu 

nhập nhưng giảm được rủi ro. 
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Đối với một ngành sản xuất, có một khái niệm mới gọi là đa dạng hoá 

nội ngành đang được nhiều nước sử dụng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng 

của các ngành hàng chuyên môn hoá cao. Nội dung của biện pháp này gồm 

có hai có hai hướng đa dạng hoá ngang là tăng thêm các mặt hàng trong nội 

bộ ngành hàng như nhà máy đường Lam Sơn đã đa dạng hoá nội ngành bằng 

cách sản xuất theo thêm cồn, rượu, nước ngọt, phân vi sinh vật thức ăn gia 

súc, ván ép…) và đa dạng hoá dọc là nâng cao chất lượng sản phẩm thông 

qua phát triển chế biến để tăng giá trị gia tăng sản phẩm. 

Đa dạng hoá sản xuất là việc không tốn đầu tư của nhà nước và có thể 

thực hiện ngay được vì do nông dân tự làm. Trong thực tế nông dân ở nước ta 

đã làm như vậy trừ một số vùng có chỉ đạo của Nhà nước phải chuyên môn 

hoá sản xuất một số vùng nông sản để xuất khẩu. Các vùng chuyên môn hoá 

sản xuất hiện nay đều gặp khó khăn vì đã sản xuất quá nhiều thì giá càng 

thấp. Các địa phương không được chỉ đạo, nông dân sản xuất tự phát theo tín 

hiệu của thị trường thì ít gặp khó khăn hơn.  

Nông dân các vùng đa dạng hoá sản xuất như tỉnh Gia Lai sau cuộc 

khủng hoảng cà phê đã trồng tiêu trong vườn cà phê đã giảm nhẹ được tác hại 

của cuộc khủng hoảng cà phê, trong lúc tỉnh Đăc lăk lại không làm như vậy. 

Công ty mía đường Lam Sơn phát triển tốt vì đa dạng hoá sản xuất: trồng xen 

lạc và đậu tương trong mía, nuôi bò bằng ngọn mía. Nông dân trồng lúa đồng 

bằng sông Cửu long, gần đây do khó khăn về giá lúa xuất khẩu cũng đã 

chuyển sang đa dạng hoá về giống lúa phục vụ thị trường trong nước như lúa 

thơm, lúa nếp và sang thuỷ sản. 

Vậy đa dạng hoá sẽ hạn chế xuất khẩu nông sản? Thực ra không có 

mâu thuẫn giữa hai chiến lược này.  Đa dạng hoá xuất khẩu là một chiến lược 

cần hướng tới với nông sản Việt nam để thoát khỏi tình trạng xuất khẩu nông 

sản thô. 

Theo Todaro (1982) sự phát triển của nông nghiệp từ tình trạng tự cấp 

sang sản xuất hàng hoá trải qua 3 giai đoạn: 

- Sản xuất tự cấp, độc canh, tập trung vào một hay hai cây lương 

thực. 
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- Chuyển tiếp sang canh tác đa dạng và đa canh, ngoài cây lương 

thực trồng thêm rau, quả, cây hàng hoá, chăn nuôi. 

- Chuyển sang chuyên môn hoá vào một nông sản chính, đầu tư tăng 

năng suất, lấy lợi nhuận làm mục tiêu. 

Khái niệm đa dạng hoá nông nghiệp có thể mở rộng ra thành đa dạng 

hoá hoạt động kinh tế ở nông thôn trong điều kiện của các nền nông nghiệp 

nhỏ, có mật độ dân số cao và đa số hộ nông dân ít đất có làm thêm hoạt động 

phi nông nghiệp. Đa dạng hoá kinh tế nông thôn bao gồm cả việc phát triển 

các ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn qua các xí nghiệp vừa và nhỏ để 

tạo thêm việc làm (Ngân hàng thế giới, 1990). Việc phát triển các hoạt động 

sản xuất nông sản hàng hoá và hoạt động phi nông nghiệp quy mô nhỏ trong 

nông thôn trong quá trình đa dạng hoá là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, tiến tới phân công lại lao động theo hướng giảm lao động nông 

nghiệp. 

4) Chức năng phi thương mại của nông nghiệp: Đây là vấn đề cần 

chú ý khi hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp. Rõ ràng ngoài chức 

năng kinh tế nông nghiệp còn đảm nhiệm nhiều chức năng khác như an ninh 

lương thực, sự đứng vững của nông thôn, vai trò duy trì văn hoá, cảnh quan 

và môi trường. Hàng loạt các nước có nền nông nghiệp phát triển như Pháp, 

Bỉ, Italia, Mỹ, Nhật... đã phải trả giá cho việc khai thác quá mức tiềm năng 

nông nghiệp vì lợi ích kinh tế trước mắt. Hiện tại người ta đang đưa vấn đề 

này ra để thảo luận với WTO về trách nhiệm của thương mại với các chức 

năng phi thương mại của nông nghiệp. Và xu hướng của các nước đi sau là 

rất thận trọng trong việc phát triển nông nghiệp, nhằm tránh được các sai lầm 

của các nước đi trước. Vì vậy chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

cần chú ý tới sự cân bằng giữa các vai trò nêu trên của nông nghiệp. Đây 

chính là vai trò của chính sách thúc đẩy phát triển nông thôn tổng hợp. Trong 

phát triển nông thôn, đường lối phải từ trên nhưng việc làm phải từ dưới. Nhà 

nước phải vạch ra một chiến lược phát triển nông thôn, xây dựng các chương 

trình, đề ra các chính sách và các biện pháp hỗ trợ. Nhưng việc thực hiện phát 

triển nông thôn muốn có hiệu quả phải huy động sự tham gia của quần chúng 

nông dân. Chiến lược nên lựa chọn trong phát triển nông thôn là phát triển có 
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sự tham gia của nông dân và phát triển trên cơ sở cộng đồng. Chiến lược này 

sẽ tạo nền cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

nhanh và ổn định. 

6 Đô thị hoá và di dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn. 

6.1. Đô thị hóa 

Dự báo của Liên hiệp quốc về đô thị hóa đã điều chỉnh năm 1999 cho 

thấy: dân số thế giới đến năm 2030 sẽ là 8,1 tỷ người, trong đó các nước phát 

triển là 1,2 tỷ người và các nước ít phát triển là 6,9 tỷ người. Dân số đô thị 

tương ứng sẽ là 4,9 tỷ , dân số nông thôn sẽ là 3,2 tỷ. Tỷ lệ tăng trung bình 

thời kỳ 2000 – 2030 của thế giới là 0,97% (các nước phát triển: 0,06%, ít 

phát triển: 1,16%). Tốc độ đô thị hoá đến năm 2030 là 60,3% (các nước phát 

triển: 83,5%, ít phát triển: 56,2%). 

Đô thị hóa có các tác dụng sau: 

- Tăng thu nhập quốc dân, GDP của dân đô thị thường cao gấp 2 lần 

GDP bình quân cả nước. Năng suất lao động ở đô thị cao hơn ở nông thôn. 

Tăng trưởng đi đôi với sự phát triển khu vực công nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy 

việc di dân ra đô thị, buộc các Chính phủ phải đẩy mạnh phát triển nông thôn. 

- Thúc đẩy việc chuyển dịch CCKT, do biến động về lao động, đất 

đai và hạ tầng cơ sở, thị trường.  

- Thúc đẩy mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn: phát triển các đô 

thị vừa và nhỏ, tạo nhu cầu hàng hóa và lao động khi thị trường hoạt động. Di 

dân từ nông thôn có liên quan đến việc tăng năng suất lao động, chuyển lao 

động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Hạn chế di cư có hại cho 

việc phát triển kinh tế. 

- Tăng suất tiết kiệm của quốc gia, tăng nguồn thuế cho Nhà nước. 

Tuy vậy ở các nước khi phân phối ngân sách thường ưu tiên cho các thành 

phố hơn. 

- Đô thị cũng có tác dụng lôi kéo năng suất của vùng nông thôn xung 

quanh do sự tăng nhu cầu thúc đẩy. Các vùng xa đô thị thì bị việc di dân lôi 
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kéo. Ngoài sự di dân đến các đô thị lớn còn có sự di dân trong nông thôn, 

hình thành sự phát triển của các đô thị nhỏ. Vai trò của các đô thị nhỏ này là 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư của dân đô thị vào nông thôn, tạo sự 

hình thành các thị trường nông thôn, tăng sự trao đổi đô thị - nông thôn, làm 

cho dịch vụ của đô thị đến được nông thôn và thúc đẩy sự phát triển nông 

nghiệp hàng hóa (Cavallier, 1996).  

Các đô thị sẽ đứng trước 4 thách thức:  

- Sự toàn cầu hóa kinh tế làm cho một số đô thị, nhất là ở Châu Phi 

dân số tăng nhanh, nhưng kinh tế lại đi xuống. Làm thế nào để các sáng kiến 

địa phương tiếp cận trực tiếp với các hậu quả của toàn cầu hóa. 

- Sự phân hóa xã hội và không gian, đô thị hóa đi đôi với việc tăng 

nghèo khổ cho phụ nữ, thất nghiệp và khủng hoảng việc làm sinh ra nhiều 

vấn đề môi trường đô thị và xã hội. 

- Việc tăng tốc độ đô thị hóa, sự thay đổi cách sống đang đặt ra 

nhiều vấn đề đối với mô hình đô thị phương Tây. Làm thế nào để giải quyết 

vấn đề giao thông lúc mà sự di động tăng lên. 

- Trước sự phức tạp tăng lên của xã hội và cơ cấu đô thị, sự phát triển 

kinh tế phụ thuộc vào các nhân tố về quan hệ, cần phát triển một nền dân chủ 

có tham gia và sự phối hợp giữa Nhà nước Xã hội dân sự. (Domenach, Chich, 

2000). 

Do vậy, chính sách hạn chế di cư (như ở Trung quốc từ 1965 đến 1975 

và ở Việt nam từ 1975 đến 1990) đã làm thiệt hại cho sự phát trển: gây nghèo 

khổ nông thôn, kìm hãm sự phát triển của đô thị nhỏ, hạn chế việc phát triển 

thị trường trong nước. Nếu di dân tạo khó khăn cho đô thị thì cũng tạo ra các 

giải pháp để khắc phục các khó khăn này. Việc hạn chế này sẽ tạo ra các sự 

mất cân đối phải giải quyết tốn kém hơn nhiều (Cour, 2000).  

Đô thị hóa ở nước ta đã bắt đầu phát triển từ thế kỷ 16 –17 và đã trải 

qua các thời kỳ thăng trầm khác nhau trong lịch sử dựng nước và giữ nước 

(Bảng 2). 
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Tốc độ đô thị hóa ở nước ta chậm hơn so với các nước khác trong khu 

vực. Về vấn đề này, có hai ý kiến khác nhau. Có người cho là, do Việt nam 

theo chính sách của các nước xã hội chủ nghĩa chủ trương phát triển hài hòa 

giữa nông thôn và đô thị. ý kiến khác lại cho rằng, Việt nam đã kìm hãm đô 

thị hóa bằng chính sách hộ khẩu vì không có điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng 

ở đô thị.  

Theo chúng tôi thì việc kìm hãm đô thị hóa là một nguyên nhân gây 

nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Trung quốc có điều kiện giống 

nước ta nhưng có tốc độ đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu nhanh hơn ta 

nhiều. Trung quốc 1965 - 1978 dân số đô thị 17,9% không thay đổi, năm 

1998: 30,4%; trong khi đó, Việt nam tăng chậm từ 17,2% năm 1965 lên 

24,4% năm 2003. 

Bảng 2: Đô thị hoá ở miền Bắc và miền Nam 
              Đơn vị : 1000 người 

Dân số  1955 1960 1965 1971 1974 1979 1989 1999 

Miền bắc 13574 16100 18270 21154 22700 27278 32210 36276,8 

Đô thị   1004   1401   1809   2218   2384   3624   4491   5966,1 

Đô thị hóa (%) 7,4 8,7 9,9 10,5 10,5 13,3 13,9 16,4 

Miền nam 11500 14072 16299 20093 22310 25184 32202 40046,4 

Đô thị   3186   3126   4189   6583   8924   6649   8249 12110,7 

Đô thị hóa (%) 27.7 22,2 25,7 32,8 40,0 26,4 25,6 30,2 

Nguồn:  Cour, 2000   

6.2.  Di dân 

Gần đây trên thế giới đã có một sự thay đổi cách nhìn đối với di dân. 

Trước kia di dân được coi như là tiêu cực, là một sự bắt buộc để thoát khỏi sự 

nghèo đói, là do kết quả của sự bần cùng hóa nông dân để tạo nguồn lao 

động rẻ mạt cho chủ nghĩa tư bản. Các nhà làm chính sách coi đây là một 

mối đe dọa cho sự ổn định, và tìm cách để hạn chế quá trình này. Các nghiên 

cứu gần đây cho thấy Châu á và Châu Phi có một dân số rất di động trong 

lịch sử và sự phát triển của châu Âu và châu Mỹ gắn liền với sự di dân quy 

mô lớn.  
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Di dân không phải chỉ do phản ứng thúc đẩy và lôi kéo kinh tế mà còn 

do các thể chế xã hội và văn hóa quyết định. 

Về quan hệ giữa di dân và phát triển có nhiều ý kiến trái ngược nhau vì 

đây là một vấn đề phức tạp, phụ thuộc nhiều vào điều kiện cụ thể. Quan niệm 

cho rằng người nghèo thưòng di dân là không đúng vì di dân cần có tiền và 

quan hệ. Tuy vậy di dân có quan hệ với sự nghèo khổ vì nguyên nhân của di 

dân là muốn tìm cơ hội có thu nhập cao hơn. Di dân vừa có lợi vừa có hại cho 

vùng xuất phát. Tiền gửi về giúp nâng cao đời sống nhưng lại mất lao động 

giỏi để phát triển. Đối với vùng tiếp nhận lúc đầu gây khó khăn nhưng dài 

hạn sẽ có lợi vì được thêm nguồn lao động.  

Việc di dân từ nông thôn ra đô thị phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trước 

hết là nhân tố kinh tế, nhưng có lúc cũng do nhân tố tâm lý. Quyết định di cư 

do sự khác nhau về thu nhập giữa đô thị và nông thôn và cơ hội tìm được việc 

làm ở đô thị. Thất nghiệp cao ở đô thị là hậu quả không thể tránh của sự 

không cân đối về cơ hội kinh tế giữa đô thị và nông thôn. 

ở  nước ta, việc di dân đã xẩy ra từ lâu. Hai phần ba lãnh thổ là do dân 

miền Bắc khai thác trong công cuộc Nam tiến. Trong thời thuộc Pháp việc 

đào kênh ở châu thổ sông Cửu Long đã thu hút dân miền Trung và Đông 

Nam bộ về miền Tây. Dân châu thổ sông Hồng và Bắc Trung bộ lại đi làm 

đồn điền ở đông Nam Bộ và Tây Nguyên, sang khai thác ở Lào và 

Campuchia. Năm 1945 nạn đói đã bắt hàng ngàn người bỏ làng đi kiếm ăn 

nơi khác. Sau kháng chiến chống Pháp 900 000 ngàn dân miền Bắc di dân 

vào miền Nam và 100 000 dân miền Nam tập kết ra miền Bắc. Trong chiến 

tranh chống Mỹ ở miền Bắc dân đô thị sơ tán về nông thôn, còn ở miền Nam 

thì dân nông thôn bị buộc về sống ở đô thị, làm cho tỷ lệ đô thị hoá tăng từ 

20% lên 40%.  

Từ 1960, ở miền Bắc đã có chính sách di dân đi xây dựng vùng kinh tế 

mới để điều chỉnh mật độ dân cư và hạn chế việc đô thị hóa. Từ 1960 đến 

1965 hơn 1 triệu người đã di dân từ đồng bằng lên miền núi khai hoang thêm 

350 000 ha.   
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Sau chiến tranh, người tập kết ra Bắc trở về quê hương của họ, nông 

dân bị ép buộc ra đô thị cũng về quê. Từ 1976 đến 1997 hơn 5 triệu người đã 

di cư theo các chương trình, nhiều nhất là từ châu thổ sông Hồng đến Tây 

nguyên và Đông Nam bộ. 70 % là di cư nội vùng. Di cư Bắc Nam chiếm 50 

% di cư ngoại vùng. 

Từ 1990 bắt đầu có di dân tự phát. Số người di dân đến các tỉnh miền 
Nam từ 1990 đến 1993 ước tính có hơn 500 000 người. Di dân tự do đã gây 
ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và môi trường đối với các 
tỉnh có dân đến. 

Sau Đổi mới, với sự phát triển kinh tế, việc di dân đã được tiến hành 
mạnh hơn. Luồng di cư nhiều nhất là từ nông thôn đến nông thôn khoảng 1,6 
triệu người, di cư từ nông thôn đến thành phố khoảng 1,2 triệu người (489 
000 người di cư đến thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu từ ĐBSCL và 156 000 
đến Hà nội, chủ yếu từ ĐBSH). Ngoài ra có 1,13 triệu người di cư từ thành 
phố đến thành phố. Số người di cư tạm thời (đi kiếm việc ở các nơi khác) là 
1,2 triệu người. Trong các năm 1990 chủ yếu là di cư tự phát.  

II. Kinh tế học thể chế và Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn 

1. Các lý thuyết kinh tế học về thể chế                        

Thể chế là một khái niệm sử dụng đầu tiên trong xã hội học. Hiện nay 

có nhiều công trình nghiên cứu về thể chế rất đa dạng. Cái giống nhau giữa 

các tài liệu này có lẽ là khái niệm về thể chế. Thể chế, institution, gốc latin là 

institum nghĩa là  việc đã sắp đăt và institutio là hành động sắp đặt các quy 

tắc, trật tự. Thể chế được hiểu là “luật chơi”, là các tổ chức kết quả của các 

luật chơi ấy. Trước đây từ Hán Việt dịch ra là chế độ, nhưng gần đây dùng từ 

thể chế là phổ biến hơn.  

Luật học cũng dùng khái niệm thể chế để chỉ các các yếu tố cấu thành 

cấu trúc pháp lý của thực tế xã hội, toàn bộ các cơ chế và các cấu trúc pháp lý 

hướng dẫn các cách xử sự của một tập thể. 
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Chủ nghĩa thể chế (Institutionalism) 

Chủ nghĩa thể chế xuất hiện ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và được phổ biến 

vào những năm 20 - 30 của thế kỷ 20. Sự nẩy sinh của chủ nghĩa này là do sự 

đối lập của giai cấp tiểu tư sản với chủ nghĩa đế quốc khi chủ nghĩa tư bản 

chuyển sang giai đoạn độc quyền và do kinh tế học cổ điển không giải thích 

được các quá trình kinh tế xẩy ra trong giai đoạn này. Chủ nghĩa thể chế 

không thừa nhận tác động của các quy luật kinh tế khách quan mà cho rằng 

thể chế là tác động của của sự tiến hoá của tâm lý xã hội. Họ cho rằng các 

yếu tố xã hội và đạo đức làm thay đổi các thể chế cũ bằng các thể chế mới. 

Kinh tế học thể chế mới (New institutional economics) 

Kinh tế học thể chế mới là một lĩnh vực nghiên cứu nhiều bộ môn bao 

gồm các khía cạnh kinh tế học, sử học, chính trị học, tổ chức kinh doanh và 

luật học. Lý thuyết này bắt đầu hình thành năm 1960, khi Coase (giải thưởng 

Nobel 1991) xuất bản bài “Vấn đề của chi phí xã hội”, tiếp theo bài “Bản 

chất của hãng” viết năm 1937. Trong các bài này, Coase đề xuất một khái 

niệm mới gọi là “chi phí giao dịch” (transaction costs), chỉ thời gian, công 

sức và các nguồn lực được sử dụng để tham gia vào các hợp đồng.  

Nói chung, người ta đồng ý về định nghĩa thể chế là một tập hợp các 

quy tắc ứng xử hình thức (luật, hợp đồng, hệ thống chính trị, tổ chức, thị 

trường...) và phi hình thức (chuẩn mức, truyền thống, tập tục, hệ thống giá trị, 

tôn giáo, xu hướng xã hội...) làm dễ dàng sự phối hợp và chi phối các mối 

quan hệ gữa các cá nhân và tập thể (North, 1990). 

Kinh tế học thể chế mới hoạt động ở hai mức: ở mức vĩ mô với môi 

trường thể chế, hay quy tắc trò chơi, ảnh hưởng đến ứng xử và thành công 

của các tác nhân kinh tế, trong đó bao gồm các hình thức tổ chức và trao đổi, 

và ở mức vi mô là các sự sắp xếp thể chế, tức là các thể chế quản trị 

(governance). Đây là các các cách quản lý trao đổi như thị trường và các 

phương thức hợp đồng (Williamson, 2000). 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về thể chế:  
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- Thể chế là (quy tắc trò chơi: rules of the games) luật chơi trong một 

xã hội hay một cách hình thức hơn là các ràng buộc do con người tạo ra để 

tạo hình cho các mối quan hệ (North, 1990). 

- Thể chế là phức hợp của các tiêu chuẩn ứng xử (complexes of 

norms of behavior) tồn tại qua thời gian, phục vụ một cách tập thể các mục 

đích giá trị (Uphoff, 1986). 

Qua các định nghĩa trên chúng ta thấy, chưa có một quan niệm hoàn toàn 

thống nhất về thể chế. Thể chế có thể là tổ chức (như hộ, xí nghiệp, hợp tác xã 

...) mà cũng có thể không phải là tổ chức ( như tiền tệ, luật pháp, thị trường ...) 

Thể chế có thể có tính hình thức (như gia đình, xí nghiệp, tiền tệ ...), mà cũng có 

thể phi hình thức (như giá trị, ý thức hệ, phong tục ...). Có những thể chế bảo 

đảm an toàn (như gia đình, hợp tác xã, bảo hiểm ...) nhưng cũng có thể bảo đảm 

sự phát triển (như xí nghiệp, trường học, cơ quan nghiên cứu ...). Thể chế là 

phương tiện để đảm bảo sự hoạt động tập thể, giải quyết các xung đột về quyền 

lợi giữa các cá nhân và tập thể. Tất cả các thể chế của một xã hội hợp lại thành 

"cấu trúc thể chế ". 

Các thể chế dù mang tính chất thị trường hay không thị trường đều 

cung cấp một dịch vụ để bảo đảm tăng lợi ích cho mỗi cá nhân. Cũng như tất 

cả các dịch vụ, các dịch vụ thể chế có thể đạt được với một chi phí nhất định. 

Trong một trình độ kỹ thuật nhất định, “chi phí giao dịch “ (transaction 

costs) là tiêu chuẩn để chọn lựa giữa các sự sắp xếp thể chế cạnh tranh nhau 

trong một xã hội. Sự sắp xếp thể chế nào có chi phí thấp nhất với một dịch vụ 

như nhau sẽ được các tác nhân xã hội lựa chọn. Nhưng bản thân sự thay đổi 

thể chế cũng có chi phí của nó. Nếu lợi ích do thể chế mới mang lại lớn hơn 

chi phí để thay đổi nó thì sẽ có sự thay đổi. Sự thay đổi thể chế thường cần 

các “hành động tập thể “ (collective action), sau khi được chấp nhận thể chế 

trở thành một “ hàng hoá công cộng “ (public goods). 

2. Sự phát triển cuả khái niệm thể chế trong quá trình phát triển kinh tế 

Trong thời kỳ cực thịnh của kinh tế học phát triển, từ 1940 đến 1970, do 

ảnh hưởng của xu hướng tự do hoá mới, vai trò của thị trường được đề cao. 

Sang đến các năm 80 là một thời kỳ thụt lùi: khủng hoảng nợ nần chuyển sự 
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chú ý của các chiến lược phát triển dài hạn sang việc giải quyết sự mất cân đối 

ngắn hạn trong ngân sách. Các vấn đề ổn định kinh tế, điều chỉnh cơ cấu trở 

thành phổ biến  với vai trò của nhà nước.Trong kinh tế học các đề tài về ổn 

định, điều chỉnh cơ cấu trở thành phổ biến. Phái tự do hoá lại công kích Nhà 

nước đã tạo ra sự thất bại nặng nề hơn thị trường.  Nhưng lúc mà đời sống của 

nhân dân bị sa sút người ta thấy chỉ có xã hội dân sự mới làm được các việc 

mà nhà nước (tài sản công và phúc lợi) và thị trường (việc làm) không làm 

được. Hiện nay lúc chiến tranh lạnh đã chấm dứt, toàn cầu hoá phát triển và 

mục tiêu của phát triển mở rộng sang các vấn đề môi trường và xã hội thì cần 

phải định nghĩa lại nội dung của thể chế. 

Gần đây đã xuất hiện một số vấn đề lý luận mới: 

a) Nhà nước, thị trường và xã hội dân sự trái ngược nhau về kiểu lợi 

ích và kiểu hợp tác. Nhà nước ràng buộc bằng điều tiết và quyền lực, Thị 

trường truyền tín hiệu giá để cho lợi ích điều chỉnh, và xã hội dân sự dựa vào 

sự thoả thuận trên cơ sở mặc cả, hợp tác và thuyết phục. Trong điều kiện mà 

Nhà nước và thị trường không làm được nhiều việc thì các tổ chức của xã hội 

dân sự đã thay thế để đảm nhiệm nhiều việc cần cho sự phát triển. 

b) Trước đây lúc phân tích chính sách người ta phân tích thái độ của cá 

nhân với một chính sách từ bên ngoài và chọn chính sách tốt nhất để đạt được 

một mục tiêu xã hội. Nay trong kinh tế chính trị mới, chính sách là một kết 

quả bên trong của một trò chơi giữa người làm chính sách và các tác nhân 

trong xã hội dân sự, và chọn thể chế nào cho kết quả tốt nhất theo tiêu chuẩn 

xã hội. 

c) Trong khuôn khổ dài hạn thì thể chế và tiêu chuẩn xã hội là yếu tố 

bên trong. Phải phân tích xem vì sao nhiều thể chế có xu hướng tồn tại lâu dài 

và tại sao các tiêu chuẩn xã hội mới lại khó được công nhận. Đấy là do chi phí 

giao dịch có ý nghĩa trong việc giải thích sự có thể đúng của sự hợp tác và 

cạnh tranh của nhiều kiểu tổ chức khác nhau và hiệu quả của hành động tập 

thể và vai trò của nhà nước phát triển. Chi phí giao dịch lại do các tiêu chuẩn 

xã hội quyết định (ý thức hệ chia sẻ, tính vị tha, sự tín nhiệm, sự thông cảm). 
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Thể chế Nhà nước  

Nhà nước và Chính phủ thường được dùng như hai khái niệm đồng 

nghĩa. Thực ra khái niệm nhà nước rộng hơn và phức tạp hơn1. Nhà nước là 

một tập hợp các thể chế với các phương tiện cưỡng chế hợp pháp được thực 

thi trên một phạm vi lãnh thổ và dân cư xác định (Ngân hàng thế giới, 1997).  

Trên thế giới từ giữa các năm 1970 có xu hướng chuyển từ kinh tế do 

các quy tắc quản lý sang kinh tế thị trường do giá điều tiết. Sự chuyển dịch này 

do các tổ chức kinh tế quốc tế hướng dẫn. Tuy vậy, sau 15 năm thực hiện cho 

thấy, bên cạnh các trường hợp thất bại của Nhà nước có rất nhiều thất bại của 

thị trường. Thị trường không thể tự điều tiết được. Kinh nghiệm của các nước 

Đông á cho thấy, cần phải có một Nhà nước mạnh mới điều tiết được thị 

trường. Cần một Nhà nước kiểu mới không phải là Nhà nước ban ơn 

(Providential State) mà là một Nhà nước tác nhân của thị trường (Market actor 

State). Để giải quyết vấn đề này, không phải chỉ cần có các cơ chế mới của 

Nhà nước và thị trường mà phải có các thể chế mới, trong đó có cả các tổ chức 

mới.  

Chiến lược lãnh đạo của Nhà nước: cần xây dựng một Nhà nước phát 

triển với các nhà chính trị được bầu và công chức có mục tiêu thúc đẩy tăng 

trưởng và thoả mãn các nhu cầu cơ bản, như ở các nước Đông ¸.  

Cần tránh không để áp lực của các tầng lớp khác nhau trong xã hội làm 

sai lệch mục tiêu. Phải làm cho việc xây dựng chính sách có hiệu quả và tăng tín 

nhiệm của Chính phủ. 

Cải cách kinh tế năng động và bền vững. Sự ổn định của cải cách kinh 

tế phụ thuộc vào các yếu tố sau:  

- Tăng tính mềm dẻo của nền kinh tế trong việc phân phối nguồn lợi.  

- Thay đổi cấu trúc của thông tin   

- Chọn các công cụ chính sách cho phép hạn chế kiếm lợi tô tức.  

                                           
1 Đinh Văn Ân, Võ Trí Thành. 2002. 
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- Chọn các sự sắp xếp thể chế cho phép nội hoá cả chi phí và lợi ích 

của chính sách.   

- Đa dạng hoá các tài sản cá nhân để tránh việc chống lại cải cách.  

- Dùng biện pháp bồi thường để tránh việc chống lại cải cách của 

một số nhân vật có ảnh hưởng. 

Thể chế thị trường 

Theo lý thuyết cổ điển mới thị trường là nơi cung đối đầu với cầu. Trong 

một thị trường cạnh tranh thuần tuý và hoàn hảo, thì thị trường cân đối ở điểm 

gặp nhau giữa cung và cầu. Nhưng trong thực tế không có sự cạnh tranh hoàn 

hảo mà luôn có sự độc quyền... Theo kinh tế học thể chế mới, với khái niệm 

"chi phí trao đổi" và "cơ hội" thì thị trường không thể là công khai và tự động 

được.  

Trong thị trường có một yếu tố quan trọng là thông tin. Các tác nhân 

kinh tế cần thông tin về hàng hoá, dịch vụ và khả năng buôn bán. Năm ngoái 

giải thưởng Nobel về kinh tế thuộc về một nhóm các nhà kinh tế nghiên cứu về 

thị trường có thông tin không đối xứng (assymetric information) (Stiglitz, 

2001) trong đó, người bán biết các thông tin mà người mua không biết. 

Thường trong thị trường người bán biết về chất lượng hàng hoá hơn người 

mua. Người xin việc biết về khả năng của mình hơn người sử dụng. Người mua 

bảo hiểm hiểu về rủi ro của mình hơn công ty bảo hiểm. Tác nhân một phía 

của thị trường biết về giá và số lượng hàng hoá hơn phía kia do vậy có thể cải 

thiện lãi của mình.  

Các nhà kinh tế đã đề xuất các phương pháp phân tích thị trường, từ thị 

trường nông sản đến thị trường tài chính. Các vấn đề phân tích là: tại sao bảo 

hiểm xã hội tư lại đắt ? Tại sao lãi tín dụng địa phương ở các nước đang phát 

triển lại cao ? Tại sao một số công ty laị có thể trả lãi mặc dù họ bị đánh thuế 

cao hơn lãi của vốn ? Tại sao địa chủ giàu lại chịu hết rủi ro trong hợp đồng 

với tá điền ? Tất cả các trường hợp ấy đều do thông tin không đối xứng gây 

ra. 

Akerlof thấy người bán hàng chất lượng cao thường ít muốn bán hơn 

người bán hàng chất lượng thấp ở một giá nhất định. Người mua thường nghi 
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ngờ hàng mình muốn mua có chất lượng thấp nên làm sụt giá. Hiện tượng 

này gọi là chọn lọc ngược (adverse selection), cản trở việc trao đổi cùng có 

lợi. Do đấy có nhiều thể chế sinh ra để chống lại hiện tượng này. 

Spence tìm cách để phía nhiều thông tin chuyển thông tin cho phía ít. 

Thí dụ người xin việc đưa các chứng nhận đào tạo để người sử dụng hiểu khả 

năng của mình, hay bằng cách quảng cáo, bảo hiểm sử dụng, lãi cao cho cổ 

phần... 

Stiglitz cùng với Rothschild cho thấy bên ít thông tin có thể lấy thông 

tin của bên nhiều thông tin bằng cách đưa ra một số hợp đồng khác nhau  như 

trong bảo hiểm. Phía ít thông tin có thể chọn đối tác trên thị trường.  

Thành tựu mới nhất trong kinh tế học là nghiên cứu về cách ứng xử 

chiến lược của các cá nhân và tập thể (nhóm) trong thị trường không hoàn 

chỉnh. Các lý thuyết về thông tin không hoàn chỉnh và không đối xứng hay 

rộng hơn về chi phí giao dịch cho thấy vai trò của thể chế như là các công cụ 

để giảm chi phí giao dịch, với sự chọn lọc tự nhiên giữa các thể chế khiến thể 

chế tồn tại là thể chế cho những người tham gia có lợi ích lớn nhất. Các 

thuyết về hành động tập thể, sự tín nhiệm đối với ứng xử của người làm chính 

sách đưa đến những phương pháp xây dựng chính sách có hiệu quả hơn. Khả 

năng của các mô hình cân đối chung cho phép thấy các mối quan hệ giữa các 

thị trường, các hộ, các vùng và các thời gian khi tác động các chính sách.  

Chi phí giao dịch có thể thực hiện trong hay ngoài thị trường với các hình 

thể khác nhau (configurations). Hình thể có thể là ngành hàng trong đó tác 

nhân chọn cách hoạt động. Hình thể có thể là thị trường và không thị trường. 

Hình thể thị trường thay đổi tuỳ theo thị trường được điều tiết hay không, có 

tổ chức hay không. Môi trường là cấu trúc của sản xuất, quan hệ sản xuất, 

các hợp đồng và tiêu chuẩn thịnh hành, hệ thống quyền sở hữu, khung pháp 

lý và thể chế, các chính sách thông thường và giai đoạn phát triển. 

Các hình thể không thị trường là các giao dịch trong hộ nông dân, là các 

hợp đồng hai bên như làm rẽ, các tổ chức nông dân và hợp tác xã, các mạng 

lưới tương tế. Các hình thể này không vững chắc bằng các hình thể thị trường 

vì ngoài các yếu tố văn hoá, chuẩn mức, quy ước, cách ứng xử, còn chịu ảnh 
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hưởng của lịch sử. Sự khác nhau giữa các hình thể thị trường và không thị 

trường thường không rõ ràng. Một số hình thể là thị trường rõ như thị trường 

lương thực, cây hàng hoá, và các hình thể không thị trường như các mạng lưới 

tương tế. Giữa hai kiểu ấy có hàng loạt các hình thể bị ảnh hưởng ít nhiều của 

thị trường như việc đổi công, làm rẽ, phụ thuộc vào giá cả thị trường và khả 

năng mặc cả của các bên. 

Trong các hình thể, các yếu tố liên hệ với nhau chặt chẽ, khi thay đổi một 

yếu tố sẽ làm thay đổi các yếu tố khác. Vì vậy, một thể chế mới không nhất 

thiết sẽ làm thị trường tốt hơn (hiệu quả, công bằng hay thích ứng hơn). Thí dụ, 

khi làm cho giá đúng là một điều kiện cần thiết nhưng chưa phải là điều kiện đủ 

để cải thiện thị trường. Giữa các hình thể thị trường và không thị trường có quan 

hệ với nhau, ví dụ giữa thị trường chính thức và thị trường song song. Vì vậy lúc 

thay đổi thể chế của một hình thể sẽ kéo theo sự thay đổi của hình thể khác. Ví 

dụ lúc thay đổi giá ở thị trường chính thức sẽ làm thay đổi cả thị trường song 

song. 

Cộng đồng nông thôn có thị trường chưa hoàn chỉnh, có chi phí giao 

dịch thấp trong cộng đồng và cao với bên ngoài, thường thiếu hay chênh lệch 

về thông tin. Chi phí giao dịch trong cộng đồng phức tạp có cả phi thị trường 

lẫn thị trường. Chí phí giao dịch với bên ngoài rất phức tạp không định ra các 

chính sách đơn giản được. 

Thể chế xã hội dân sự 

Trong quá trình phân công lại giữa Nhà nước và Thị trường người ta 

thấy có một số việc Nhà nước không nên làm nữa, nhưng Thị trường cũng 

không làm được, phải giao cho các thể chế mới: các tổ chức này được xây 

dựng trên cơ sở của sự thương lượng, hợp tác, thuyết phục đại diện cho hành 

động tập thể. Người ta gọi là xã hội dân sự (civil society) hay xã hội công 

dân (civic society). Khái niệm xã hội dân sự chính do Marx dùng đầu tiên khi 

phê phán học thuyết của Hegel. Trước đây xã hội dân sự được hiểu chỉ bao 

gồm các tổ chức phi Chính phủ nay được hiểu rộng hơn nhiều gồm tất cả các 

tổ chức không thuộc Nhà nước và thị trường. Gần đây vai trò của xã hội dân 

sự ngày càng được đề cao và nhiều thể chế mới đã ra đời qua các Diễn đàn xã 

hội thế giới. 
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Vai trò của cộng đồng trong sự phát triển là một đề tài tranh luận trong 

khoa học xã hội. Có người cho nó là tích cực nhưng cũng có người cho là tiêu 

cực. Gần đây người ta cho rằng cộng đồng chỉ có tác dụng tích cực lúc nó tích 

luỹ được vốn xã hội (social capital), là các tiêu chuẩn và quan hệ xã hội cho 

phép nhân dân có khả năng phối hợp các hành động tập thể. Chính vốn xã hội 

đã biến các cộng đồng thành xã hội dân sự. Xã hội dân sự bao gồm các tổ chức 

công dân và xã hội. 

Hiện nay người ta dùng khái niệm xã hội dân sự theo nhiều nghĩa khác 

nhau: ở Mỹ latin và Châu á người ta hiểu đấy là các hình thức chống lại xu 

hướng kinh tế tự do hoá mới. ở Châu Âu chỉ các tổ chức phi chính phủ bảo 

vệ quyền con người, đoàn kết với thế giới thứ 3, các phong trào phụ nữ và 

sinh thái. Trước đây ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ người ta hiểu đấy là các 

phong trào chống lại đường lối xã hội chủ nghĩa (như phong trào Đoàn kết ở 

Ba Lan). Theo kinh tế học thể chế, người ta coi xã hội dân sự là một thành 

phần thứ 3 của xã hội ngoài Thị trường và Nhà nước.  

Quan niệm này đầu tiên có ở Hegel lúc xây dựng lý thuyết về Nhà 

nước, đối lập Xã hội dân sự và Nhà nước. Ông phân biệt bộ ba: gia đình, xã 

hội dân sự và nhà nước, cho rằng xã hội dân sự là các mối quan hệ kinh tế và 

phi kinh tế ở giữa gia đình và nhà nước. Theo Marx thì xã hội dân sự là toàn 

bộ các quan hệ xã hội, quan hệ kinh tế, phân biệt với xã hội chính trị (nhà 

nước). Nhà Marxit Italia Gramsci cho rằng xã hội dân sự là một bộ phận của 

thượng tầng kiến trúc trong lúc quan hệ kinh tế thuộc về hạ tầng cơ sở. Xã 

hội dân sự là nơi mà một giai cấp xã hội xây dựng sự chuyên chính của mình. 

Hiện nay trong thời kỳ toàn cầu hoá của kinh tế thị trường đã là hình 

thức kinh tế, bao gồm tất cả các mối quan hệ xã hội và văn hoá. Nhà nước 

ngày càng yếu dần và bị thị trường chi phối, các phong trào xã hội đang rời 

bỏ nhà nước và chính trị lập nên xã hội dân sự, đang trở thành một lực lượng 

chống đối xu hướng toàn cầu hoá.     

Sang đến thập kỷ 90, vấn đề cân đối giữa Nhà nước, thị trường và xã 

hội dân sự được đặt ra trong bối cảnh mới, lý luận mới và các khả năng thực 

tiễn mới đã đặt ra ba đề tài cho việc phát triển nông thôn: 
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- Thuyết ứng xử của các cơ quan và thể chế nông thôn, đặc biệt là vai 

trò của các tổ chức dân sự. 

- Các dạng thị trường và các hình thể thể chế thúc đẩy sự phát triển 

của thị trường, trong điều kiện của toàn cầu hoá. 

- Các thuyết mới về hành động của nhà nước và tập thể. Cơ chế mà 

Nhà nước phát triển có thể xuất hiện các hình thức tổ chức nhà nước có hiệu 

quả cao, chiến lược để có tín nhiệm trong việc làm chính sách. Vai trò điều 

tiết của xã hội dân sự, sự lãng phí của cơ chế hoạt động của các nhóm áp lực. 

Nhà nước phát triển đã thay cho nhà nước ban ơn.  

Phương pháp làm chính sách mới cần dựa trên kinh tế học thể chế, 

với sự tham gia của các tác nhân. 

Vốn xã hội  

Thời gian qua ngoài vốn vật lý đã thêm khái niệm vốn con người. Vốn 

xã hội là do các thay đổi trong quan hệ giữa các con người để làm dễ dàng sự 

hoạt động. Vốn xã hội thường biểu hiện trên các mặt sau :   

- Các đặc trưng của tổ chức xã hội như sự tin tưởng lẫn nhau, các tiêu 

chuẩn và các mạng lưới có thể cải tiến hiệu quả của xã hội do làm dễ dàng 

các hoạt động phối hợp. 

- Sự mạo hiểm của hợp tác : một nhóm người thấy có lợi nếu làm 

chung một việc gì đấy. Họ đồng ý với nhau về một số quyền lợi và nghĩa vụ 

chung. Họ đồng ý chia sẻ lợi nhuận và gánh nặng của việc quản lý chung một 

nguồn lợi chung, hay một hành động tập thể, hay một sự trao đổi của một 

hoạt động mua bán cùng làm đồng bộ. 

- Sự thoả thuận với nhau : thường có ba trường hợp là do áp lực bên 

ngoài, do có sự tin cậy lẫn nhau và do có áp lực lẫn nhau. 

- Các chuẩn mực mà trong mọi hoạt động tập thể mỗi người cần tuân 

thủ và danh tiếng chung của cả nhóm cần coi trọng. 

Vấn đề vốn xã hội có thể áp dụng trong việc nghiên cứu các thể chế 

kinh tế và xã hội như mạng lươí thị trường, hợp tác xã, quản lý nguồn lợi 

chung, tín ngưỡng, văn hoá. 
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Khái niệm vốn xã hội rất bổ ích trong việc phát triển địa phương. 

Trước tiên, trong phát triển địa phương người ta chú ý đến các nhân tố như 

lao động, vốn vật lý, nguồn lợi tự nhiên. Sau đấy người ta quan tâm đến các 

sáng kiến kỹ thuật tạo nên tăng trưởng, dựa chủ yếu vào vốn con người, tức là 

kiến thức và tay nghề. Tuy vậy, hiệu quả của sản xuất còn do các mối quan 

hệ giữa người, vai trò của luật chơi của các nhóm và xã hội. Vốn xã hội là 

hỗn hợp giữa nhân tố xã hội và kết quả kinh tế. 

Vốn xã hội là các thể chế, quan hệ và tiêu chuẩn quyết định số lượng 

và chất lượng của các tương tác xã hội của xã hội. 

Tóm lại, vai trò của thể chế tác động đến sự phát triển kinh tế đã được 

thừa nhận. Trước công trình của North (1998), chưa có khuôn khổ lí thuyêt 

nào cho phép gắn được sự phân tích thể chế trong môn kinh tế học và lịch sử 

kinh tế. Hệ thống thế chế là nền tảng cho phép xuất hiện và phát triển các tác 

nhân kinh tế mới và có ý nghĩa quyết định đến chi phí giao dịch trong nền 

kinh tế. Do vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế một vùng, một quốc gia không 

thể tách rời sự phát triển của một hệ thống thể chế mang tính chuyên nghiệp, 

năng động phù hợp với bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước. Chúng ta phải 

tạo ra một không gian thuận lợi cho sự phát triển của các hình thức thể chế 

nhà nước, thể chế tư nhân, thể chế phi nhà nước (xã hội dân sự) và thể chế thị 

trường..., mặt khác các hình thức thể chế này phải tạo được sự đối thoại 

thường xuyên để xây dựng chính sách và chiến lược chung cho vùng. 

III. quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một số nước   

1. So sánh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta với một số nước khác.   

Sau Đổi mới, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của cả nước đang 

được thực hiện, tỷ trọng của nông nghiệp giảm, trong khi tỷ trọng của công 

nghiệp và dịch vụ tăng. Theo kết quả của điều tra lao động thì lao động nông 

nghiệp bắt đầu giảm từ 1996. Thời gian bắt đầu giảm lao động nông nghiệp 

là một mốc quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu, gọi là điểm ngoặt 

(turning point), vì chỉ sau thời điểm này mới thực sự có sự chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế. 
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Để đánh giá được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta chúng tôi so 

sánh với các nước lân cận có chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh là Đài Loan, 

Trung Quốc và Thái Lan (bảng 3). Nếu lấy tỷ trọng nông nghiệp trong GDP là 

27% để so sánh thì, nước ta đạt được cơ cấu này vào năm 1995, Trung Quốc đạt 

cơ cấu này (1978), trước nước ta 17 năm, Thái Lan đạt cơ cấu này (1975) trước 

nước ta 20 năm và Đài Loan trước ta 30 năm. Tuy vậy về tỷ lệ lao động nông 

nghiệp ta chỉ cao hơn Đài Loan là đã có tốc độ công nghiệp hoá và xuất khẩu 

công nghệ phẩm cao nhưng lại thấp hơn Trung Quốc và Thái Lan là những nước 

vẫn chủ yếu xuất khẩu nông sản thô. 

Bảng 3: Cơ cấu nông nghiệp trong GDP và lao động nông nghiệp của một số nước 

Tên nước Năm 
Khoảng cách so với 

các nước (năm) 
Nông nghiệp trong 

GDP (%) 
Lao đông nông 

nghiệp (%) 

1995 0 27,2 68,0 
Việt Nam 

2000  23,1 62,6 

Trung Quốc 1978 17 28,1 70,5 

1975 20 26,9 77,7 
Thái Lan 

1980  20,2 74,8 

1965 30 27,3 46,5 
Đài Loan 

1970  17,9 36,7 

  Nguồn: Sách thống kê nhiều năm của Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan 

2. So sánh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT ở Trung quốc và nước ta 

Trung quốc, bắt đầu quá trình cải cách từ năm 1978 và từ đó cho đến 

nay tốc độ tăng trưởng của GDP chung và của nông nghiệp có xu hướng giảm 

đi. Trong khi đó từ sau cải cách từ 1986, Việt nam có xu hướng duy trì được 

tốc độ tăng trưởng đều đặn cho đến 2002, đặc biệt tốc độ nông nghiệp có xu 

hướng tăng.  

Trong khi đó về cơ cấu kinh tế ngành, khi bắt đầu đổi mới thì tỷ lệ nông 

nghiệp của Việt nam chiếm hơn 40%, cao hơn rất nhiều so với 28% của Trung 

quốc khi bắt đầu cải cách vào năm 1978. Như vậy Việt nam bắt đầu cải cách 

từ một nền kinh tế nông nghiệp. Tỷ lệ lao động nông nghiệp của Việt nam hiện 

còn 60%, tương đương với tỷ lệ này của Trung quốc vào năm 1990. (Bảng 4, 

5) 



 
 

94

Bảng 4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và lao động 

Trung quốc Việt nam 

Năm Sản phẩm trong nước 
(%) 

Lao động làm việc 
(%) 

Sản phẩm trong nước 
(%) 

Lao động làm việc 
(%) 

 NN CN  DV NN CN  DV NN CN  DV NN CN  DV 

1978 28,1 48,2 23,7 70,5 17,3 13,2 41,1 40,3 18,6 67,7 16,6 15,7 

1980 30,1 48,5 21,4 68,7 18,2 13,1 40,0 45,0 15,0 70.7 15,0 14.3 

1985 28,4 43,1 28,5 62,4 20,8 16,8 40.2 27,4 32,5 72.9 13.9 13.2 

1990 27,0 41,6 31,3 60,1 21,4 18,5 38,7 22.7 38,6 74.6 12.1 13.3 

1995 20,5 48,8 30,7 52,2 23,0 24,8 27,2 28,8 44.1 67.9 12.7 19.5 

2000 15,9 50,9 33,2 50,0 22,5 27,5 24,5 36,7 38,7 62,6 13.1 24,3 

2001 15,2 51,1 33,6 50,0 22,3 27,7 23,2 38,1 38,6 62,8 14,4 22,8 

2002 14,5 51,7 33,7 49,9 22,1 28,0 23,0 38,5 38,5 60.9 15,1 24.0 

Nguồn: Thống kê Trung Quốc- 2003 và Thống kê Việt Nam- 2003 

Bảng 5: Cơ cấu tổng sản lượng nông nghiệp 

Trung quốc Việt nam 
Năm Trồng 

trọt 
Lâm 

nghiệp 
Chăn 
nuôi 

Thuỷ 
sản 

Trồng 
trọt 

Lâm 
nghiệp 

Chăn 
nuôi 

Thuỷ 
sản 

1980 75,6 4,2 18,4 1,7 72.7 3.97 21.1 4,0 

1985 69,2 5,2 22,1 3,5 68.7 8.7 21.0 8,7 

1990 64,7 4,3 25,7 5,4 64.5 8,0 18.7 8,0 

1995 58,4 3,5 29,7 10,9 64.4 6.3 18.5 6.3 

2000 55,7 3,8 30,4 10,8 80.2 4,2 13,7 15,6 

2001 55,2 3,6 30,4 10,8     

2002     62,1 3,3 14,3 20,2 

Nguồn: Thống kê Trung Quốc- 2003 và Thống kê Việt Nam- 2003 

3. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá xuất khẩu của Thái Lan 

Thái Lan chọn chiến lược phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp 

và xuất khẩu nông sản theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, giảm bớt rủi 

ro thị trường. Trong thập kỷ vừa qua, sản lượng cao su, sản phẩm chăn nuôi, 

hoa quả tăng mạnh; đường thăng trầm tăng nhanh giảm mạnh tùy thị trường, 

lúa gạo và ngô tăng chậm, sắn và đậu tương giảm nhanh.  



 
 

95

Trong những năm 1960, Thái Lan là một nước nông nghiệp kém phát 

triển. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém với thu nhập bình quân đầu người thấp ở 

mức 175 USD/người. Nông nghiệp đóng góp vào GDP gấp đôi so với sản 

xuất công nghiệp. Hàng hoá xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô như gỗ tếch, 

gạo, cao su, ngô và thiếc. Chiến lược phát triển chú trọng vào việc thay thế 

hàng nhập khẩu. Thị trường chính của nông nghiệp là nhu cầu trong nước.  

Cuối những năm 1960, cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp 

đã được thực hiện ở nhiều vùng, nhất là vùng trung tâm; theo đó, đã triển 

khai kỹ thuật và phương pháp canh tác mới, sản xuất và nhập khẩu phân bón, 

thuốc trừ sâu và máy nông nghiệp, phát triển thuỷ lợi và cơ sở hạ tầng phục 

vụ nông nghiệp. Giữa thập kỷ 70, chính sách kinh tế đã chuyển sang định 

hướng xuất khẩu và tốc độ phát triển kinh tế đạt mức 6,6%/năm. Từ kế 

hoạch 5 năm lần thứ 4, nhịp độ tăng trưởng bắt đầu chậm lại. Nguyên nhân 

khách quan là sự biến động của giá hàng nông sản trên thị trường thế giới.  

Giai đoạn 1987-1991, Thái Lan là một trong những nước có tốc độ 

tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới: 11,4%/năm. Thập kỷ 80 đánh dấu 

chủ trương đa dạng sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm tỷ lệ sản 

lượng của cây trồng truyền thống (lúa gạo), tăng nhanh sản lượng các loại 

cây trồng mới như lúa miến, sắn, các loại cây ngũ cốc khác và nông sản 

ngoài lương thực như: rau, hoa quả, dầu thực vật, gia cầm và lợn. Chủ  

trương này nhằm đối phó hiện tượng xuống giá và rủi ro trên thị trường 

quốc tế của các sản phẩm xuất khẩu truyền thống và khai thác hết nội 

lực về vốn và lao động. Tỷ lệ đất trồng lúa giảm dần, từ chỗ chiếm hơn 90% 

thời kỳ 1961-1965, xuống còn khoảng 62% năm 1988 và 50% năm 1998. Sự 

thay đổi về cơ cấu thể hiện rõ nét nhất trong cơ cấu xuất khẩu. Xuất khẩu gạo 

từ chỗ chiếm 45% tổng giá trị xuất khẩu năm 1953 giảm còn 20% (1969), 

8% (1988), và 4,4% (1992), 3% (1998).  

Trong giai đoạn 1992-1996, tốc độ tăng GDP giảm xuống còn 

8,5%/năm. Đầu thập kỷ 90, những hạn chế về cơ sở hạ tầng và chi phí sản 

xuất gia tăng thúc đẩy chiến lược phát triển hướng ra bên ngoài và dẫn tới 

chuyển khuyến khích đầu tư ra khỏi hỗ trợ xuất khẩu, tạo điều kiện cho nền 
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kinh tế mở cửa hơn nữa, tăng khả năng thích nghi của nền Thái Lan đối với 

thị trường quốc tế, tăng cường tính hiệu quả.  

Năm 1999, sau khủng hoảng tài chính Châu á, kinh tế Thái Lan bắt 

đầu hồi phục, nông nghiệp gắn với xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong 

việc chống đỡ khủng hoảng và đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Tuy 

nhiên trước cạnh tranh mạnh trên thị trường quốc tế, nông nghiệp Thái đang 

phải đối mặt với nhiều khó khăn:  

• Chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp diễn ra chậm. 

Ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Giai đoạn 1992/96, giá trị gia tăng của 

trồng trọt chiếm 61,3%, trong khi thuỷ sản chiếm 11,7% và chăn  nuôi chiếm 

10,6%.  

• Năng suất nông nghiệp thấp và chi phí sản xuất cao. 

• Cơ sở hạ tầng và trang bị sản xuất kém. Cơ khí hoá sản xuất nông 

nghiệp tăng nhanh ở vùng trung tâm, nhưng ở vùng phía Bắc và Đông Bắc, 

lao động thủ công và sử dụng trâu bò kéo vẫn còn phổ biến. 

• Các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kém hiệu quả và 

mâu thuẫn giữa mục tiêu thương mại và nhu cầu bảo vệ môi trường.  

• Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp nhìn chung còn 

yếu, nhất là khâu nghiên cứu cơ bản. 

Tháng 6/1999, Bộ Nông nghiệp Thái đưa ra chương trình đầu tư theo 

chiều sâu để tăng cường khả năng cạnh tranh của 12 mặt hàng chủ lực gồm: 

• Nhóm có khả năng cạnh tranh cao như gạo, sắn, cao su, tôm càng, 

dứa 

• Nhóm cạnh tranh trung bình như đường, dầu cọ, ngô, cà phê 

• Nhóm đặc sản: nhãn, sầu riêng, hoa phong lan 

Chính phủ cũng đề ra các giải pháp thích hợp cho mỗi nhóm hàng 

xuyên suốt từ sản xuất-chế biến-tiêu thụ. Chú trọng vào công tác nghiên 

cứu khoa học, nâng cao chất lượng, tăng cường tín dụng ưu đãi trung và 

dài hạn, tăng cường đầu tư cho thuỷ lợi và khoa học kỹ thuật. 
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Nhờ nhanh chóng điều chỉnh chính sách để đương đầu với khó khăn và 

tranh thủ cơ hội do cuộc khủng hoảng tạo nên, trong khi các lĩnh vực kinh tế 

khác rơi vào khủng hoảng, nông nghiệp vẫn tăng trưởng đều 3%/năm: việc 

điều chỉnh tỷ giá đồng Bạt trong 3 năm qua tạo lợi thế của xuất khẩu nông 

sản tăng trưởng tới 33,6%. Chính phủ trợ cấp trực tiếp cho hoạt động sản 

xuất và tiếp thị của nông dân thông qua quĩ “Hỗ trợ Chính sách cho 

Nông dân” (năm 1998 là 10 triệu bạt), giảm thuế xuất nông sản, và nhập 

nguyên liệu.  

Để giúp ngành công nghiệp chế biến đương đầu với cạnh tranh quốc 

tế, Thái định hướng mạnh vào việc tăng chất lượng nông phẩm. Các nhà đầu 

tư đã chấp nhận áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng “hệ thống quản lý 

môi trường” (EMS) cho các sản phẩm chế biến. Cố gắng này giúp sản phẩm 

của Thái đạt tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14000 và vượt các rào cản về kỹ 

thuật để vào thị trường quốc tế. Nhờ đó, đầu tư tư nhân và liên doanh nước 

ngoài tăng nhanh tập trung vào công nghiệp chế biến cao su, và thủy sản. 

Xuất khẩu sản phẩm chế biến tăng 19% năm 1998. Hầu hết các dự án đầu tư 

là doanh nghiệp gia đình với công nghệ và quản lý hiện đại. Uy tín của chất 

lượng sản phẩm nhờ đó nâng cao rõ rệt, Thái Lan đang dẫn đầu trên thị 

trường thế giới về chế biến dứa, tôm và cá hồi đóng hộp (năm 1998 đạt giá trị 

xuất khẩu 611 triệu USD). Nhờ nổi tiếng về chất lượng, Thái Lan đang chiếm 

dần khách hàng của Indonesia và Malaysia. Hiệp hội Cao su Thái Lan đã ký 

được hợp đồng cung cấp các sản phẩm đảm bảo có chất lượng cao cho Nhật. 

Tương tự, Thái Lan chuyển từ sản xuất thịt gà sang chế biến thực phẩm từ 

thịt gà để xuất khẩu sang Nhật và Châu âu. 

Nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nghề cá) 

hiện là lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan, xét cả về lực lượng 

lao động, đóng góp trong GDP, thu nhập và xuất khẩu. Hiện nay Thái Lan là 

một trong những nước có nền nông nghiệp phát triển trong khu vực và trên 

thế giới và là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn: đứng đầu thế 

giới về xuất khẩu gạo, về sản xuất và xuất khẩu cao su, tôm sú; đứng thứ ba 

về xuất khẩu đường.  
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4. Sự chuyển dịch từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường ở các 

nước xã hội chủ nghĩa 

Thế kỷ 20 đã chứng kiến cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự 

chuyển dịch của các nước xã hội chủ nghĩa cũ sang nền kinh tế thị trường, 

thường gọi là các nền kinh tế chuyển dịch bắt đầu từ cuối những năm 1980. 

Các tổ chức quốc tế lớn có ảnh hưởng đến đường lối chuyển dịch của 

các nước này, họ đã xây dựng “sự đồng thuận Washington” là chương trình 

điều tiết cơ cấu do Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới và Kho bạc 

Hoa kỳ để giúp các nước đang phát triển giải quyết tình trạng nợ nần và thiếu 

hụt ngân sách theo hướng tự do hoá mới. Theo lý thuyết này lạm phát là bệnh 

nặng nhất, thất nghiệp là biến số của sự điều tiết thay đổi trong một giới hạn 

“tự nhiên” phụ thuộc vào điều kiện cơ cấu của nền kinh tế. Nhà nước không 

được can thiệp vào việc đầu tư, để cho thị trường hướng dẫn, cầu không quan 

trọng bằng cung. Ba biện pháp chính là ổn định - Tự do hoá - Tư nhân hoá. 

Cơ sở của xu hướng cổ điển mới là sự hợp lý cá nhân, mô hình cân bằng và 

hiệu quả và tối ưu của thị trường cạnh tranh. Trong bối cảnh ấy đã hình thành 

lý thuyết chuyển dịch. 

Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã áp dụng lý thuyết chuyển dịch 

này dưới sự khuyến cáo của các tổ chức quốc tế và sự cố vấn của các nhà 

kinh tế học phương tây. Theo lý thuyết này, tình trạng cân bằng sẽ được nền 

kinh tế thị trường lập lại từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa kém hiệu quả, cần 

chuyển dịch nhanh. Việc ổn định sẽ loại trừ tác hại của lạm phát, tư nhân hoá 

sẽ tạo các kích thích đúng đắn của các tác nhân kinh tế, sự tự do hoá sẽ cho 

phép giải thể một cách sáng tạo các xí nghiệp Nhà nước. 

Kết quả của cuộc chuyển dịch ở Châu Âu và các nước Liên xô cũ rất 

bất ngờ: sản phẩm trong nước đã giảm mạnh, đầu tư sụt, sản xuất thu hẹp, 

lương giảm, lạm phát cao. Đáng ngạc nhiên là, các trường hợp của sự suy 

giảm công nghiệp ở Đông Đức nơi đã có một sự chuyển giao thể chế đẩy đủ và 

một nguồn tài chính dồi dào từ Tây Đức, của Ba lan đã áp dụng chiến lược 

“liệu pháp sôc” một cách kiểu mẫu đã tư nhân hoá một cách chậm chạp, của 

Liên bang Nga đã tự do hoá một cách dũng cảm đã đưa dất nước vào một thảm 
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hoạ lớn, của Cộng hoà Sec đã bắt đầu bằng một “thần kỳ” vì đã ổn định vĩ mô, 

tư nhân hoá nhanh và thất nghiệp thấp sau 1997 đã trở thành một trường hợp 

phạm nhiều sai lầm nhất. 

Trước tình trạng này, sau năm 1995, nhiều nhà kinh tế học thuộc phái 

Kinh tế học thể chế mới và Tiến hoá đã phê phán cách tiếp cận mục đích luận 

và “trị liệu sốc”(Shock therapy) hay “Nổ lớn’ (Big bang). Họ nhấn mạnh vai 

trò của các thể chế và tính chất tiến hoá của các thay đổi kinh tế, cho rằng 

phải chú ý đến quá khứ lịch sử, phải thay đổi các thể chế từng bước, không 

được lấy tốc độ làm chính. Phái thể chế cho rằng chuyển dịch là một quá 

trình chứ không phải chỉ là sự lập thế cân bằng. Họ coi trọng kinh nghiệm 

của Trung quốc, coi chuyển dịch là một phong trào cải cách dài hơi, là một 

quá trình tích luỹ các thay đổi đi đôi với một sự tăng trưởng nhanh và vững. 

Trong nửa sau của thập kỷ 1990 nhiều người đã phê phán sự đồng 

thuận Washington, trong đó có Stiglitz, nhà kinh tế của Ngân hàng thế giới, 

khiến các tổ chức quốc tế đã thay đổi chiến lược chuyển dịch bằng cách thêm 

vào các khía cạnh như vai trò của Nhà nước và luật pháp, vai trò các thể chế, 

các con đường chuyển dịch đa dạng, việc chú ý đến khía cạnh xã hội. 

Wyplosz (1999) đã rút ra 5 bài học về quá trình chuyển dịch ở các 

nước xã hội chủ nghĩa: 

1) Chiến lược “liệu pháp sốc” là mong muốn nhưng không thực hiện 

được, chiến lược từng bước không thể tránh được nhưng nên kiểm soát nếu có 

thể.  

2) Phải ổn định vĩ mô trước và tăng trưởng sau. Không cần phải chấm 

dứt thiếu hụt ngân sách ngay nhưng phải tìm cách tăng lượng tiền. 

3) Quan trọng nhất là cải cách cơ cấu ở mức vi mô: xác định quyền sở 

hữu, tăng cường ràng buộc ngân sách, xây dựng ngân hàng mạnh, bảo đảm 

cạnh tranh thật sự ở thị trường trong nước. 

4) Vấn đề hối suất đã được coi trọng quá mức và là một vấn đề còn 

tranh luận, có người chủ trương cần thả nổi hối suất, có người cho rằng cần 

cố định và giảm giá nội tệ.      
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5) Việc ổn định chính trị rất quan trọng cho việc chuyển dịch, nhưng 

một nền kinh tế không vững khó tạo nên sự ổn định về chính trị. 

Gần đây North (1997) đã nêu vấn đề phải phân tích việc sụp đổ của 

phe XHCN và sự chuyển dịch của các nền kinh tế trên quan điểm của tiếp 

cận thể chế/nhận thức. Để làm việc này North gợi ý như sau: 

1) Chính sự hoà trộn của các quy tắc chính thức và những chuẩn mực 

không chính thức và những đặc trưng trong thực thi đã định hình nên hoạt động 

kinh tế. Trong khi các quy tắc có thể thay đổi ngay thì các chuẩn mực chỉ biến 

đổi từ từ. Vì vậy lúc đã thay đổi những quy tắc chính thức của một nền kinh tế 

khác, nền kinh tế này sẽ hoạt động một cách khác do những chuẩn mực không 

chính thức và sự thực thi khác nhau. Do đó, việc chuyển giao các quy tắc kinh tế 

và chính trị của nền kinh tế thị trường phương Tây sang các nước đang chuyển 

dịch không phải là điều kiện đủ cho một động thái kinh tế tốt. Tư nhân hoá 

không phải là một phương thuốc bách bệnh để khắc phục động thái kinh tế tồi. 

2) Các hoạt động chính trị góp phần đáng kể tạo ra động thái kinh tế, 

bởi chúng quy định các quy tắc kinh tế và làm cho các quy tắc ấy có hiệu lực. 

Vì vậy một bộ phận quan trọng của chính sách phát triển là tạo ra các chính 

thể mà sẽ sáng tạo ra và hiệu lực hoá các quyền sở hữu đầy đủ. Cần nghiên 

cứu mô hình hoá các chính thể của các nước đang chuyển dịch. Những quy 

phạm không chính thức (các chuẩn mực, những tập quán và các quy tắc ứng 

xử) taọ điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng, đôi khi có thể tạo ra tăng trưởng 

kinh tế ngay cả khi có những quy tắc chính trị không ổn định hoặc bất lợi. 

3) Yếu tố quan trọng đối với tăng trưởng dài hạn chính là tính hiệu quả 

về mặt thích ứng chứ không phải về mặt phân bổ. Những hệ thống chính 

trị/kinh tế thành công đều liên quan đến những cấu trúc thể chế linh hoạt, có 

thể qua khỏi sự đột biến và những thay đổi, là một phần của sự tiến hoá thành 

công. 

Gần đây có nhiều công trình nghiên cứu về thể chế của các nền kinh tế 

chuyển dịch của các nước xã hội chủ nghĩa (Rausser, Jonhson, 1993).  Quá 

trình này là chuyển dịch từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế kinh tế 

thị trường nhiều thành phần và dân chủ. Theo đường lối chính thống người ta 
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khuyên khu vực Nhà nước tiến hành các biện pháp vĩ mô để kiểm soát lạm 

phát, không kiểm soát giá nữa, tự do hoá thương nghiệp, chuyển dịch tiền tệ, 

trật tự tài chính, tư nhân hoá và chống độc quyền. Tuy vậy rất nhiều nước áp 

dụng các biện pháp này đã thất bại thảm hại. Nguyên nhân vì đã không nhìn 

quá trình chuyển dịch như một tổng thể và không xây dựng được các thể chế 

mới. Các bài học thực tế cho thấy phải có các điều kiện sau: 

1) Xây dựng hiến pháp trong đó quy định có các hướng dẫn và cơ chế 

cho tự do kinh tế chính trị và dân sự. Công trình nghiên cứu về ảnh hưởng 

của tự do chính trị không ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế nhưng 

có tác dụng thúc đẩy việc phát triển tự do dân sự, có tương quan với tăng 

trưởng kinh tế (McMillan, Rausser , Johnson, 1991).  

2) Xây dựng cơ sở hạ tầng pháp lý và điều tiết xuất phát từ hiến pháp 

để tạo một môi trường thích hợp với kinh tế thị trường. Ba cột trụ của cơ sở 

này cho một nền kinh tế thị trường là: đảm bảo quyền sở hữu tư nhân, ép 

buộc thực hiện hợp đồng, quyền chuyển nhượng nợ nần lúc bị thiệt hại.   

3) Phải có thể chế xác lập sự tín nhiệm, ràng buộc sự cam kết, tăng 

cường sự tin cậy của khu vực công cộng và theo đuổi pháp lý với các việc vi 

phạm quyền lợi công cộng. Muốn vậy phải cải cách hành chính để có một 

nhà nước và các tác nhân chính trị có khả năng và liêm khiết. 

4) Phải có các chính sách chống độc quyền (tư nhân hoá, chống các 

tập đoàn, chính sách thương nghiệp, chính sách đầu tư nước ngoài). 

5) Các ngành có ưu thế so sánh phải được có cơ hội để có tăng trưởng 

bền vững. 

Trung quốc và Việt nam lại chuyển dịch sang thị trường kèm theo dân 

chủ hoá, tự do hoá từng bước và cuối cùng mới tư nhân hoá. Thực tế cho 

thấy, cải cách ở Trung quốc và Việt nam thành công hơn ở Châu Âu, nhưng 

lúc đầu người ta coi đó là trường hợp đặc biệt vì các nước này nghèo, sản 

xuất nông nghiệp là chính, nên dễ cải cách. Nhưng dân ở các nước này chiếm 

hơn ba phần tư và sản phẩm trong nước chiếm hơn một nửa các nước đang 

chuyển dịch. Thực ra thì các nước đang phát triển còn có các khó khăn khác 
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nữa như áp lực dân số, thiếu vốn tự nhiên và vốn con người, cơ sở hạ tầng và 

công nghiệp yếu, thiếu dân chủ do đấy còn khó hơn. 

Người ta cho rằng, việc tồn tại đồng thời cơ chế kế hoạch và tự do hoá 

một phần sẽ gây lệch lạc. Không có tư nhân hoá và bảo đảm quyền tư hữu thì 

sẽ không có sự kích thích thị trường. Không có dân chủ thì cải cách kinh tế 

thiếu cơ sở chính trị và việc chuyển sang thị trường. Nhưng kết quả của 

Trung quốc và Việt nam đã cho thấy các lo lắng trên là không đúng. Trung 

quốc và Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách do các nhà kinh tế đề xuất 

như mở cửa cho thương nghiệp và đầu tư nước ngoài và quan tâm đến ổn định 

vĩ mô. Yếu tố quan trọng của giai đoạn đầu là việc đi hai chân: kết hợp kế 

hoạch và thị trường bằng việc đảm bảo kế hoach được giao và cho bán phần 

vượt kế hoạch theo giá thị trường. Việc đi hai chân còn được thể hiện trong 

sở hữu: phát triển đồng thời sở hữu Nhà nước và ngoài nhà nước. Hệ thống 

thị trường của Trung quốc còn chưa hoàn hảo ngay sau 20 năm cải cách, 

Chính phủ còn gặp nhiều cản trở, sở hữu còn chưa chắc chắn, việc phân bổ 

vốn còn chưa hoàn toàn hiệu quả, và kích thích còn chưa mạnh. Thành công 

lớn nhất của Trung quốc và Việt nam là đã mở cửa ra thế giới: xuất khẩu tăng 

mạnh, công nghệ và cạnh tranh tăng mạnh. Các sự thay đổi ấy đã tăng kích 

thích, củng cố các ràng buộc ngân sách, tăng cạnh tranh hơn các nước cải 

cách theo kiểu quy ước.      

Cải cách ở Trung quốc thực chất là cải cách thể chế, chuyển dịch sang 

kinh tế thị trường theo hai giai đoạn khác nhau: 

1) Giai đoạn I từ 1979 đến 1983: chủ yếu là cải cách hệ thống cũ để 

cải tiến kích thích lợi ích, củng cố các ràng buộc ngân sách, tạo cạnh tranh. 

Bốn cột trụ của thể chế được cải cách là phi tập trung hoá Chính phủ, mở 

rộng khu vực ngoài nhà nước, ổn định tài chính và tự do hoá thị trường. Đặc 

điểm lớn nhất trong giai đoạn này là đã phát triển được một khu vực ngoài 

nhà nước, gọi là xí nghiệp hương trấn có hình thức sơ hữu không rõ ràng.  

2) Giai đoạn II từ 1994: mục tiêu là lập một hệ thống thị trường hoạt 

động trên quy tắc, tư nhân hoá và cơ cấu lại xí nghiệp quốc doanh. Đảng 

cộng sản đã thay đổi ý thức hệ mạnh mà không cần đến cách mạng chính trị. 

Trong 5 năm đầu đã thống nhất thị trường hối đoái làm cho đồng tiền chuyển 
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dịch được, sửa đổi hệ thống thuế và tài chính theo thể thức quốc tế, tập trung 

hoạt động ngân hàng, giảm tệ quan liêu, không cho quân đội không được làm 

kinh tế, bắt đầu tư nhân hoá xí nghiệp quốc doanh. Nội dung cải cách và 

động thái chuyển dịch phù hợp với kiểu quy ước. 

Theo Rozelle và Swiennen (2000) trong cải cách kinh tế bài học có thể 

rút ra là cần cải cách trọn gói gồm có: (1) tạo sự ổn định vĩ mô, (2) cải cách 

quyền sở hữu, (3) tạo các thể chế làm dễ dàng trao đổi và (4) tạo các điều 

kiện để ràng buộc việc thực hiện hợp đồng.    

So sánh các nền kinh tế chuyển dịch ở Đông Âu với Trung quốc và 

Việt nam, có thể dễ nhận thấy bài học rút ra của Rozelle và Swiennen (2000)  

Trung quốc và Việt nam bắt đầu cải cách từ nông nghiệp và đã thành 

công đầu tiên trong nông nghiệp. Trong 10 năm đầu nông nghiệp Tung Quốc 

đã tăng 60%, còn Việt nam  tăng hơn 40%. ¥ các nước Đông Âu nông 

nghiệp lúc đầu giảm sau đã tăng lên, còn ở Nga và Ukraina vẫn tiếp tục giảm 

đến 50%.   

Khi bắt đầu cải cách Trung quốc và Việt nam đã phi tập thể hoá và 

chia ruộng đất cho hộ (cải tổ sở hữu) dứt khoát và nhanh hơn ở Đông Âu. Sở 

hữu ruộng đất ở các nước Đông Âu rất phức tạp nên việc chuyển sang nông 

hộ gặp khó khăn.  

ở các nước Đông Âu, khi xoá bỏ chế độ kế hoạch tập trung, chưa có 

các thể chế mới để ràng buộc hợp đồng, cung cấp thông tin và môi giới tài 

chính, đã gây rối loạn trong kinh tế. ở Trung Quốc Nhà nước vẫn giữ việc 

cung cấp đầu vào và thu mua sản phẩm. 

ở Trung Quốc và Việt Nam do cải cách từng bước nên bảo đảm được 

sự ổn định vĩ mô trong lúc ở các nước Đông Âu do cải cách theo liệu pháp 

sốc nên không bảo đảm được sự ổn định ấy.   

Trong phát triển nông thôn, việc chuyển dịch từ nông nghiệp tự cấp 

sang nông nghiệp hàng hoá và từ hoạt động nông nghiệp thuần tuý sang phi 

nông nghiệp là quá trình chủ yếu. Việc phát triển xí nghiệp hương trấn như ở 

Trung Quốc là biện pháp tích cực nhất để thực hiện các sự chuyển dịch này.  
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IV.  Các nhân tố chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghịêp, nông 

thôn từ kinh nghiệm các nước. 

Có rất nhiều nhân tố tác động tích cực thậm trí tiêu cực đến chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Các nhân tố này sẽ được đề 

cập cụ thể hơn trong chương III, với những kết quả điều tra thực tế. Về 

phương diện lý luận và kinh nghiệm các nước, xin đề cập giới hạn 3 vấn đề: 

(i) Chiến lược và chính sách thúc đẩy, (ii) đa dạng hoá sản xuất và phát triển 

ngành hàng, và (iii) Phát triển khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn. 

1. Chiến lược và chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn 

Như trên đã nói việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế có quan hệ với chiến 

lược phát triển: Chiến lược công nghiệp hoá dựa nhiều hơn vào nhu cầu của 

thị trường trong nước dễ thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu hơn. Trong khi 

chiến lược hướng xuất khẩu phải chuyển dần từ xuất khẩu nông sản thô và 

khoáng sản sang các sản phẩm chế biến thì mới thúc đẩy được công nghiệp 

hoá và chuyển dịch cơ cấu, tuy nhiên cần có một chiến lược phát triển cân 

đối.  

Nếu chỉ chú ý phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh cao và nhập 

các sản phẩm khác thì sẽ không đa dạng hoá được sản xuất, sẽ phụ thuộc vào 

kinh tế nước ngoài, chậm chuyển dịch được cơ cấu kinh tế và không phát 

triển được bền vững. Vì vậy, cần thực hiện các chương trình tổng hợp nhằm 

điều chỉnh cơ cấu bằng cách đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, xây dựng các 

cơ sở hạ tầng và thể chế thúc đẩy lưu thông, rút lao động nhanh ra khỏi nông 

nghiệp. Trong việc đa dạng hoá nông nghiệp cần chú ý đến khu vực “trung 

gian” tức là các sản phẩm nằm giữa lương thực và cây lâu năm xuất khẩu. 

Mục tiêu của chương trình này là tạo các hệ thống cây trồng và sản 

xuất mềm dẻo thích ứng với sự thay đổi của  công nghệ mới. 

Có nhiều chính sách cản trở việc đa dạng hoá, ví dụ chính sách ổn định 

giá lúa, giá cà phê vì các chính sách này thu hút nông dân tập trung vào một 

sản phẩm chuyên môn hoá. Muốn đa dạng hoá phải có một chính sách giá cả 

không thiên vị một loại nông sản nào.  
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Các chiến lược để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế : 

1) Đầu tư rộng rãi vào các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp nông thôn và 

công nghiệp chế biến, phát triển nhân lực. Xây dựng thể chế về nghiên cứu, 

khuyến nông, lưu thông và tín dụng. 

2) Xây dựng các hệ thống nông nghiệp linh hoạt, bằng cách làm cho nông 

dân thích ứng với thị trường thay đổi và công nghệ mới. Giới thiệu với nông dân 

các công nghệ và khả năng sản xuất các nông sản và việc làm phi nông nghiệp có 

thể nâng cao thu nhập của hộ nông dân. 

3) Nâng cao các hiểu biết về nguồn lợi sinh thái để xác định lợi thế so 

sánh của vùng, khả năng sản xuất và lưu thông của vùng. 

4) Sử dụng các phương pháp phân tích để đánh giá sự đa dạng hoá như 

tính lãi và chi phí sản xuất xây dựng hệ thống dữ liệu sản xuất có khả năng 

giảm nhẹ tác dụng của biến động giá của hệ thống nông nghiệp. 

5) Sử dụng tiếp cận liên ngành trong việc xây dựng và đánh giá chính 

sách. Việc xác định chiến lược đa dạng hoá ngoài phân tích chính sách kinh 

tế phải dùng các công nghệ đánh giá sản xuất, chế biến và lưu thông, phải 

dùng các tiếp cận công nghệ mới để có thể xác định các kịch bản khác nhau 

của nông dân về sản xuất, cung cấp vật tư, bảo quản chế biến và lưu thông. 

Đồng thời phải có sự tham gia của các chuyên gia thuỷ lợi, quản lý nguồn lợi 

tự nhiên, công nghiệp và hạ tầng nông thôn và hệ thống nông nghiệp.  

Các chính sách thúc đẩy sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn:  

- Đẩy mạnh nghiên cứu và khuyến nông để giảm giá thành sản xuất, 

nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng nông nghiệp, nâng cao lợi thế so 

sánh. 

- Cải tiến và nâng cao chất lượng hệ thống tưới tiêu, nhằm đáp ứng 

nhu cầu cho các cây trồng khác (rau và cây quả..) ngoài lúa. 

- Giảm rủi ro và chi phí lưu thông, thông qua việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng, cung cấp thông tin thị trường, cải tiến cả hệ thống tín dụng, phát triển 

công nghiệp chế biến và công nghiệp nông thôn.  
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- Hỗ trợ việc hình thành các tổ chức nông dân hay hợp tác xã mua bán, 

lưu thông, bảo quản và chế biến nông sản..., miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 

cho các tổ chức này vì đây là các tổ chức phi lợi nhuận tự làm dịch vụ cho 

mình.  

Để việc xây dựng chính sách có hiệu quả cao, cần có một chiến lược phát 

triển nền kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn. Có một số vấn đề sau cần thảo 

luận: 

- Muốn thúc đẩy việc phát triển nền kinh tế phi nông nghiệp ở nông 

thôn (KTPNNNT) cần có một động lực thúc đẩy quá trình này. ở nước ta hiện 

nay nông dân có óc kinh doanh tập trung ở các nơi có làng nghề, làng buôn, 

nhưng lực lượng này không được kết nối lại, và không phải làng nào cũng có. 

Động lực của việc phát triển khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn là sự hình 

thành một tầng lớp doanh nhân nông thôn. Việc xây dựng các HTX kiểu mới 

và các tổ chức dân sự trong kinh doanh như hiệp hội ngành nghề là con đường 

để thúc đẩy sự phát triển của óc kinh doanh tập thể ấy. Nhà nước cần có các 

chính sách để thúc đẩy việc phát triển óc kinh doanh. 

- Xí nghiệp tư nhân là gốc của KTPNNNT, cần có những điều kiện để 

thúc đẩy sự phát triển của các XN này như là đối với doanh nghiệp tư nhân ở đô 

thị. Sự hình thành các XN nhỏ ở nông thôn mới bắt đầu cần có những thể chế 

thúc đẩy sự phát triển. 

- Môi trường của việc phát triển KTPNNNT là thị trường nông thôn, 

cần có các chính sách phát triển thị trường này và xây dựng các thể chế phát 

triển thị trường. Các thể chế này cần phải đa dạng không nên chỉ áp đặt một 

mô hình duy nhất. 

- Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân bằng cách, tạo các cơ 

sở pháp lý, tháo gỡ các cản trỏ về thể chế như về bằng sáng chế, cho thuê đất 

và tài trợ kinh doanh. 

- Phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt dạy nghề bao gồm cả các 

ngành nghề phi nông nghiệp và huấn luyện nông dân. 
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2. Đa dạng hoá nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn. 

Đa dạng hoá là bài học của nhiều nước trong quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế. Đa dạng hoá thường xẩy ra khác nhau ở các cấp khác nhau: cấp 

quốc gia, cấp vùng và cấp hộ nông dân. Sự đa dạng hoá ở các cấp không 

giống nhau, nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đa dạng hóa cấp vùng có 

thể xảy ra trong cả hai trường hợp các hộ nông dân đa dạng hoá hay chuyên 

môn hoá sản xuất cho các thị trường địa phương. Chiến lược phát triển này 

cho phép giảm rủi ro cho kinh tế vùng do giá nông sản bị rớt nhanh. Các 

vùng sản xuất chuyên môn hoá cao khi gặp khó khăn về thị trường thường 

chọn chiến lược đa dạng hoá bằng cách chuyển một phần sản xuất sang các 

sản phẩm mới theo nhu cầu của thị trường để giảm sức ép thừa sản phẩm lên 

thị trường. Quá trình này gián tiếp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Đa dạng hoá theo các sản phẩm khác nhau là đa dạng hoá ngang. 

Ngoài việc đa dạng hoá ngang còn có việc đa dạng hoá dọc của một ngành 

hàng, tức là phát triển công nghiệp chế biến và lưu thông để nâng cao giá trị 

tăng thêm của nông sản. Đa dạng hoá cấp vùng cũng có thể coi là một giai 

đoạn trung gian để tiến tới chuyên môn hoá cấp vùng dựa trên sự phát triển 

của công nghệ và tổ chức sản xuất-thị trường theo kiểu hệ thống nông-công 

nghiệp hay vùng chuyên môn hoá công nghiệp nhỏ (clustering). 

Đa dạng hoá sản xuất là chiến lược không tốn tiền và có thể làm ngay 

được vì do dân tự làm là chính. Gần đây, ở Pháp sau các cuộc khủng hoảng 

về một số mặt hàng nông sản đã làm phá sản một số vùng đã chủ trương mỗi 

vùng phải bỏ việc chuyên môn hoá và chuyển sang đa dạng hoá. Đa dạng hoá 

không có nghĩa là mặt hàng nào cũng làm một ít, mà phải chọn một số mặt 

hàng để cùng phát triển. Đối với vùng sản xuất hàng hoá cao thì chiến lược 

chuyên môn hoá ở cấp nông trại, nhưng đa dạng hóa ở cấp vùng đảm bảo sự 

bền vững cho cả kinh tế vùng và kinh tế hộ do cơ cấu kinh tế nông thôn 

chuyển dịch. 

Có ý kiến cho rằng đa dạng hoá sẽ hạn chế xuất khẩu. Thực ra không 

phải như vậy, Thái Lan đã phát triển nông sản bằng cách chuyển từ chiến 
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lược xuất khẩu chuyên môn hoá bằng lúa sang xuất khẩu đa dạng hóa nông 

sản rất thành công. Chiến lược đa dạng hoá xuất khẩu cũng đóng góp vào 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

3. Sự phát triển của khu vực kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn 

Những nghiên cứu gần đây về kinh tế hộ nông dân cho thấy, thu nhập 

phi nông nghiệp giữ một vai trò quan trọng trong kinh tế hộ nông dân. Nguồn 

thu nhập này không chỉ bao gồm từ công nghiệp và xây dựng nông thôn, mà 

cả từ dịch vụ nông thôn như: buôn bán, vận tải, tài chính, địa tô, du lịch... 

Ngoài ra còn có thu nhập từ việc bán trực tiếp nông sản, làm thuê trong vùng 

hay ở đô thị hoặc làm thuê ở nước ngoài,... Tất cả các hoạt động này làm 

thành một khu vực kinh tế gọi là Khu vực kinh tế phi nông nghiệp ở nông 

thôn (Rural non farm economy).    

Kinh nghiệm của các nước đang phát triển thời gian qua cho thấy, 

trong quá trình phát triển giải quyết việc làm và tăng thu nhập của nông dân 

là một thách thức lớn, vì tốc độ tăng dân số của các nước đang phát triển cao 

hơn gấp đôi các nước đã công nghiệp hoá sớm hơn, do đó việc đô thị hoá, di 

dân, phát triển công nghiệp và dịch vụ ở đô thị không thu hút được hết lao 

động nông thôn tăng lên hàng năm, làm cho lao động tích luỹ ở nông thôn. 

Nếu không rút được lao động ra khỏi nông nghiệp, chỉ tiêu quan trọng nhất 

của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thì không thể tăng năng suất lao động 

nông nghiệp và tăng thu nhập trên người của nông dân. 

Muốn thực hiện phát triển khu vực phi nông nghiệp phải thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Phát triển thị trường nông thôn, chuyển dịch sản xuất nông hộ từ tự 

cấp sang sản xuất hàng hoá, xây dựng các thể chế thị trường và tăng hiệu quả 

của sản xuất và lưu thông nông sản. 

- Phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn, chuyển một phần 

công đoạn sản xuất của các nghề truyền thống sang công nghiệp hiện đại.   
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- Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và các thị trấn, thị tứ, tạo thành 

các trung tâm thúc đẩy việc phát triển hoạt động phi nông nghiệp, trong đó 

có dịch vụ ở nông thôn.   

Trong thời gian qua đã có nhiều nước trên thế giơí đã đạt kết quả rất 

cao trong việc phát triển công nghiệp nông thôn. Bài học của Trung quốc rất 

quý nhưng không phải dễ theo. Năm 1978 Trung Quốc đã có 800 000 xí 

nghiệp công nghiệp nông thôn trong 1,5 triệu xí nghiệp nông thôn, tập trung 

vào 5 nghề: sắt thép, máy nông nghiệp, xi măng, phân bón, than và thủy điện, 

do các công xã nhân dân và đại đội sản xuất xây dựng. Trong thời gian cải 

cách, các xí nghiệp này được cải tiến, trở thành các xí nghiệp hương trấn, 

thuộc sở hữu của chính quyền địa phương hay của tập thể, nhiều xí nghiệp đã 

trở thành các bộ phận gia công của các xí nghiệp quốc doanh ở đô thị. Gần 

đây mới bắt đầu phát triển các xí nghiệp tư nhân.  

ở Trung Quốc, lúc bắt đầu cải cách trong công nghiệp xí nghiệp nhà 

nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn (ba phần tư sản lượng công nghiệp). Nhờ có 

chính sách phân cấp thuế cho địa phương nên thúc đẩy việc phát triển xí 

nghiệp hương trấn. Trong giai đoạn 1985 - 1996 xí nghiệp hương trấn tăng từ 

4,9 lên 7,6 triệu (trong đó có các XN tập thể do chính quyền thôn xã quản 

lý). Lao động tăng gấp đôi đến 130 triệu người (hơn khu vực nhà nước 10%, 

trong đó 79% làm ở công nghiệp). Sản lượng xí nghiệp hương trấn tăng từ 

dưới 20% lên 55% sản lượng công nghiệp. Năm 1995 GTGT của phi nông 

nghiệp nông thôn do xí nghiệp hương trấn cao hơn GDP nông nghiệp 20%.  

GTGT của các xí nghiệp hương trấn công nghiệp bằng 90% của GDP nông 

nghiệp. 

Mô hình Cụm công nghiệp (Industrial clusters) gần đây đã trở thành 

một mô hình phát triển phổ biến ở các nước đang phát triển. Chú ý, khái niệm 

CCN không phải là các nơi tập trung các xí nghiệp làng nghề như ở nước ta 

thường hiểu. CCN là sự tập trung về ngành nghề và địa lý của các xí nghiệp 

sản xuất và bán các sản phẩm có liên quan với nhau hoặc bổ sung nhau, do 

đấy có cùng thách thức và cơ hội (UNIDO). Mô hình này còn gọi là mô hình 

hậu Ford (post Fordism), chứng minh rằng sản xuất dựa vào mạng lưới các xí 
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nghiệp nhỏ hợp tác với nhau có hiệu quả hơn xí nghiệp lớn làm tất cả các 

công việc của dây chuyền sản xuất.  

Cụm công nghiệp dựa chủ yếu vào sự liên kết xã hội giữa các xí nghiệp 

(hợp tác, tương trợ) và óc kinh doanh. Sự phối hợp giữa sự cạnh tranh và hợp 

tác tương trợ là các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. ở đây 

còn có các thể chế cung cấp các dịch vụ kinh doanh cho các xí nghiệp vừa và 

nhỏ: tư vấn, tìm sự hỗ trợ của Nhà nước, đào tạo, tìm đầu tư, chứng nhận chất 

lượng...  CCN còn thúc đẩy tính sáng tạo, óc kinh doanh.  

Mô hình cụm công nghiệp rất gần với các làng nghề của Viêt nam 

tương đối phát triển từ xưa. ở một số địa phương như  Bắc Ninh đã xuất hiện 

các mô hình “cụm công nghiệp” ở các làng nghề phát triển làng nghề thủ 

công nghiệp sang công nghiệp hiện đại. 

Cụm công nghiệp đã trở thành một mô hình phát triển vùng, thúc đẩy 

việc phát triển khu vực kinh tế phi nông nghiệp nông thôn. Mô hình này bao 

gồm các đô thị nhỏ gắn với vành đai nông thôn xung quanh, tạo nên một phức 

hợp công nghiệp hóa - phát triển nông thôn thay cho mô hình công nghiệp hóa 

- đô thị hóa đang phổ biến hiện nay. Mô hình này về thực chất chính là mô 

hình đô thị hóa và công nghiệp hóa phi tập trung, còn gọi là mô hình 

“Desakota” (Desa là nông thôn, kota là đô thị và thị trấn), tránh việc tạo ra các 

siêu đô thị đang là đe dọa lớn cho việc xóa bỏ nông nghiệp trong tương lai. Có 

lẽ, đây là mô hình phát triển Việt Nam kết hợp truyền thống và hiện đại mà ta 

nên thực hiện, thay vì bắt chước và đuổi kịp các nước phương Tây mà ta đang 

muốn thực hiện.  

Công nghiệp hóa nông thôn chỉ có thể thực hiện được nếu có một thị 

trường nông thôn hoàn chỉnh. Thị trường nông thôn phải bao gồm các yếu tố 

sau:  

- Một nền nông nghiệp hàng hóa, bao gồm các hộ nông dân thoát 

khỏi mục tiêu sản xuất tự cấp, có đủ các nhân tố sản xuất để làm ra một khối 

lượng nông sản hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 

của người tiêu dùng. 
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- Một thị trường hoàn chỉnh bao gồm các tác nhân của các ngành 

hàng hoạt động trong các thể chế thị trường công bằng và tương trợ, 

- Các thể chế phi thị trường, bao gồm các thể chế tổ chức nông dân 

giúp nhau phát triển của kinh tế hộ, dựa trên sự hợp tác và tương trợ, thúc đẩy 

việc phát triển óc kinh doanh và sáng tạo của nông dân. 

v. Các kinh nghiệm về động lực và cản trở của chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

1. Các bài học kinh nghiệm 

- Chiến lược xuất khẩu nông sản thô không thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn vì không khuyến khích được công 

nghiệp chế biến 

- Chiến lược phát triển nông nghiệp hướng vào thị trường trong nước 

bằng cách đa dạng hoá sản xuất (giữa các ngành và nội ngành) sẽ thúc đẩy 

nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

- Quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ảnh hưởng rất lớn, tuỳ theo 

cự ly đến việc phát triển thị trường nông sản và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn. Cần quan tâm đến chiến lược riêng cho phát triển 

nông nghiệp đô thị. 

- Thị trường nông thôn chưa hoàn chỉnh, thiếu cơ sở hạ tầng và thể 

chế thị trường là nguyên nhân chính cản trở việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn.  

- Cần xây dựng chiến lược và thực hiện các chính sách đồng bộ 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn cho cấp quốc gia và 

cho từng vùng.  

- Để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu cần khuyến khích 

tính năng động địa của từng địa phương : khuyến khích phát triển địa 

phương. 
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- Phát triển vốn xã hội và óc kinh doanh thông qua đầu tư vào vốn 

con người và đào tạo lao động là các yếu tố then chốt thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế NN, NT. 

- Kinh nghiệm Trung quốc : phát triển xí nghiệp hương trấn để phát 

triển công nghiệp nông thôn và sản nghiệp hoá nông nghiệp (liên kết 3 khâu 

trước sản xuất, sản xuất và sau sản xuất) với sự tham gia của các công ty là 

động cơ thúc đẩy phát triển nông sản hàng hoá. 

- Để đánh giá toàn điện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp và nông thôn cần có hệ thống  tiêu chí phù hợp. 

2. Hệ thống chỉ tiêu tổng hợp đánh giá CDCCKTNN, NT 

Dựa trên cơ sở lý luận và các kinh nghiệm nước ngoài, chúng tôi đi 

đến xác định một hệ thống chỉ tiêu tổng hợp nhằm đánh giá toàn diện quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của nước ta. 

Các chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế theo ngành: 

• Tỷ lệ nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong GDP.  

• Cơ cấu xuất khẩu và tỷ trọng xuất khẩu nông sản. 

Các chỉ tiêu về nguồn lực: các yếu tố đầu vào của nền kinh tế. 

• Các chỉ tiêu về cơ cấu lao động như tỷ lệ lao động nông lâm ngư 

nghiệp trong tổng số lao động, chất lượng lao động, sự di động của lao động. 

• Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp: đô thị hoá, quy mô hộ nông 

nghiệp, tình trạng manh mún ruộng đất, hộ nông dân không có đất. 

• Cơ cấu vốn đầu tư xã hội và cho nông nghiệp, hiệu quả đầu tư 

trong nông nghiệp. 

• Cơ cấu các thành phần kinh tế, phân bổ vốn giữa các thành phần 

kinh tế. 
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Các chỉ tiêu đánh giá  tác động  của chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

• Hệ số đa dạng của các ngành sản xuất trong khu vực nông lâm ngư,  

nông nghiệp và trồng trọt. 

• Tăng trưởng giá trị sản xuất và cơ cấu của các ngành hàng trong 

khu vực nông lâm ngư nghiệp. 

• Năng suất đất đai và năng suất lao động nông nghiệp. 

• Các chỉ tiêu thể hiện tác động của chuyển dịch cơ cấu ở cấp hộ 

nông dân: tăng thu nhập, tỷ lệ đói nghèo, phân hoá thu nhập (hệ số Gini), 

mức độ sản xuất hàng hoá và các chỉ tiêu xã hội theo mục tiêu của thiên niên 

kỷ... 

Tóm lại, chương này khái quát được những vấn đề lý luận cơ bản, đã 

vận dụng nhiều quan điểm có tính hệ thống và hiện đại của các nhà kinh tế 

lớn, cũng như từ  kinh nghiệm trong quá khứ và hiện tại của các nước, các 

nền kinh tế chuyển dịch để làm rõ được bản, xác định được nội dung và các 

hình thức biểu hiện và mối quan hệ, cũng như xu thế phát triển của quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. 
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Chương III 

thực trạng của quá trình chuyển dịch  
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn  

toàn quốc và các vùng kinh tế, giai đoạn 1996-2003    
 

I. bối cảnh cải cách kinh tế ở nước ta, điểm tựa của chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế         

Cải cách kinh tế ở Việt nam luôn được dẫn ra như một trong những 

trường hợp thành công trong các nước trong giai đoạn quá độ chuyển sang 

kinh tế thị trường với đặc điểm cải cách dần dần từng bước.  

Vào giữa những năm 80, tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu giảm sút. Với 

mục tiêu thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, các hợp tác xã nông 

nghiệp chỉ đảm bảo chưa đến 50% thu nhập cho xã viên. Vì vậy, mức tăng 

trưởng nông nghiệp thấp, bình quân đạt 1,9% năm, an ninh lương thực không 

đảm bảo, đời sống nhân dân rất khó khăn. Năm 1984, chất lượng cuộc sống 

của người dân rất thấp khoảng 75% dân số sống dưới mức nghèo5. Từ 1985, 

tỉ lệ tăng trưởng trong sản xuất lương thực chỉ còn 2% năm, thấp hơn tỉ lệ 

tăng dân số. 

Về nông nghiệp sau một quá trình tăng trưởng do Khoán 100 (1981) 

thúc đẩy, sản xuất đã chững lại. Sau khoán 100, mức sản phẩm làm ra nông 

dân được hưởng tăng từ 10-20% lên trên 40-50%... Tuy nhiên chỉ vài năm 

sau, hệ thống khoán của chỉ thị 100 nhằm khuyến khích cá nhân tham gia 

vào sản xuất được coi là nhân tố làm các HTX năng động trở lại, không còn 

hiệu quả. Mức giao nộp cho HTX không ngừng tăng lên để trang trải các chi 

tiêu ngày càng lớn của HTX trong khi HTX ngày càng gặp nhiều khó khăn 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc cung cấp nước tưới, phân 

bón bị chậm trễ và làm đất ngày càng ẩu. Việc giao khoán đất cho các hộ gia 

đình không thúc đẩy được họ đầu tư vào ruộng đất vì họ không chắc sẽ được 

giao mảnh ruộng ấy vào vụ sau. ở một số nơi phần thừa ra sau giao nộp 

không đáng kể, không đủ nuôi gia đình, một số hộ dân thậm chí còn từ chối 

không canh tác trên đất khoán. Vấn đề tồn tại của chế độ HTX được đặt ra. 
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Tại Đại hội VI, năm 1986, Đảng ta công bố chính sách Đổi mới. Lần 

đầu tiên, văn kiện nhấn mạnh đến các chính sách cụ thể để chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Các thay đổi chính sách cơ bản là nền 

tảng của quá trình phát triển đến nay. Khu vực tư nhân được công nhận như 

một thành phần của nền kinh tế. Chế độ kiểm soát giá cả bị bãi bỏ. Các 

doanh nghiệp nhà nước, HTX bị xoá bỏ bao cấp của Nhà nước. Về nông 

nghiệp, Khoán 10 (1988) đã giao cho hộ nông dân quyền tự chủ trong sản 

xuất và buôn bán nông sản. Ruộng đất được tạm thời giao cho hộ gia đình 

trong 5 năm. ở thành thị, chế độ phân phối cũng chấm dứt và buôn bán được 

tự do. Hệ thống tiểu thương nhanh chóng xuất hiện và thay thế hệ thống mậu 

dịch Nhà nước. ở nông thôn  sau Nghị quyết 10, chức năng sản xuất của 

HTX nay được giao cho hộ nông dân, các HTX tìm cách chuyển dịch sang 

hoạt động dịch vụ phục vụ cho nông dân. Những hoạt động buôn bán nhỏ ở 

nông thôn đã nhanh chóng trở thành những nguồn chính cung cấp các vật tư 

hay cung cấp các công cụ nhỏ và tạo thành các kênh tiêu thụ nông sản chính. 

Các HTX không có vốn không thể cạnh tranh với tư nhân trong buôn bán, chỉ 

còn làm các dịch vụ chung như tưới tiêu. Việc quay trở lại một nền nông 

nghiệp nông dân đã có các tác động ngay lập tức ngay từ năm 1989, sản 

lượng lương thực tăng 7,4 % năm. Chỉ trong 3 năm 1988-1991, tổng diện tích 

gieo trồng lúa tăng 10%, lên đến 6.302.700 ha, sản lượng lúa tăng từ 17 triệu 

tấn lên 19,6 triệu tấn. Đây là một tiền đề thuận lợi cho quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế diễn ra trong giai đoạn từ sau 1990.  

Việc đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn trong chương này được áp dụng hệ thống tiêu chí tổng hợp được xác 

định trong chương 1 

II. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

1. Tăng trưởng kinh tế 1990-2003 

Trong giai đoạn 1990 - 1995, tăng trưởng nông nghiệp cùng chiều với 

tăng trưởng tổng GDP chung do nông nghiệp chủ yếu dựa vào thâm canh với 

mục tiêu an toàn lương thực. Tuy nhiên, kết quả này là do tác động trực tiếp 

của cải cách thể chế vì đầu tư của nhà nước cho nông nghiệp giảm. Từ năm 
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1990 đến năm 1995 đầu tư của Nhà nước trong nông nghiệp giảm từ 17,1% 

xuống 11,5%, trong khi đó năm 1995 nông nghiệp cung cấp 28,4% tổng sản 

phẩm trong nước. Năm 1995 lĩnh vực công nghiệp, khi đó cung cấp 30% 

tổng sản phẩm trong nước, nhận được 33% đầu tư của nhà nước. Trong khu 

vực công nghiệp, 66,4% sản phẩm do khu vực nhà nước cung cấp, phần lớn 

dựa vào vốn đầu tư nước ngoài, dưới dạng liên doanh. Người ta ước tính là 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong đó 

phần lớn dưới dạng liên doanh với các doanh nghiệp nhà nước đóng góp một 

phần ba tổng sản phẩm công nghiệp cả nước. Hơn 90% vốn đầu tư nước 

ngoài là vào công nghiệp.  

Tóm lại, giai đoạn 1990-1995 được đánh giá là bước đầu tiên của 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tập trung vào thâm canh cây lương 
thực để đảm bảo an ninh lương thực, tỷ trọng nông nghiệp giảm chậm.   

Trong thời kỳ từ sau Đổi mới đến nay, theo nhiều chuyên gia quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt nam chỉ thực sự diễn ra một cách rõ nét 
trong giai đoạn từ 1996 cho tới nay, khi mà nông nghiệp chuyển hướng sản 
xuất hàng hoá ở hầu hết các vùng sinh thái. Trong giai đoạn 1996 – 1999, 
tăng trưởng kinh tế chung giảm, thì nông nghiệp đã góp phần tạo ra sự ổn 
định cho nền kinh tế do nông nghiệp đã bắt đầu đa dạng hoá. Từ năm 2000 
trở lại đây, GDP nông nghiệp tăng chậm lại với nhiều thách thức về chất 
lượng sản phẩm và hội nhập quốc tế. Các thách thức này đòi hỏi phải có sự 
điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất hợp lý. 

Về chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện, nhưng còn thấp so với 
các nước khác, thể hiện ở việc nền kinh tế chủ yếu phát triển theo chiều rộng, 
nhờ vào lao động và vốn, còn vai trò của công nghệ chỉ đóng góp 22,5%, so 
với 35% của Thái lan, 41% của Philippin và 43% của Inđônêxia trong giai 
đoạn hiện tại. Nhìn chung ta còn sử dụng nhiều công nghệ lạc hậu trong công 
nghiệp: nhóm ngành công nghệ cao mới chỉ chiếm 20,6%, nhóm ngành công 
nghệ trung bình 20,7%  và nhóm công nghệ lạc hậu chiếm tới 58,7%2 

                                           
2 Dương Ngọc. 2004. Sức bật từ tăng trưởng GDP năm 2003. Kinh tế Việt nam 2003-2004. Thơì báo Kinh tế 
Việt nam. 
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Hình 2: Tốc độ tăng trưởng GDP chung và GDP nông nghiệp trong giai đoạn 

1990 – 2003 (%/năm) 
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   Nguồn : Tổng cục thống kê (2003) 

Bảng 6:  Đóng góp của các yếu tố sản xuất vào tăng trưởng GDP hàng năm 

Yếu tố tăng trưởng 
Giai đoạn 1992 - 1997 

(%) 
Giai đoạn 1998 - 2002 

(%) 

Lao động 16 20 

Vốn 69 57,5 

Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP)  15 22,5 

  Nguồn: Tổng cục thống kê - 2003 

Trong nửa đầu thập kỷ 90 đã có một quá trình công nghiệp hoá mạnh 

mẽ, thúc đẩy tốc độ phát triển công nghiệp và bùng nổ khu vực dịch vụ. Tiếp 

đến trong nửa cuối thập kỷ 90 và kéo dài đến nay, quá trình công nghiệp hoá 

được đẩy nhanh hơn trong khi chỉ số tăng GDP hàng năm của cả hai khu vực 

nông nghiệp và dịch vụ đều giảm tương đối. 

Về hoạt động dịch vụ, sau Đổi mới đã có tốc độ phát triển nhanh, đặc biệt 

là thương mại. Trong giai đoạn từ 1998 trở lại đây việc phát triển dịch vụ bị 

chậm lại. Năm 2002 đạt 38,46% của GDP. Đáng chú ý là một số ngành dịch vụ 

quan trọng của nền kinh tế lại có tỷ trọng giảm đi như tài chính-tín dụng (năm 

2002 chiếm 1,82% so với 2,01% năm 1995) hay khoa học công nghệ (năm 
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2002 chỉ chiếm 0,56% so với 0,61% năm 1995). Nhìn chung tính chuyên 

nghiệp của các dịch vụ còn thấp so với nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng 

dịch vụ của nền kinh tế. 

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 

Xu hướng chung là tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm dần, tỷ trọng 

công nghiệp và dịch vu tăng, tuy nhiên công nghiệp tăng liên tục, còn dịch vụ 

có cơ cấu chưa ổn định, thời kỳ 1996 – 2003 có xu hướng giảm. Đây là xu 

hướng chuyển dịch tích cực, đặc biệt là khối ngành nông nghiệp. Thời kỳ 1990 

– 1995, tỷ trọng nông nghiệp có tốc độ giảm khá nhanh trung bình 7%/năm, từ 

1996 – 2003, tốc độ chậm lại trung bình giảm 3%/năm. Tỷ trọng công nghiệp 

trong GDP tăng đều đặn 5%/năm trong thời kỳ dài (1990 – 2003). Trong khi đó 

khối dịch vụ tăng chậm thời kỳ 1991- 1995, bình quân 3%/năm và giảm trung 

bình 2%/năm bắt đầu từ 1996 đến năm 2003.  

Về cơ cấu sản xuất của khu vực nông lâm ngư nghiệp, trong giai đoạn 

1996 - 2003 có xu hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng thuỷ sản. 
Tỷ trọng nông nghiệp theo giá trị so sánh 1994 giảm từ 80,5% năm 1996 
xuống 76,5% năm 2003, về thuỷ sản trong các thời kỳ tương ứng là 14,3% và 
20,2%. Về tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp cao nhất là các vùng Tây 
Nguyên, Bắc Trung Bộ và Đông Bắc, thấp nhất là Nam Trung Bộ. Trong khi 
đó, tăng trưởng nông nghiệp nhanh nhất là Tây Nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc. 

Về cơ cấu của nội ngành nông nghiệp, trồng trọt giảm nhẹ để chăn 
nuôi và dịch vụ tăng giá trị. Tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt (giá so sánh 
1994) năm 1996 là 80,5%, đến năm 2002 là 76,7%. Trong khi đó, chăn nuôi 
ở các thời kỳ tương ứng là 16,6% và 21,1% (TCTK, 2003). Chăn nuôi với 
mức tăng cao hơn mức chung của nền kinh tế, bên cạnh sự phát triển của thị 
trường trong nước đã có tác động lớn của công nghiệp chế biến. Theo phân 
tích bảng Vào - Ra năm 2000 của Tổng cục thống kê (2003), nhu cầu về sản 
phẩm chăn nuôi của công nghiệp chế biến xấp xỉ mức đòi hỏi về chi phí bình 
quân là 16,7% chứng tỏ chăn nuôi đã phát triển ở trình độ cao hơn giai đoạn 
trước năm 2000. 

Về tăng trưởng các ngành sản xuất trong khu vực nông lâm ngư ở quy 
mô toàn quốc cho thấy, đối với sản xuất lúa có hiện tượng giảm diện tích từ 
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năm 2001 và sản lượng không tăng. Đây là xu hướng mới, thể hiện quá trình 
đa dạng hoá trong nông nghiệp, trái với xu hướng chung là tăng lương thực 
của giai đoạn trước năm 2000 (TCTK, 2003).  

Bảng 7: Thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế trong thời kỳ 1990-2003  (%) 

 1990 1995 2000 2003 

Toàn quốc 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Nông Lâm Ngư 38,7 27,2 24,5 21,8 

    a) Nông nghiệp 32,7 23,0 19,8 16,7 

     - Trồng trọt 27,7 19,4 16,1 13,6 

     - Chăn nuôi 4,3 3,1 3,3 3,2 

    b) Lâm nghiệp 3,0 1,2 1,3 1,1 

    c) Ngư nghiệp 3,0 2,9 3,4 4,0 

2. Công nghiệp và XD 22,7 28,8 36,7 40,0 

3. Dịch vụ 38,6 44,1 38,7 38,2 

  Nguồn: Tổng cục thống kê - 2004 

Nếu xét riêng cơ cấu kinh tế của khu vực nông thôn, ta thấy trong thập 

kỷ 90, nông nghiệp còn đóng vai trò chủ đạo, chiếm 68% của GDP nông thôn 

vào năm 2000. Công nghiệp nông thôn, không mấy thay đổi xung quanh 15% 

trong các năm cuối do gặp nhiều khó khăn về công nghệ, tín dụng và thể chế 

nhà nước chưa cho phép thúc đẩy sự phát triển. Dịch vụ trong khu vực nông 

thôn có tăng nhẹ trong vài năm gần đây nhưng còn xa mới đạt được vai trò giải 

quyết lao động cho nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông 

thôn diễn ra rất chậm. 

Tuy nhiên cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn không thể tách rời khỏi cơ 

cấu chung của nền kinh tế, do quá trình công nghiệp hoá, động lực chính của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương không nằm trong khu vực nông 

thôn. Hơn nữa do khó khăn về thông tin thống kê của Việt nam không phân 

tách khu vực thành thị và nông thôn cho nên việc phân tích riêng các yếu tố 

của nông thôn gặp khó khăn.  Do vậy trong các phân tích tiếp theo chúng tôi 

tập trung phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế nói chung và 

sau đó là khu vực nông lâm ngư nghiệp. 
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Hình 3: Thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế của GDP nông thôn 
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  Nguồn: Tổng cục thống kê, 2002 

Cơ cấu kinh tế nông thôn nước ta không những lạc hậu, chậm chuyển 

dịch mà còn diễn ra không đồng đều giữa các vùng và ở nhiều địa phương. 

Trong khi vùng Đông Nam Bộ số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 64%, thì ở 

Tây Bắc tỷ lệ này là 93%, Bắc Trung Bộ 82%, Tây Nguyên trên 91%. Tại Đồng 

bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, mặc dù sản xuất hàng hoá đã 

phát triển song số hộ nông nghiệp vẫn còn trên 78%. Tính chất thuần nông ở 

nông thôn nặng nề và chuyển biến chậm biểu hiện rất rõ nét ở các huyện vùng 

cao. Đến năm 2001, tỷ lệ hộ và lao động làm tiểu thủ công nghiệp trên vùng 

Tây Bắc chỉ có 0,5% (Sơn La 0,2%, Lai Châu 0,3%), tỷ lệ này ở Tây Nguyên là 

0,8%. Nhiều huyện ở vùng cao dường như chưa có thành phần công nghiệp và 

dịch vụ trong cơ cấu kinh tế nông thôn. 

3. Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế 

Trong giai đoạn vừa qua, vai trò của kinh tế nhà nước khá ổn định, đầu 

tư trực tiếp nước ngoài gần gấp đôi, nhưng còn chiếm tỷ trọng nhỏ bé (14%) 

trong các thành phần kinh tế. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước, được đánh giá 

là có tính năng động cao, tuy vậy khu vực này còn gặp nhiều khó khăn trong 

việc mở rộng sản xuất do các thể chế, luật pháp đang được hình thành. Kinh 

tế cá thể có xu hướng giảm về tỷ trọng, nhường bước cho kinh tế tư nhân có 



 
 

121

xu hướng tăng nhẹ. Kinh tế tập thể cũng giảm về tỷ trọng do có nhiều khó 

khăn về mặt luật pháp. 

Bảng 8: Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế (%) 

Năm 
Kinh tế nhà 

nước 
Kinh tế  
tập thể 

Kinh tế tư 
nhân Kinh tế cá thể 

Kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài 

1996 39,93 10,03 7,40 35,25 7,39 
1997 40,48 8,91 7,22 34,32 9,07 
1998 40,00 8,90 7,24 33,83 10,03 
1999 38,74 8,84 7,26 32,93 12,23 
2000 38,52 8,58 7,31 32,31 13,28 
2001 38,40 8,06 7,95 31,84 13,75 
2002 38,38 7,99 8,30 31,57 13,76 
2003 39,08 7,49 8,23 30,73 14,47 
2004 39,22 7,11 8,39 30,11 15,17 

    Nguồn: Tổng cục thống kê (2004) 

Hộ nông dân – kinh tế cá thể - là thành phần cơ bản của kinh tế nông 

nghiệp và nông thôn về số lượng. Khái niệm hộ nông dân ở đây bao gồm cả 

các trang trại gia đình, không phân biệt quy mô. Tổng số hộ nông dân vào 

thời điểm 10/2003 là trên 13,2 triệu ®¨ tăng 14,2% so với thời điểm 7/1994. 

Số hộ nông dân năm 2001 có 58,4 triệu nhân khẩu, tăng 6,9% so với 1994. 

Một trong những nguyên nhân chính của việc dân số tăng chậm là do đô thị 

hoá. Trong các gia đình nông thôn, xu hướng tách hộ ngày càng tăng làm cho 

số hộ tăng nhanh hơn nhân khẩu. Tốc độ tăng số hộ nhanh nhất ở vùng Tây 

nguyên (tăng 48%) và đồng bằng sông Cửu long (tăng 17,2%) do có hiện 

tượng di cư đến đặc biệt ở Tây nguyên trong những năm gần đây. Mặt khác, 

qua số khẩu trên hộ trung bình tại hai vùng trên cũng giảm đáng kể.  

Về cơ cấu hộ nông thôn, năm 2003 so với 2001, số hộ thuần nông 

giảm từ 78,5% xuống còn 68,8%. Số hộ kiêm nghề chiếm 12,7%, có xu 

hướng tăng và hộ phi nông nghiệp chiếm 18,4%(Bộ LĐTB và XH, 2005).  

Hiện trên toàn quốc có khoảng 1,5 triệu hộ  tham gia hoạt động thương mại 

dịch vụ  trong nông thôn. Chỉ có hai vùng là Đông nam bộ và Đồng bằng 

sông Hồng là có trên 5% số hộ làm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp. 

Vùng Đông nam bộ có quá trình chuyển dịch cơ cấu hộ nhanh nhất: tỷ lệ hộ 

công nghiệp và dịch vụ tăng từ 18,2% lên 35% từ năm 1994 đến 2003. Các 

vùng Tây nguyên và Tây bắc có số hộ công nghiệp và dịch vụ ít thay đổi nhất 
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trong cùng giai đoạn. Hiện tượng này trùng hợp với việc chuyển dịch cơ cấu 

lao động ở miền núi diễn ra rất chậm trong thời gian qua. Trong khu vực 

nông lâm thuỷ sản, số hộ sản xuất thuỷ sản tăng nhanh do ngành này có 

những bước phát triển khởi sắc trong thời gian qua. Tỷ lệ hộ thuỷ sản tăng từ 

2,3% lên 4,9% từ 1994 đến 2003, trong đó đặc biệt là đồng bằng sông Cửu 

long có tốc độ tăng hộ thuỷ sản nhanh nhất chiếm gần 9% của tổng số hộ 

trong vùng. Tỷ lệ hộ lâm nghiệp hầu như không thay đổi theo thời gian, ngay 

cả ở các vùng miền núi. Như vậy nghề lâm nghiệp chưa phát triển thành 

nguồn sống chính của hộ nông thôn.  

Đánh giá cơ cấu hộ nông dân dựa trên nguồn thu nhập chính cho thấy 

sự chuyển dịch cơ cấu rõ ràng hơn, cho thấy quá trình chuyển dịch đang diễn 

ra từng bước. Tỷ lệ hộ nông lâm thuỷ theo thu nhập vào năm 2001 chiếm 

80,9%  giảm xuống 77,5% vào năm 2004 (Bộ NNvà PTNT, 2005). Theo Bộ 

NN và PTNT (2005), hiện có trên toàn quốc có 30% số hộ nông dân sản 

xuất hàng hoá, 55% số hộ bước đầu đi vào sản xuất hàng hoá và 15% hộ 

nghèo sản xuất tự cấp hoàn toàn. Như vậy, trên một nửa số hộ nông dân, 

nếu có đủ điều kiện sản xuất hàng hoá chuyên nghiệp và được chủ động lựa 

chọn hoạt động của mình thì quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn sẽ được thúc đẩy nhanh. Đây chính là một thách thức lớn 

nhất.  

Các hộ có quy mô  diện tích lớn – trang trại -  có xu hướng tăng trưởng 

5%/năm của toàn quốc. Năm 2003, có 72000 trang trại, tập trung ở các vùng 

ĐBSCL, Đông nam bộ và Tây nguyên. Các vùng có tốc độ tăng trưởng số 

trang tại cao nhất là Đông nam bộ 30%/năm và ĐBSH 12%/năm. Năm 2003, 

cơ cấu trang trại là thuỷ sản 36%, cây lâu năm 35%, cây hàng năm 23% và 

chăn nuôi 6%. Cơ cấu trang trại năm 2001 là cây hàng năm chiếm 35,6%, 

cây lâu năm chiếm 27,2%, thuỷ sản chiếm 27,9%, chăn nuôi chiếm 2,9%, 

lâm nghiệp chiếm 2,7%, kinh doanh tổng hợp chiếm 3,8%. Như vậy trang 

trại thuỷ sản, cây lâu năm và chăn nuôi có xu hướng tăng về tỷ trọng, trong 

khi đó, cây hàng năm giảm đi. Trang trại có giá trị sản xuất lớn nhất nằm 

trong lĩnh vực thuỷ sản 120 triệu đồng/trang trại và thấp nhất là lâm nghiệp 

20-30 triệu đồng/trang trại. Các trang trại có sử dụng lao động làm thuê, năm 
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2003 sử dụng khoảng 360000 người, bình quân thuê thêm 3,28 người/trang 

trại. Nhìn chung các trang trại trong nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về 

các dịch vụ cần thiết đầu vào và đầu ra để có thể khai thác được tiềm năng 

đất của mình. Hiện  tượng trang trại để chiếm đất, sản xuất kém hiệu quả còn 

khá phổ biến. Mô hình này chưa khẳng định được ưu thế về hiệu quả sản xuất 

so với HTX hay nhóm hợp tác của các hộ có quy mô nhỏ.  

Về kinh tế tập thể, theo điều tra của Tổng Cục thống kê tháng 10/2001, 

cả nước có 7.513 HTX nông, lâm và thuỷ sản trong đó, nông nghiệp chiếm 

95,5%. Đến năm 2005, theo Bộ NN và PTNT, số HTX đã tăng trên 10000, trong 

đó có 9255  HTX nông nghiệp, 500 HTX thuỷ sản, 500 HTX tiểu thủ công 

nghiệp, 800 quỹ tín dụng nhân dân... Ngoài ra các tổ hợp tác có xu hướng phát 

triển mạnh trong vài năm gần đây đến 200000 tổ. Đây chính là lực lượng tiền 

HTX rất cần thiết khuyến khích. Tuy vậy luật pháp về hiệp hội nhóm tổ cần ra 

đời sớm để thúc đẩy được khu vực này.  So với năm 2001, số HTX có lãi tăng từ 

32% lên 35%; số HTX yếu kém giảm từ 22% xuống 10%. Nhận xét chung, các 

HTX tín dụng và tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả tốt còn các HTX 

nông nghiệp có tác dụng hạn chế, trừ một số ít HTX mới thành lập theo kiểu 

mới như HTX chuyên ngành (Bộ NN và PTNT, 2005).  

Trong số 9255 HTX nông nghiệp, ở miền bắc chiếm đa số 7275, phía 

nam là 1980. Các HTX nông nghiệp đang hoạt động có tới 87% là HTX đã 

chuyển dịch, còn lại là 13% HTX mới thành lập. Các HTX đã đổi mới theo kiểu 

tổ chức dịch vụ cho kinh tế hộ và đã giảm bớt các chức năng làm thay công tác 

quản lý của chính quyền. Các HTX mới hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực 

dịch vụ quen thuộc và dễ tổ chức như thuỷ nông 87,6%, bảo vệ thực vật 60,3%, 

giống cây trồng 59,4%, cung ứng kỹ thuật 48,2%...  Tuy vậy, trong một số lĩnh 

vực mà kinh tế hộ nông dân có nhu cầu dịch vụ như tổ chức thương mại hoá sản 

phẩm thì còn rất ít HTX đề cập, chỉ chiếm 7,05 %.  

Hiện nay, theo đánh giá chung thì hoạt động của HTX trong nông 

nghiệp còn nhiều tồn tại như: việc chuyển dịch các HTX còn chậm, vai trò 

của HTX còn mờ nhạt đối với sản xuất; nội dung, hình thức hoạt động chưa 

thực sự chuyển biến, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế hộ trong cơ 

chế thị trường; năng lực của cán bộ HTX còn yếu cả về nhận thức về luật 
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HTX mới, về quản lý, chuyên môn như kế toán và kiến thức về kinh tế thị 

trường, về kỹ năng marketing... Đây là một trong những khó khăn lớn nhất 

của quá trình phát triển HTX kiểu mới, làm cho khu vực kinh tế tập thể chưa 

khẳng định được vị trí. 

Đôí với khu vực doanh nghiệp trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ 

sản, xu hướng những năm qua là doanh nghiệp nhà nước giảm và các doanh 

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn tăng lên nhưng còn chiếm vị trí 

hạn chế. Xu hướng này thể hiện sự chuyển dịch từ thành phần kinh tế nhà nước 

sang thành phần kinh tế tư nhân. Các doanh nghiệp nhà nước sở hữu khoảng 

80% tài sản quốc gia nhưng chỉ đóng góp 30% vào ngân sách nhà nước3. Theo 

Bộ Tài chính, đến cuối 2002, tổng nợ của 5.175 doanh nghiệp Nhà nước lên 

đến 6,85 tỷ USD. Điều này cho thấy hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp 

Nhà nước rất yếu, Nhà nước luôn phải bù lỗ, trong khi đó các thành phần kinh 

tế khác hoạt động có hiệu quả hơn lại không được hưởng các ưu đãi về vay 

vốn, giảm thuế giá trị gia tăng hay vay vốn trực tiếp từ các ngân hàng thương 

mại4. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng thế giới thì chi phí sản xuất của 

doanh nghiệp tư nhân thấp hơn 40% so với doanh nghiệp nhà nước 5.  

Điều tra của Viện nghiên cứu Chính sách lương thực thế giới (IFPRI) 

cho thấy, chi phí tiếp thị của doanh nghiệp nhà nước cao hơn 4-16 lần so với 

doanh nghiệp tư nhân6. Năm 2003, Bộ NN và PTNT mới đổi mới tổ chức được 

44% của 352 doanh nghiệp nhà nước. Đây là một tốc độ đổi mới chậm so với 

kế hoạch.  

Năm 2004, trong khu vực nông thôn có 15600 doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh, tăng 16,6% so với 2003. Bình quân mỗi doanh nghiệp nông nghiệp có 

8-9 ha đất, doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng và sử dụng 20 lao động. Xu hướng 

doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực chế biến gạo, điều, cà phê, rau quả 

xuất khẩu và sản xuất muối. Tuy nhiên cần có các chính sách cụ thể để thúc 

                                           
3 Tạp chí Tài chính, Nợ của các doanh nghiệp nhà nước lên tới 6,85 tỷ USD, 01/2003. 
4 Ngân hàng Thế giới, Báo cáo phát triển về Việt nam 2002 – Tãng trưởng kinh tế cao hơn và giảm đói 
nghèo nhờ thực hiện công cuộc đổi mới, Washington DC, 2002. 
5 Ngân hàng thế giới, Kế hoạch đánh giá chứng từ tín dụng vay SDR 49,6 triệu của Việt nam dành cho dự án 
đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, Washington DC, 1998. 
6 F. Goletti ; N.Minot & P. Berry, Thách thức đối với xuất khẩu gạo của Việtnam, I FPRI, Washington DC, 
1997. 
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đẩy sự ra đời các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông thôn để hỗ trợ cho hộ 

nông dân phát triển. 

4. Chính sách phát triển các thành phần kinh tế ở nông thôn. 

Trong giai đoạn 2001-2005 Đảng và Nhà nước tiếp tục chính khuyến 

khính phát triển kinh tế nhiều thành phần trong nông thôn (Chu Tiến Quang, 

2005).  Nghị quyết số 13 Hội nghị V TƯ khóa IX ngày 18/3/2002 về tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tê tập thể; Nghị quyết số 14 

Hội nghị TƯ V khóa IX ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính 

sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyêt  số 

28 NQ-TƯ ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và 

phát triển nông lâm trường quốc doanh (khu vực DNNN trong nông lâm 

nghiệp). 

    Thể chế hóa những chủ chương, tư tưởng chính sách trên đây Quốc 

hội đã thông qua Luật HTX sửa đổi (ngày 18/11/2003). Chính phủ đã ban 

hành các văn bản: Nghị quyết số 03/2000NQ-CP ngày 202/2000 về kinh tế 

trang trại (bao gồm cả các hộ nông dân sản xuất hàng hóa); Nghị định số 

177/NĐ-CP ngày 12/10/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

HTX năm 2003 và các Nghị định 88 (2005) về chính sách hỗ trợ phát triển 

HTX (như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với HTX nông nghiệp); 

Nghị định số 170/2004/ND-CP ngày 22/9/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát 

triển Nông trường quốc doanh; Nghị định số 200/ 2004/NĐ-CP Ngày 

3/12/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển Lâm trường quốc doanh;  

Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg về khuyến khích phát triển ngành 

nghề ở nông thôn cùng với Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi năm 

1998 đã đề cập chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các DN phi nông nghiệp ở 

nông thôn. 

Tác động tích cực của những nội dung chính sách nói trên đối với từng 

loại hình tổ chức kinh tế ở nông thôn là đã tạo ra khung pháp lý rõ ràng hơn 

để định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển từng loại hình tổ chức theo chế thị 

trường có sự quản lý của nhà nước, thúc đẩy sự sáng tạo và tinh thần kinh 

doanh, làm giàu và phát triển bằng nội lực của mỗi loại hình. 
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Tuy nhiên do các văn bản này mới ban hành, chưa đủ các hướng dẫn 
cụ thể của các Bộ ngành, các quy định mang tính chi tiết về từng loại hành vi 
của các hoạt động kinh tế, dựa trên cớ sở đó thực hiện chính sách. Cần thiết 
phải bổ sung trong thời gian tới văn bản luật về nhóm tổ, hiệp hội, nghiệp 
đoàn nhằm đa dạng hoá các tổ chức tập thể nghề nghiệp của nông dân. 

5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng kinh tế 

Các số liệu thống kê ở bảng 9 cho thấy, tốc độ giảm tỷ lệ nông nghiệp 
trong cơ cấu GDP mạnh nhất là vùng Đông Nam Bộ, tiếp đến là Đồng bằng 
sông Hồng, rồi đến Nam Trung Bộ. Các vùng khác, có tốc độ giảm chậm hơn, 
riêng vùng Tây Nguyên tiếp tục tăng, trung bình 1%/năm trong giai đoạn 1996 
- 2002. Tuy nhiên, về tỷ trọng trung bình của nông nghiệp trong GDP của các 
vùng thì Tây nguyên có tỷ trọng lớn nhất, sau đó đến đồng bằng sông Cửu 
Long  và Tây Bắc. 

Các tỉnh giảm được tỷ lệ nông nghiệp trong GDP ở mức trên 5% năm 
là: Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, 
Đà Nẵng, Cần Thơ.Tốc độ tăng tỷ trọng công nghiệp trong GDP mạnh nhất 
là Bắc Trung Bộ do mới phát triển công nghiệp, rồi đến Đồng bằng sông 
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long; các vùng khác đều tăng, trong khi vùng 
núi Tây Nguyên giảm trong giai đoạn này. Tỷ trọng trung bình trong GDP 
công nghiệp cao nhất là Đông Nam Bộ, đã vượt mức 50%, tiếp đến là Đồng 
bằng sông Hồng. 
Bảng 9: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp theo GDP  và  lao 

động của các vùng giai đoạn 1996-2002 
Tỷ lệ trong GDP  (%) Tốc độ tăng cơ cấu 

trong  GDP (%) 
 

N-L-N CN 

Tỷ lệ  lao 
động  NLN 

(%) N-L-N CN 

Tốc độ 
tăng cơ 
cấu LĐ 

NLN 
Cả nước  23,45 34,45 64,57 -2,29 2,99 -1,8 
§BSH 26,89 30,63 65,09 -3,96 4,94 -2,57 
Đông Bắc 39,41 27,34 81,74 -3,22 3,83 -1,2 
Tây Bắc 53,24 14,96 88,57 -2,32 4,41 -0,74 
Bắc Trung Bộ 40,69 21,90 74,68 -2,63 6,19 -1,5 
Nam Trung Bộ 34,60 26,74 62,69 -3,58 4,47 -2,65 
Tây Nguyên 68,97 11,64 77,85 1,00 -1,21 -1,02 
Đông Nam Bộ 9,85 50,19 36 -4,00 3,15 -3,71 
§BSCL 55,07 17,27 63,56 -2,17 4,58 -0,47 

Nguồn:Tổng cục thống kê năm 2000 – 2003 và Điều tra lao động và việc làm 1996 - 2000 
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Các tỉnh có tỷ trọng công nghiệp trong GDP tăng mạnh trên 10%/năm 

là Vĩnh phúc, Hưng yên, Bắc ninh, Hà nam, Cao bằng, Lạng sơn, Bắc kạn, 

Quảng trị, Bình phước.  Lao động nông nghiệp giảm mạnh nhất là Đông Nam 

Bộ, Nam trung Bộ rồi đến Đồng bằng sông Hồng. Các tỉnh giảm nhiều lao 

động nông nghiệp trên 5% năm là Đà Nẵng, Bình Dương, Thừa Thiên - Huế, 

Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Bắc Ninh. Các tỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

mạnh, có cả ba chỉ tiêu trên đều cao, là Bình Dương, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. 

6. Đa dạng hoá nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Trong cơ cấu kinh tế nông thôn thì cơ cấu nông nghiệp là một hợp 

phần. Đa dạng hoá các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp chính là 

quá trình quyết định chuyển dịch cơ cấu và cho phép thấy được mức độ của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Để xác định mức độ đa dạng hoá, 

chúng tôi sử dụng "Chỉ số đa dạng hoá" dùng trong sinh thái học do Simpson 

đề nghị (Odum,1986). Chỉ số này có giá trị là tỷ số giữa trị giá của mỗi sản 

phẩm và  tổng số các giá trị của tất cả các sản phẩm của vùng. Theo tính toán 

của chúng tôi, tình hình đa dạng hoá các vùng được liệt kê ở bảng 10. Xem 

Phụ lục 3.1. 

Bảng 10:  Đa dạng hoá sản xuất nông lâm ngư nghiệp  và công nghiệp ngoài quốc 

doanh 1996 – 2002 

 HSĐD Simpson TB Tốc độ tăng HSĐD Simpson 

 

Trồng 

trọt 
NN NLN 

Trồng 

trọt 
NN NLN 

Tốc độ tăng 

GTSXCN ngoài 

QD 

Cả nước 0,58 0,71 0,80 0,89 0,77 0,64 14,51 

§BSH       0,49 0,68 0,73 -4,51 -0,32 -0,02 17,17 

Đông Bắc  0,56 0,73 0,80 -0,75 0,16 0,11 16,02 

Tây Bắc         0,56 0,69 0,77 -0,55 -0,80 -0,41 7,44 

Bắc Trung Bộ         0,51 0,69 0,79 -4,07 -0,82 -0,15 15,05 

Nam Trung Bộ   0,55 0,71 0,81 -1,67 -0,01 0,12 14,84 

Tây Nguyên   0,46 0,56 0,60 -6,02 -5,89 -5,57 19,48 

Đông Nam Bộ        0,66 0,77 0,83 4,65 2,58 1,62 15,19 

§BSCL 0,48 0,63 0,76 -3,50 -1,93 -0,33 9,31 

 Nguồn: Tính toán theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2003)   
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Về các hệ số đa dạng (HSĐD) của trồng trọt vùng cao nhất là Đông 

Nam Bộ, thấp nhất là Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Về đa dạng 

nông nghiệp hệ số cao nhất là các vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và 

Đông Bắc. Đối với khu vực nông lâm ngư nghiệp, các vùng có hệ số đa dạng 

cao nhất cũng là Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Bắc, trái lại hệ số 

thấp nhất thể hiện chuyên môn hoá cao là Tây Nguyên.  

Nói chung cả nước có tăng hệ số đa dạng trong 7 năm 1996 - 2002, 

trong đó đa dạng hoá trồng trọt tăng nhanh nhất, rồi đến nông nghiệp và nông 

lâm ngư. Vùng tăng hệ số đa dạng cao nhất là vùng Đông Nam Bộ, trong khi 

đó các vùng khác đều có xu hướng giảm đa dạng hoá. Vùng tăng chậm hệ số 

đa dạng nhiều nhất là Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và 

§BSCL. 

Công nghiệp ngoài quốc doanh trong đó có công nghiệp nông thôn 

đóng góp vào đa dạng hoá hoạt động kinh tế của địa phương và của hộ nông 

dân với các hoạt động phi nông nghiệp. Trong giai đoạn này tốc độ tăng nhanh 

nhất của khu vực kinh tế này là các vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông 

Hồng. Các vùng ít thay đổi trong phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh 

nhất là Tây Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long. 

7. Chuyển dịch cơ cấu nông lâm ngư nghiệp và tăng trưởng  

7.1. Chuyển dịch cơ cấu nông lâm ngư 

Về cơ cấu sản xuất của khu vực nông lâm ngư nghiệp, trong giai 

đoạn có xu hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng thuỷ sản. Tỷ 

trọng nông nghiệp theo giá so sánh 1994 giảm từ 81,6% năm 1995 xuống 

76,8% năm 2004, về thuỷ sản tăng từ 13,4% lên 19,6%. Về tăng trưởng 

nông lâm ngư nghiệp cao nhất là các vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và 

Đông Bắc, thấp nhất là Duyên hải Nam trung bộ. Trong khi đó tăng trưởng 

nông nghiệp nhanh nhất là Tây Nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc.  
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Bảng 11:  Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp  

(đơn vị %) 

Thực hiện 

Danh mục 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 

I. Toàn khu vực NLN 100 100 100 100 100 100

Nông nghiệp 81,6 80,2 78,6 78,4 77,7 76,8

Lâm nghiệp 5,0 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6

Thuỷ sản 13,4 15,6 17,3 17,7 18,6 19,6

II. Trong nông nghiệp 100 100 100 100 100 100

Trồng trọt 78,1 78,2 77,9 76,7 75,4 76,3

Chăn nuôi 18,9 19,3 19,6 21,1 22,4 21,6

Dịch vụ 3,0 2,5 2,5 2,2 2,2 2,1

III. Trong trồng trọt 100 100 100 100 100 100

Cây lương thực 63,6 60,7 59,3 60,2 59,2 58,9

Cây công nghiệp 18,4 24,0 24,6 22,7 23,3 23,8

Cây khác 18,0 15,3 16,1 17,1 17,5 17,3

Nguồn:  Tổng cục thống kê  2004 

Về cơ cấu của các ngành nông nghiệp, trồng trọt giảm nhẹ để chăn 

nuôi và dịch vụ tăng giá trị. Tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt theo giá so 

sánh 1994 vào năm 1995 trong nông nghiệp là 78,1%, đến năm 2004 là 

76,3%. Trong khi đó, chăn nuôi ở các thời kỳ tương ứng là 18,9% và 21,6% 

(TCTK, 2005). Chăn nuôi với mức tăng cao hơn mức chung của nền kinh tế, 

bên cạnh sự phát triển của thị trường trong nước đã có tác động lớn của công 

nghiệp chế biến. Theo phân tích bảng Vào - Ra năm 2000 của Tổng cục 

thống kê (2003), nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi của công nghiệp chế biến 

xấp xỉ mức đòi hỏi về chi phí bình quân là 16,7% chứng tỏ chăn nuôi đã phát 

triển ở trình độ cao hơn giai đoạn trước năm 2000. Trong trồng trọt, tỷ trọng 

cây lương thực giảm, cây công nghiệp tăng từ 18,4% năm 1995 lên 23,8 năm 

2004. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu diễn ra khá chậm trong khu vực nông 

lâm ngư, dẫn đến hiệu quả chung thể hiện trên tỷ trọng của giá trị gia tăng 
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trên giá trị sản xuất giảm từ 50,9% năm 1995 còn 42,3% năm 2004. Chi phí 

cho sản xuất tăng nhanh hơn giá trị gia tăng. 

Bảng 12:  Giá trị sản xuất và giá trị gia tăng ngành nông lâm ngư 95-2004 

(đơn vị: giá cố định 1994, tỷ đồng) 

Thực hiện 

Danh mục 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 

1. Giá trị sản xuất 100 865 139 791 146 363 155 858 164 391 173 276

2. Giá trị gia tăng  51 319 63 717 65 618 68 283 70 827 73 309

 Tỷ trọng GTGT/GTSX (%) 50,9 45,6 44,8 43,8 43,1 42,3

Nguồn : Vụ Nông lâm ngư, Bộ kế hoạch đầu tư (2004) 

7.2. Xu hướng tăng trưởng các ngành sản xuất nông lâm ngư 

Về tăng trưởng các ngành sản xuất trong khu vực nông lâm ngư ở quy 

mô toàn quốc ta thấy đối với sản xuất lúa có hiện tượng diện tích giảm từ 

năm 2000 đến 2004 là 338000 ha. Riêng ĐBSCL giảm mạnh để chuyển sang 

thuỷ sản.  Năng suất lúa tiếp tục tăng và đạt 48,6 tạ/ha năm 2004 và sản 

lượng đạt 35,7 triệu tấn. Tuy nhiên, quá trình đa dạng hoá trong nông nghiệp 

ngày càng rõ nét (TCTK, 2003).  

Năm 2004, sản lượng các loại cây thay thế nhập khẩu đều tăng so với 

năm 2000 như ngô, đậu tương, bông vải. Diện tích cây ăn quả đạt 747 400 ha 

năm 2004. Các loại cây công nghiệp có lợi thế đều tăng nhanh sản lượng. 

Chăn nuôi tăng tỷ trọng từ 17% năm 2000 lên 22% năm 2004 với mức 

tăng trưởng nhanh trên 10%/năm. Vai trò chăn nuôi lợn là chủ đạo trong khi 

gia cầm gặp khó khăn do dịch cúm gia cầm. 

Các vùng Tây bắc, Đông Bắc và Đồng bằng sông Cửu long là các vùng 

còn duy trì mức tăng trưởng cây lương thực cao. Đối với các sản phẩm đa 

dạng hoá ta thấy có hiện tượng tăng mạnh rau đậu ở Đồng bằng sông Hồng, 

Đồng Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và giảm ở Đồng bằng sông Cửu long, 

Tây Bắc. Cây công nghiệp hàng năm tăng mạnh ở Tây Bắc, Bắc Trung bộ, 

Đông Nam bộ và Duyên hải miền trung. Cây công nghiệp lâu năm tăng mạnh 

ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ nhưng giảm mạnh ở Tây Bắc. Cây ăn quả 
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tăng mạnh ở Tây Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng sông Cửu long. Chăn nuôi 

tăng mạnh ở Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Bắc Trung bộ, trong khi ở 

Đồng bằng sông Cửu long và Tây Nguyên tăng trưởng chăn nuôi yếu.  

Thuỷ sản tăng mạnh ở Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và 

Đồng bằng sông Cửu long. Đặc biệt là thuỷ sản nuôi trồng có tốc độ tăng cao 

hơn nhiều so với thuỷ sản nói chung tại hầu hết các vùng cho thấy xu hướng 

đầu tư vào nuôi trồng thuỷ sản ngày càng mạnh. Nuôi trồng thuỷ sản cũng 

chuyển dần từ nuôi nuớc ngọt sang nuôi nước mặn và lợ là chủ yếu. Phong 

trào nuôi thuỷ sản thâm canh và bán thâm canh cũng đang ngày càng mở 

rộng, chiếm 14,3% diện tích nuôi trồng. Xu hướng nuôi thuỷ sản bằng lồng 

bè cũng phát triển cả ở nước ngọt và nước mặn. Sản xuất thuỷ sản có mức 

tăng trưởng gần gấp đôi mức tăng bình quân của toàn ngành nông nghiệp. 

Trong đó tỷ trọng của thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh từ khoảng 1/3 giá trị 

sản xuất lên 1/2 giá trị sản xuất vào năm 2002 (TCTK, 2003).  Trong năm 

2002, nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển mạnh cả về diện tích, sản lượng 

và gía trị hàng hoá, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nghèo ven biển. 

Diện tích nuôi trồng đạt 995.000 ha, tăng 7,6% so với năm 2001, trong đó 

diện tích nuôi thuỷ sản nước ngọt là 425,000 ha, diện tích nuôi thuỷ sản nước 

nước lợ mặn là 530.000 ha. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản và khai thác nội 

địa đạt 976.100 tấn đạt 102,75% kế hoạch và tăng 9,74% so với thực hiện 

năm 2001, trong đó sản lượng nuôi nước ngọt 450.000 tấn và sản lượng thuỷ 

sản mặn lợ 526.100 tấn (tôm nước lợ 180.000 tấn, tăng 20% so với năm 

2001).  

Đến nay toàn ngành có 4.186 cơ sở sản xuất giống thuỷ sản (tăng 441  

cơ sở so với năm 2001), trong đó 3.885 cơ sở sản xuất tôm giống và 301 cơ 

sở cá giống. Sản xuất tôm giống P15 trên 19 con, giống cá tra, ba sa 80 triệu 

con, tôm càng xanh giống 70 triệu con, rô phi đơn tính trên 50 triệu con. 

Các cơ sở sản xuất thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản đã duy trì sản 

lượng sản lưởng sản xuất. Với 64 cơ sở sản xuất tôm giống và 301 cơ sở cá 

giống. Sản xuất thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản có công suất 64.000 

tấn/năm và nhập khẩu thêm khoảng 140.000 tấn từ Thái Lan, Hồng Kông, 

Đài Loan... đáp ứng một phần nhu cầu của nghề nuôi thủy sản. 
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Đối với khu vực lâm nghiệp, mục tiêu chính không phải là tăng sản 

lượng mà là phục hồi độ che phủ rừng. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng của 

ngành không tăng nhanh, nhưng rừng có xu hướng hồi phục. Độ che phủ 

rừng tự nhiên của Việt Nam năm 1943 là 43% của tổng diện tích đất, cho đến 

1990, con số này chỉ còn 27,8%. Năm 2003, độ che phủ rừng đã phục hồi ở 

mức 37,5%10. Tuy nhiên chất lượng chung của rừng giảm do thoái hoá về đa 

dạng sinh học. Số lượng các loài thực vật và động vật có nguy cơ tiệt chủng 

không ngừng tăng lên trong vòng 5 năm qua. Chính phủ cũng đã có các biện 

pháp bảo tồn như tăng diện tích các khu bảo tồn từ 6,7% tổng diện tích đất 

năm 2001 lên 7,54% năm 2003. 

Trên đây là các hoạt động sản xuất đóng vai trò động cơ thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn. Trong phần sau chúng ta sẽ tiếp 

tục đi sâu nghiên cứu sự vận động và tổ chức bên trong của các ngành hàng 

chủ lực như là động cơ của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

8. Công nghiệp nông thôn nước ta và sự phát triển các cụm công nghiệp ở 

châu thổ sông Hồng 

8.1. Thực trạng công nghiệp nông thôn ở nước ta. 

Năm 2003, công nghiệp ở nước ta chiếm gần 40% trong GDP. Do 

không có thống kê riêng về công nghiệp nông thôn nên tỷ trọng của nông 

thôn trong GDP công nghiệp không được xác định chính xác. Theo ước tính 

của UNIDO năm 1997, thì phần của nông thôn chiếm khoảng 20 – 25%. 

Theo báo cáo của OCED (1998), để ước tính sự phát triển của công 

nghiệp nông thôn có thể lấy công nghiệp ngoài quốc doanh trừ phần của Hà 

Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Theo cách tính 

này thì công nghiệp nông thôn từ 1990 đến 1995 tăng 7,7%/năm, công nghiệp 

đô thị tăng 15,3/% năm. Cũng tính theo phương pháp trên, giai đoạn từ 1995 

đến 2003 tốc độ tăng của công nghiệp đô thị là 15,7% còn của nông thôn là 

13,8%. 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, hiện nay có 235 nghìn cơ sở công 

nghiệp nông thôn, trong đó: 32,9% chế biến, nông lâm thủy sản, 30,9% sản 

xuất vật liệu xây dựng, 15% công nghiệp nhẹ, 12,8% cơ khí, 6,8% khai thác 
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mỏ, 2,1% hóa chất... Trong số gần 41.000 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn nông thôn, doanh nghiệp Nhà nước chiếm khoảng 14%, hợp tác xã là 

5,8% và trên 80% còn lại là những doanh nghiệp tư nhân.  

Theo những điều tra ngành nghề nông thôn đã được thực hiện, thì bình 

quân một cơ sở có thể tạo việc làm ổn định cho khoảng 27 lao động; một số 

doanh nghiệp dệt, thêu, ren, đan lát...có thể thu hút tới vài trăm lao động. Với 

sự phát triển của nhiều ngành nghề, công nghiệp nông thôn đã góp phần giải 

quyết việc làm cho trên 5 triệu lao động cả trong thời vụ và những tháng nông 

nhàn. 

Năm 1995, doanh thu ngành nghề là 38,2 ngàn tỷ đồng, năm 2001, đạt 

60 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng trong 5 năm là 8,5%. Hàng chế biến xuất khẩu 

đạt năm 2001 là 2,63 tỷ USD. Xuất khẩu gỗ có thể lên 1 tỷ USD  mà nhà 

nước không đầu tư đồng nào.  

Năng suất lao động ở các xí nghiệp tư nhân cao hơn các hộ chuyên 

doanh và các hộ kiêm doanh. Năm 1997, giá trị gia tăng của một lao động xí 

nghiệp tư nhân là 7,0 - 7,4 triệu đồng so với 6,6 triệu đồng ở hộ chuyên 

doanh và 4,6 triệu đồng ở hộ kiêm doanh. Xí nghiệp quốc doanh là 10,4 triệu 

đồng trên mỗi lao động. Vốn sử dụng ở xí nghiệp quốc doanh là 27 triệu 

đồng/lao động, ở xí nghiệp tư nhân là 14,5 triệu đồng, ở hộ chuyên doanh là 

8 triệu đồng và ở hộ kiêm doanh là  4 triệu đồng. Tỷ lệ giữa sản lượng/vốn là 

1 ở xí nghiệp quốc doanh, 2 - 3 ở xí nghiệp tư nhân, 5 - 6 ở hộ chuyên doanh 

và kiêm doanh. 

Bảng 13:  Công nghiệp nông thôn ở Việt nam (tỷ đồng) 

 Nhà nước  Ngoài quốc doanh Đô thị Nông thôn 

1995 51.900,0 25.451,0 9.546,0 15.905,0 

2001 124.379,7 107.020,7 43.650,0 63.107,5 

2003 118.448,3 75.325,3 30.641,1 44.684,2 

Tăng (%) 10,8 14.53 15,69 13.78 

 Nguồn: Tổng cục thống kê - 2004 

Trong những năm qua, giá trị sản lượng công nghiệp chế biến nông 

lâm thuỷ sản đạt tốc độ tăng trưởng khá nhanh 12-14%/năm. Tuy nhiên chỉ 

tập trung ở một số sản phẩm như gạo, cao su, chè và điều và chỉ chiếm 
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khoảng 25% so với giá trị gia tăng của nông sản thô7. Còn lại các nông sản 

khác như rau quả hay thịt các loại thì tỷ lệ chế biến rất thấp trong giai đoạn 

trước năm 2000. Một số ngành chế biến đã đầu tư công nghệ cao như cà phê, 

thuỷ sản, rau quả. Tuy nhiên, nhìn chung, công nghiệp chế biến còn có tới 

52,8% số doanh nghiệp có công nghệ thấp, đơn điệu về sản phẩm, chủ yếu sơ 

chế nên giá trị gia tăng thấp. Rất nhiền nhà máy chế biến không có chiến 

lược tổ chức vùng nguyên liệu nên không hoạt động được. Hiện nay, trong 

phạm vi cả nước, năng lực chế biến lúa gạo (bao gồm cả xay xát, đánh bóng, 

phân loại hạt..) đạt trên 20 triệu tấn/năm; tổng công suất các nhà máy đường 

đã vượt trên 78.200 tấn mía /ngày; các dây chuyền chế biến cà phê nhân có 

khả năng làm ra trên 100.000 tấn sản phẩm/năm; công nghiệp chè có công 

suất chế biến 1.190 tấn búp tươi/ngày, hạt điều đạt 20 vạn tấn/năm, cao su 

mủ khô 21 vạn tấn/năm và rau quả chừng 15 vạn tấn/năm. Về thực phẩm tươi 

sống, các cơ sở giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm mới có công suất trên 

50 ngàn tấn /năm. Hiện nay có 395 cơ sở chế biến thuỷ sản quy mô công 

nghiệp, trong đó có 247 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của ngành và 

có 153 cơ sở trong danh sách xuất khẩu trực tiếp vào EU. Trong lĩnh vực chế 

biến lâm sản, cùng với hàng ngàn cơ sở làm mộc xây dựng và dân dụng, các 

nhà máy cưa, xẻ chế biến gỗ có tổng công suất chừng 2 triệu m3 gỗ tròn hàng 

năm, tỷ lệ tận dụng gỗ tăng từ 60% trước năm 1995 lên 70-75% hiện nay. 

Bảng 14:  Tỷ lệ nông sản qua chế biến công nghiệp (%) 
Diễn giải 1990 1995 2000 

 Gạo 42 75 85 
Cà phê 17 30 57 
Cao su 85 90 95 
ChÌ bóp 47 60,3 85,7 
Mía đường 25 57 82 
Điều 85 93 97 
Rau quả - 5 7 
Thịt 0,5 1 2 

    Nguồn : Viện Quy hoạch và TKNN (2002).  

Công nghiệp chế biến, trong đó có công nghiệp nông thôn đóng góp 

vào đa dạng hoá hoạt động kinh tế của địa phương và của hộ nông dân với 

các hoạt động phi nông nghiệp. Trong giai đoạn này tốc độ tăng nhanh nhất 

                                           
7 Keddie và Bình, 2000. Báo cáo của chuyên gia chế biến nông sản, TA – 3223 VIE của ADB. 
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của khu vực kinh tế này là các vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng. 

Các vùng ít thay đổi trong phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh nhất là 

Tây Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tỷ trọng sản phẩm nông 

sản được chế biến còn rất thấp, thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu chậm từ nông 

sản thô sang nông sản chế biến. 

Nước ta có một khu vực làng nghề tương đối phát triển từ xưa. Hiện 

nay, các làng nghề đang cố gắng để phát triển để tham gia vào khu vực phi 

nông nghiệp ở nông thôn, nhưng đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu sự hỗ trợ 

của Nhà nước. Hiện nay cả nước có trên 2971 làng nghề, với khoảng 1,43 

triệu hộ (theo tiêu chí mỗi làng có trên 20% số hộ làm nghề), thu hút khoảng 

1,5 triệu lao động (Bộ NN và PTNT, 2005).  Năm 2003, giá trị sản lượng của 

khu vực này đạt 9000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng khá cao 15%/năm. Khu 

vực dịch vụ nông thôn cũng phát triển như thương mại, tài chính, kỹ thuật 

nông nghiệp.  

Năm 2003, trong cơ cấu kinh tế nông thôn cả nước, công nghiệp và 

dịch vụ chiếm khoảng 40%, nông nghiệp chiếm 60%. Đây là một tỷ trọng 

nông nghiệp cao cho thấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn diễn ra 

chậm. 

Trong các làng nghề có 300 làng nghề truyền thống, tập trung ở 

ĐBSH. Tại vùng này, có 668 cụm làng nghề (chiếm 48% số lượng của cả nước); 

trong số này 308 cụm được hình thành từ năm 1987. Hà Tây là tỉnh có số lượng 

làng nghề lớn nhất, chiếm 26% số lương của vùng, nơi thấp nhất là thành phố 

Hải Phòng chỉ chiếm khoảng 2%. Kết quả điều tra trong vùng gần đây cho thấy, 

bình quân một cụm công nghiệp làng nghề có 944 lao động làm việc thường 

xuyên; số hộ thuần nông chiếm khoảng 34,7%; hộ sản xuất công nghiệp nhỏ, 

thủ công nghiệp và làm dịch vụ trên 14,3% và số hộ kết hợp nông nghiệp và thủ 

công nghiệp  chiếm gần 51%. 

Trong thời kỳ Đổi mới, từ năm 1986 đến nay, công nghiệp quốc doanh 

vẫn tiếp tục phát triển. Tuy vậy, trong thời kỳ đầu Đổi mới do lạm phát cao 

và xóa bỏ bao cấp, số xí nghiệp Quốc doanh (XNQD) giảm một nửa (từ 1200 

xuống còn 6000), phần lớn xí nghiệp công nghiệp địa phương bị phá sản (từ 
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2500 cơ sở năm1986 còn 1400 cơ sở năm 1996), HTX thủ công nghiệp, cũng 

bị giải tán theo các HTX nông nghiệp (từ 8830 cơ sở năm1986 xuống 1650 

năm 1994), Phần lớn HTX mua bán và tín dụng cũng ngừng hoạt động. Hầu 

như không còn khu vực phi nông nghiệp nông thôn.  Trong thời kỳ 1987 – 

1994, doanh nghiệp công nghiệp tư nhân tăng 10 lần, sản lượng khu vực tư 

nhân và HTX chiếm 1/5 sản lượng công nghiệp. Lao động của khu vực ngoài 

quốc doanh chiếm 80% lao động công nghiệp. Tuy vậy, khu vực này chưa 

được Nhà nước đối xử công bằng so với các xí nghiệp quốc doanh.  

8.2.  Những hạn chế, bất cập trong phát triển công nghiệp nông thôn. 

Những kết quả đạt được trong công nghiệp nông thôn thời gian qua 

không đáp ứng yêu cầu của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và kinh tế nông 

thôn. Nhìn chung sản xuất còn lạc hậu, phát triển không đồng đều giữa các 

vùng và trong từng lĩnh vực; năng suất, chất lượng, hiệu quả không cao. 

Hạn chế của CNNT đã bộc lộ rõ nét trong cơ cấu kinh tế ít chuyển 

dịch; công nghiệp, ngành nghề nông thôn phát triển chậm; lao động thiếu 

việc làm, tỷ trọng lao động thủ công trong chế biến nông sản quá cao, hàm 

lượng KH&CN trong sản phẩm thấp; cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu kém, chưa 

đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông sản hàng hoá. So với năm 1994, tỷ 

trọng các hộ phi nông nghiệp ở nông thôn tăng khoảng 8,5%. Công nghiệp và 

dịch vụ có sự phát triển, song việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề từ nông 

nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ còn chậm và diễn ra không đồng đều. 

Vùng có tốc độ chuyển dịch cao là Đông Nam Bộ tăng 14,6%, trong khi 

vùng Tây Bắc chỉ đạt 2,5% và Tây Nguyên 0,6%.  

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở nông thôn tuy được 

coi trọng trong nhiều chủ trương, Nghị quyết của Đảng nhưng đến nay vai trò 

trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn chưa rõ nét, những nội dung và 

giải pháp tổ chức thực hiện nhất là về tài chính và đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Trong số trên 1,35 triệu hộ và cơ sở ngành 

nghề ở nông thôn có số lao động bình quân 4 - 5 người/đơn vị, quy mô sản 

xuất nhỏ theo kiểu kinh tế hộ gia đình là phổ biến; số cơ sở chuyên với lao 

động thường xuyên chừng 20 người/cơ sở chỉ chiếm 3%.  
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Phần lớn các cơ sở ngành nghề nông thôn thiếu vốn và để đối mới 

công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất chiếm 80%. Khó khăn thứ hai là 

thiếu nguyên liệu sản xuất chiếm 35% số cơ sở (Bộ NN và PTNT, 2005). Một 

số làng nghề phát triển được thì thiếu mặt bằng sản xuất, thiếu thông tin về 

thị trường. Một số cụm làng nghề tham gia vào thị trường quốc tế thì đã gặp 

khó khăn về kỹ năng quản lý, trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng do 

các chủ doanh nghiệp còn thiếu hiểu biết về ngôn ngữ, luật pháp, các thủ tục 

thương mại quốc tế. Hơn nữa các làng nghề phát triển tự phát nên gặp thách 

thức về vấn đề gây ô nhiễm môi trường mà không được sự hướng dẫn và 

kiểm soát của nhà nước. 

Khu vực nông thôn hiện có 30 triệu lao động (11,5% được đào tạo), 

hàng năm tiếp tục bổ sung từ 90 vạn đến 1 triệu người. Cho đến nay, quỹ thời 

gian lao động mới được sử dụng khoảng 77%. Do ngành nghề chưa phát 

triển, kinh tế hộ nhỏ bé, sản xuất nông nghiệp hiệu quả không cao nên thu 

nhập bình quân đầu người chỉ bằng 30% so với khu vực đô thị, đã tạo ra 

những vấn đề xã hội bức xúc nhất là việc di cư tự do đến các vùng đô thị. 

Phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn 

cả nước trong giai đoạn 1996 – 2002, đề tài KC.07.17 đã chỉ ra, các nhân tố 

trong cơ cấu kinh tế liên quan chặt chẽ với sự đa dạng sinh thái và kinh tế xã 

hội. Tại 8 tỉnh, thành phố lớn (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải 

Phòng, Khánh Hoà, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu), nhờ phát 

triển mạnh các khu công nghiệp tập trung và đa dạng hoá sản xuất nên lao 

động nông nghiệp giảm dần, kinh tế trên địa bàn có nhiều thay đổi. Tuy 

nhiên, việc chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông thôn lại diễn ra ở Hưng 

Yên, Vĩnh Phúc, và Bắc Ninh, ở các tỉnh này, dân số nông thôn không giảm, 

nhưng chuyển dịch CCKT lại mạnh nhờ vào công nghiệp hoá, đô thị hoá 

thích hợp; đặc biệt là đã phát huy được vai trò của công nghiệp nhỏ và những 

làng nghề nông thôn. 

8.3.  Sự phát triển các cụm công nghiệp ở châu thổ sông Hồng 

Nét nổi bật trong sự phát triển các cụm sản xuất kinh doanh ngoài 

nông nghệp ở ĐBSH là quy mô các đơn vị còn nhỏ. Trong số 123.904 cơ sở 

thống kê được của các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tây và Hà Nam; số hoạt động theo 
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luật HTX và luật doanh nghiệp chỉ có 347 cơ sở, chiếm 0, 28%. Tỷ lệ này cao 

nhất ở Hà Nam 1,6%, tiếp đó là Bắc Ninh 1%, thấp nhất là Hà Tây ở mức 

0,1%.  

Đặc biệt ở châu thổ sông Hồng, xung quanh Hà Nội đang đô thị hóa 

mạnh, đã xuất hiện một vành đai các cụm công nghiệp làng nghề và các cụm 

nông nghiệp sản xuất để phục vụ cho nhu cầu của thành phố. Những ngành 

nghề truyền thống, công nghiệp chế biến và doanh nghiệp hoạt động ngoài 

nông nghiệp đã được tập hợp trong một số cụm công nghiệp nông thôn. Cụm 

công nghiệp dạng này, đã phát huy tác dụng tốt, cung cấp cho thị trường sản 

phẩm hàng hoá có chất lượng, tạo nhiều việc làm, đa dạng nguồn thu nhập, 

góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. So với các vùng trên địa bàn cả 

nước, ĐBSH là nơi có sự phát triển CNNT và chuyển dịch tích cực cơ cấu 

kinh tế. Nghiên cứu tác động của các cụm CNNT và ảnh hưởng của sự phát 

triển làng nghề đến phát triển KTXH trong vùng có thể rút ra được những 

kinh nghiệm bổ ích trong thực hiện chủ trương phát triển CNNT. (Phụ lục 1: 

(i) Giới thiệu các cụm làng nghề ở châu thổ sông Hồng, (ii) Một số đặc 

điểm chính của cụm sản xuất công nghiệp nông thôn ở đồng bằng sông 

Hồng). 

Kinh nghiệm phát triển các cụm công nghiệp cho thấy, việc phát triển 

các cụm công nghiệp từ các làng nghề truyền thống thành các xí nghiệp vừa 

và nhỏ sản xuất các mặt hàng hiện đại với kỹ thuật tiên tiến là một hướng 

phát triển có nhiều triển vọng. 

Việc phát triển các cụm công nghiệp cho thấy, trong nền kinh tế thị 

trường không những cần sự cạnh tranh mà còn cần sự hợp tác tương trợ. Sự 

hình thành các cụm công nghiệp làng nghề trong vùng là kết quả tổng hợp 

của các nhân tố cả về lịch sử, kinh tế, chính trị, thể chế và đặc biệt là nhu cầu 

thị trường. Những mô hình thực hiện thành công đã đóng góp không chỉ vào 

tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà quan trọng là đã tạo cơ sở để giải 

quyết nhiều vấn đề xã hội bức xúc như đầu tư ngoài nhà nước, tạo việc làm, 

nâng cao thu nhập cho hàng vạn lao động, hàng triệu cư dân nông thôn, giảm 

bớt được nạn di dân từ nông thôn về các đô thị lớn, tạo nên các bất ổn định xã 

hội.  
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Tuy nhiên cho đến nay, việc mở rộng các cụm công nghiệp làng nghề 

vẫn mang tính địa phương, cục bộ. Cần phải xây dựng chiến lược phát triển, 

xây dựng các thể chế, chính sách, quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, 

hỗ trợ của Nhà nước. Đây là một con đường công nghiệp hóa có hiệu quả và 

có tác động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhanh hơn. 

8.4. Chính sách phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn 

Hiện nay, lao động nông nghiệp ở nước ta vẫn chiếm phần lớn lực 

lượng lao động xã hội. Vì vậy, việc quan tâm phát triển các ngành nghề phi 

nông nghiệp nông thôn góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm 

tăng thu nhập cho người lao động. Đây cũng là một nhân tố quan trọng ảnh 

hưỏng đến sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu vực nông nghiệp và 

nông thôn. 

Ngành nghề nông thôn là vấn đề quan trọng của kinh tế nông thôn. 
Đảng ta đã có nhiều chủ trương khuyến khích phát triển tại các Nghị quyết 
Đại hội Đảng, văn bản chiến lược phát triển KT-XH đến 2010,   Nghị quyết 
số 15 hội nghị TƯ V( khóa IX) ngày 18/3/2002 về đẩy nhanh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong đó đã chỉ ra:” Nhà nước hỗ 

trợ khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp nông thôn...Nhà nước tạo 
điều kiện cấp đất, hướng dẫn, khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở ngành nghề 
nông thởn dụng máy móc, công cụ cải tiến...khuyên khích phát triển nhiều 
loại hình dịch vụ ở nông thôn. 

Thể chế hóa chủ trương này Chính phủ đã ban hành: Nghị định 
134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp 
nông thôn; Quyết định số 68/2002/QĐ-TTg ngày 4/6/2002 về Chương trình 
hành động nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH NN&NT thời kỳ 2001-2010. 

Một số kết quả chính của chính sách ngành nghề nông thôn 

-  Đã bước đầu quy hoạch, phát triển và định hướng phát triển các cơ 
sở NNNT theo cơ chế thị trường, bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ môi 
trường sinh thái.  

-  Phát triển hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho nông nghiệp và 
CNNT.  
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-  Phát triển các hoạt động chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Các địa 
phương lập quy hoạch, kế hoạch phát triển các vùng nguyên liệu nông, lâm, 
thuỷ sản tại chỗ nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho hoạt động NNNT, đặc 
biªt là CNCB.   

-  Phát triển bước đầu thị trường tiêu thụ sản phẩm: Nhà nước có các 
chính sách hỗ trợ nghiên cứu thị trường, tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm do 
các cơ sở NNNT làm ra. 

-  Thực hiện trợ giúp, tư vấn, thông tin, đào tạo nghề, tiếp thị, khuyến 
công, nghiên cứu công nghệ, kiểu dáng, mẫu mã cho phát triển NNNT. 

-  Hỗ trợ đất đai, Nhà nước có các chính sách cấp GCNQSDĐ, các 

CQĐF quy hoạch thành vùng, cụm, phát triển NNNT để tạo điều kiện thuận 

lợi thu hút đầu tư; ưu tiên thuê đất gía thấp, thủ tục thuận lợi.  

-  Về đầu tư, tín dụng. Đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giải quyết nhu 

cầu vay vốn của các cơ sở, ưu đãi lãi suất đầu tư, bảo lãnh, thế chấp, v,v theo 

quy định tại Nghị định 106/2004/NĐ-CP.  

Ngoài ra, Nhà nước cũng có các biện pháp chính sách cụ thể về thuế, 

phí đối với các hoạt động, cở NNNT; áp dụng, đổi mới công nghệ, địa bàn 

hoạt động, v,v. 

Một số hạn chế của các chính sâch ngành nghề nông thôn 

-  Ngành nghề nông thôn còn nhỏ bé về quy mô và tỷ trọng trong cơ 

cấu kinh tế, ở nhiều địa phương ngành nghề phi nông nghiệp chỉ được quan 

niệm là “ nghề phụ” và mới chỉ có đóng góp trên dưới 10% tổng giá trị sản 

xuất.   

-  Các cơ sở sản xuất ngành nghề chưa gắn với vùng nguyên liệu, 

thiếu nguồn nguyên liệu được cung cấp đầy đủ, ổn định về số lượng và chất 

lượng..  

-   Chưa giải quyết được vấn đề chất thải, vệ sinh môi trường. 

-  Khai thác tuỳ tiện tài nguyên thiên nhiên để cung cấp nguyên liệu 

cho công nghiệp gây tác hại đến môi trường và phát triển bền vững.  

-  Thiếu thợ lành nghề, cán bộ kỹ thuật. 
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-  Năng lực cạnh tranh của các cơ sở ngành nghề ở nông thôn còn có 

nhiều hạn chế. 

III. Định lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế vỹ mô việt nam thông 

qua so sánh ma trận hạch toán xã hội 1996-2000.  

1. Khái quát về Ma trận hạch toán xã hội của Việt Nam  

Ma trận hạch toán xã hội (Social Accounting Matrix – SAM) là một 

bảng hạch toán trên quy mô toàn bộ nền kinh tế, thể hiện các quan hệ giữa 

các ngành kinh tế, các yếu tố sản xuất, các hộ gia đình, các thể chế trong 

nước và các thể chế nước ngoài. 

Ma trận hạch toán xã hội là một hệ thống số liệu cả về kinh tế và xã 

hội của một nền kinh tế. Nguồn số liệu của Ma trận hạch toán xã hội là từ 

bảng Vào - Ra), các thống kê về thu nhập quốc gia và các thống kê về thu 

nhập và tiêu thụ của hộ gia đình. Ma trận hạch toán xã hội là cách sắp xếp 

một cách logic các thông tin thống kê liên quan đến các mối tương tác giữa 

sản xuất, thu nhập, tiêu thụ và tích luỹ vốn của một nước trong một khoảng 

thời gian nhất định (thông thường là 1 năm).  

Về cấu trúc, Ma trận hạch toán xã hội là một ma trận đối xứng (269 x 

269) tương ứng với một dòng là một cột của ma trận. Các số liệu của dòng là 

các khoản thu (thu nhập), chuyển từ các tài khoản khác sang của tài khoản 

dòng đó. Các số liệu của cột là các khoản chi, chuyển sang các tài khoản 

khác của tài khoản cột đó. Số dòng hay số cột của Ma trận hạch toán xã hội 

tuỳ thuộc vào từng nền kinh tế. Nguyên tắc của Ma trận hạch toán xã hội là 

tổng thu phải bằng tổng chi, nghĩa là tổng dòng bằng với tổng cột. Có 4 loại 

tài khoản chính: Ngành sản xuất, Hàng hoá sản xuất, Các tài khoản thể chế 

(Hộ gia đình, Doanh nghiệp, Chính phủ và Vốn), và Các tài khoản khác 

(nước ngoài...). 

Mục tiêu chủ yếu của việc sử dụng Ma trận Hạch toán xã hội trong phân 

tích chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam nhằm bổ sung những số liệu cần 

thiết mà các số liệu thống kê khác chưa có như cơ cấu tiêu dùng sản phẩm của 

các ngành kinh tế, cơ cấu tiêu dùng của các thể chế trong và ngoài nước, tiết 

kiệm của hộ gia đình,… góp phần đánh giá chính xác tình hình phát triển và 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cấp độ vĩ mô của Việt Nam, tạo cơ sở đưa ra các 

giải pháp và các kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và phát 

triển của nền kinh tế. 

Do việc xây dựng bảng Ma trận Hạch toán xã hội đòi hỏi nhiều thời 

gian nên chúng tôi sử dụng trực tiếp Bảng Ma trận Hạch toán xã hội củaViệt 

Nam đã được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) xây dựng 

và công bố. Tuy nhiên, bảng Ma trận Hạch toán xã hội của Việt Nam được 

xây dựng gần đây nhất là năm 2000, nên báo cáo chỉ có đề cập được sự thay 

đổi trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1996 - 2000. 

2. ứng dụng ma trận hạch toán xã hội trong phân tích chuyển dịch cơ cấu  

kinh tế ở Việt Nam  

Bảng Ma trận Hạch toán xã hội chi tiết của Việt Nam được sử dụng để 

đánh giá sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam thông qua các chỉ tiêu kinh 

tế vĩ mô chủ yếu trong nền kinh tế như chi phí trung gian, giá trị gia tăng của 

các ngành kinh tế, thu nhập, tiêu dùng, tiết kiệm của các thể chế trong nước. 

Tuy nhiên, do bảng Ma trận Hạch toán xã hội được xây dựng có tính chất 

nhất quán qua các thời kỳ khác nhau nên nó cũng là một công cụ hữu hiệu để 

phân tích sự thay đổi, sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế qua các thời kỳ. 

Bảng 15: Ma trận hạch toán xã hội vĩ mô của Việt Nam năm 1996 và năm 2000 tính 

theo giá so sánh năm 2000 

Năm 1996 Chi (tỷ đồng) 

Thu Ngành 
KT 

Ngành 
SP 

YTSX Hé GĐ DN Nhà 
nước 

TK&ĐT Nước 
ngoài 

Tổng Thu

Ngành KT  654,578       654,578

Ngành SP 373,217   228,172  25,577 86,056 125,146 838,168

YTSX 267,469     0,000   267,469

Hé G§   197,161  0,950 31,659  13,031 242,800

DN   64,718   1,688  13,726 80,133 

Nhà nước 13,893 24,857 5,590 1,524 22,812 68,676  1,737 139,089

TK& §T    11,444 56,370 11,488  6,753 86,056 

Nước ngoài  158,733  1,659     160,393

Tổng Chi 654,578 838,168 267,469 242,800 80,133 139,089 86,056 160,393  
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Năm 2000 Chi 

Thu 
Ngành 

KT 
Ngành 

SP 
YTSX Hé G§ DN 

Nhà 
nước 

TK&§T
Nước 
ngoài 

Tổng Thu

Ngành KT  852,755       852,755

Ngành SP 427,323   295,993  28,265 130,827 241,401 1123,810

YTSX 376,376        376,376

Hé G§   270,487  5,553 42,204  19,842 338,086

DN   105,636   6,245  1,088 112,969

Nhà nước 49,056 19,307 0,253 1,84 25,033   2,072 97,561 

TK& §T    40,253 77,896 12,678   130,827

Nước ngoài  251,747   4,487 8,169   264,403

Tổng Chi 852,755 1123,81 376,376 338,086 112,969 97,561 130,827 264,403  

Nguồn: Viện quản lý kinh tế trung ương, 1999 và 2001 

Nhìn từ Ma trận Hạch toán xã hội năm 1996 và năm 2000 có thể thấy 

sự thay đổi cơ cấu kinh tế qua một số chỉ tiêu sau:  

2.1.  Cơ cấu kinh tế và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam 

2.1.1. Cơ cầu chi phí trung gian và giá trị gia tăng giữa các ngành kinh tế 

Chi phí trung gian và giá trị gia tăng là những yếu tố chủ yếu ảnh 

hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của các ngành kinh tế. Trong giai 

đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, chi phí trung gian của các ngành kinh tế 

đều tăng, tăng cao nhất là ngành dịch vụ 18,12%, công nghiệp là 8,80% và 

nông nghiệp là 1,12%. Sự gia tăng chi phí trung gian ở các ngành kinh tế 

chứng tỏ nhu cầu đầu tư của các ngành kinh tế đã tăng lên. 

Bảng 16:  Chi phí trung gian và giá trị gia tăng của các ngành kinh tế năm 1996 và 

năm 2000 
1996 

(tỷ đồng) 
2000 

(tỷ đồng) 
Tốc độ tăng BQ 
1996 – 2000 (%)  

CPTG GTGT CPTG GTGT CPTG GTGT 

 Nông nghiệp     51.033,19  7.567,62 3.363,42 104.860,45 1,12 4,61 

 CN&XD   261.083,67  7.708,73 65.857,17 146.224,73 8,80 13,63 

 Dịch vụ     53.820,01  04.539,37 04.779,06 141.008,63 18,12 7,77 

 Nguồn: Bảng SAM chi tiết của Việt Nam năm 1996 và năm 2000. 
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Trong các ngành kinh tế, ngành công nghiệp là ngành có tốc độ tăng 

trưởng bình quân cao nhất. Giai đoạn 1996 – 2000, tốc độc tăng trưởng bình 

quân đạt 13,63%. Trong khi đó ngành dịch vụ đạt 7,77% và ngành nông 

nghiệp chỉ đạt 4,61%. Một trong những nguyên nhân của sự phát triển không 

đồng đều giữa các ngành chủ yếu là do sự thay đổi trong cơ cấu đầu tư, dẫn 

đến sự thay đổi trong cơ cấu chi phí trung gian (CPTG) và cơ cấu giá trị gia 

tăng (GTGT) giữa các ngành kinh tế. 

2.1.2.  Cơ cấu ngoại thương của các ngành kinh tế ở Việt Nam 

Trong giai đoạn 1996 – 2000, cơ cấu xuất nhập khẩu có sự thay đổi 

đáng kể. Ngành công nghiệp luôn có tỷ trọng xuất khẩu cao trong cơ cấu, 

năm 1996, giá trị xuất khẩu chiếm 70,34%, đến năm 2000 tăng lên 75,56%, 

trung bình giai đoạn này tăng 17,74%/năm. Sự tăng trưởng nhanh của xuất 

khẩu đã phản ảnh đúng chiến lược hướng vào xuất khẩu mà chúng ta đang 

thực hiện. 

2.1.3.  Sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Mặc dù tỷ trọng của ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế có giảm 

nhưng giá trị gia tăng ở mức tuyệt đối vẫn tăng mạnh (xem hình 4). Từ năm 

1996 đến năm 2000, giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp tăng 21,21%, 

điều này cho thấy, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển. Tuy vậy, ngành 

nông nghiệp thường quan tâm đến việc mở rộng quy mô, nâng cao năng suất 

mà ít chú trọng đến chất lượng của nông sản và thị trường đầu ra cho nông 

sản hàng hoá.  

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng khác nhau của 

các ngành kinh tế trong khối ngành nông nghiệp là do sự thay đổi chi phí 

trung gian của các ngành. Năm 1996, chi phí trung gian của ngành nông 

nghiệp là 82,63%, đến năm 2000 giảm xuống còn 76,34%. Như vậy, cơ cấu 

đầu tư vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp đã giảm xuống mà thay vào 

đó là sự đầu tư mạnh vào việc phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản do đó chi 

phí trung gian của ngành nuôi trồng thuỷ sản tăng mạnh từ 13,94% năm 1996 

tăng lên 20,47% năm 2000.  
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Hình 4: Cơ cấu chi phí trung gian và giá trị gia tăng ngành nông, 

lâm, thuỷ sản năm 1996 và năm 2000 – (%) 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Xử lý số liệu từ bảng Ma trận Hạch toán Xã hội chi tiết năm 1996 và 2000  

2.2.  Sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp  

Ngành công nghiệp và xây dựng phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò ngày 

càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Năm 2000, giá trị gia tăng của 

ngành công nghiệp chiếm 37,29% tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế. Trong 

cơ cấu giá trị gia tăng của khối ngành công nghiệp, ngành phát triển mạnh 

nhất là ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và ngành dệt may. 

Hình 5: Cơ cấu giá trị gia tăng của ngành công nghiệp  

 

 

 

 

           

      Nguồn: Bảng SAM chi tiết của Việt Nam năm 1996 và 2000 

Hình 5 cho thấy, công nghiệp sản xuất vật chất (CNSX) vẫn là ngành 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu khối ngành công nghiệp, tiếp đến là 

ngành công nghiệp khai thác (CNKT), tuy năm 2000 tỷ trọng có giảm 4,74% 
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so với năm 1996, sau cùng là ngành công nghiệp chế biến (CNCB), có tỷ trọng 

tăng chậm.  

Hiệu quả sản xuất của các ngành công nghiệp chế biến bước đầu được 

cải thiện, tỷ trọng chi phí trung gian so với giá trị gia tăng các ngành công 

nghiệp chế biến giảm xuống. Giảm mạnh nhất là ngành công nghiệp chế biến 

chè từ 87,69% năm 1996 xuống còn 66,26% năm 2000. 

2.3.  Sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ 

Đối với các nước đang phát triển như nước ta, tỷ trọng của ngành dịch 

vụ  tăng lên là một xu hướng phù hợp với quy luật phát triển. Năm 1996 tỷ 

trọng của ngành dịch vụ chiếm 35,27% đến năm 1999 tăng lên 35,36%. Mặc 

dù đạt được tốc độ tăng trưởng khá nhanh trong những năm vừa qua, nhưng 

hệ số xuất khẩu của ngành dịch vụ vẫn rất thấp thể hiện đặc tính điển hình 

của nền kinh tế của Việt Nam hiện nay. 

Bảng 17:  Cơ cấu giá trị gia tăng của ngành dịch vụ 

Đơn vị tính: % 

 Thương 
nghiệp 

Vận tải Khách sạn 
nhà hàng

Dịch vụ cá 
nhân 

Dịch vụ 
thương mại 

Dịch vụ 
công cộng

 Năm 1996 25,65 7,81 7,64 6,57 23,67 28,67 

 Năm 2000 27,79 5,90 9,25 8,69 21,58 26,78 

 Bình quân 96 -2000 10,30 0,80 13,43 15,93 5,64 6,28 

 Nguồn: Bảng SAM chi tiết của Việt Nam năm 1996 và năm 2000 

 Thương nghiệp phát triển nhanh chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu 

của ngành dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành thương nghiệp 

giai đoạn 1996 – 2000 là 10,30%. Năm 2000, tỷ trọng của thương nghiệp 

chiếm 27,79% tăng 2,14% so với năm 1996. Sự phát triển nhanh của hoạt động 

thương nghiệp chứng tỏ nhu cầu sản xuất và trao đổi hàng hoá ngày càng tăng 

lên.  

2.4.  Chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành kinh tế 

Mặc dù Ma trận hạch toán xã hội của Việt Nam không cho thấy được 

sự thay đổi về số lượng lao động giữa các ngành kinh tế nhưng qua sự đóng 
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góp của các loại lao động vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chúng ta cũng 

thấy được xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản xuất lúa gạo vẫn là hoạt 

động chiếm phần lớn lực lượng lao động ở các địa phương. Chính vì vậy, 

phần giá trị gia tăng được tạo ra từ lao động cũng chiếm tỷ trọng cao trong cơ 

cấu giá trị gia tăng của ngành này. Năm 2000, phần giá trị gia tăng của sản 

xuất lúa được tạo ra từ lúa chiếm 54,42%. Trong đó phần giá trị gia tăng 

được tạo ra từ lao động không có chuyên môn kỹ thuật là 46,55%, chỉ có 

0,97% giá trị gia tăng được tạo ra từ lao động có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật cao. 

Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nguồn vốn giữ vai trò hết sức 

quan trọng tạo ra phần lớn giá trị gia tăng, lao động vẫn giữ vai trò quan trọng. 

Tuy nhiên, trong hoạt động sản xuất công nghiệp phần giá trị gia tăng do lao 

động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật vẫn chiếm phần lớn giá trị gia 

tăng.  

Trong hoạt động dịch vụ, cơ cấu giá trị gia tăng trong hoạt động này 

khá đa dạng, và các số liệu trung bình trong hoạt động này không nói lên 

được nhiều điều. Nguyên nhân là các ngành dịch vụ được tạo ra và thực hiện 

bằng các công nghệ rất khác nhau. Trong khi xây dựng sử dụng nhiều vốn và 

máy móc lớn, thì ngành thương nghiệp lại sử dụng nhiều kỹ thuật và máy 

móc nhỏ. Ngược lại, các ngành dịch vụ cá nhân và dịch vụ cộng đồng có trên 

90% giá trị gia tăng thuộc về yếu tố lao động.  

2.5.  Cơ cấu giữa các thành phần kinh tế và sự thay đổi thể chế 

2.5.1. Nhà nước 

Kinh tế nhà nước tiếp tục phát triển mạnh ở những ngành và những 

lĩnh vực quan trong trong nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, các thành phần 

kinh tế tiếp tục phát huy tốt những thế mạnh của mình để phát triển, góp 

phần quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.  
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2.5.2. Hộ gia đình 

Hộ nông dân là thành phần cơ bản của kinh tế nông nghiệp và nông 

thôn về số lượng. Tổng số hộ nông dân vào thời điểm 10/2001 là 13,07 triệu 

®¨ tăng 13,9% so với thời điểm 7/1994. Số hộ nông dân cùng thời điểm có 

58,4 triệu nhân khẩu, tăng 6,9% so với 1994. Một trong những nguyên nhân 

chính của việc dân số thành thị tăng chậm là do đô thị hoá chậm. Sự chuyển 

dịch cơ cấu thành phần kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi của các 

thể chế trong nước, các quan hệ kinh tế trở nên rộng mở hơn.  

2.5.3. Doanh nghiệp 

Hoạt động của các doanh nghiệp trong những năm vừa qua đã đóng vai 

trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Theo những số 

liệu được từ Ma trận Hạch toán xã hội, trong giai đoạn 1996 - 2000, Việt 

Nam đã có sự chuyển biến khá rõ nét trong hoạt động của các doanh nghiệp, 

giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp không ngừng tăng lên, thu nhập của 

người lao động từ khu vực nông nghiệp tăng lên, đời sống của người lao động 

trong các doanh nghiệp được cải thiện. 

Hình 8:  Cơ cấu các nguồn thu nhập của doanh nghiệp 

   Nguồn: Bảng SAM chi tiết của Việt Nam năm 1996 và năm 2000 

Hiện nay, thu nhập của các doanh nghiệp chủ yếu từ vốn. Năm 1996, 

thu nhập từ vốn của các doanh nghiệp chiếm 88,02%, đến năm 2000 tăng lên 

93,91%. do các doanh nghiệp bắt buộc phải đầu tư nhiều vốn để phát triển 

hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chính sách khuyến khích đầu tư 

trong nước có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của các doanh nghiệp. 
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Tuy nhiên, việc đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam còn phát triển chậm do vậy 

tỷ trọng thu nhập từ khu vực này có xu hướng giảm xuống. Năm 1996 tỷ trọng 

thu nhập từ chuyển nhượng ròng với nước ngoài của các doanh nghiệp là 

10,68% đến năm 2000 chỉ còn 2,50%. 

3. Kết luận 

Ma trận hạch toán xã hội là một trong những công cụ cần thiết để phân 

tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bảng Ma trận Hạch toán Xã hội chi tiết 

của Việt Nam năm 1996 và năm 2000 đã cho thấy được những nét nổi bật 

nhất về tình hình phát triển kinh tế nói chung và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nói riêng. Trong giai đoạn 1996 - 2000, kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển 

trên cơ sở phát huy tốt hơn những tiềm năng và lợi thế sẵn có của mình.  

Cơ cấu giá trị gia tăng của các ngành kinh tế có sự chuyển dịch tích 
cực, tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp và dịch vụ tiếp tục tăng, 
trong khi tỷ trọng của ngành nông nghiệp có xu hướng giảm xuống. Trong cơ 
cấu giữa chi phí trung gian và gia trị gia tăng, tỷ trọng chi phi trung gian 
giảm xuống, tỷ trọng giá trị gia tăng đã tăng lên. Điều đó chứng tỏ hiệu quả 
sản xuất của các ngành kinh tế đã tăng lên nhất là trong ngành nông nghiệp 
và công nghiệp. 

Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá 
trình chuyển dịch. Vì vậy, kinh tế nước ta phụ thuộc rất nhiều vào sản xuất 
nông nghiệp. Mặc dù, tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp có xu 
hướng giảm xuống nhưng nông nghiệp vẫn là ngành có vai trò hết sức quan 
trọng trong nền kinh tế quốc dân. Cơ cấu giá trị gia tăng của ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản có sự chuyển dịch chậm.  

Mặc dù vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu công nghệ từ 
nước ngoài, nhưng ngành công nghiệp của Việt Nam vẫn có vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Công nghiệp 
luôn là ngành có tốc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 
giá trị gia tăng của các ngành kinh tế.  

Việt Nam đang là một nước đang phát triển nên tỷ trọng của ngành 
dịch vụ còn thấp, tuy nhiên tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ ngày 
càng cao trong cơ cấu kinh tế. 
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Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định trong phát triển và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhưng cơ cấu lao động của Việt Nam còn lạc 
hậu, tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp còn cao, sự chuyển 
dịch cơ cấu lao động giữa các ngành kinh tế diễn ra còn chậm. Hơn nữa, tỷ lệ 
lao động có trình độ chuyên môn thấp còn cao, phần lớn giá trị gia tăng của 
các ngành kinh tế do lao động không có trình độ chuyên môn hoặc có trình 
độ chuyên môn kỹ thuật thấp tạo ra. 

Cơ cấu thành phần kinh tế ở nước ta có nhiều chuyển biến, tỷ trọng của 
thành phần kinh tế Nhà nước giảm xuống, trong khi đó khu vực kinh tế ngoài 
quốc doanh tiếp tục chứng tỏ được vai trò và sự năng động của mình. Khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu 
thành phần kinh tế. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục 
phát triển, tỷ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn có xu 
hướng tăng trong cơ cấu thành phần kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát 
triển chung của nền kinh tế. 

VI.   Chuyển dịch cơ cấu của các yếu tố sản xuất 

1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động  

1.1. Chuyển dịch về số lượng lao động 

Chuyển dịch cơ cấu lao động là một trong những tiêu chí quan trọng 

nhất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Năm 2003, tỷ trọng lao động nông 

nghiệp rút xuống còn 59,6%, và năm 2004 còn 57,9%. Theo các điều tra của 

Bộ lao động, thương binh và xã hội, trong giai đoạn 1996-2003, cơ cấu lao 

động nông nghiệp đã giảm được hơn -9% và tốc độ giảm cơ cấu lao động 

nông nghiệp là -2,06%. Cơ cấu lao động công nghiệp tăng 5,53%, nhanh hơn 

lao động dịch vụ, đặc biệt vào các năm cuối. Thay đổi lao động theo thành 

phần kinh tế cũng có sự chuyển động đáng chú ý. Lao động trong khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất, do có số lượng ít. Lao động trong 

khu vực nhà nước cũng tăng gần 2%/năm. Lao động trong khu vực ngoài nhà 

nước có xu hướng giảm nhưng vẫn chiếm đa số trên 88% năm 2003. 

Cơ cấu lao động nông thôn cũng có xu hướng chuyển dịch tích cực. 

Theo điều tra năm 2001 của TCTK, trong nông thôn có 79,6% lao động nông 
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lâm thuỷ, 7,4% lao động công nghiệp và xây dựng, 11,5% lao động dịch vụ. 

Tỷ lệ lao động nông lâm thuỷ thấp hơn tỷ lệ hộ nông lâm thuỷ cho thấy một 

phần lao động đang chuyển sang các khu vực khác. Tỷ lệ sử dụng thời gian ở 

nông thôn tăng lên từ 75,29% năm 2002 lên 77,94% năm 2003 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể về chuyển dịch cơ cấu 

giá trị giữa các ngành kinh tế, nhưng cơ cấu lao động còn chuyển dịch chậm 

chưa tương xứng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị.  

Tỷ lệ lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ luôn có xu hướng 

tăng. Đây là sự chuyển dịch tích cực, là kết quả của sự chuyển dịch cơ cấu giá 

trị giữa các ngành kinh tế. Tuy nhiên, việc chuyển lao động từ khu vực nông 

nghiệp sang khu vực công nghiệp có những khó khăn nhất định, chủ yếu do 

trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động trong khu vực nông nghiệp 

còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu lao động trong khu vực công nghiệp. Bên cạnh 

đó hiện tượng di cư tạm thời rất phổ biến, góp phần làm chậm quá trình 

chuyển dịch cơ cấu lao động chính thức do các rủi ro trên thị trường lao động. 

Chuyển dịch cơ cấu lao động có sự khác nhau đáng kể giữa các vùng 

và các khu v−c trong cả nước, nguyên nhân là do ở mỗi khu vực đều có tiềm 

năng và lợi thế phát triển khác nhau.  

Bảng 18: Số người đủ 15 tuổi trở lên có việc làm thường xuyên 1996-2003 

Đơn vị: 1000 người 

Tiêu chí 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Tốc độ 

tăng 

L§ (96-

2003)  

(%) 

Tốc độ 

ẗ ng 

giảm cơ 

cấu (96-

2003)  

(%) 

Tổng số 33978 34352 34801 35678 36205 36667 39286 41175 2.78  

Theo nhóm ngành 

Nông lâm ngư nghiệp 23431 22589 23018 22861 22670 22813 23835 24538 0.66  

Xây dựng, công nghiệp 3698 4170 4049 4435 4744 5428 5942 6757 8.99  

Dịch vụ 6849 7593 7734 8382 8791 8426 9509 9880 5.37  
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Theo thành phần kinh tế 

Nhà nước 2973 3094 3533 3606 3644 3769 4011 4162 4.92  

Ngoài nhà nước 31005 31128 31083 31884 32343 33554 34836 36486 2.35  

Vốn đầu tư nước ngoài  130 184 190 218 354 439 527 26.27  

Cơ cấu theo nhóm ngành 

Nông lâm ngư nghiệp 68.96 65.76 66.14 64.08 62.62 62.22 60.67 59.59 -2.06

Xây dựng, công nghiệp 10.88 12.14 11.63 12.43 13.1 14.8 15.12 16.41 6.05

Dịch vụ 20.16 22.1 22.22 23.49 24.28 22.98 24.2 24.00 2.52

Cơ cấu theo thành phần kinh tế 

Nhà nước 8.75 9.01 10.15 10.11 10.06 10.28 10.21 10.11 2.08

Ngoài nhà nước 91.25 90.61 89.32 89.37 89.33 91.51 88.67 88.61 -0.42

Vốn đầu tư nước ngoài 0 0.38 0.53 0.53 0.6 0.97 1.12 1.28 18.94

Nguồn: Số liệu thống kê lao động - Thương binh và xã hội ở Việt Nam 1996 - 2004. Nxb 
Lao động - Xã hội 

Bảng 19: Cơ cấu lao động các ngành phân theo vùng kinh tế năm 2002- (%) 

 Tổng số Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 

Đồng bằng sông Hồng 100 57,99 18,73 23,28 

Đông Bắc 100 77,50 8,09 14,41 

Tây Bắc 100 86,78 3,29 9,93 

Bắc Trung Bộ 100 72,32 11,11 16,57 

Nam Trung Bộ 100 57,61 16,55 25,84 

Tây Nguyên 100 75,64 6,33 18,02 

Đông Nam Bộ 100 31,49 27,92 40,59 

Đồng bằng song Cửu Long 100 63,80 11,50 24,70 

Nguồn: Lao động việc làm của Việt Nam năm 2002 – Nhà xuất bản Lao động, 2003 

Sự phát triển của nền kinh tế đã đưa ngành dịch vụ phát triển mạnh 

trong những năm vừa qua. Những vùng có nền kinh tế phát triển thường có 

ngành dịch vụ phát triển và tỷ lệ lao động làm việc trong ngành này cao hơn. 

Đông Nam Bộ là vùng có số lượng lao động làm trong ngành dịch vụ cao 

nhất 40,59%, trong khi đó tỷ lệ này ở Tây Bắc chỉ đạt 9,93%. Trong ngành 

công nghiệp Đông Nam Bộ cũng là vùng chiếm tỷ lệ lao động trong ngành 
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này cao nhất, đạt 27,92%/năm 2002 trong tổng số lao động, tỷ lệ này ở vùng 

Tây Bắc chỉ đạt 3,29%. 

1.2. Chất lượng lao động 

Nhìn chung quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra chậm. Một 

yếu tố ảnh hưởng lớn tới quá trình này là chất lượng lao động chưa cao, lao 

động ít được đào tạo nghề nghiệp. Năm 2002 cả nước vẫn còn trên 80,3% lao 

động chưa qua đào tạo. Chỉ có vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ 

có tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo dưới 75%, và đây cũng là hai vùng có tỷ lệ 

lao đông có trình độ đại học và cao đẳng trở lên cao nhất, đạt trên 6%. Các 

vùng còn lại đều tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo cao trên 80%, trong đó Tây 

Bắc cao nhất tới 89,1%, Tây Nguyên là 86,3%.   

Bảng 20: Cơ cấu Lao động trên 15 tuổi có việc làm thường xuyên năm 2002 theo 

trình độ chuyên môn kỹ thuật (2002) 

Đơn vi: Nghìn người 
 Tổng 

số 

Không có 

CMKT 

Sơ cấp có 

Chứng chỉ

CNKT Không 

bằng 

CNKT có 

bằng 
THCN 

§H&CD 

trên ĐH 

 Cả nước 100 80,3 3,2 3,91 4,58 3,86 4,16 

§BSH 100 74,15 4,47 5,96 4,09 4,89 6,44 

Đông Bắc 100 83,78 2,4 1,63 3,65 5,23 3,31 

Tây Bắc 100 89,07 1,24 0,9 2,73 3,85 2,21 

Bắc trung Bộ 100 81,23 4,35 3,33 4,1 4,15 2,84 

Nam trung Bộ 100 81,28 1,73 6,36 2,7 3,44 4,49 

Tây nguyên 100 86,27 1,25 3,17 1,83 4,3 3,18 

Đông Nam Bộ 100 72,09 4,1 3,54 10,9 3,33 6,04 

§SCL 100 87,16 2,31 3,22 3,05 2,27 1,99 

  Nguồn: Lao động và việc làm năm 2002 - Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội 2003 

ở khu vực nông thôn năm 2001 có 93,8% lao động chưa qua đào tạo, 

2,3% lao động có trình độ công nhân kỹ thuật hoặc sơ cấp, 2,4% trung học 

chuyên nghiệp và 1,5% cao đẳng, đại học. Tỷ lệ lao động được đào tạo đều 

thấp hơn mức chung của toàn quốc cho thấy việc đào tạo lao động cho nông 

thôn còn rất yếu kém. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với việc đào tạo lao động là 
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cần điều chỉnh lại cơ cấu hợp với nhu cầu của khu vực nông thôn để góp phần 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Hiện nay, cả nước có 231 trường dạy nghề, 141 trường đại học, cao 

đẳng và trung học chuyên nghiệp có hoạt động đào tạo nghề. Tham gia dạy 

nghề còn có 221 trung tâm dạy nghề, 150 trung tâm dịch vụ việc làm có đào 

tạo nghề. Theo chương trình của Chính phủ thì đến năm 2010 phấn đấu mỗi 

huyện sẽ có ít nhất 1 trung tâm dạy nghề. Ngoài các cơ sở dạy nghề này, hệ 

thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư (khuyến nông) cũng có vai trò 

rất quan trọng trong việc phổ biến các kiến thức, tiến bộ khoa học trong 

ngành nông nghiệp tới người LĐNT. Hiện nay có 64 trung tâm khuyến nông 

tại 64 tỉnh/thành phố, 377 trạm khuyến nông huyện và hơn 4000 câu lạc bộ 

khuyến nông. Về khuyến nông, trong hơn 10 năm (từ 1993 đến 2004), riêng 

Trung tâm khuyến nông quốc gia (TTKNQG) đã tổ chức được 4.700 lớp cho 

khoảng 250.000 lượt người tham dự. Ngoài ra còn triển khai các chương  

trình khởi sự doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành 

nghề công nghiệp, TTCN, các hiệp hội ngành nghề, phục hồi làng nghề 

truyền thống. 

Tỷ lệ LĐNT được đào tạo đã tăng từ dưới 20% năm 2000 lên 22,5% 

năm 20048. Tổng kinh phí dành cho đào tạo nghề cho LĐNT riêng năm 2004 

đạt khoảng 100 tỷ đồng. Số lượng LĐNT được đào tạo nghề (cả dài hạn và 

ngắn hạn) năm 2004 ước khoảng 210.000 người. 

Đào tạo cán bộ cho khu vực HTX cũng là một nguồn đào tạo LĐNT. 

Từ năm 1997 đến 2004, chỉ tính riêng 2 Trường cán bộ quản lý NN&PTNT 

thuộc Bộ NN&PTNT đào tạo được khoảng 20.000 lượt cán bộ HTXNN. Tuy 

nhiên nội dung của các chương trình đào tạo không còn phù hợp với xu 

hướng phát triển của HTX kiểu mới, do vậy các khách hàng tham gia hệ 

thống đào tạo này giảm dần. 

                                           
8 Kết quả Điều tra lao động việc làm ở Việt Nam 1-7-2004 
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1.3.  Di cư của lao động  

Bảng 21:  Diễn biến di chuyển lao động giữa các vùng trên toàn quốc 

Vùng 
84 – 94 
(người) 

94 – 99 
(người) 

So sánh giai đoạn 
94-99/84-94 

Đông Bắc -106.019 -118.978 1,12 
Tây Bắc -4.844 -2.958 0,61 
Đồng bằng sông Hồng -191.987 -148.933 0,78 
Bắc Trung Bộ -162.484 -269.885 1,66 
Nam Trung Bộ -66.368 -76.353 1,15 
Tây Nguyên 224.654 198.468 0,88 
Đông Nam Bộ 364.229 600.899 1,65 
Đồng bằng sông Cửu Long -60.204 -180.087 2,99 

 Nguồn: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, 2002 (Báo cáo Phát triển con 

người Việt nam, 2001)  

Hiện tượng di cư cũng diễn ra khác nhau giữa các vùng. Đồng bằng sông 

Hồng tuy có mật độ dân số cao nhưng lại có hiện tượng di cư đi giảm dần sau 

năm 1994 do quá trình đa dạng hoá hoạt động kinh tế của hộ diễn ra mạnh trong 

thời gian gần đây tạo nhiều công việc làm. Các vùng có xu thế di cư đi mạnh 

hơn trong giai đoạn gần đây là Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Nguyên nhân của sự khác nhau giữa hai vùng chủ yếu do thiếu việc làm; Vùng 

Bắc Trung bộ, kinh tế kém phát triển nên không có cơ hội việc làm mới, trong 

khi đó Đồng bằng sông Cửu Long chuyên môn hoá cao về sản xuất lúa cũng tạo 

nên tình trạng thiếu việc làm, đặc biệt đối với bộ phận nông dân không có đất 

đang ngày càng tăng lên. 

Trong tổng dân số trên 5 tuổi năm 1999, di cư ở cự ly gần trong tỉnh 

chiếm tỷ lệ cao hơn di cư liên tỉnh. Trong số dân di cư, di cư từ nông thôn đến 

nông thôn chiếm tỷ lệ cao nhất là 37%, điều này cho thấy khả năng tạo việc 

làm của khu vực nông thôn. Quá trình di cư từ nông thôn ra thành thị chỉ 

chiếm 27% cho thấy khả năng tạo việc làm ở khu vực thành thị chưa đóng vai 

trò quan trọng nhất.  

Việc xuất khẩu lao động được bắt đầu được đẩy mạnh, trong 2 năm 

2002-2003 đã xuất khẩu được 121000 lao động cho các thị trường Hàn quốc, 

Đài loan, Nhật bản với mức thu nhập của người lao động khoảng 1,4 tỷ 

USD/n¨m. 
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1.4. Chính sách đào tạo lao động nông thôn.    

Thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực cho nông thôn Chính 

phủ đã thể chế hóa bằng một số văn bản sau: Quyết định 50/1999/QĐ-TTg, 

ngày 24/3/1999, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề 

giai đoạn 1999-2000; Nghị quyết 09/2000/NQ-CP, ngày 15/6/ 2000, của 

Chính phủ về một số chủ trương và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định 71/2001/QĐ-TTg, ngày 

4/5/2001, của Thủ tướng Chính phủ về các CTMTQG giai đoạn 2001-2005, 

Trong đó bao gồm CTMTQG về giáo dục-đào tạo; Quyết định 201/2001/QĐ-

TTg, ngày 28/12/2001, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát 

triển giáo dục 2001-2010"; Quyết định 48/2002/QĐ-TTg, ngày 11/4/2002 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy 

nghề giai đoạn 2002-2010; Quyết định 26/2003/QĐ-TTg, ngày 17/2/2003, 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt CTMTQG về giáo dục-đào tạo 

đến năm 2005;  Quyết định 122/2004/QĐ-TTg, ngày 5/7/2004, của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và 

chuyển giao KHCN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn đến 2010; Quyết 

định 143/2004/QĐ-TTG ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phê 

duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008. 

Hạn chế của các chính sách đào tạo lao động nông thôn. 

-  Quy mô đào tạo cho LĐNT tăng chậm, trong 5 năm 2000-2004, tỷ 

lệ LĐNT được đào tạo chỉ tăng 2,5%. Đào tạo chưa cân đối, thiên về đào tạo 

đại học và cao đẳng, chưa chú trọng đến đào tạo nghề cho người lao động. Sự 

mất cân đối trong cơ cấu đào tạo là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn 

đến tình trạng dư thừa lao động có trình độ đaị học, trong khi chúng ta lại 

thiếu rất nhiều những cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề. Sự mất cân 

đối này không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng thất nghiệp của người lao động 

mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các 

ngành kinh tế. 

-  Chính sách đào tạo nghề cho LĐNT chưa chú trọng đến đào tạo  
ngắn hạn. Thiếu kinh phí, khả năng thanh toán của người học thấp.  



 
 

157

-  Thiếu chính sách thu hút, khuyến khích giáo viên, cán bộ, công 
nhân kỹ thuật học nghề về dạy và làm việc ở nông thôn. 

-  Chính sách đào tạo cho LĐNT mới dừng lại chủ yếu ở việc quản lý, 
phân bổ và sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, chưa đặt trọng tâm đến đổi 
mới chương trình, phương thức giảng dạy và thực hành.  

-  Chính sách đào tạo cho LĐNT còn rất chung chung, chưa phân chia 
theo từng nhóm đối tượng cụ thể, vì vậy việc đào tạo chưa gắn với nhu cầu sử 
dụng. Dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực cũng như làm giảm hiệu quả của 
công tác đào tạo lao động.  

2. Cơ cấu sử dụng đất 

Kể từ sau đổi mới quá trình đô thị hoá diễn ra càng nhanh, mỗi năm cả 
nước có khoảng gần 3800 ha đất nông nghiệp phải chuyển sang các mục đích 
sử dụng khác, phục vụ cho quá trình đô thị hoá (Viện quy hoạch đô thị và 
nông thôn, 1999). Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp tiếp tục tăng lên toàn 
quốc tăng lên 2,3 triệu ha trong thập kỷ 1990 do khai hoang. 

Về quy mô đất của hộ nông dân, việc tích tụ ruộng đất trong giai đoạn 
vừa qua có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Cũng do đất được 
giao quyền sử dụng lâu dài nên các hiện tượng cho thuê, chuyển nhượng và 
cầm cố ruộng đất cũng có xu hướng tăng lên. Các hộ có từ dưới 0,2 ha đến 
dưới 0,5 ha đất nông nghiệp giảm từ năm 1994 đến 2001. Trong khi đó các hộ 
có quy mô từ 1 đến 3 ha tăng nhanh nhất, đạt 2,54% số hộ trong cùng giai 
đoạn. Các hộ nông dân nông nghiệp không sử dụng đất cũng tăng 3% số hộ.  

Bảng 22:  Diễn biến diện tích đất nông nghiệp ở các vùng trong toàn quốc 

Các vùng 1990 1995 2000 
Cả nước  (1000 ha) 6993 7357 9343 
Miền núi phía Bắc 1226 1156 1421 
Đồng bằng sông Hồng 801 689 739 
Bắc Trung Bộ 711 672 725 
Nam Trung Bộ 540 536 546 
Tây Nguyên 445 581 993 
Đông Nam Bộ 805 1013 1949 
Đồng bằng sông Cửu Long 2464 2709 2970 

   Nguồn : Tổng cục thống kê - 2001 
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Tình hình hộ nông dân không có đất do hiện tượng tích luỹ ruộng đất 

tăng lên, đạt 4,2% của tổng số hộ năm 2001, nhưng phân bố không đồng đều 

giữa các vùng trong khu vực nông thôn. Trong nông thôn, tình trạng các hộ 

nông nghiệp không có đất và không sử dụng đất cũng tăng lên khá nhanh, 

các hộ này chủ yếu có nguồn thu nhập từ đi làm thuê các công việc nông 

nghiệp. Đặc biệt các vùng Đông Nam Bộ, nơi có công nghiệp và dịch vụ phát 

triển nhanh, tỷ lệ hộ đang sản xuất nông nghiệp không có đất đạt đến 43% 

(theo Điều tra mức sinh hoạt gia đình 2002 của Tổng cục thống kê). Các 

vùng khác có tỷ lệ này tăng nhanh là Đồng bằng sông Cửu Long và  Nam 

Trung Bộ. 

Bảng 23:  Thay đổi cơ cấu hộ nông nghiệp theo quy mô đất NN (%) 

Loại quy mô hộ 1994 2001 So sánh 2001/1994 

Hộ không sử dụng đất 1,15 4,16 3,62 

Hộ có dưới 0,2 ha 26,95 25,15 0,93 

Hộ có từ 0,2 ha đến dưới 0,5 ha 43,96 39,19 0,89 

Hộ có từ 0,5 ha đến dưới 1 ha 16,23 16,42 1,01 

Hộ có từ 1 ha đến dưới 3 ha 10,52 13,06 1,24 

Hộ có từ 3 ha đến dưới 5 ha 0,98 1,57 1,60 

Hộ có từ 5 ha đến dưới 10 ha 0,19 0,4 2,11 

Hộ có từ 10 ha trở lên 0,02 0,05 2,50 

  Nguồn: TCTK, Kết quả Tổng điều tra NN, NT và TS 2001 (2003) 

Tình trạng manh mún ruộng đất hiện nay đã hạn chế sự phát triển của 

sản xuất hàng hoá ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Gần đây, tại một số tỉnh 

phía Bắc đã có sáng kiến dồn điền đổi thửa để khắc phục tình trạng manh mún 

này. Việc dồn điền đổi thửa đã thu được nhiều thành công ở nhiều nơi nhiều 

chỗ nhưng cũng có những nơi chưa thu được kết quả. Mặt khác mức độ thành 

công ở các địa phương cũng khác nhau: có nơi tình trạng manh mún về ô thửa 

đã được giải quyết, số mảnh ruộng đã giảm 2-3 lần, diện tích mảnh đã to hơn 

trước 2 đến 3 lần, nhưng cũng có nơi số mảnh giảm không đáng kể. Hiệu quả 

của dồn điền đổi thửa cần được đánh giá cụ thể hơn. 
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Bảng 24: Mức độ manh mún ruộng đất ở các vùng trong cả nước 
Tổng số Số thửa/hộ Bình quân diên tích/thửa (m2) 

Vùng 
Trung bình Cá biệt Đất lúa Đất rau 

Miền núi phía Bắc 10-20 150 150 - 300 100 -150 

Đồng bằng Sông Hồng 7 25 300 - 400 100 - 50 

Bắc Trung Bộ 7-10 30 300 - 500 200 - 300 

Nam Trung Bộ 5-10 30 300 - 1000 200 - 1000 

Tây Nguyên 5 25 200 - 500 1000 - 5000 

Đông Nam Bộ 4 15 1000 - 3000 1000 - 5000 

Đồng bằng Sông Cửu Long 3 10 3000 - 5000 500 - 1000 

  Nguồn: Tổng cục Địa chính, 1997 

Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp cũng thay đổi do xu hướng đa dạng 

hoá nông nghiệp. Trong giai đọan 2000-2004, diện tích lúa đã giảm 338000 

ha, năm 2004 chỉ còn 7,47 triệu ha. Đặc biệt là ĐBSCL đã giảm 165000 ha 

chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản (Bộ NNvà PTNT, 2005). 

Đối với các trang trại, đa số được ổn định về đất đai để yên tâm đầu tư 

sản xuất kinh doanh: đã được giao lâu dài đến 81,7%. Trong số diện tích 

chưa được giao lâu dài có 50,6% là đất đi mượn và đấu thầu; 26,5% là đất đi 

mua... Hiện tượng này cho thấy việc tích tụ ruộng đất do thị trường ruộng đất 

điều tiết còn rất hạn chế.  

Tổng diện tích lâm nghiệp có rừng (2001) là 11.823.747 ha trong đó 

diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho hộ gia đình (560.000 hộ) là 5.400.000 

ha và cấp cho hộ gia đình 450.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tương 

đương diện tích 2.100.000 ha).  

Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng nhanh trong những năm qua, từ 

453,6 ngàn ha (năm 1995) lên 858,3 ngàn ha (năm 2003)9. Giá trị sản xuất 

thủy sản trên mỗi ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ngày càng tăng theo tín 

hiệu của thị trường, từ 29,81 triệu đồng (năm 1995) lên 35,2 triệu đồng (năm 

2003). Ngành thủy sản trở thành một mũi nhọn có tiềm năng to lớn tạo ra thu 

nhập cao cho nông dân, tạo ra khả năng khai thác đât nông nghiệp có hiệu 

                                           
9 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2003, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2004. 
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quả, nhất là ở những vùng đất chật, người đông như ĐBSH, Duyên hải miền 

Trung. 

Với sự tăng trưởng ổn định của các ngành hàng sản xuất trong nông 

nghiệp, năng suất đất tăng lên đều theo thời gian cả trên đất nông nghiệp nói 

chung và đất sản xuất lương thực trên đất lúa. 

Bảng 25:  Năng suất đất nông nghiệp và đất lúa (Giá so sánh 1994) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Giá trị SX trồng trọt/ha đất NN (tr.đ) 9,21 9,66 9,94 9,91 9,72 9,90 10,22

Giá trị SX lương thực/ha đất lúa (tr.đ) 10,18 11,18 11,64 12,43 12,93 13,28 14,56

Nguồn: Tính toán từ  số liệu của TCTK (2002) 

3. Chính sách về đất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Luật đất đai ban hành năm 1993, được sửa đổi bổ sung vào các năm 

1998, 2001 và năm 2003. Để triển khai Luật đất đai Chính phủ ban hành 11 

Nghị định có liên quan đến đất nông nghiệp Sau khi Luật Đất đai năm 2003 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp 

thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 

tháng 7 năm 2004, Chính Phủ đã ban hành một loạt Nghị định điều chỉnh 

hoạt động sử dụng đất nông, lâm nghiệp như sau:   

 (1) Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 về việc giao đất 

nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích 

sản xuất nông nghiệp; (2) Nghị định số 88/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 về 

quản lý và sử dụng đất đô thị; (3) Nghị định số 11/CP ngày 24 tháng 01 năm 

1995 về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại 

Việt Nam; (4) Nghị định số 09/CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ 

quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh; (5) Nghị định số 69/2000/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 11 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

09/CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quản lý sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh; (6) Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 

về thủ tục chuyển dịch, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền 

sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; (7) Nghị 

định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số 
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điều của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển dịch, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp 

vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; (8) Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 

28 tháng 8 năm 1999 sửa đổi, bổ sung một số điều về giao đất nông nghiệp 

cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử 

dụng; (9) Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 về việc 

giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

vào mục đích lâm nghiệp; (10) Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 

02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; 

(11)Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 

2000). 

Sau khi Luật đất đai được sửa đổi vào năm 2003 Chính phủ ban hành 

các Nghị định sau:  

-  Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi 

hành Luật Đất đai, thay thế 11 Nghị định nói trên. 

-  Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về 

phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất: trồng cây hàng năm, cây 

lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối... chia theo 

3 xã: đồng bằng, trung du và miền núi. Nghị định này thay thế Nghị định số 

87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 và số 17/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính 

phủ. 

-  Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, gồm: sử dụng đất không 

đúng mục đích; lấn, chiếm đất; hủy hoại đất; gây cản trở cho việc sử dụng đất 

của người khác,... 

-  Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có 
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cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường 

bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng. 

-  Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về 

thu tiền sử dụng đất. Căn cứ tính tiền sử dụng đất là diện tích đất, giá đất và 

thời hạn sử dụng đất. Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất gồm: Người đang 

sử dụng đất trong các trường hợp: a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 

được giao không thu tiền sử dụng đất hoặc được thuê đất, nay được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở 

hoặc đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất, đất sử dụng để xây dựng 

công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực 

giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; b) Đất nông nghiệp được Nhà nước 

giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp có thu tiền sử dụng đất. 

 Về đất nông, lâm nghiệp Chính phủ đã ban hành: Quyết định 

245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998, của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 

trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp; Quyết 

định 661/QĐ-TTg, ngày 29/7/1998, của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, 

nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng 5 triệu ha rừng; Quyết 

định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền 

hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, được nhận 

khoán rừng và đất lâm nghiệp; Nghị định 200/2004/NĐ-CP, ngày 3/12/2004 

về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Nghị định 

170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới nông 

trường quốc doanh.  

 Một số tác động của chính sách đất nông nghiệp  

-  Đối với đất nông nghiệp: chính sách giao đất ổn định lâu dài cho 

người nông dân đã tạo ra động lực mới thúc đẩy sử dụng hiệu quả hơn.  

Ruộng đất đã được quản lý chặt chẽ hơn. Trước năm 1988 Việt Nam luôn ở 

trong tình trạng mất an ninh lương thực, nhờ chính sách về giao quyền sử 

dụng đất cho nông dân, phát triển kinh tế hộ,...Việt Nam đã đáp ứng được 

lương thực trong nước và có dư để xuất khẩu. Trồng trọt và chăn nuôi đều 

phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, xóa dần tính độc canh để tăng 
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hiệu quả sử dụng đất đai. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt tính bình quân trên 

1 ha canh tác đã tăng từ 5,94 triệu đồng (năm 1994) lên 7,80 triệu đồng (năm 

2003)10.  

 -  Đối với đất lâm nghiệp: Trong những năm qua, phần lớn đất lâm 

nghiệp đã giao cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài 

vào mục đích lâm nghiệp đã tạo ra động lực để người trồng rừng, trông coi 

rừng yên tâm đầu tư phát triển vốn rừng: phòng hộ, đặc dụng, bảo tồn và rừng 

SXKD.  

-  Đối với mặt nước thủy sản: Chính sách khuyến khích chuyển dịch 

một bộ phận đất trồng lúa nước kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đã 

góp phần làm cho diện tích nuôi trồng tăng nhanh. 

Một số hạn chế của các chính sách đất đai. 

-  Vẫn còn mẫu thuẫn giữa yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn với tình 

trạng ruộng đất manh mún  

-   Việc sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp và mặt nước nuôi thả 

thủy sản vẫn còn nặng về tính truyền thống  

-   Thời hạn giao đất theo chính sách hiện hành chưa làm cho nông 

dân yên tâm đầu tư để phát triển sản xuất lâu dài 

-   Trình độ canh tác và mức đầu tư của các hộ khác nhau tạo ra tính 

không đồng đều của vùng sản phẩm hàng hóa đã hạn chế phát triển sản xuất 

hàng hóa trên quy mô vùng và dẫn đến tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó 

khăn. 

-   Chuyển dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp 

diễn ra tự phát, ngoài sự kiểm soát của Nhà nước làm khó khăn cho công tác 

quy hoạch lại đồng ruộng; tạo nguy cơ sử dụng tài nguyên không hợp lý  

-   Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất không thuận lợi 

                                           
10 Tổng cục Thống kê, 2004, Niên giám thống kê 2003, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội. 
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-  Chưa có cơ chế triển khai chính sách thu hồi đất nông nghiệp sử 

dụng kém hiệu quả; sử dụng lãng phí hoặc không bảo vệ độ màu mỡ của đất, 

tạo ra nguy cơ không bền vững cho lâu dài. 

4. Cơ cấu vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn 

Đầu tư cho nông nghiệp từ ngân sách có xu hướng giảm về tỷ trọng và 

cả giá trị tuyệt đối, hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ dưới 10% trong tổng vốn đầu 

tư. Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp có vai trò đóng góp lớn của các hộ 

nông dân là vốn thuộc khu vực ngoài nhà nước. Với mức đầu tư này tỷ suất 

hàng hoá của nông nghiệp tăng chậm từ 39,8% năm 1996 lên 44% năm 2002. 

Đối với hoạt động trồng trọt thì tỷ trọng này còn thấp hơn (TCTK, 2003). 

Bảng 26: Đầu tư phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp 2000-2003 

ĐVT: Tỷ đồng - Giá cố định 1994; % 

 2000 2001 2002 2003

1. GDP của nông, lâm, ngư nghiệp (tỷ đồng) 63717 65618 68350 70575

 - Tỷ trọng trong tổng GDP toàn nền kinh tế (%) 23.3 22.4 21.8 21.0

2. Tổng đầu tư xã hội vào khu vực NLN (tỷ đồng) 15936 12256 12976 14295

 - Tỷ trọng trong tổng đầu tư toàn nền kinh tế (%) 14.4 9.9 9.0 9.0

3 Tổng đầu tư của NSNN cho khu vực NLN  

(tỷ đồng) 8338 6992 7014 7884

 - Tỷ trọng đầu tư của NS Nhà nước cho NLN trong tổng 
đầu tư của Nhà nước cho toàn bộ nền kinh tế (%) 13.11 9.69 8.88 8.88

 - Tỷ trọng đầu tư của NS Nhà nước cho NLN trong tổng 
đầu tư toàn xã hội  vào NLN (%) 52.3 57.0 54.1 55.2

Nguồn: Niên giám Thống kê (2004) 

Vốn đầu tư xã hội vào NLN tính theo giá 1994 và giá hiện hành đều 

giảm nhanh trong 2 năm 2000-2001, sau đó tăng dần trong 2 năm 2002-

2003, nhưng chưa đạt mức của năm 2000. Điều này là bất lợi thế cho nhu cầu 

về vốn đầu tư để phát triển các loại cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát tiển 

NLN theo hướng CNH, HĐH. 
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Xét về tỷ trọng trong tổng đầu tư phát triển vào nền kinh tế thì phần 

của NLN có xu hướng giảm (khoảng gần 5% trong 4 năm 2000-2003, nếu 

tính trong 3 năm 2001-2003 thì giảm khoảng 1%). Số liệu này cho thấy bản 

thân sản xuất NLN đã không thu hút được tỷ lệ vốn đầu tư xã hội cao vào khu 

vực trong giai đoạn 2000-2003 bằng các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Trong 

4 năm này vốn đầu tư toàn nền kinh tế tính theo giá 1994 đã tăng từ 110.636 

tỷ VNĐ lên 158.606 tỷ (tăng 43%), nếu tính theo giá hiện hành thì tăng từ 

145.333 tỷ lên 219.675 tỷ (tăng 51%) 

Cơ cấu đầu tư trong nội bộ nông nghiệp cũng được điều chỉnh theo 

hướng tăng tỷ trọng đầu tư cho các ngành có hiệu quả kinh tế xã hội cao như 

đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển 

cây công nghiệp và cây ăn quả, trồng mới và cải tạo rừng cũ... giảm tỷ trọng 

đầu tư cho cây lương thực. Nếu phân tích chi tiết hơn, có thể thấy dịch 

chuyển cơ cấu đầu tư có vai trò quan trọng trong dịch chuyển cơ cấu kinh tế 

khu vực nông nghiệp. 

Bảng 27: Vốn đầu tư từ NSNN cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, 2001-2005 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Thực hiện 2001-2005 STT Mục 
Tổng số Vốn TN Vốn NN 

 Tổng số       
I Ngân sách tập trung       
1 Nông nghiệp 9500 6100 3400
2 Lâm nghiệp 2100 1400 700

Thuỷ lợi  18700 15700 3000
3 

(trong đó sử dụng trái phiếu chính phủ) 1800 1800   
4 Thuỷ sản 1200 1000 200
II Vốn chương trình mục tiêu 17500 12800 800
1 Chương trình 5 triệu ha rừng 4100 4100   
2 Chương trình nứơc sạch và VSMT 3400 2600 800

3 
Chương trình xoá đói giảm nghèo và 
viÖclµm 2700 2700   

4 Chương trình 135 4400 500   
5 Chương trình nuôi trồng thuỷ sản 1500 1500   
6 Tái định cư thuỷ điện Sơn la 1400 1400   

  Nguồn: Vụ NLN, Bộ kế hoạch đầu tư (2005) 
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Đầu tư cho công tác thuỷ lợi, hạ tầng cơ sở nông thôn đã được ưu tiên 

đặc biệt; tuy vậy, việc ưu ái này đã tỏ ra quá mức vì hơn 70% vốn đầu tư vào 

nông nghiệp được dành cho thuỷ lợi, trong khi tỷ trọng trồng trọt trong cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn thấp dưới 60% và tỷ trọng đầu tư cho 

nghiên cứu và phát triển hệ thống giống cây trồng, vật nuôi, phát triển công 

nghệ sinh học, công nghệ chế biến nông sản, phát triển các ngành nghề ở 

nông thôn cũng còn rất thấp. Chi tiêu cho nghiên cứu chỉ chiếm khoảng 1,7% 

tổng chi tiêu cho nông nghiệp trong khi ở Trung quốc con số này là 6% và ở 

Thái lan, Malayxia là 10%11, trong khi đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng 

trong việc thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp. 

Bảng 28: Cơ cấu các luồng vốn đầu tư cho khu vực NLN giai đoạn 2001-2005 (%) 

2001-2005 
TT   1996-2000

2001 2002 2003 2004 2005 

 Tổng số 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Ngân sách 45,8% 48,9% 44,0% 37,7% 36,7% 35,0%

2 Tín dụng 14,3% 14,5% 16,9% 22,2% 23,1% 22,5%

3 
Vốn đóng góp của 
dân, doanh nghiệp 35,0% 36,7% 34,1% 34,9% 35,0% 37,6%

4 FDI 4,9% 0,0% 5,0% 5,2% 5,2% 4,9%

Nguồn: Vụ NLN, Bộ kế hoạch đầu tư (2005) 

Trong giai đoạn kế hoạch 5 năm 2001-2005, so sánh các dòng vốn đầu 

tư cho nông lâm ngư cho thấy vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng cao 

nhất, bình quân 5 năm là 39,3%, tiếp đó là vốn của dân và DN chiếm tỷ trọng 

35,5%, vốn tín dụng nhà nước 20,2 %, vốn nước ngoài (FDI) chiếm tỷ trọng 

rất nhỏ 5%. Tuy nhiên vốn ngân sách nhà nước có xu hướng giảm về tỷ trọng 

trong giai đoạn, trong khi đối với toàn xã hội thì tỷ trọng này tăng lên. Vốn 

tín dụng tăng nhanh nhất, sau đó mới đến vốn của tư nhân và doanh nghiệp 

tăng lên. Điều này cho thấy khả năng tự đầu tư thấp của các doanh nghiệp và 

hộ còn thấp. Vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ 

nhỏ trong suốt cả giai đoạn cho thấy đây chưa phải là lĩnh vực thu hút đầu tư 

nước ngoài. 

                                           
11 Ngân hàng phát triển châu á, Ngân hàng thế giới và UNDP, Việt nam 2010 – Bước sang kỷ nguyên mới,. 
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Nếu so với các giai đoạn trước từ sau cải cách, đầu tư cho nông nghiệp 

đã không tương xứng với đóng góp của nó cho nền kinh tế và với tư cách là 

ngành có hệ số ICOR thấp nhất trong khi tạo ra được việc làm trên 1 đồng 

vốn nhiều nhất. Tỷ trọng vốn đầu tư cho nông nghiệp trong tổng số vốn đầu 

tư phát triển toàn xã hội tính chung 10 năm 1990-1999 là 10,1%, trong đó 

1990-1994 là 12,8%, 1995-1999 là 7,5%, kém xa so với tỷ trọng nông nghiệp 

trong GDP, trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước hay số việc làm mà nông 

nghiệp tạo ra cho nền kinh tế. Đầu tư của nước ngoài vào khu vực nông lâm 

ngư nghiệp chỉ chiếm 6% trong giai đoạn 1994-1999. Tính đến cuối 2000, có 

340 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào nông nghiệp với số vốn tổng 

cộng là 230 triệu đô la Mỹ. Phần lớn số vốn này tậo trung vào các lĩnh vực 

trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản, chế biến nông sản và thức ăn gia súc12. Để 

khắc phục tình trạng này, chính phủ đã ban hành chính sách ưu đãi đầu tư 

nước ngoài vào khu vực nông nghiệp đối với các ngành như giống chăn nuôi, 

cây trồng nhằm xuất khẩu, sản xuất thịt và sữa, sản xuất và chế biến gỗ, sản 

xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y và máy nông nghiệp13. 

Tóm lại, về cơ cấu đầu tư cho nông lâm ngư, trong cả thời gian dài 

chúng ta chưa thu hút được các nguồn vốn, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, 

thậm chí về tỷ trọng còn giảm đi. Trong thời gian qua chỉ có vốn tín dụng 

tăng nhanh nhất. 

Đánh giá mức độ đóng góp của chi tiêu công của nhà nước cho các 

lĩnh vực chính cho khu vực nông thôn, bảng dưới đây cho thấy đầu tư cho 

nghiên cứu nông nghiệp có tác dụng lớn nhất trong việc tăng sản lượng nông 

nghiệp, tiếp đến là đầu tư vào đường xá. Đầu tư vào thuỷ lợi cho thấy hiệu 

quả thấp nhất. Trong số đầu tư vào thuỷ lợi ở các vùng, đầu tư ở các vùng 

chưa có thủy lợi nhiều như Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu long có hiệu 

quả rõ nét nhất, ngược lại hiệu quả thấp nhất ở Duyên hải Nam Trung bộ. 

Đầu tư vào đường xá và giáo dục cũng có hiệu quả nhất ở đồng bằng sông 

Cửu long.  

Đầu tư cho thuỷ lợi và cơ giới hoá nông nghiệp cũng có nhiều thay đổi. 

                                           
12 Thông tấn xã Việt nam, Đầu tư nước ngoài cho nông nghiệp Việt nam, Hà nội, 12/2002. 
13 Asia Pulse Pte Ltd, Viêt nam ưu tiên cho đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp, Hà nội, 04/2001. 
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Theo điều tra 2001 của TCTK, số trạm bơm do nhà nước quản lý tăng 36,4%, 

số trạm bơm do xã quản lý tăng 3,9%. Do sự tham gia tích cực vào đầu tư 

thuỷ lợi của cả nhà nước và hộ nông dân nên diện tích tưới tiêu chủ động đã 

tăng 36,4% từ 1994 đến 2001 và đạt 2,73 triệu ha cây hàng năm. Các vùng có 

tỷ lệ tưới chủ động cao là đồng bằng sông Hồng đạt 82,9%. Các vùng thủy 

lợi kém phát triển là Tây bắc và Tây nguyên. Hiện nay, trên toàn quốc, diện 

tích tưới lúa chủ động đã đạt 84,8% là một tỷ lệ cao, trong khi đó rau màu và 

cây công nghiệp mới đạt 41,3%. Nhiều nghiên cứu cũng kết luận về tính hiệu 

quả của thuỷ lợi quy mô nhỏ đối với miền núi so với các công trình lớn. 

Đồng thời đầu tư các công trình thuỷ lợi phải đi đôi với đầu tư phát triển thể 

chế quản lý thuỷ lợi của công trình thì mới đảm bảo hiệu quả hoạt động. 

Cơ giới hoá nông nghiệp cũng có tốc độ phát triển nhanh trong giai 

đoạn 1994-2001. Diện tích cày bừa bằng máy tăng từ 33,8% năm 1994 lên 

52,5% năm 2001. Các vùng đồng bằng lớn là sông Hồng và sông Cửu long có 

tốc độ cơ giới hoá nhanh hơn các vùng khác. 

Bảng 29:  Đầu tư của nhà nước cho nông thôn và sản lượng nông nghiệp 

(Tỷ lệ giá trị sản lượng trên chi tiêu tính theo đồng, năm 2002) 
Vùng Nghiên cứu NN Thuỷ lợi Đường xá Giáo dục 

Cả nước 7,91 0,67 4,82 2,66 
Miền núi phía bắc  0,43 3,19 1,79 
Đồng bằng sông Hồng  0,55 6,17 2,46 
Bắc Trung bộ  0,43 6,17 2,0 
Duyên hải Nam Trung bộ  0,39 2,83 1,63 
Tây nguyên  1,17 6,71 3,94 
Đông Nam bộ  0,97 2,34 1,68 
Đồng bằng sông Cửu long  1,13 7,86 5,47 

Nguồn:  Fan, Phạm Lan Hương, Trịnh Quang Long do Ngân hàng thế giới dẫn, 2003 

Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn có chuyển biến tích cực đặc biệt trong 

hai lĩnh vực điện nông thôn và đường giao thông nông thôn. Năm 2001, toàn 

quốc có 89,7% số xã có điện và tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1994 - 2001 

là 6,05%/năm. Vùng đồng bằng sông Hồng đã đạt gần 100% số xã có điện, 

trong khi đó các vùng miền núi có tốc độ tăng khá nhanh trong giai đoạn vừa 

qua. Đường giao thông nông thôn cũng đóng góp khá lớn vào việc giao lưu 

hàng hoá. Năm 2001 đã có 94,2% số xã của toàn quốc có đường ô tô đến 
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trung tâm xã, tăng 9,2% so với 1994. Các vùng như Tây bắc và đồng bằng 

sông Cửu long có tỷ lệ đường giao thông nông thôn thấp.  

Mạng lưới chợ nông thôn khá ổn định, chiếm khoảng 56% số xã có 

chợ năm 2001. Đến năm 2003 cả nước có 8751 chợ, trong đó chợ nông thôn 

chiếm 76,1%. Sau hai năm thực hiện chính sách phát triển chợ của Chính 

phủ, các tỉnh đã xây mới 501 chợ nông thôn. Hệ thống này đã bước đầu thúc 

đẩy lưu thông hàng hoá ở nông thôn. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp 

chợ xây dựng không đúng chỗ, bỏ hoang, gây lãng phí đầu tư. Việc xây chợ 

cần dựa trên các nghiên cứu về thị trường địa phương và có sự tham gia của 

các tác nhân buôn bán địa phương, chứ không để chính quyền địa phương 

quản lý độc quyền như hiện nay. 

Mạng lưới thông tin nông thôn phát triển khá nhanh nhờ có đầu tư tập 

trung. Năm 2001, cả nước có 72% số xã có trạm bưu điện, tăng 16% so với 

1994.  Mạng lưới trạm y tế xã đã phủ kín 99,5% số xã năm 2001, so với 

93,2% năm 1994.  Trường tiểu học đạt gần 100% số xã năm 2001. Trường 

trung học cơ sở đạt 84,4%, tăng 12,3% so với 1994. 

Trong khu vực nông nghiệp, các trang trại có mức đầu tư cao hơn các 
hộ nông dân quy mô nhỏ. Các trang trại có mức đầu tư lớn nhất là chăn nuôi, 
trung bình 236 triệu đồng (TCTK, 2001), tiếp đến là cây lâu năm 207 triệu 
đồng, các loại khác có mức đầu tư dưới 100 triệu đồng. Tuy vậy các chủ 
trang trại còn khó vay vốn của ngân hàng: họ tự túc vốn tới 84,3%, trong khi 
vay ngân hàng chỉ chiếm 12,8%. Vốn vay ngân hàng trung bình của một 
trang trại là 17,2 triệu đồng, tức là ở mức rất thấp so với nhu cầu và như vậy 
hiện có khoảng 68,9% trang trại thiếu vốn đầu tư. Vấn đề chính sách khuyến 
khích về mặt tín dụng cần phải được đề cập ở đây vì nó chưa thực sự tạo 
thuận lợi cho kinh tế trang trại phát triển theo như tư tưởng chỉ đạo của Đảng 
và nhà nước.  

Điều tra hộ nông dân năm 2000 cho thấy mức độ chung về vốn đầu tư 
là của hộ nông dân nói chung là 3,5 triệu đồng/hộ. Cơ cấu vốn của hộ chiếm 
phần lớn là đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản chiếm 75,3%, vốn lưu 
động chiếm 18%; còn lại vốn đầu tư khác chiếm 6,6%.  Theo nguồn vốn, các hộ 
nông dân có 82,75% là vốn tự có; vay ngân hàng chiếm 14,4%, còn lại là các nguồn khác.  
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Tín dụng và tài chính nông thôn 

Về tình hình dịch vụ tín dụng, một trong những dịch vụ có tác động 
trực tiếp đến khả năng đầu tư của hộ nông dân đã có một số thay đổi trong 
thời gian qua với sự đóng góp của khu vực chính thức và không chính thức. 
Theo điều tra Mức sống dân cư năm 1997-1998, các ngân hàng quốc doanh 
cho vay đối với khu vực nông thôn chiếm 40%, vay của thân nhân chiếm 
24,2%, còn lại là các nguồn khác. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 
thôn chiếm đa số thị phần và đã có số hộ nông dân khách hàng tăng từ 9% 
lên 40% trong thời gian 1994-199714. Ngân hàng người nghèo được tách ra 
khỏi Ngân hàng NN&PTNT từ năm 1996 với mục tiêu phục vụ người nghèo 
như một đối tượng ưu tiên. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng tham 
gia lĩnh vực tín dụng nhỏ nông thôn, nhưng mới chỉ chiếm 4% của toàn bộ tín 
dụng nông thôn15.  

Bảng 30:  Kết quả cho vay của các tổ chức tín dụng nông thôn. 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Dư nợ (Tỷ đồng VND, %) 
NHNo 17,547 

85.9 
22,484

86.1
27,382

85.3
32,210

84.5
43,941 

86.2 
60,041

87.7
Ngân hàng CS XH 1,769 

8.7 
2,257

8.6
3,100

9,7
3,897
10.2

4,704 
9.2 

6,194
9.0

Quỹ TDND 1,122 
5.5 

1,375
5.3

1,613
5.0

1,969
5.2

2,354 
4.6 

2,259
3.3

Cộng 
(1996=100) 

20,438 
(100) 

26,116
(128)

32,095
(157)

38,076
(186)

55,999 
(274) 

68,494
(335)

Tiền gửi (Tỷ VND, %) 
NHNo 7,965 

90.0 
10,779

91.2
11.870

90.7
19,472

92.7
24,216 

93.3 
30,876

93.9
Ngân hàng SCXH 21 

0.2 
22
0.2

29
0.2

33
0.1

38 
0.1 

52
0.2

Quỹ TDND  862 
9.7 

1,013
8.6

1,189
9.1

1,505
7.2

1,713 
6.6 

1,952
5.9

Tổng số 
(1996=100) 

8,848 
(100) 

11,814
(134)

13,088
(148)

21,010
(237)

25,967 
(294) 

32,880
(372)

 Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính 

sách xã hội, và Quỹ Tín dụng Nhân dân (số liệu ở thời điểm cuối năm) 

                                           
14 Phạm Vũ Lửa Hạ, Phát triển hệ thống tín dụng nông thôn, trong sách Làm gì cho nông thôn Việt nam, 
Phạm Đõ Chí chủ biên, 2003. 
15 McCarty A., 2001, Tín dụng vi mô ở Việt nam : điều tra về hình thức hoạt động và kết quả. Ngân hàng 
nhà nước Việt nam và Cơ quan phát triển quốc tế Anh. 
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Vốn cho vay của nhà nước đối với khu vực nông thôn có xu hướng 

tăng về sô lượng và tỷ trọng và được thực hiện theo nhiều kênh khác nhau 

như Ngân hàng nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ hỗ 

trợ phát triển, các chương trình mục tiêu của chính phủ... Năm 2004, dư nợ 

của 4 Ngân hàng thương mại quốc doanh và Ngân hàng chính sách xã hội đạt 

102692 tỷ đồng, tăng 22% so với 1993, chiếm tỷ trọng 23,6% tổng dư nợ của 

toàn bộ nền kinh tế. Cho đến tháng 6/2001, các Ngân hàng NN&PTNT chiếm 

66,8%, Ngân hàng phục vụ người nghèo chiếm 7,4% tổng dư nợ của các 

ngân hàng nhà nước đối với khu vực nông thôn16. Từ năm 1998 đến 2001 số 

dư nợ cho vay của các ngân hàng này đã tăng 47%, chứng tỏ nhu cầu về tín 

dụng vi mô đang tăng mạnh. 

Tín dụng qua Quỹ Hỗ trợ phát triển: thực hiện cho vay để đầu tư theo 

các dự án, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư.  

Theo tinh thần của Nghị định 106, trong thời gian vừa qua Nhà nước 

đã cho vay hàng nghìn dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

thông qua Quỹ HTPT. Tổng dư nợ của Quỹ HTPT ước đạt xấp xỉ 15 nghìn tỷ 

đồng. 

Tín dụng của quỹ hỗ trợ phát triển cho khu vực sản xuất NLN nghiệp 

tập trung vào: (1) Chế biến nông, lâm sản, thuỷ sản và thức ăn gia súc, nuôi 

tôm, sản xuất và chế biến muối công nghiệp và muối ăn, (2) Chăn nuôi, trồng 

trọt và nuôi trồng hải sản (chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây nông nghiệp 

và cây lương thực, cây công nghiệp, trồng rừng nguyên liệu phục vụ công 

nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản; (3) các dự án đầu tư thiết bị phục vụ nông 

nghiệp, cơ khí nông nghiệp, CSHT phục vụ nông nghiệp.  

Ngoài ra năm 2000 Quỹ đã cho vay khoảng 1000 tỷ đồng; năm 2003-

6.350 tỷ đồng cho mục đích hỗ trợ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Những 

ngành hàng được hỗ trợ chủ yếu gồm: thuỷ sản 2.595,2 tỷ đồng; gạo 2.047 tỷ 

đồng); trồng điều 358,8 tỷ. Năm 2004, tổng nguồn vốn thực hiện qua Quỹ là 

5.000 tỷ đồng. 

                                           
16 Nguyễn Đức Hoàn, Vốn tín dụng ngân hàng phát triển NN nước ta trong giai đoạn mới. Tạp chí phát triển 
kinh tế, Đại học kinh tế TPHCM. 10/2001. 
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Năm 2004, có 902 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và 24 chi nhánh Quỹ 

tín dụng nhân dân trên toàn quốc đã huy động vốn tại chỗ và cho vay với dư 

nợ 5590 tỷ đồng. 

Tín dụng qua các chương trình mục tiêu của nhà nước: 

-  Chương trình phát triển 5 triệu ha rừng (1998-2010): tổng kinh phí 

thực hiện chương trình này lên đến 8500 tỷ đồng.      

-  Chương trình XĐGN và tạo việc làm (2001-2005) theo quyết định 

143: Tổng kinh phí để thực hiện chương trình là 22580 tỷ đồng, trong đó 

16245 tỷ đồng dành cho công tác XĐGN và 6335 tỷ đồng dành cho phát 

triển các hoạt động SXKD và ưu tiên cho hoạt động tạo việc làm mới 

-  Chương trình 135 (2001-2005): Trong giai đoạn 1998-2003, tổng 

kinh phí đã giải ngân của chương trình là 5618 tỷ đồng, trong đó phần lớn 

dành cho xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng (4074 tỷ đồng); xây dựng 

các trung tâm cụm xã tại các xã (1381 tỷ đồng); đaò tạo cán bộ xã (43 tỷ 

đồng), quy hoạch dân cư (20 tỷ đồng) và kinh phí để ổn định phát triển sản 

xuất (100 tỷ đồng). 

-  Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia trong giai 

đoạn 2004-2005 đã phê duyệt 122 dự án với hỗ trợ 136,6 tỷ đồng nhằm đẩy 

mạnh lưu thông hàng hoá. 

-  Chương trình kiên cố hoá kênh mương: Chương trình có mục tiêu 

củng cố, nâng cấp các hồ, đập, các kênh tưới tiêu và các kênh dẫn nước chưa 

được kiên cố hoá tại các vùng thiếu nước. 

Tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng NN&PTNT cũng 

khác nhau giữa các vùng kinh tế. Vùng Đồng bằng sông Hồng có mức độ tiết 

kiệm thông qua vốn gửi vào ngân hàng cao hơn nhiều so với vốn vay, chứng 

tỏ cơ hội đầu tư trong nông thôn thấp. Trái lại tại đồng bằng sông Cửu long 

mức cho vay cao hơn mức vốn huy động khá nhiều. 

Theo nghiên cứu của Viện chính sách lương thực thế giới (IFPRI) và 

Bộ NN&PTNT (2002), ở đa số các vùng sinh thái (trừ Tây nguyên), tín dụng 

chủ yếu sử dụng để mua thức ăn chăn nuôi và đầu vào của sản xuất, chiếm 
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36% đến 66% tổng số tín dụng đi vay của nông dân. Theo điều tra, chỉ có 

45% số hộ thoả mãn về nhu cầu tín dụng. Các vùng thoả măn về tín dụng là 

các vùng nghèo, có nhu cầu tín dụng thấp như Tây bắc và miền Trung. Các 

vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu long chỉ có 35 đến 39% 

số hộ thoả mãn nhu cầu về tín dụng. Có nhiều lý do giải thích việc nông dân 

không vay được tín dụng như: ở miền Nam, có 50% số hộ trả lời là do thiếu 

bảo lãnh, trái lại ở miền Bắc các hộ cho rằng thủ tục rườm rà và lãi xuất cao...  

Bảng 31:  Nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay theo vùng kinh tế của Ngân hàng 

NN&PTNT tính đến cuối 2001. 

Vốn huy động Dư nợ cho vay 

Tên vùng Số lượng 

(Tỷ đồng) 
Tỷ lệ (%) 

Số lượng 

(Tỷ đồng) 
Tỷ lệ (%) 

Miền núi phía bắc 7852 11,7 6065 10,1 

Đồng bằng sông Hồng 29780 44,3 14690 24,5 

Bắc Trung bộ 4284 6,4 4420 7,4 

Duyên hải Nam Trung 
bộ 

5750 8,5 6060 10,1 

Tây nguyên 2332 3,5 4520 7,5 

Đông Nam bộ 11583 17,2 10267 17,1 

Đồng bằng sông Cửu 
long 

5714 8,5 13999 23,3 

 Nguồn: Lê Văn Sở (2002)17 

Về tình hình tín dụng của khu vực công nghiệp nông thôn, điểm cần 

chú ý là khả năng tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn của các doanh nghiệp quốc 

doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh so với các hộ doanh nghiệp 

nông thôn18. Các doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng quốc doanh trung 

bình có 2.400 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng, tương đương với 22 triệu 

đồng cho một lao động. Các doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng ngoài 

quốc doanh trung bình có khoảng 140 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng, 

                                           
17 Ngân hàng NN và PTNT Việt nam với kinh tế nông nghiệp và nông thôn, Tạp chí lý luận chính trị, Học 
viện Chính trị quốc gia HCM. 7/2002. 
18 UNIDO, 2000. Phát triển công nghiệp nông thôn ở Việt Nam. Chiến lược tạo việc làm và phát triển cân 
đối giữa các vùng. Dự án VIE/98/022/08/UNIDO do UNDP tài trợ hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
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tương đương khoảng 6 triệu đồng cho một lao động. Các hộ doanh nghiệp 

chuyên và hộ kiêm trung bình chỉ có 6-7 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng, 

tương đương với 2 triệu đồng cho một lao động.  

Hình 6: Tỷ lệ hộ nông dân vay tín dụng theo các vùng 
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Nguồn: IFPRI và Bộ NN và PTNT (2002) 

Chính sách về đầu tư và tín dụng phát triển kinh tế nông thôn.   

 Chính sách về đầu tư: (1)Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTW 

Đảng khoá IX về đẩy nhanh CNH, HĐH NN&NT thời kỳ 2001-2010 quy 

định về phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị hoá nông thôn (2)Quyết định số 

184/2004/QĐ-TTg, ngày 22/10/2004, của Chính phủ về sử dụng vốn tín dụng 

đầu tư phát triển của nhà nước để tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá 

kênh mương, phát triển đường GTNT, CSHT nuôi trồng thuỷ sản và CSHT 

ngành nghề nông thôn giai đoạn 2006-2010; (3)Nghị định 43/1999/NĐ-CP, 

Chính phủ về tăng cường đầu tư thông qua thành lập hệ thống Quỹ Hỗ trợ 

phát triển nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng phát triển của 

Nhà nước; (4)Nghị định số 106/2004/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2004, của 

Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển (thay thế Nghị định 143); (5)Quyết 

định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của TTgCP về Chương trình đầu tư 

phát triển KTXH các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
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Chính sách về tín dụng: (1)Quyết định 67/1999/QĐ/-CP, ngày 

30/3/1999, của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng phục vụ 

PTNN-NT, cho vay đến hộ nông dân dưới 10 triệu đồng không phải thế chấp 

tài sản; Quyết định 148/1999/QĐ-TTg, ngày 7/7/1999, của Thủ tướng Chính 

phủ về hộ nông dân nộp đơn xin vay và giấy xác nhận của UBND phường, 

xã, thị trấn; (2)Nghị định 178/CP ngày 29/12/99 quy định hộ khách hàng có 

uy tín được ngân hàng chọn cho vay không cần bảo đảm bằng tài sản; 

(3)Quyết định số 189/1999/QĐ-NHNN, ngày 1/6/1999 của Thống đốc 

NHNNVN về bình đẳng hoá lãi suất giữa khu vực nông thôn và thành thị; 

(4)Nghị định số 106/2004/NĐ-CP, ngày 01/4/2004, của Chính phủ về tín 

dụng đầu tư phát triển (thay thế Nghị định số 43/1999/NĐ-CP. 

Nhìn chung quan hệ giữa nông dân và hệ thống tín dụng hiện nay của 

nhà nước còn có các khó khăn sau: 

-  Huy động tiền gửi ở khu vực nông thôn của các tổ chức tín dụng 

nông thôn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng luồng tín dụng huy động từ khu 

vực thành thị có thể ngày càng lớn. 

-  Thị trường tín dụng nông thôn ở Việt Nam bị phân đoạn theo hướng 

khu vực chính thức cho vay đầu tư phục vụ các hoạt động sản trong khi đó tín 

dụng của khu vực phi chính thức bổ sung cho phần vay không đủ từ các 

nguồn cho vay chính thức. 

-  Nhu cầu vay vốn của người dân cao, trong khi các tổ chức tín dụng 

vẫn hạn chế mức tín dụng đối với các khách hàng ở khu vực nông thôn, đặc 

biệt là hộ và HTX . 

-  Món vay trung bình của hộ nông dân vẫn nhỏ, chưa đáp ứng được 

nhu cầu đầu tư, nhất là đầu tư mới công suất sản xuất-kinh doanh, địa bàn 

phục vụ rộng dẫn đến chi phí giao dịch cao và hiệu quả thấp, nông dân chưa 

quen với dịch vụ tín dụng thương mại dẫn đến tâm lý chờ đợi giúp đỡ, hỗ trợ, 

dè dặt trong quyết định vay thương mại đầu tư. 

• Kỳ hạn tín dụng chưa thích hợp với tính đa dạng của chu kỳ sản 

xuất nông nghiệp.  
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• Hệ thống cho vay tiếp cận nông dân một cách rộng rãi chưa được 

hình thành và thiếu các thể chế điều phối, thu nợ... nhằm giảm rủi ro của tín 

dụng. 

• Việc triển khai văn bản chưa được thực hiện tới tất cả các cấp, từ 

nhận thức, nắm vững nội dung chính sách của cán bộ lãnh đạo, nghiệp vụ của 

ngành ngân hàng, các cấp uỷ chính quyền đến người dân là các đối tượng 

khách hàng tổ chức tín dụng. Khả năng của nông dân trong việc xây dựng dự 

án vay tín dụng yếu 

5. Chuyển dịch cơ cấu công nghệ và kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn. 

Về các yếu tố giải thích tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp từ sau Đổi 

mới, nghiên cưú về năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) cho phép giải thích tăng 

trưởng của khu vực nông lâm ngư. Trong giai đoạn 1985-1989, năng suất yếu 

tố tổng hợp hay công nghệ đóng góp lớn vào việc tăng sản lượng nông nghiệp 

đến 55,5% do có thay đổi các thể chế của Đổi mới tạo điều kiện thuận lợi. 

Trái lại trong giai đoạn 1990-1999, yếu tố TFP có vai trò giảm dần và chỉ 

chiếm 5,4% của giai đoạn cho thấy hệ thống sản xuất của khu vực nông 

nghiệp đã đi đến mức giới hạn, với một trình độ công nghệ nhất định, tác 

động của thay đổi thể chế của Đổi mới dần dần giảm đi26. 

Bảng 32:  Các yếu tố giải thích tăng trưởng nông nghiệp ở Việt Nam 

Đóng góp vào tăng sản lượng nông nghiệp 
Yếu tố 

1985-1989 1990-1999 

Lao động 20,9 14,1 

Vốn 0,9 11,1 

Máy kéo -9,6 14,0 

Bơm tưới -4,9 4,9 

Phân bón 37,3 50,6 

TFP 55,3 5,4 

Sản lượng nông nghiệp 100,0 100,0 

Nguồn: Nguyễn Ngọc Quế và Goletti (2001) 

Mức đóng góp về công nghệ giảm chủ yếu do đầu tư cho khoa học 

công nghệ nông nghiệp của nước ta còn thấp. Năm 2000, mức đầu tư này chỉ 
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chiếm 2,5% tổng chi tiêu của nhà nước cho khu vực nông nghiệp và cho đến 

năm 2003 mới chỉ đạt 300 tỷ đồng19. Mức đầu tư này rất thấp so với các nước 

trong khu vực như đã thảo luận trong mục cơ cấu đầu tư. Tuy nhiên, trong 

nông nghiệp, các công nghệ mới đã được ứng dụng. 

Tiến bộ về giống cây trồng và vật nuôi 

Từ  1990 - 2000 có  84 giống lúa (miền Bắc là 45 giống), 15 giống cây 

có củ, 20 giống đậu và lạc, 46 giống khu vực hoá, quy trình sản xuất hạt lúa 

lai… được Bộ NN & PTNT công nhận là các tiến bộ KH-CN. Các giống ngô 

lai, các giống cây ăn quả cây công nghiệp dài ngày đều được tuyển chọn và 

đưa vào sản xuất. Tiến bộ về giống gia súc như:  lợn lai 3 máu ngoại và 4 

máu ngoại; gà lai dòng ngan Pháp siêu nặng… 

Từ 2000 đến 2004, chương trình giống quốc gia đã chọn tạo ra 87 

giống cây trồng vật nuôi, đưa tỷ trọng áp dụng giống mới lên 35% trong sản 

xuất, với 479,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó các địa phương đã trợ giúp nông dân 

trên 300 tỷ đồng. 

 Tiến bộ về công nghệ canh tác 

Công nghệ sản xuất mới như : sản xuất hạt giống lúa lai; cấy mô;  sản 

xuất khoai tây lai và khoai tây sạch bệnh, đặc biệt công nghệ sản xuất rau 

quả sạch. Từ 1990-2000 có 49 tiến bộ về kỹ thuật canh tác, 10 quy trình sản 

xuất được Bộ NN & PTNT tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng trong thực tiễn sản 

xuất.  

Tiến bộ về chuyển dịch  cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên các loại đất, đặc biệt trên đất 

chuyên lúa và đất đồi. Sự thay đổi về cơ cấu mùa vụ, sự thay đổi cơ cấu giống 

lúa là nguyên nhân chủ yếu làm tăng năng suất lúa của ĐBSCL(trên 70% 

diện tích cấy giống mới năm 2001). Phương thức canh tác đa dạng hoá từ lúa 

sang vườn ao ở ĐBSH, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, mô hình  VAC .Thay 

đổi cơ cấu giống trong chăn nuôi bò sữa,  gia cầm và lợn. 

                                           
19 Bộ NN và PTNT. 2004.  
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Hệ thống khuyến nông  đã thực hiện tốt việc chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật và công nghệ mới cho nông dân theo các chương trình khuyến nông có 

hiệu quả (như đưa tỷ lệ giống lúa lai từ 0% tăng lên 5-10%; ngô lai 60%; bò 

lai sind 25%; lợn có tỷ lệ nạc cao 20%, giống mía mới 60%), nâng cao trình 

độ dân trí và KH-CN nông, lâm, ngư Việt Nam, góp phần quan trọng vào 

thành tích phát triển nông nghiệp đỉnh cao. 

Tiến bộ về cơ giới hoá nông nghiệp, thuỷ sản 

Đến 2004,  toàn ngành nông nghiệp có 250000 máy kéo các loại, tăng 

1,64 lần so với 2000; tổng công suất khoảng 4,3 triệu mã lực, tăng 13%/năm. 

Trong đó 95% máy kéo do nông dân mua sắm để sử dụng và làm dịch vụ. 

Nhiều khâu trong sản xuất đạt tỷ lệ cơ giới hoá cao như làm đất 67%, tưới 

tiêu nước 80,3%, vận chuyển 65,6%, tuốt lúa 83,6%, xay xát 89,5%... Toàn 

ngành thuỷ sản có 81800 tàu thuyền, tổng công suất 4 triệu mã lực, trong đó 

tàu đánh bắt xa bờ có 6075 chiếc. Các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản đều được 

trang bị máy móc tiên tiến. 

Đội ngũ nghiên cứu nông nghiệp không ngừng phát triển và đóng vai 

trò then chốt trong thành công của Đổi mới. Hiện cả nước có 27 Viện nghiên 

cứu nông nghiệp trực thuộc Bộ NN và PTNT, với tổng số 4874 cán bộ nghiên 

cứu, trong đó có 46,5% có trình độ đại học và 12,2% trên đại học.  Từ  1995- 

2000 đã triển khai 220 lượt đề tài nghiên cứu, bình quân 1 đề tài là 44,3 triệu. 

Những đề tài này đã nghiệm thu, trong đó có 37 đề tài được công nhận là 

những tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất.  

Trong giai đoạn 2000-2004, Bộ khoa học đã tiến hành 23 đề tài nghiên 

cứu và 04 dự án thử nghiệm phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn 

với 54,5 tỷ đồng, 163 dự án nông thôn miền núi với 92,8 tỷ đồng. Các bộ 

nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp được nâng cấp hiện đại hoá từ vốn phát 

triển khoa học công nghệ với 300 tỷ đồng. 

6. Cơ chế, chính sách công nghệ phát triển kinh tế nông thôn  

Tư tưởng của chính sách công nghệ đối với kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn giai đoạn 2001-2005 được xác định tại điểm 4 phần III của Nghị quyết 

số 06/NQ-TƯ ngày 10/11/1998 về một số vấn đề phát triển nông nghiệp, 
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nông thôn; Chỉ thị số 63 của Ban chấp hành TƯ Đảng Ngày 28/2/2001 về 

đẩy mạnh nghiên cứu,ứng dụng KH&CN; Nghị quyết hội nghị lần thứ năm 

BCHTW Đảng khoá IX về CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-

2010 chỉ đạo coi đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KHCN vào 

sản xuất là khâu đột phá quan trọng nhất để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, 

nông thôn; Kết luận của hội nghị VI TƯ khóa IX về phát triển khoa học công 

nghệ và đã đặt ra nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thành tựu khoa 

học và công nghệ cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tư 

tưởng chính sách này đã được thể chế hóa tại: Luật KH&CN thông qua ngày 

9/6/2000; Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày17/10/2002 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật KH&CN; Nghị định 119/1999/NĐ-CP về một số 

chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào 

hoạt động KH&CN; Quyết định 188/2002/QĐ-TTg, ngày 31/12/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện kết luận của hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành TƯ khoá IX về 

KH&CN. Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010. Một số 

hạn chế về chính sách công nghệ 

-  Văn bản về chính sách KHCN nhiều, được ban hành qua nhiều năm 

nhưng ít được kết nối với nhau và thiếu cơ chế triển khai. 

-  Các Viện nghiên cứu KHCN nông nghiệp tập trung và phân bổ 

không đều, chủ yếu ở các thành phố lớn, gây bất lợi cho nghiên cứu và thực 

hiện các chương trình PTNN ở các vùng sinh thái khác nhau. 

-  Công tác nghiên cứu khoa học chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách 

nhà nước, nhưng mức chi thấp, chưa được xã hội hoá. Phần lớn trang thiết bị 

nghiên cứu, thí nghiệm lạc hậu vì trang bị đã quá cũ. 

-  Lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật đông nhưng không mạnh. 

Thiếu chính sách về thu hút con người gây nên hiện tượng chảy máu chất 

xám  sau khi đào tạo sau đại học. Cần có chính sách thúc đẩy phát triển thị 

trường công nghệ để định hướng cho nghiên cứu. 

-  Hệ thống khuyến nông hiện nay chưa đủ mạnh để chuyển giao kết 

quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp vào sản xuất. Mối liên hệ 
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giữa khuyến nông và cơ sở nghiên cứu còn yếu, tính hợp tác chưa cao, chưa 

đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng chính là nông dân. 

-  Khả năng tiếp nhận và ứng dụng KHCN của nông dân còn hạn chế 

do trình độ học vấn thấp.   

VII.  Thay đổi cơ cấu của thị trường xuất Khẩu và trong nước 

1. Cơ cấu và tăng trưởng xuất khẩu 

Xuất khẩu của Việt nam đã có bước nhảy vọt trong những năm 1990 

và đạt giá trị hơn 16 tỷ USD năm 2002, tức là gần 50% của GDP. Tuy nhiên, 

trong vài năm gần đây, tăng trưởng xuất khẩu nông sản có xu hướng chững 

lại và tỷ trọng xuất khẩu của nông nghiệp có xu hướng cố định xung quanh 

30%. Đây là mức cao hơn bình quân xuất khẩu nông sản của thế giới là 9%. 

Riêng năm 2002, tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, ngư nghiệp có xu hướng 

tăng nhanh hơn xuất nhập khẩu nói chung. Vai trò của thị trường trong nước 

ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất. 

Bảng 33:  Quan hệ tăng trưởng GDP và hoạt động xuất khẩu 

Năm 

Giá trị xuất 
khẩu 

(triệu usd) 

Tăng trưởng 
xuất khẩu 

(%) 

Tăng 
trưởng GDP

(%) 

Giá trị xuất 
khẩu NN 

(triệu usd)

Tăng 
trưởng XK 

NN  (%) 

Tỷ trọng XK  
nông nghiệp 

(%) 

1990 2404,0 23,5 5,1 1151,5 12,9 47,9 

1996 7255,9 33,2 9,3 3069,2 21,9 42,3 

1997 9185,0 26,6 8,2 3242,3 5,6 35,3 

1998 9360,3 1,9 5,8 3322,9 2,5 35,5 

1999 11540 23,3 4,8 3773,6 13,6 32,7 

2000 14483 25,5 6,8 4350,7 15,3 30,1 

2001 15029 3,8 6,9 4414,0 0,7 29,4 

2002 16706 11,2 7,0 5011,7 13,5 30,0 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2002) 

Về cơ cấu chủng loại hàng hoá xuất khẩu trong giai đoạn trước 2000, 

tỷ trọng xuất khẩu thô còn cao. Trong giai đoạn 2000 - 2003, tỷ trọng này đã 

có xu hướng giảm chậm, thể hiện xu hướng thay đổi về chiến lược xuất khẩu. 
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Về xuất khẩu hàng hoá nông lâm thuỷ sản 2001 - 2003 có một số mặt hàng 

có tốc độ tăng trưởng cao như thuỷ sản 15,9%; cao su 30%, lạc nhân 16%, 

hạt điều 11%, còn lại nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng thấp hoặc âm do xu 

hướng giảm giá chung của thị trường thế giới. 

Bảng 34:  Phân loại theo trị giá hàng xuất khẩu năm 2000-2003 theo phân loại của 

tiêu chuẩn ngoại thương (SITC) 

 2000 2001 2002 6 tháng 2003 

  Hàng thô hay sơ chế 55,8 53,3 51,3 49,5 

  Hàng chế biến hay tinh chế 44,2 46,7 48,7 50,5 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2003)  

2. Phát triển và tăng trưởng của thị trường trong nước. 

Hoạt động thương mại của thị trường trong nước đã có bước phát triển 

khá. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 

13,5% trong giai đoạn 1996 - 2002. Chủ trương kích cầu của Chính phủ (từ 

năm 1997) thông qua nhiều chính sách khác nhau đã có tác dụng cụ thể, cùng 

với nhu cầu ngày càng tăng của dân cư. Theo đánh giá của các chuyên gia 

kinh tế thì tốc độ tăng tiêu dùng của nhà nước là -5,7% năm 1999 lên 5,4% 

năm 2002, trong khi đó tiêu dùng của tư nhân tăng từ 2,65% năm 1999 lên 

7,1% năm 2002.  

Thị trường thực phẩm trong nước cũng trở nên rất quan trọng so với thị 

trường xuất khẩu. Từ năm 1993 đến 2002, tổng giá trị của thị trường thực 

phẩm trong nước đã tăng gấp đôi. Sự tăng trưởng của thị trường trong nước 

gắn liền với tăng trưởng dân số nhưng cũng có liên quan đến tăng chi tiêu của 

mỗi người dân. Tiêu dùng tăng lên không liên quan đến khối lượng thực 

phẩm tiêu thụ tăng lên và nhu cầu thị trường ngày càng tăng để cung cấp cho 

các vùng nông thôn cũng như các vùng thành thị. Chúng ta cần phải ghi nhận 

mức độ quan trọng của thị trường thành phố: năm 2002, thị trường được phân 

chia như sau: 60 % giá trị cho người tiêu dùng nông thôn và 40 % giá trị cho 

người tiêu dùng thành phố trong khi họ chỉ chiếm 20% tổng dân số. Sự phát 

trỉên của thị trường trong nước còn dẫn đến đa dạng về nhu cầu chủng loại 

nông sản, làm động lực cho đa dạng hoá nông sản hàng hoá. 
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Bảng 35:  Chuyển dịch của thị trường thực phẩm ở nông thôn và thành phố 

 1993 1998 2002 

Giá trị tiêu dùng thực phẩm của người thành 
phố (nghìn đồng/người/năm) 

1455  1830  
2302 

Giá trị tiêu dùng thực phẩm của người nông 
thôn (Nghìn đồng/người/năm) 

1006  1236  
1519 

Tỷ lệ thực phẩm đi mua ở thành phố  (%) 95,2 95,3  95,4 

Tỷ lệ thực phẩm đi mua ở nông thôn   (%) 56,8  63,8 71,5 

Chi tiêu cho thực phẩm của người thành phố  

(Nghìn đồng/người/năm) 
1384  1743  

2196 

Chi tiêu cho thực phẩm của người nông thôn  

(Nghìn đồng/người/năm) 
571  786 

1086 

Thị trường thực phẩm nông thôn  (tỉ đồng) 32114  46089 64948 

Thị trường thực phẩm thành phố  (tỉ đồng) 19 458  30513  43703 

Thị trường thực phẩm  (tỉ đồng) 51 572  76602  108650 

Nguồn: VLSS 92 / 93 và 97 / 98, VHLSS 2002  TCTK, giá so sánh 1998, tính toán của 

M.Figue 

Đối với thị trường nông thôn, mức độ tăng trưởng cũng đạt tăng trưởng 

gần gấp đôi từ năm 1993 đến 2002, đồng thời tỷ lệ lương thực thực phẩm đi mua 

cũng tăng từ 57% lên 72% trong cùng thời gian. Thị trường nông thôn có đòi 

hỏi chất lượng thấp hơn thị trường đô thị do đó cho phép tạo đầu ra cho các 

nông sản đạt chất lượng thấp của các hộ nông dân nghèo. Sự phát triển của thị 

trường trong nước đã dẫn đến đa dạng về nhu cầu chủng loại nông sản, làm 

động lực cho đa dạng hoá nông sản hàng hoá thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế. Hơn nữa mức tăng trưởng của nhu cầu trong nước lại rất tiềm năng và ổn 

định. Ngược lại thị trường xuất khẩu rất biến động và chỉ cho phép tập trung vào 

một số mặt hàng chủ lực. 

3. Thách thức về quản lý chất lượng nông sản trong hội nhập. 

Thị trường trong nước là một động cơ tiềm năng với sản xuất rau quả 

tươi của Việt nam, song hiện nay đối với các ngành hàng rau và đặc biệt là 

quả chủ yếu còn ở trong tình trạng cạnh tranh dựa trên cơ sở giá và chất 
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lượng thấp, chứ chưa chuyển sang cơ chế cạnh tranh bằng chất lượng đặc 

trưng và tự xây dựng thương hiệu riêng cho các vùng hay nhà sản xuất? 

Nguyên nhân của hiện tượng nay là các ngành hàng tuy rất năng động, nhưng 

còn thiếu tính chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu kém. Hầu hết các 

lưu thông sản phẩm rau quả tươi do các tác nhân có nguồn gốc nông dân thực 

hiện nên chưa có kinh nghiệm trong việc phát triển các thể chế chuyên 

nghiệp nhằm quản lý chất lượng trong ngành hàng. Trong tình trạng như vậy, 

hầu hết sản phẩm rau quả tươi được lưu thông không có nhãn mác, không có 

nguồn gốc rõ ràng để tạo cơ sở thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng. 

Các sản phẩm thực sự có chất lượng cao như rau sạch hay quả đặc sản không 

thể tạo ra giá trị gia tăng cao hơn các sản phẩm chất lượng thấp do người tiêu 

dùng mất lòng tin. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến trong các ngành hàng 

ngắn của nông nghiệp ven đô, nơi có rất nhiều tác nhân tham gia ngành hàng 

và không có tổ chức tập trung. Hiện tượng này gọi là “hàng nông sản giả”, do 

không dùng đúng tên giống và chất lượng không đảm bảo. Chính việc thiếu 

các quy trình kỹ thuật chung đạt tiêu chuẩn và sự không đồng đều về chất 

lượng sản phẩm giữa các hộ nông dân sản xuất cùng một loại sản phẩm đã 

tạo điều kiện cho tư thương làm hàng nông sản giả bằng cách đưa các chất 

lượng thấp hơn trộn lẫn với các sản phẩm chất lượng có uy tín. 

Với các cản trở nêu trên, sức cạnh tranh của các nông sản rau quả của 

Việt nam hiện rất thấp, giá thành cao, đông thời chi phí giao dịch cũng cao.  

Trong điều kiện hội nhập, các tác nhân ngành hàng rau quả Việt nam chưa 

thực sự tạo được sự cạnh tranh ngay trên sân nhà. Đối với các kênh thị trường 

xuất khẩu, sự giảm giá của một loạt mặt hàng nông sản trong thời gian gần 

đây về điều, dưa hấu, vải thiều, nhãn, sản phẩm rau vụ đông do biến động của 

thị trường nông sản thế giới. Trong quan hệ thương mại quốc tế, vào WTO, 

Việt Nam sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn, sẽ phải cam kết ở mức độ cao hơn, 

khắt khe hơn (WTO +),  đòi hỏi Việt Nam phải mở rộng thị trường hơn, ít 

bảo hộ hơn so với thị trường các nước giàu, các nước công nghiệp phát triển, 

các nước thành viên WTO cũ. Nông nghiệp và Vệ sinh an toàn thực phẩm là 

hai lĩnh vực nhạy cảm trong quá trình đàm phán tự do hoá thương mại. 

Những nội dung đàm phán v…v cam kết trong thương mại hàng hoá không 
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chỉ là cắt giảm thuế, loại bỏ các biện pháp phi thuế quan mà còn bao gồm các 

cải cách trong cơ chế chính sách, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, 

cải cách trong lĩnh vực hải quan, kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn 

thực phẩm, quyền sở hữu trí tuệ , các quy tắc về xuất xứ... Các thách thứ trên 

đây của hội nhập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đầu ra cho nông sản và có tác 

động lớn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT. 

4. Chính sách phát triển thị trường. 

Nghị định 09/2000/NĐ-CP, ngày 15/6/2000, của Chính phủ về một số 

chủ trương và chính sách chuyển dịch cơ cấu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; Thông tư 91/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện miễn thuế VAT và thuế thu nhập DN đối với khâu lưu thông cho hoạt 

động kinh doanh buôn chuyến các loại nông sản hàng hóa; Quyết định 

80/2002/-TTg, ngày 24/6/2002, của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách 

khuyến khích tiêu thụ sản xuất hàng hóa thông qua hợp đồng; Nghị định 

02/2003/NĐ-CP, ngày 14/1/2003, của Chính phủ về phát triển và quản lý 

chợ; Quyết định 311/2003/QĐ-TTg, ngày 20/3/2003, của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề án tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát 

triển thương mại nông thôn đến năm 2010; chỉ thị 13/2004/CT-TTg, ngày 

31/3/2004, của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số giải pháp chủ yếu 

nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa; Quyết định 559/Q§-TTg, ngày 

31/5/2004, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển chợ 

đến năm 2010.   

Tác động tích cực của chính sách thị trường.  

Đã hình thành được một thị trường thống nhất trong toàn quốc, hoạt 

động thương mại sôi động với cơ chế lưu thông thông thoáng và thuận lợi; 

hàng hoá được tự do mua bán theo pháp luật và các quy luật của kinh tế thị 

trường.  

Hàng hoá phong phú, đa dạng, chất lượng được quan tâm hơn, một số 

mặt hàng nông sản đã có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài 

nước nhờ cải tiến mẫu mã, tăng chất lượng .   
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Hình thành các kênh lưu thông một số mặt hàng nông sản và vật tư 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu với sự tham gia của 

các loại hình thương nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

  Thị trường xuất khẩu được mở rộng. Nhiều mặt hàng nông sản của 

Việt Nam đã có vị thế trên thị trường thế giới. Ví dụ, từ năm 1999, xuất khẩu 

hạt tiêu của nước ta đứng số 1 thế giới; gạo đứng thứ 2 và chiếm 20% thị 

phần gạo thế giới; cà phê đứng thứ 2 và chiếm 10% thị phần cà phê thế giới.  

Thị trường hàng tiêu dùng ở nông thôn có bước phát triển. Do sản xuất 

phát triển nên hàng hoá tiêu dùng phong phú, đa dạng, về cơ bản đáp ứng đủ 

nhu cầu của các nhóm người tiêu dùng ở nông thôn 

Phát triển được một đội ngũ thương nhân đông đảo và đa dạng, nhất là 

thương mại tư nhân (doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh cá thể) 

Một số hạn chế về chính sách thị trường  

-  Các cơ sở kinh doanh thương mại nhỏ chưa đủ sức tạo ra một thị 

trường thực sự ở nông thôn. Các cơ sở chuyên hoạt động thương mại tập 

trung chủ yếu ở khu vực ven các đô thị, các HTX dịch vụ nông nghiệp chưa 

mở rộng ra các hoạt động dịch vụ phi nông nghiệp.           

-  Quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh 

doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm chưa được cụ thể và chưa khuyến 

khích kinh doanh lĩnh vực này.          

-  Trong việc tiêu thụ nông sản qua hợp đồng, khi giá thị trường biến 

động giảm doanh nghiệp đã không mua hết sản phẩm do nông dân làm ra,  

gây mất lòng tin đối với nông dân.          

-  Việc xử lý vi phạm hợp đồng rất khó khăn vì chưa có cơ quan giải 

quyết, chưa có biện pháp hữu hiệu để ràng buộc các bên tham gia hợp đồng. 

Chưa xử lý được tình trạng tư thương, đầu nậu, doanh nghiệp không ký hợp 

đồng với nông dân, nhưng lại nâng giá để tranh mua.           

-  Vẫn còn những kẽ hở trong một số quy định về thuế GTGT mà DN 

nghiệp có thể lợi dụng để gian lận; vẫn còn các khoản thu không hợp lý như 
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thuế sát sinh, các loại thuế đối với hoạt động buôn chuyến lương thực thực 

phẩm tươi sống.     

-  Mô hình tổ chức thị trường chưa hợp lý, lực lượng thương nhân lớn 

nhưng chưa mạnh, năng lực, thị phần và vị thế của đa số các doanh nghiệp 

còn yếu.       

-  Cơ sở hạ tầng cho thương mại nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu.        

-  Quản lý nhà nước về thị trường nông thôn còn yếu về phương thức 

hoạt động lẫn tổ chức và cán bộ quản lý, thiếu chế tài về phối hợp giữa các cơ 

quan nhà nước trong tổ chức thực hiện chính sách thị trường, Nhà nước chưa 

có chính sách toàn diện để can thiệp khi cần thiết.  

VIII.  Các tác động của chuyển dịch CCKT đến xã hội và môi trường  

1. Năng suất lao động và thu nhập của hộ nông dân 

Năng suất lao động của các hộ nông dân và của lao động về họat động 

trồng trọt có khác nhau giữa các vùng sinh thái. Các vùng sản xuất hàng hoá 

như Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long có năng suất lao động trồng 

trọt cao nhất. Các vùng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đồng 

bằng sông Hồng đều có năng suất lao động trồng trọt thấp do quy mô ruộng 

đất nhỏ. 

Thu nhập trên đầu người, theo các cuộc điều tra của TCTK, tăng 1,57 

lần trong giai đoạn 1996 - 2002 ở quy mô toàn quốc. Đây là mức tăng cao, 

với sự đóng góp phần lớn của khu vực nông thôn vì khu vực này có mức tăng 

thu nhập cao hơn thành thị trong cùng giai đoạn. Giữa các vùng sinh thái, các 

vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng 

sông Cửu Long có mức tăng khá nhanh. Trái lại, Tây Nguyên mức thu nhập 

tăng đến năm 1999, nhưng lại giảm ở thời điểm 2002. Sự suy giảm thu nhập 

này liên quan chủ yếu tới việc giá cà phê giảm do mức độ chuyên môn hoá 

cao về sản xuất cà phê.  
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Bảng 36: Năng suất lao động trồng trọt và thu nhập của hộ nông dân 

ở các vùng sinh thái (năm 2000) 

 
Doanh thu TT/hé NN 

(Triệu đồng)  
Doanh thu TT/Lao động NN 

(Triệu đồng)  
Cả nước 8,2 2,6 
Đông Bắc 5,6 2,0 
Tây Bắc 4,8 1,7 
Đồng bằng sông Hồng 4,9 1,8 
Bắc trung Bộ 4,7 1,7 
Nam Trung Bộ 5,5 1,7 
Tây Nguyên 16,0 6,1 
Đông Nam Bộ 12,3 2,8 
Đồng bằng sông Cửu Long 14,4 3,8 

  Nguồn: Tổng cục thống kê (2000, 2001) 

Bảng 37:  Thu nhập bình quân đầu người tháng 

theo giá so sánh năm 1994 (1000 đồng) 
Các vùng 1996 1999 2001-2002 So sánh 2002/1996 

Cả nước 192,49 221,19 267,01 1,39 
Thành thị 432,89 387,42 468,38 1,08 
Nông thôn 159,54 168,70 205,72 1,29 
Miền núi phía Bắc 147,54 157,46 174,03 1,18 
   - Tây Bắc - - 201,45 - 
   - Đông Bắc - - 146,60 - 
Đồng  bằng sông Hồng 189,60 210,17 264,39 1,39 
Bắc Trung Bộ 147,79 159,26 176,23 1,19 
Nam Trung Bộ 165,29 189,55 228,99 1,39 
Tây Nguyên 225,52 258,45 179,38 0,80 
Đông Nam Bộ 321,00 395,74 466,21 1,45 
Đồng bằng sông Cửu Long 205,75 256,51 279,28 1,36 

Nguồn: Tổng cục thống kê (2003) 

 Riêng các trang trại có mức thu nhập cao hơn các hộ nông dân. Năm 

2001, thu nhập bình quân toàn quốc của bộ phận trang trại là 32,3 triệu đồng, 

trong đó: cao nhất là trang trại chăn nuôi 45,6 triệu đồng, tiếp đến là trang 

trại thuỷ sản 40 triệu đồng, trang trại trồng cây lâu năm 29,1 triệu đồng, 

trang trại cây hàng năm 27,3 triệu đồng và thấp nhất là trang trại lâm nghiệp 

25,6 triệu đồng. Tuy nhiên bộ phận kinh tế này chỉ mới chiếm 0,05% tổng số 

hộ của khu vực nông thôn (TCTK, 2001). 
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2. Tác động đến xoá đói giảm nghèo. 

Nhìn chung quá trình xoá đói giảm nghèo được đánh giá rất tính cực ở 

Việt nam. Tỷ lệ nghèo tuyệt đối đã giảm nhanh từ 58% năm 1993 xuống 

29% năm 2002 và đến 2004 còn 8,3%, năm 2005 còn 7,3%. Tốc độ giảm 

nghèo của giai đoạn 1998 - 2002 chậm lại so với giai đoạn 1993 – 1998 

(UNDP, 11/2003. Báo cáo Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Xoá bỏ 

khoảng cách thiên niên kỷ). 

Bảng 38:  Tình trạng nghèo đói tuyệt đối theo chỉ tiêu quốc tế 

các vùng sinh thái và thành thị – nông thôn (%) 
 1993 1998 2002 

Cả nước 58,1 37,4 28,9 

Thành thị 25 9 6 

Nông thôn 66 45 35 

Đông Bắc 86,1 62,0 38,4 

Tây Bắc 81,0 73,4 68,0 

Đồng bằng sông Hồng 62,7 29,3 22,4 

Bắc Trung Bộ 74,5 48,1 43,9 

Nam Trung Bộ 47,2 34,5 25,2 

Tây Nguyên 70,0 52,4 51,8 

Đông Nam Bộ 37,0 12,2 10,6 

Đồng bằng sông Cửu Long 47,1 36,9 23,4 

 Nguồn: Tính toán ở ngưỡng 2100 cal/ngày/người từ các dữ liệu ĐTMSDC 1993, 

ĐTMSDC  1998 và ĐTMSHGĐ 2002 do Ngân hàng thế giới (2003)  

Khu vực thành thị đã giảm nghèo được 19%, trong khi khu vực nông 

thôn giảm được 31% trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ hộ nông thôn sống dưới 

chuẩn nghèo đã giảm từ 45% xuống 35% từ năm 1993 đến 2002. Tuy đã đạt 

nhiều tiến bộ trong xoá đói giảm nghèo nhưng tình trạng nghèo đói ở nông 

thôn vẫn cao hơn thành thị 6 lần; người thiểu số cao hơn người Kinh và Hoa 7 

lần. Hiện nay, khoảng 90% số người nghèo của Việt nam sống ở nông thôn. 

Đây là thách thức đối với sự nghiệp phát triển nông thôn của nước ta. Đáng 

chú ý là tỷ lệ nghèo về lương thực của các dân tộc thiểu số có xu hướng tăng 
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lên ở tất cả các vùng do phát triển sản xuất nông sản hàng hoá cạnh tranh sản 

xuất lương thực. 

Tình trạng hộ có nguy cơ tái nghèo vẫn chiếm số lượng đáng kể. Theo 

mô phỏng thì nếu chuẩn nghèo chỉ tăng 10% (tương đương 15.000 

đ/người/tháng) thì tỷ lệ nghèo tổng thể sẽ lên tới 36%, tức là tăng thêm 25% so 

với hiện trạng của 200220. Tình trạng đông con cũng là nguyên nhân của nghèo 

đói. Có đến 70% số hộ có 5 con ở vào tình trạng nghèo theo số liệu 2002. 

Trong kế hoạch 2002-2010, Chính phủ đã quyết định nâng chuẩn nghèo 

lên 2 đôla/ngày theo mức quốc tế để đặt ra các mục tiêu mới cho công tác xoá 

đói giảm nghèo. Với chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo 2005 là 26%. Mục tiêu 

đề ra  là 2010 giảm xuống còn 15%. Đây là thách thức mới đối với chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế NN, NT. 

3. Tác động đến phân hoá thu nhập 

Dưới tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cùng với quá trình giảm 

nghèo nhanh, phân hoá xã hội về thu nhập thể hiện ở Hệ số Gini về thu nhập 

của hộ cũng có tăng lên, tuy vậy so với mức 40% của Ngân hàng Thế giới thì 

chúng ta đang ở mức bất bình đẳng vừa. Như vậy quá trình chuyển đôỉ cơ cấu 

kinh tế NN, NT trong giai đoạn vừa qua có tác động tích cực đến phân hoá thu 

nhập. 

Bảng 39: Phân hoá thu nhập theo Hệ số Gini  
Năm  Cả nứơc Thành thị  Nông thôn Tiêu chuẩn 40% (*) 
1994 0,35     20,00%
1995 0,357     21,10%
1996 0,362 0,381 0,33 20,97%
1999 0,39 0,406 0,335 18,70%
2001 0,42 0,41 0,36 17,98%
2002 0,42 - - -

Hệ số GINI biến động từ 0 đến 1. Gần 0 là bình đẳng cao, gần 1 là bất bình đẳng cao.  

(*) Theo tiêu chuẩn 40% của WB. Với thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp hơn so với tổng số; 

Nếu < 12% là có bất bình đẳng cao về thu nhập; 12-17% bất bình đẳng vừa; >17% là tương đối bình đẳng 

Nguồn: Bộ kế hoạch đầu tư (2003)  

                                           
20 UNDP, 11/2003. Báo cáo  Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Xoá bỏ khoảng cách thiên niên kỷ. 
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Tình hình phân hoá thu nhập ở các vùng kinh tế cũng khác nhau phụ 

thuộc vào mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vùng Đông nam Bộ có mức 

phân hoá cao nhất là vùng có mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh. Các 

đồng bằng lớn là Đồng bằng sông Cửu long và Đồng bằng sông Hồng có mức 

độ phân hoá thứ hai. Các vùng nghèo Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ và Đông 

bắc có mức độ phân hoá thu nhập thấp nhất. 

4. Tỷ trọng sản xuất hàng hoá của hộ nông dân 

Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường, các hộ nông dân cũng 

đang chuyển mạnh từ sản xuất tự cấp sang sản xuất hàng hoá nông sản để 

bán trên thị trường. Mức độ thương mại hoá sản phẩm đã tăng nhanh từ 48% 

năm 1993 lên 70% năm 2002. Các vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông 

Nam Bộ có tỷ lệ sản phẩm được bán cao nhất, trong khi đó miền núi phía Bắc 

có tỷ lệ thấp nhất, chỉ đạt 52% vào năm 2002. 

Bảng 40: Tỷ lệ sản lượng nông nghiệp cả năm được bán 

của hộ ở các vùng sinh thái (%) 
 1993 1998 2002 

Cả nước 48 59 70 

Miền núi phía Bắc 36 44 52 

Đồng bằng sông Hồng 39 45 61 

Bắc Trung Bộ 37 44 63 

Nam Trung Bộ 39 55 73 

Tây Nguyên 77 78 74 

Đông Nam Bộ 69 79 84 

Đồng bằng sông Cửu Long 59 74 85 

       Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK do IFPRI va JBIC  (2003)  

5. Thất nghiệp và việc làm 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn vừa qua đi kèm với 

tỷ lệ thất nghiệp thành thị khá ổn định. Các năm có tỷ lệ tăng trưởng kém như 

1998, 1999, tỷ lệ này có tăng lên chút ít, tuy nhiên các năm 2001 và 2002 tỷ lệ 

thất nghiệp có xu hướng giảm, đạt mức 6%. Tỷ lệ thanh niên từ 15 - 24 tuổi 
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thất nghiệp cao hơn nhóm tuổi cao hơn. Năm 2002, tỷ lệ thanh niên thất 

nghiệp toàn quốc là 4,3%, trong đó, khu vực thành thị chiếm 16% và khu vực 

nông thôn chiếm 2,1%. Đây là vấn đề đặt ra đối với việc đào tạo lao động trẻ 

nhằm đáp ứng được nhu cầu về lao động chất lượng cao của công nghiệp hoá 

và hiện đại hoá. 

Lao động trong nông thôn có nhiều cơ hội tham gia sản xuất. Tuy vậy, 

thời gian sử dụng của lao động trong khu vực nông thôn có tăng nhưng nhìn 

chung vẫn chưa được sử dụng hết khả năng về thời gian. Tỷ lệ sử dụng thời 

gian của lao động nông thôn năm 2003 mới chỉ đạt 77,9% so với 72% năm 

1996. Như vậy quá trình chuyển dịch cơ cấu chưa tạo được nhiều việc làm cho 

lao động nông thôn.  Theo điều tra mới nhất của Bộ LĐTB và XH năm 2002, 

tỷ lệ thiếu việc làm của khu vực nông thôn đã lên đến 56%21 và có đến 95% số 

người thiếu việc làm sống ở khu vực nông thôn. Đây là thách thức đối với quá 

trình đa dạng hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn.  

6. ảnh hưởng đến môi trường 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng gây nên các tác động tiêu 
cực đến môi trường, mặc dù nhà nước đã có nhiều cố gắng hạn chế ô nhiễm:   

1) Rừng tiếp tục bị suy thoái nghiêm trọng, diện tích rừng bị thu hẹp 
do khai thác và canh tác nông nghiệp, mặc dù cho độ che phủ có tăng lên 
trong vài năm gần đây: 33,2% năm 2000 và đạt trên 36,5% vào năm 2004 
(trong 5 thập kỷ qua diện tích rừng ngập mặn giảm 80%, rừng giàu và 
nguyên sinh chỉ còn 13%, rừng nghèo và tái sinh chiếm 55%). Bão, lũ lụt, xói 
lở đất, hạn hán xảy ra ngày càng nhiều gây thiệt hại người và tài sản ngày 
càng lớn.  

2) Sự suy thoái về chất lượng đất gia tăng.  

3) Tài nguyên biển và sinh vật ven bờ đều suy giảm do ô nhiễm môi 
trường biển. 

4) Vấn đề nan giải của rác thải và chất độc hại của các cụm công 
nghiệp địa phương và làng nghề. 

5) Việc lạm dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu làm cho dư lượng độc 
hại trong thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng. 

6) Môi trường đô thị bị ô nhiễm nặng do chất thải độc hại, tiếng ồn và bụi.  

                                           
21 UNDP, 11/2003. Báo cáo  Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Xoá bỏ khoảng cách thiên niên kỷ. 



 
 

192

IX. Các yếu tố vỹ mô tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 

phân kiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng  

1. Các yếu tố vỹ mô tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Phân tích thành phần chính (Principal component analysis) là một 

công cụ của thống kê nhiều chiều cho phép phân tích tầm quan trọng của các 

yếu tố trong cơ sở dữ liệu và mối quan hệ tương quan của các nhóm yếu tố 

liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nông nghiệp và các yếu 

tố giải thích quá trình này. Phân tích được thực hiện với 29 biến mô tả 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế được xây dựng theo hệ thống tiêu chí đánh giá 

tổng hợp đã nêu trong Phần kết luận và 61 cá thể là các tỉnh thành trên toàn 

quốc. Số liệu được tính toán thể hiện sự thay đổi trung bình của các yếu tố 

trong giai đoạn nghiên cứu 1996 -2002. Kết quả phân tích thể hiện trên 3 

thành phần chính đầu tiên, cho phép giải thích 52,6 % thông tin của cơ sở dữ 

liệu.  

Bảng 41:  Hệ số tương quan giữa các biến và các trục chính 1996 – 2002 

Thành phần  I      Đa dạng 
hoá Thành phần II Nông 

nghiệp Thành phần III Đô thị hoá

Giải thích             25,49 % Giải thích 14,56 % Giải thích 12,45 % 

Hệ số ĐD NN       0,839 Tốc độ  tăng GT 
NN 

0,775 Tốc độ tăng GT 
CNHN 

-0,567 

Tốc độ tăng đa 
dạng NN          0,831 

Tốc độ tăng GT 
CNLN 0,769 

Tốc tăng CC dịch 
vụ GDP -0,550 

Tỷ lệ NLN trong 
GDP           - 0,805 Tốc độ tăng GT 

TT 0,744 Hệ số ĐD NLN -0,547 

Tốc độ tăng đa 
dạng NLN       

0,748 Tốc độ tăng GT 
NLN 0,630 Tỷ lệ CNXD trong 

GDP 0,487 

Hệ số ĐD TT        0,682 Tốc độ tăng GDP 0,576 Tốc độ đa dạng 
NLN 

-0,485 

Tốc độ tăng đa 
dạng TT          0,650 Hệ số ĐD TT 0,555 

Tỷ lệ Dân số đô 
thị 0,483 

Tỷ lệ CNXD 
trong GDP          

0,635 
Tốc độ tăng GT 

rau đậu 0,550 
Tốc độ cơ cấu 

L§NN -0,461 

Hệ số ĐD NLN     0,627 Tốc độ tăng đa 
dạng TT 0,538 Tỷ lệ LĐNN -0,435 

Nguồn: Tính toán của tác giả theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2003 
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Thành phần 1 quyết định 25,5% của biến động có tương quan chặt với 

tốc độ tăng hệ số đa dạng nông nghiệp. Có thể nói thành phần thứ nhất thể 

hiện vai trò quan trọng của đa dạng hoá nông nghiệp, nông lâm nghiệp và 

trồng trọt theo cùng chiều tương quan. Theo thành phần 1, thì đa dạng hoá 

nông lâm nghiệp biến thiên ngược chiều với tỷ trọng cao của nông lâm 

nghiệp trong GDP. Như vậy các tỉnh có tỷ trọng nông lâm nghiệp cao trong 

GDP đều chuyên canh, không phải là các tỉnh có đa dạng hoá của khu vực 

này cao. Trái lại, đa dạng hoá nông lâm nghiệp xảy ra khi kinh tế đã chuyển 

dịch cơ cấu, gắn liền với tỷ trọng cao công nghiệp và xây dựng và giảm tỷ 

trọng nông nghiệp . 

Thành phần 2 quyết định 14,6% của biến động thể hiện các quan hệ bên 

trong của ngành nông nghiệp. Tốc độ tăng của giá trị nông nghiệp tăng biến 

động cùng chiều với hệ số đa dạng cao, cho thấy vai trò của đa dạng hoá trồng 

trọt đóng góp vào tăng giá trị nông nghiệp. Trong các nhóm cây thì cây công 

nghiệp lâu năm đóng vai trò rõ nhất trong đa dạng hoá, tiếp đến là nhóm cây 

rau đậu. Tăng trưởng nông nghiệp biến thiên cùng chiều với tốc độ tăng GDP, 

có nghĩa là nông nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP trong giai 

đoạn vừa qua. 

Thành phần 3 quyết định 12,5% của biến động, có thể gọi là thành phần 

đô thị hoá. Tỷ lệ dân số đô thị và tỷ lệ công nghiệp trong GDP biến động cùng 

chiều. Quá trình này gắn liền với giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp. Tuy vậy, 

các tỉnh có mức độ đô thị hoá cao thì có hệ số đa dạng nông lâm thuỷ sản thấp 

hơn do diện tích nông lâm nghiệp bị giảm sút. Các cây công nghiệp hàng năm 

không phát triển ở các vùng đô thị hoá cao. Tốc độ tăng dịch vụ trong cơ cấu 

GDP không phụ thuộc vào đô thị hoá. Sự thay đổi của các yếu tố cơ cấu khá 

phức tạp vì nó liên quan chặt chẽ tới sự đa dạng sinh thái và kinh tế xã hội 

vùng ở Việt Nam.  

2. Đa dạng hoá các hình thức chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng. 

Sự thay đổi của các yếu tố cơ cấu khá phức tạp vì nó liên quan chặt chẽ 

tới sự đa dạng sinh thái và kinh tế xã hội vùng ở Việt Nam. Để làm rõ hơn sự 

thay đổi của cơ cấu kinh tế và các quá trình có liên quan ở các địa phương 
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khác nhau trong toàn quốc ta phải xem xét các xu hướng chuyển dịch khác 

nhau trong thời gian qua. Việc phân biệt các xu hướng được thực hiện nhờ 

phương pháp Phân loại chùm (Cluster analysis) trong thống kê nhiều chiều. 

Phân loại này được tiến hành trên 5 trục toạ độ của các cá thể (các tỉnh) của 

phép Phân tích thành phần chính với 29 biến mô tả chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

mà kết quả đã nêu ở phần trên. Sản phẩm của phép phân tích này là bảng các 

hình thức chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng tỉnh với các chỉ tiêu trung bình 

của nhóm tỉnh minh hoạ cho đặc trưng của từng hình thức. 

Phân kiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các tỉnh cho phép ta phân 

biệt các 5 kiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn mang đặc trưng của các 

vùng sinh thái. Chúng tôi dùng tên vùng sinh thái để đặt tên cho các hình 

thức chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các hình thức chuyển dịch  này được xếp 

theo thứ tự tăng dần của chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 

1. Hình thức chuyển dịch của Tây Nguyên, chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế chậm: đây là vùng có tăng trưởng nhanh nhờ chuyên môn hoá cây công 

nghiệp lâu năm như cà phê, tuy nhiên đa dạng hoá nông nghiệp giảm mạnh . 

Sản phẩm chủ yếu là nguyên liệu thô cà phê, ít chế biến công nghiệp, do vậy 

làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu. Lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ 

lệ cao. Kiểu chuyển dịch cơ cấu này bao gồm các tỉnh Tây Nguyên ngoại trừ 

Công Tum do tỉnh này vẫn mang các đặc điểm của các tỉnh miền núi chậm 

phát triển. 

2. Hình thức chuyển dịch của vùng thâm canh lúa của một số tỉnh 

thuộc đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu long, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế trung bình: đây là các vùng thâm canh lúa cao của một số tỉnh 

thuộc đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Kiểu này có tăng 

trưởng GDP với tốc độ thấp nhất so với các vùng khác giảm đa dạng hoá 

nông lâm ngư nghiệp và do đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế chỉ ở mức trung 

bình.  
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Bảng 42:  Các kiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo phân loại chùm. 

Hình thức chuyển dịch 

Tây 
Nguyên

Các đồng 
bằng lớn

Miền núi và 
miền trung

Đô thị và các 
tỉnh công 

nghiệp phát 
triển 

Công 
nghiệp 
hoá mới 

Tỷ lệ NLN trong GDP 66,6 49,5 48,5 13,8 49,2 

Tỷ lệ CN trong GDP 13,4 20,5 19,8 46,3 22,9 

Tỷ lệ DV trong GDP 20,0 30,0 31,6 39,9 28,0 

Tốc độ tăng GDP  11,8 8,1 9,0 11,5 13,4 

Tốc độ giảm Tỷ lệ Cơ cấu GDP NLN 1,1 -2,5 -2,4 -6,2 -5,8 

Tốc độ tăng Tỷ lệ Cơ cấu GDP CN -1,4 5,1 4,7 3,7 15,6 

Tốc độ tăng Tỷ lệ Cơ cấu GDP DV -2,5 0,7 1,4 -2,4 0,3 

Tốc độ giảm cơ cấu LĐ NLN -1,3 -1,5 -1,3 -6,3 -2,0 

Tỷ lệ LD NLN 77,0 66,6 74,5 38,5 64,8 

Tốc độ tăng GTSXCN ngoài QD 8,7 11,0 12,3 18,7 29,0 

Tốc độ tăng GTSXCN vốn nước ngoài 8,3 11,6 24,9 26,9 109,5 

Tốc độ tăng GT NLN 16,7 8,9 8,9 7,9 11,2 

Tốc độ tăng GT NN 17,6 5,7 8,8 5,8 11,6 

Tốc độ tăng Trồng trọt 20,6 5,8 7,8 3,4 10,2 

Tốc độ tăng cây LT -6,8 10,5 7,5 -2,5 6,3 

Tốc độ tăng cây rau đậu 15,9 -9,7 7,2 9,7 10,1 

Tốc độ tăng cây CNHN -1,7 -5,8 6,2 3,1 -7,2 

Tốc độ tăng cây CNLN 78,7 -25,7 -8,8 0,7 4,6 

Tốc độ tăng Chăn nuôi 1,9 2,7 13,9 14,8 15,6 

Tốc độ tăng Thuỷ sản 15,3 20,4 17,0 15,9 16,8 

Tốc độ tăng Lâm nghiệp 0,30 1,37 1,48 -3,36 -9,28 

HSDD Simpson TB trồng trọt 0,45 0,41 0,55 0,60 0,51 

HSDD Simspon TB NN 0,55 0,59 0,71 0,74 0,68 

HSDD Simpson TB NLN 0,59 0,70 0,78 0,77 0,71 

Tốc độ tăng HSDD Simpson trồng trọt -5,9 -10,8 -1,8 1,2 -3,7 

Tốc độ tăng HSDD Simpson NN -5,7 -4,8 -0,2 1,1 -1,2 

Tốc độ tăng HSDD Simpson NLN -5,4 -2,2 0,0 0,4 -1,3 

Tốc độ tăng DS đô thị  5,4 3,8 4,3 5,2 10,9 

Tỷ lệ DS thành thị  27,7 17,7 15,7 48,8 10,6 

 Nguồn : Số liệu TCTK các năm, tính toán của đề tài KC.07.17 
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Bảng 43: Phân bố các tỉnh theo các kiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

TT Hình thức chuyển dịch Các tỉnh 

1 Tây Nguyên Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng 

2 Các đồng bằng lớn 
Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Lai Châu, Thừa Thiên-Huế, Long 
An, Đồng Tháp, ,An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau. 

3 Miền núi và miền trung 

Hà Tây, Hải Dương, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú 
Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Công Tum, Bình Thuận, Ninh Thuận, 
Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre. 

4 
Các đô thị và các tỉnh công 
nghiệp phát triển 

TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, Khánh Hoà, T.P Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. 

5 Các tỉnh công nghiệp hoá mới Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bình Phước 

Nguồn : Số liệu TCTK các năm, tính toán của đề tài KC.07.17 

3. Hình thức chuyển dịch của miền núi và miền trung, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế trung bình: đây là kiểu đa dạng hoá sản xuất nông lâm 

nghiệp của các tỉnh nghèo, có số tỉnh lớn nhất bao gồm 33 tỉnh ở các vùng 

khác nhau trên toàn quốc. Kiểu này có đa dạng hoá nông lâm nghiệp cao 

nhưng lao động nông nghiệp  còn chiếm tỷ lệ cao. Các tỉnh này có mức tăng 

trưởng trung bình, cao hơn các tỉnh thâm canh lúa thuần tuý chính nhờ vào 

tình hình đa dạng hoá nên ít bị ảnh hưởng bởi giảm giá lúa trong thời gian 

qua. Các tỉnh thuộc kiểu này về thực chất chưa xác định được chiến lược 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế chủ yếu tự phát. Việc tập trung rất đông các tỉnh thuộc kiểu 

chuyển dịch này cho thấy sự lúng túng trong việc xác định chiến lược chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của đa số địa phương.  Để tìm được giải pháp cho các địa 

phương này cần đi sâu tìm hiểu các điều kiện đa dạng của các địa phương 

trong các nghiên cứu ở các phần tiếp sau. 

4. Hình thức chuyển dịch của các đô thị và các tỉnh công nghiệp 

phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khá nhanh: đây là các thành phố 

lớn và các tỉnh có tỷ trọng công nghiệp cao và tăng trưởng GDP cao nằm ở 
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các vùng sinh thái khác nhau. Đa dạng hoá nông nghiệp tăng theo nhu cầu 

của thị trường. Lao động nông nghiệp được rút ra khá nhanh. Kiểu này bao 

gồm các thành phố lớn cộng thêm Bình dương và Đồng nai. Do bị ảnh hưởng 

mạnh bởi đô thị hoá và công nghiệp hoá nên quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của các tỉnh này ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện sinh thái vùng hơn. 

5. Hình thức chuyển dịch của các tỉnh công nghiệp hoá mới, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nhanh: đây là các tỉnh nông nghiệp nhưng mới bắt đầu 

công nghiệp hoá với sự đóng góp của vốn đầu tư nước ngoài nên có tốc độ tăng 

công nghiệp cao, giảm lao động nông nghiệp khá. Các tỉnh này có tốc độ  đô 

thị hoá cao nhưng đô thị còn nhỏ và chiếm tỷ lệ dân số còn ít. Tăng trưởng 

GDP của các tỉnh này cao nhất nhờ sự đóng góp của công nghiệp hoá. Do mới 

bắt đầu quá trình công nghiệp hoá và có chính sách thu hút đầu tư tốt nên tốc 

độ tăng trưởng nhanh hơn kiểu đô thị và các tỉnh công nghiệp. 

Tóm lại, ở các vùng chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm là các hình thức 

của Tây nguyên và của các đồng bằng lớn có hai nhóm nguyên nhân. Các 

vùng sản xuất nông sản chuyên canh nhằm mục tiêu xuất khẩu như đồng 

bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đều có sự chuyển dịch kém do chuyên 

môn hoá quá sâu vào sản xuất nông sản sơ cấp và công nghiệp kém phát 

triển. Trong khi đó các tỉnh thuộc miền núi phía Bắc và miền trung do sản 

xuất nông sản hàng hoá phát triển yếu và công nghiệp kém phát triển nên 

không thúc đẩy được chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ đạt mức trung bình. Sản 

xuất nông lâm nghiệp đa dạng do tình trạng sản xuất nhỏ tự cấp khá phổ 

biến, sản xuất nông sản hàng hoá còn gặp nhiều khó khăn. 

Trong đề tài nhánh 3, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích các yếu tố và các 

chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các tỉnh đại diện cho các 

vùng và các kiểu chuyển dịch nêu trên để thấy rõ được nguyên ngân của 

thành công, thất bại và các rủi ro gặp phải trong quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn của từng vùng sinh thái. Cách đặt vấn đề 

này nhằm mục đích nghiên cứu quan hệ giữa kết quả chuyển dịch với các 

công cụ chính sách của các tỉnh, chứ không phải với cả vùng do cấp vùng 

không có chính sách cụ thể.  



 
 

198

3. Hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT giai đoạn 1996-2003 của các vùng 

kinh tế 

Do tình trạng đa dạng về các yếu tố quyết định đến chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương, trong chương này chúng 

tôi đánh giá khái quát quá trình chuyển dịch cơ cấu ở các vùng dựa trên các 

thông tin thống kê. Trong chương 3, dựa trên các khảo sát ở các tỉnh đại diện 

cho các vùng kinh tế, việc đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn ở các vùng sẽ hoàn chỉnh hơn. 

3.1. Khái quát về hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT vùng Tây Bắc  

Cơ cấu công, nông nghiệp và dịch vụ trong nền kinh tế Tây Bắc chậm 

thay đổi trong giai đoạn 1996-2003. Nông - lâm - ngư nghiệp vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn và công nghiệp còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong GDP. Cơ cấu nông - 

lâm - nghiệp có nhiều thay đổi theo hướng: giảm cây lương thực, tăng cây ăn 

quả và cây công nghiệp hàng năm; đã và đang hình thành những vùng sản 

xuất cây hàng hoá, có lợi thế như: ngô, chè, mía đường... chăn nuôi phát triển 

đặc biệt là gia súc. Tuy nhiên, tốc độ rút lao động ra khỏi nông nghiệp rất 

chậm, vấn đề môi trường sinh thái không được quan tâm, sản xuất chưa tập 

trung, chưa gắn với thị trường. 

Tuy vậy, do địa hình khó khăn, cơ sở hạ tầng còn kém phát triển, 

sản xuất còn manh mún, trình độ dân trí còn thấp, tập quán sản xuất lạc 

hậu, một bộ phận đồng bào dân tộc còn sông du canh du cư... đã làm hạn 

chế việc đa dạng hoá sản xuất, thâm canh cây trồng và mở rộng sản xuất 

theo hướng hàng hoá... 

3.2.  Khái quát về hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT vùng Đông Bắc  

Về tốc độ giảm tỷ lệ nông nghiệp trong GDP của vùng chậm hơn cả 

nước. Tốc độ tăng tỷ lệ ngành công nghiệp và dịch vụ tương đối cao chủ yếu 

là ở các tỉnh giáp biên giới với Trung quốc. Tốc độ rút lao động nông nghiệp 

của vùng thấp hơn cả nước. Mức độ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của 

vùng khá đa dạng, song nhìn chung chỉ có 2 nhóm chuyển dịch mạnh là 

trồng trọt và chăn nuôi.  
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Nhóm cây công nghiệp hàng năm phát triển mạnh ở các tỉnh Cao 

Bằng, Lạng sơn và Tuyên quang. Nhóm cây công nghiệp lâu năm phát triển 

mạnh ở các tỉnh Thái Nguyên và Yên Bái. Cây ăn quả phát triển mạnh ở hầu 

hết các tỉnh trong vùng trừ Tuyên Quang và tỉnh Cao Bằng. 

Ngành chăn nuôi đại gia súc chủ yếu phát triển ở các tỉnh vùng đồi núi 

cao như tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, chăn nuôi lợn và 

gia cầm chủ yếu là ở các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú 

Thọ. 

3.3.  Khái quát hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT của vùng đồng 

bằng sông Hồng 

Kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng đã có sự chuyển dịch theo 

hướng giảm tỷ trọng của nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp và tăng tỷ 

trọng của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và  thương mại - dịch vụ.  

Trong những năm qua, đã có sự chuyển dịch theo xu hướng tăng dần tỷ 

trọng của ngành thuỷ sản và giảm dần tỷ trọng của ngành trồng trọt và lâm 

nghiệp. Ngành nông nghiệp đã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của 

ngành chăn nuôi và giảm tỷ trọng của ngành trồng trọt, đặc biệt là giảm mạnh 

ngành dịch vụ nông nghiệp. Trong trồng trọt, thì có sự phát triển mạnh cây rau 

đậu, trong chăn nuôi đang chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh chăn nuôi 

lợn và gia cầm. 

Tuy tỷ lệ lao động trong công nghiệp và dịch vụ đã tăng, tỷ lệ lao động 

trong nông nghiệp giảm, nhưng số lượng lao động tuyệt đối trong ngành 

nông nghiệp trong những năm qua vẫn còn tăng lên, chứng tỏ sức hút lao 

động ra khỏi ngành nông nghiệp còn hạn chế. Trong vùng có một số tỉnh 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh là Vĩnh phúc, Hưng yên... Tuy nhiên với sự 

bắt đầu công nghiệp hoá và đô thị hoá, sự di chuyển lao động tạm thời khá 

phổ biến, nhưng không được phản ánh trong số liệu thống kê chính thức. Vấn 

đề này cần được kiểm chứng trong khảo sát thực địa ở chương 4. 
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3.4. Khái quát hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT của vùng Bắc 

Trung Bộ 

Ba tỉnh có mức chuyển dịch cơ cấu mạnh hơn trong vùng là Thanh 

Hoá, Nghệ An và Quảng Trị: có tốc độ tăng tưởng khá, tỷ trọng ba ngành 

nông lâm ngư tương đối đồng đều, tỷ trọng lao động trong nông lâm ngư 

nghiệp cao, hệ số đa dạng khá. Về cơ cấu tỷ lệ nông lâm ngư nghiệp trong 

GDP giảm, tỷ lệ công nghiệp và dịch vụ trong GDP tăng lên ; tốc độ giảm tỷ 

lệ nông lâm ngư nghiệp cao, tốc độ rút lao động ra khỏi ngành nông lâm ngư 

khá. Lao động hoạt động trong ngành công nghiệp và dịch vụ tăng.  

Các tỉnh khác có tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình, tỷ trọng nông 

lâm ngư nghiệp trong GDP trung bình, tốc độ giảm tỷ lệ ngành nông lâm ngư 

nghiệp trong GDP thấp, Hệ số đa dạng cao nhưng đang giảm mạnh. Tốc độ 

rút lao động ra khỏi hoạt động nông lâm ngư nghiệp rất yếu, thấp nhất trong 

vùng. Tỷ trọng công nghiệp và tốc độ tăng ngành này khá cao so với khu vực. 

Dịch vụ trong GDP cao trong khu vực nhưng giảm dần. 

3.5. Khái quát hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT của Nam Trung Bộ  

Nam Trung Bộ có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành 

nông- lâm- ngư và tăng tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và 

thương mại - dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế đều tăng, tuy 

nhiên cơ cấu nông nghiệp có tốc độ giảm chậm và cơ cấu ngành công nghiệp, 

dịch vụ cũng không có sự chuyển biến nhanh. Ngành thuỷ sản phát triển 

mạnh cả về giá trị lẫn tỷ trọng của nó trong nông- lâm- ngư nghiệp. Đặc biệt 

là ngành nuôi trồng ngày càng được chú trọng nhưng nó vẫn chiếm tỷ trọng 

thấp, ngành thuỷ sản vẫn chủ yếu dựa vào việc đánh bắt và khai thác  tài 

nguyên biển. 

Sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển theo hướng giảm tỷ trọng 

trong cơ cấu ngành nông- lâm- ngư nhưng vẫn tăng giá trị sản xuất dựa trên 

yếu tố tăng năng suất cây trôìng và vật nuôi. Cơ cấu cây trồng có nhiều thay 

đổi: giảm cây lương thực, tăng cây ăn quả, cây công nghiệp hàng năm và cây 

rau đậu các loại ; dang hình thành những vùng sản xuất cây hàng hoá có lợi 
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thế như: Ngô, lúa, lạc, mía, quế, thuốc lá, dưa hấu, điều…Chăn nuôi phát 

triển mạnh, đặc biệt là chăn nuôi lợn và gia cầm. 

Tốc độ rút lao động khỏi nông nghiệp chậm. Đời sống nhân dân từng 

bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng khá. 

3.6. Khái quát hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT của vùng Tây 

Nguyên  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, mặc dù tăng trưởng nông nghiệp cao 

do trồng trọt chuyên môn hoá cao vào cây cà phê, dẫn đến kém bền vững của 

hệ thống sản xuất hộ nông dân và cả vùng.  

Công nghiệp chế biến chỉ mới phát triển do đó chưa đóng góp nhiều 

vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng.  

Trong nông nghiệp, do biến động của thị trường cà phê nên, chỉ những 

năm gần đây, nông nghiệp mới bắt đầu đa dạng hoá: tập trung phát triển một 

số loại nông sản góp phần thay thế hàng nhập khẩu như ngô, đậu tương, bông, 

thuốc lá, bò sữa,... đồng thời phát triển một số mặt hàng nông sản có lợi thế 

xuất khẩu, đó là cà phê, cao su, tiêu, bột giấy,điều, gỗ, rau, hoa,.... và chăn 

nuôi lợn sử dụng thức ăn chăn nuôi tại địa phương. 

3.7. Khái quát hiện trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT vùng Đông Nam 

Bộ  

Đây là vùng có chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh nhất do trên cơ cở là 

một vùng nông nghiệp đã tiến hành công nghiệp hoá khá nhanh, đồng thời 

tạo ra các vùng nông sản chuyên canh theo một số cây hàng hoá mũi nhọn. 

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp từ cây dài ngày năng lực 

cạnh tranh kém như cao su, cà phê sang các cây ngắn ngày có khả năng cạnh 

tranh cao hơn như ngô, đậu tương hay tiêu, cây ăn quả đang giúp vùng này 

thực hiện chiến lược đa dạng hoá. Đây cũng là vùng trong những năm gần 

đây có tình hình đa dạng hoá tăng lên, trái với xu hướng chung. 

Trong công nghiệp hoá, các công nghiệp chế biến nông sản đã đạt 

được một số thành tựu nhất định, làm động lực cho việc phát triển cho các 
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ngành hàng nông sản địa phương và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của các tỉnh phía Nam. 

3.8.  Khái quát hiện trạng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế NNNT vùng ĐBSCL  

Kinh tế toàn vùng tuy có mức tăng trưởng nhanh (khoảng 8%/năm) ở 

giai đoạn này nhưng chuyển dịch còn chậm chạp, khu vực nông nghiệp vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn trên 50%. Công nghiệp phát triển chậm nhưng bắt đầu có 

xu hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến và cơ khí phục vụ nông 

nghiệp.  

Quá trình chuyển dịch ở ĐBSCL chủ yếu là quá trình chuyển dịch từ 

trồng lúa độc canh sang nuôi trồng thuỷ sản phục vụ xuất khẩu như cá ba sa, 

tôm…Ngành trồng lúa bắt đầu có hiện tượng đa dạng hoá nội ngành: việc 

tăng chất lượng lúa thông qua quá trình tổ chức sản xuất (giống lúa chất 

lượng cao, lúa đặc sản, 3 tăng 3 giảm...) và đa dạng hoá sang trồng rau màu 

và cây ăn quả. Đây là xu hướng thích ứng của hộ nông dân với các thay đổi 

của thị trường trong và ngoài nước tạo nên động lực cho chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. 

X.  Kết luận về xu hướng chuyển dịch cơ cấu KTNN, NT ở Việt nam 

1) Chuyển dịch cơ cấu GDP nhìn chung diễn ra chậm và chưa thực sự 

thể hiện rõ trong các yếu tố cơ cấu như lao động, vốn. Lao động chuyển từ 

nông nghiệp sang công nghiệp kém, chủ yếu chuyển sang dịch vụ. Vốn đầu 

tư cho đa dạng hoá sản xuất nông sản chưa tập trung và còn ít, chủ yếu do 

dân, ít được đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

2) Về xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

theo lãnh thổ, ta thấy các tỉnh trong cùng một vùng sinh thái không có xu 

hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hoàn toàn đồng nhất là do bên cạnh các 

yếu tố sinh thái thì mức độ đô thị hoá, công nghiệp hoá và chính sách địa 

phương của các tỉnh rất khác nhau. Đa số các địa phương lúng túng trong 

việc xác định chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Cần tập trung nghiên cứu chính sách điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 

cấp toàn quốc và cấp tỉnh. 



 
 

203

3) Thị trường xuất khẩu nông sản đóng góp vào tăng trưởng nông 

nghiệp, nhưng chưa đóng góp lớn vào chuyển dịch cơ cấu do chủ yếu xuất 

khẩu nông sản thô nên chưa có tác dụng thúc đẩy công nghiệp chế biến, 

trong khi thị trường trong nước có vai trò ngày càng tăng trong việc thúc đẩy 

đa dạng hoá nông sản, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

4) Các vùng có tăng trưởng kinh tế cao như vùng Tây Nguyên không 

phải là các vùng chuyển dịch cơ cấu mạnh do chuyên môn hoá cây công 

nghiệp, tuy nhiên tăng trưởng có nguy cơ kém bền vững, đặc biệt là hệ thống 

sản xuất nông hộ. Sự bền vững của hệ thống sản xuất nông hộ là điều kiện 

cho bền vững của cấp vùng. 

5) Các vùng xuất khẩu nông sản mạnh nhất như  Đồng bằng sông Cửu 

Long và Tây Nguyên không phải là vùng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh. 

Trái lại, thâm canh lúa như đồng bằng sông Cửu Long lại có mức tăng trưởng 

thấp nhất do giá lúa giảm thường xuyên. 

6) Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp đóng góp thiết thực vào chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và là quá trình đi cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Vùng có chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh thì sản xuất nông nghiệp đa dạng 

hơn như  vùng ven các đô thị. 

7) Đa dạng hoá hoạt động kinh tế nông thôn dẫn đến chuyển dịch cơ 

cấu lao động theo xu hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng năng suất 

lao động như Đông Nam Bộ, tuy vậy đào tạo nghề là một điều kiện quan 

trọng để lao động có thể chuyển dịch thuận lợi hơn. 

8) Trong giai đoạn 1996 - 2002, có hai kiểu chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nhanh là các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bình Dương, có công 

nghiệp hóa mới phát triển và các đô thị lớn do thúc đẩy của công nghiệp hoá 

và đô thị hoá. 

9) Về hệ thống chính sách của Đảng và nhà nước trong 20 năm qua kể 

từ Đổi mới 1986 đã có những chính sách đúng hướng và đồng bộ để thúc đẩy 

phát triển nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

trên cơ sở khôi phục lại kinh tế hộ gia đình và tạo các điều kiện cần thiết cho 

kinh tế hộ hoạt động. Đây là nguồn gốc của thành công về phát triển nông 
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nghiệp và an ninh lương thực trong những năm trước 1996.  Tuy nhiên, trong 

giai đoạn gần đây, hệ thống chính sách của nhà nước khá đầy đủ, nhưng 

thường thiếu cụ thể và thiếu các chế tài kiểm tra thực hiện và thiếu các đánh 

giá ảnh hưởng vì vậy tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn còn hạn chế. Thách thức lớn còn ở phía trước là xây dựng hệ thống 

thể chế và chính sách cuả kinh tế thị trường để tạo điều kiện cho các tác nhân 

kinh tế hoạt động. Các đề xuất chi tiết sẽ được phân tích trong các chương 

sau.
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Chương IV 

điều kiện và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình 
chuyển dịch Cơ CẤU KINH Tế NÔNG NGHIỆP & nông 
thôn ở cấp địa phương thuộc các vùng sinh thái  

 

I. Các điều kiện và nhân tố của CD cơ cấu kinh thế nông nghiệp và 

nông thôntại 9 tỉnh được lựa chọn để nghiên cứu, khảo sát  

1. Đặc trưng về xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT ở các tỉnh khảo sát 

Nghiên cứu quá trình chuyển dịch CCKTNN, NT được thực hiện dựa 

trên cơ sở nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn của quá trình chuyển dịch. 

Nghiên cứu thực tiễn của quá trình này được tiến hành trên qui mô cả nước 

theo phương pháp nghiên cứu đại diện. Các tỉnh đại diện được chia thành 4 

nhóm chuyển dịch cơ cấu đặc trưng khác nhau của 8 vùng sinh thái trên cơ 

sở: (i) Đặc điểm của cơ cấu GDP các ngành kinh tế chủ yếu (nông nghiệp, 

công nghiệp và dịch vụ ở các tỉnh hiện nay và (ii) Đặc điểm xuất phát của các 

cơ cấu kinh tế trước cải cách kinh tế của các địa phương. Đối tượng nghiên 

cứu, khảo sát bao gồm: 

- Các tác nhân kinh tế có ảnh hưởng lớn tới quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, đại diện cho các thành phần xã hội, lĩnh vực hoạt động, ngành 

nghề, trình độ... khác nhau, gồm các doanh nghiệp (nông, công nghiệp, dịch 

vụ), nông dân, người thu gom, người buôn bán, các cán bộ làm công tác phát 

triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, các nhà hoạch định chính sách tại 

các tỉnh, huyện… 

- Các tác nhân theo ngành hàng, nghiên cứu này nhằm đánh giá 

quá trình tổ chức hoạt động của từng tác nhân và mối quan hệ giữa các tác 

nhân ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN và NT. Những ngành 

hàng tiêu biểu đóng góp nhiều vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

địa phương, thuộc nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp… được lựa chọn để điều tra, khảo sát. 

- Các mô hình thể chế thị trường là các mô hình thể chế tạo thuận 

lợi cho nông dân tham gia vào thị trường, có ảnh hưởng rõ nét trong quá trình 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn tại các vùng trong thời 

gian qua, có thể xem xét và nhân rộng đối với những miền, vùng có điều kiện 

thích hợp. 

Trên cơ sở các kết quả khảo sát thực tế và nghiên cứu, chúng tôi có 

những nhận xét khái quát sau: 

1.1.  Cơ cấu GDP và đặc điểm các nhóm chuyển dịch 

 Nhóm 1, bao gồm các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và Đồng Nai là 

những tỉnh đồng bằng gần các trung tâm kinh tế lớn như Hà nội, Hải phòng 

và TP Hồ Chí Minh: đây là nhóm có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao 

trong cơ cấu GDP và tỷ trọng nông nghiệp thấp nhất so với các nhóm khác 

(xem bảng 44). Đây cũng là nhóm có điểm xuất phát của cơ cấu kinh tế tiến 

bộ hơn ở những năm 1990. Như vậy, quá trình chuyển dịch 10 năm qua chủ 

yếu là sự hoán vị của 2 khu vực Nông nghiệp và Công nghiệp.   

Bảng 44: Cơ cấu kinh tế của các nhóm các tỉnh khảo sát (%) 
Giai đoạn những năm 2000 Giai đoạn những năm 1990  

Nông 
nghiệp 

Công 
nghiệp 

Dịch vụ 
Nông 

nghiệp 
Công 

nghiệp 
Dịch vụ 

Nhóm 1 
Hải Dương 31 41 28 49 21 31 
Bắc Ninh 32 40 28 54 21 25 
Đồng Nai 20 57 24 50 19 32 

Nhóm 2 
Yên Bái 42 25 32 49 13 38 
Q. Nam 38 26 36 - - - 
Thanh Hoá 35 33 32 52 19 29 

Nhóm 3 
An Giang 40 15 45 61 9 30 

Nhóm 4 
Sơn La 59 12 29 77 9 14 
§ak Lak 57 16 27 78 6 16 

  Nguồn: Số liệu thống kê, 1992, 2002 

Nhóm 2, bao gồm các tỉnh Yên Bái, Thanh hoá và Quảng nam. Hiện 

nay tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của nhóm này thấp hơn nhóm 1, 

trong khi nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng xung quanh 40%, cao hơn nhóm 1. 
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Điểm đặc biệt là, tỷ trọng nông nghiệp của các tỉnh trong nhóm 2 ở giai đoạn 

năm 1990 không cao hơn nhóm 1 và đều ở mức khoảng 50%. Nói cách khác, 

quá trình tăng trưởng GDP công nghiệp ở các tỉnh trong nhóm 2 chậm hơn 

nhóm 1, làm cho tỷ trọng nông nghiệp ở đây giảm chậm trong cơ cấu GDP.   

Nhóm 3, chỉ có tỉnh An giang. Có lẽ, đây là kiểu chuyển dịch đặc thù 

của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại, tỷ trọng công nghiệp trong 

cơ cấu GDP của An Giang khá thấp, chỉ khoảng 15%, trong khi nông nghiệp 

chiếm đến 40%, ngang bằng với nhóm 2. Tuy vậy, ở nhóm này tỷ trọng của 

khu vực dịch vụ là khá cao, lên đến 45%. Trong những năm qua, mặc dù tỷ 

trọng công nghiệp còn thấp nhưng sự tăng trưởng GDP của khu vực công 

nghiệp và dịch vụ ở nhóm 3 đã kéo tỷ lệ của nông nghiệp giảm xuống đáng kể 

từ 60% trước đây xuống 40% hiện nay. Theo chúng tôi, khu vực thương mại 

dịch vụ phát triển mạnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long một phần có 

nguyên nhân do nông nghiệp hàng hoá ở đây phát triển nhanh, đặc biệt là sản 

lượng gạo xuất khẩu, cá tươi và hoa quả. 

Nhóm 4, bao gồm 2 tỉnh Sơn la và Đắk Lak, đại diện cho các tỉnh miền 

núi và cao nguyên; hiện có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP rất cao 

xấp xỉ 60%, trong khi tỷ trong công nghiệp chỉ là 15%, bằng nhóm 3, và tỷ 

trọng của khu vực dịch vụ và thương mại là 25% đến 30%. Tuy cơ cấu GDP 

của nhóm này vẫn còn nặng về nông nghiệp những nếu nhìn vào điểm xuất 

phát ban đầu rất thấp thì có thể thấy, sự tăng trưởng của khu vực công nghiệp 

và đặc biệt là dịch vụ thời gian qua là rất đáng khích lệ.  

1.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành hiện nay 

Kết quả chuyển dịch về cơ cấu lao động thể hiện trong bảng 45 dưới 

đây  cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm tỉnh đồng bằng với sự phát triển 

nhanh về công nghiệp hoặc dịch vụ và các nhóm tỉnh miền núi nơi nông 

nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP. Trong khi các tỉnh nhóm 2 

và nhóm 4 lao động trong khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ trên 80% thì 

ở các tỉnh nhóm 1 và nhóm 3 tỷ lệ này chỉ còn hơn 60%, thậm chí chưa đến 

50% như ở An Giang. 
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Bảng 45: Cơ cấu lao động năm 2002 các nhóm tỉnh khảo sát (%)  

  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3  Nhóm 4 
Nông nghiệp 63 82 47 88 
Công nghiệp và XD 22 7,5 14 7 
Dịch vụ và Du lịch 15 10,5 39 5 

  Nguồn : Chi cục thống kê các tỉnh khảo sát, 2002 

1.3.  Chuyển dịch cơ cấu đất đai giữa các ngành hiện nay 

Trong giai đoạn vừa qua, hầu như ở tất cả các tỉnh đã chuyển một phần 

đáng kể đất chưa sử dụng vào đất nông nghiệp và đất chuyên dùng. Sự mở 

rộng diện tích khai hoang này diễn ra mạnh hơn ở các tỉnh vùng cao như  Sơn 

La, Yên Bái, Quảng Nam hay Đắk Lak.  

Đối với một số tỉnh ở đồng bằng như Hải Dương, Bắc Ninh, An Giang 

và Đồng Nai do quỹ đất hạn chế, nên phát triển công nghiệp và đô thị hoá đã 

lấy đi một phần đáng kể các đất lúa và cây hàng năm. Ngược lại, đối với một 

số tỉnh như Sơn la, Đắk lak, đa phần đất mới khai hoang lại được đưa vào 

trồng cấy một số cây trồng cho thu nhập cao như ngô, cây ăn quả làm cho 

diện tích loại đất cây hàng năm gia tăng nhanh. 

Bảng 46: Mức tăng giảm diện tích các loại đất nông nghiệp giai đoạn 1997 – 2002, 

(% tăng so với năm 1997) 
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Đất N.Nghiệp 8,52 -2,09 3,41 21,46 5,16 2,88 1,07 21,33 60,22 
1- Đất trồng cây hàng 
năm -3,94 -2,39 -12,54 9,34 2,24 3,27 -0,75 17,90 52,82 

 - Đất ruộng lúa -3,99 -2,46 -3,23 4,29 -0,39 -0,86 -2,89 16,48 41,03 
 - Đất trồng cây hàng 
năm khác 

-3,33 -1,01 -4,99 9,89 0,32 16,72 216,27 74,73 112,12 

2- Đất vườn tạp 8,58 -2,18 9,51 -2,90 10,97 49,98 -100,0 207,58 11,35 
3- Đất cây lâu năm 279,85 -14,47 15,39 80,02 26,09 16,09 369,24 21,30 71,74 
4- Đất chăn nuôi -89,71 - 366,52 29,63 -93,81 -62,10 - 12,84 78,81 
5- Mặt nước NTTS 28,76 3,58 144,16 16,32 54,12 8,96 126,72 50,00 198,96 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ tài nguyên môi trường 1997 và 2002.  

Như vậy, quá trình chuyển dịch cơ cấu đất không diễn ra đơn thuần 

theo một hướng. ở những tỉnh đồng bằng, công nghiệp phát triển nhanh đã 
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xảy ra sự cạnh tranh đất đai với khu vực nông nghiệp, trong khi ở miền núi 

quá trình mở rộng đất trồng trọt vẫn tiếp diễn.  

1.4.  Chuyển dịch cơ cấu GDP nội ngành nông nghiệp của các tỉnh 

Cơ cấu GDP ngành nông nghiệp trong các tỉnh được điều tra cho thấy 

sự phát triển chưa cân đối:  

- Trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao trên 60%, trong đó cao nhất là 

Thanh Hoá và Đắk lak, trên 80%, thấp nhất là An Giang vẫn trên 60%.  

- Chăn nuôi, trừ Bắc Ninh đạt trên 33%, các tỉnh còn lại chưa đạt 

ngưỡng 30%, Đồng Nai và Quảng Nam là 27,5%, Thanh Hoá và An Giang 

17% và Đắk Lak chỉ đạt 12,4%.  

- Dịch vụ nông nghiệp còn thấp, chưa vượt qua một con số, cao nhất 

là An Giang: 5%. 

Kết quả này chỉ ra rằng, mặc dù quá trình chuyển dịch cơ cấu trong 

ngành nông nghiệp gắn chặt với điều kiện của tự nhiên của mỗi vùng, xong 

những điều kiện về kinh tế, xã hội cụ thể là sự phát triển của các khu vực kinh tế 

ngoài nông nghiệp cũng ảnh hưởng quyết định đến xu thế chuyển dịch của 

ngành nông nghiệp. Trong trường hợp các tỉnh đang khảo sát, dường như tỉnh 

nào phát triển mạnh công nghiệp và thương mại thì cơ cấu ngành nông nghiệp 

có sự chuyển dịch rõ rệt hơn.  

Bảng 47:  Cơ cấu GDP ngành nông nghiệp năm 2002 

                                Bắc 
Ninh 

Đồng 
Nai 

Yên 
Bái 

Quảng 
Nam 

Thanh 
Hoá 

An 
Giang 

§¾k Lak 

Nông nghiệp  92,8 70,6 73,2  82,4  
Trong đó: Trồng trọt 62,9 68,0  69,5 80,6 60,4 83,2 
              Chăn nuôi 33,9 27,5  27,5 17,4 17,0 12,4 
Dịch vụ nông nghiệp 3,2 4,4  3,1 2,0 5,0 4,5 
Thuỷ sản  0,9 1,7 8,4  16,6  
Lâm nghiệp  6,3 27,7 18,5  1,0  
Tổng 100,0 100,0 100 100,0 100 100,0 100,0 

Nguồn: Số liệu thống kê các tỉnh do đề tài KC 0717 thu thập, 2002. 

Từ ý nghĩa đó, những số liệu trong bảng cho thấy cơ cấu nông nghiệp 

của các tỉnh Bắc ninh, Đồng Nai, An Giang, Quảng Nam đang có xu thế 
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chuyển dịch nhanh và đa dạng hơn. Tỷ trọng chăn nuôi, thuỷ sản đã đạt trên 

30%.  

Những nhận định trên có thể được giải thích như  sau: 

- Nông nghiệp do phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nhưng vẫn 

là bộ phận của ngành kinh tế. Nông nghiệp quan hệ với các khu vực khác 

trong việc trao đổi đầu vào đầu ra và vốn cho phát triển. Trong nhiều trường 

hợp lúc đầu nông nghiệp đóng góp vốn cho sự phát triển nhưng sau đó không 

lâu các khu vực khác sẽ hỗ trợ trở lại cho nông nghiệp bằng vốn, công nghệ. 

Vì thế các tỉnh, địa phương càng phát triển công nghiệp thì ngành nông 

nghiệp càng có nhiều cơ hội phát triển. 

- Nông nghiệp khi chuyển sang giai đoạn phát triển nông nghiệp 

hàng hoá cũng cần một thị trường đa dạng và có sức mua lớn hơn. Điều đó 

phụ thuộc vào mức thu nhập của người dân địa phương. Thu nhập càng cao 

nhu cầu càng đa dạng và nông nghiệp muốn đáp ứng nhu cầu mới này cũng 

cần tự chuyển dịch cơ cấu cho phù hợp. 

Sự phân tích này cho thấy mối quan hệ tương tác và vai trò của nông 

nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế. Dưới đây có những phân tích về các yếu tố khác nữa chúng ta sẽ thấy rõ 

điều này. 

1.5.  Chuyển dịch cơ cấu thu nhập của nông hộ trong các tỉnh 

Các kết quả khảo sát cho thấy, tương quan về mức thu nhập trung bình 

của hộ nông dân và cơ cấu kinh tế của các tỉnh có tỷ trọng GDP công nghiệp 

cao như: Hải Dương, Bắc Ninh, An Giang và đặc biệt là Đồng Nai, dường như 

tỷ lệ thuận với nhau. Như vậy, có thể khẳng định rằng, quá trình đa dạng hoá 

kinh tế ở cấp nông hộ thực tế tạo ra công ăn việc làm, nhờ đó tạo thêm thu 

nhập cho người dân. các tỉnh có công nghiệp và dịch vụ phát triển thường 

nguồn thu từ nông nghiệp chiếm chưa đầy 30% trong tổng thu nhập. Trái lại 

nguồn thu từ nông nghiệp chiếm tới 60% - 70% kinh tế hộ ở các tỉnh miền núi 

như  Sơn La, Đắk Lak.  
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Bảng 48: Tình trạng phân hoá kinh tế ở các tỉnh nghiên cứu 

Nhóm Các tỉnh 
Nhân 

khÈu/hé 
Chênh lệch thu 

nhập giàu nghèo 
Tỷ lệ nghèo   
lương thực 

Gini 

Hải Dương 3,81 4,97 8,47 0,33 

Bắc Ninh 4,33 4,52 3,05 0,30 Nhóm 1 

Đồng Nai 4,74 7,31 2,08 0,39 

Yên Bái 4,80 5,27 13,91 0,34 

Quảng Nam 4,29 4,77 14,31 0,31 Nhóm 2 

Thanh Hoá 4,42 5,30 16,43 0,33 

Nhóm 3 An Giang 4,74 7,42 6,15 0,40 

Sơn La 5,33 5,46 22,85 0,36 
Nhóm 4 

§aklak 5,18 5,86 17,1 0,35 

  Nguån : TCTK,  VHLSS, 2002. 

 Phân hoá thu nhập cũng là yếu tố cần phải nghiên cứu khi xem xét 

khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một cách trực tiếp hay gián tiếp sự 

nghèo đói và tình trạng phân hoá kinh tế sâu sắc có thể ảnh hưởng như nhau 

đến khả năng chuyển dịch CCKTNNNT. Điều có thể kết luận qua kết quả ở 

bảng 48, là các tỉnh càng khó khăn sự chênh lệch giàu nghèo và sự phân hoá 

kinh tế càng có xu thế tăng lên. 

2.  Phân tích các điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

Như đã nêu vắn tắt trong phần phương pháp nghiên cứu, chúng tôi bắt 

đầu phần phân tích này bằng việc đánh giá tổng thể chính sách phát triển và 

những hạn chế chính của những chính sách phát triển hiện nay. Tiếp sau đó, 

lần lượt ở từng mục, chúng tôi sẽ nghiên cứu và phân tích vấn đề liên quan 

đến khả năng của các địa phương trong việc khai thác các nguồn lực phục vụ 

cho mục tiêu phát triển. Không thể nêu một cách lần lượt kinh nghiệm ở các 

địa phương, vì thế chúng tôi chỉ xin tóm tắt hết sức ngắn gọn những trường 

hợp điển hình để chứng minh cho các kết luận rút ra từ hoạt động nghiên cứu 

trong khuôn khổ đề tài. 
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2.1.  Chính sách phát triển, yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

NN, NT ở các địa phương. 

Chính sách của Trung ương và địa phương là một trong những nguyên 

nhân quan trọng tạo nên quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các Tỉnh. Tác 

động của chính sách đến sự phát triển thông thường rất phức tạp. Với cùng một 

chính sách phản ứng của các tác nhân khác nhau là không giống nhau. Vì vậy, 

bàn về ảnh hưởng của chính sách tới quá trình chuyển dịch cần phải xem xét 

các chính sách cụ thể (như chính sách đất đai, chính sách hỗ trợ đầu tư, chính 

sách tín dụng hay chính sách nào khác) trong mối quan hệ chung của cả hệ 

thống chính sách và chiến lược phát triển của Nhà nước và các địa phương.  

Những chính sách của Trung ương thường có tính định hướng cho các 

chính sách cụ thể ở địa phương. Tuy nhiên cũng có những chính sách của 

Nhà nước tác động cụ thể đối với những ngành hàng ở địa phương (chủ yếu 

là ngành hàng trọng điểm) như đối với ngành hàng cà phê năm 2001 (Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ số 103/2001/QĐ-TTg ngày 10/07/2001 về hỗ 

trợ người sản xuất cà phê: miễn và hoàn trả lãi vay cho các hộ nghèo sản xuất 

cà phê…) hay các chính sách phát triển xuất khẩu cà phê khác như miễn thuế 

nông nghiệp cho 50% người sản xuất cà phê, cấp đất, vải, gạo cho người 

trồng cà phê nghèo... khi ngành hàng rơi vào khó khăn. 

2.1.1. Đánh giá chung tác động của các chính sách vĩ mô đến sự phát triển kinh tế 

Trong những năm qua nhiều chính sách phát triển kinh tế, nông nghiệp 

và nông thôn của Việt Nam đã đạt được những kết quả khá khả quan. Tuy 

nhiên, việc đánh giá đúng và đầy đủ những tác động của những chính sách là 

rất khó và phức tạp. Những thảo luận và phỏng vấn của chúng tôi đối với 

những doanh nhân, những người hoạch định chính sách và cả người dân đều 

đạt được những kết quả khá tập trung. Đó là luôn có từ 60% đến 80% những 

người được hỏi đánh giá rằng sự chuyển biến của kinh tế những năm qua 

trước hết phải kể đến tác động của các chính sách của Nhà nước như: Luật 

đất đai năm 2003, Luật HTX sửa đổi năm 1996, Luật doanh nghiệp mới năm 

2000 và hàng trăm nghị định, quyết định của Nhà nước và Chính phủ. 
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Sự phát triển của các loại  doanh nghiệp ví dụ ở Hải Dương những năm 

qua cho thấy, cứ mỗi lần chúng ta có một chính sách mới ra đời thì ngay sau 

đó số lượng các doanh nghiệp đã tăng lên rõ rệt. Ngoại trừ chính sách thu hút 

vốn đầu tư của Việt nam còn có nhiều điểm phải xem xét lại cụ thể như việc 

phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, vấn đề cho 

thuê đất đai, sự không ổn định của các chính sách thuế và cấp Quota cho các 

doanh nghiệp này... các chính sách còn lại về cơ bản đã phát huy được mục 

đích của nó, là thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường.  

2.1.2.  Những điểm còn hạn chế của các chính sách phát triển hiện nay. 

a. Hệ thống chính sách thiếu đồng bộ: 

Chính sách phát triển của Nhà nước nhiều nơi nhiều lúc cũng đã thể 

hiện nhiều điểm cần bổ sung. Một số chính sách nhằm mục tiêu xây dựng 

phát triển ngành hàng nông sản tỏ ra thiếu đồng bộ, không giải quyết được 

các điều kiện cần thiết cho ngành hàng phát triển (như ngành hàng mía 

đường: hệ thống cung ứng nguyên liệu và Nhà máy không thích ứng, một số 

qui hoạch bị phá vỡ hoặc không thực hiện được: thuỷ sản ở đồng bằng sông 

Cửu Long, cà phê ở Đắk Lăk). Chính sách tín dụng cho nông dân vay vốn 

nhưng thời hạn ngắn, mức cho vay thấp hạn chế hiệu quả sử dụng vốn. Chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước hiện nay còn ít quan tâm tới phát triển thể chế thị 

trường và thúc đẩy năng lực của các tác nhân tham gia vào quá trình xây 

dựng thể chế.  

Trong điều kiện như hiện nay, chính quyền các địa phương có nhiều 

cách hiểu khác nhau về sự linh hoạt trong các cơ chế, chính sách của Nhà 

nước, từ đó có những vận dụng khác nhau, một số tỉnh đơn thuần rập khuôn 

làm theo, số khác vận dụng "thoáng" nhất, cũng có nơi đi chệch khỏi những 

quy định của các cơ chế chính sách đó. Những khuynh hướng quá tả hay quá 

hữu đều có thể làm cho hệ thống chính sách phát triển trở nên thiếu đồng bộ.  

Những nghiên cứu của chúng tôi ở 9 tỉnh đã chỉ rõ sự cần thiết phải đề 

cập đến vấn đề được gọi là “quy hoạch hệ thống chính sách ở các địa 

phương”. Quy hoạch hệ thống chính sách không chỉ là việc xây dựng, hay cụ 

thể hoá các chính sách của Nhà nước cần thiết đối với sự phát triển ở mỗi địa 
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phương mà quan trọng là phải làm cho các chính sách ban hành ra phải có 

tính gắn kết lôgic. Chính sách ban hành sau phải bổ sung và giá trị hoá được 

kết quả của các chính sách trước đó. Kết quả nghiên cứu ý kiến của gần 1000 

doanh nghiệp cho thấy có đến 6/10 yếu tố quan trọng nhất cản trở sự phát 

triển của doanh nghiệp liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ thống chính 

sách của chúng ta. 

b.  Quan hệ phụ thuộc trong hoạch định chính sách phát triển và khả 

năng thu hút vốn cho đầu tư 

Bảng 49 tổng hợp cơ cấu nguồn vốn chi cho đầu tư cơ bản trên đây đã 

chứng tỏ những tỉnh có tốc độ chuyển dịch nhanh và thu nhập bình quân đầu 

người cao hơn như Hải Dương, Bắc Ninh, An Giang... thì tỷ lệ vốn ngân sách 

Nhà nước cấp trong tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp hơn. Nói cách khác, 

ở tỉnh này khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư đa dạng hơn, ít phụ thuộc 

hơn vào vốn nhà nước cấp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng cho đầu 

tư phát triển ở các địa phương. Có thể nói rằng, các tỉnh càng nghèo, sự phụ 

thuộc vào vốn Trung ương cấp càng lớn. Hầu như các công trình xây dựng ở 

miền núi, vùng khó khăn hiện nay đều do Trung ương cấp vốn, khả năng đóng 

góp của địa phương rất hạn chế. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là 

do các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế ngoài nhà nước ở các địa phương 

này nhỏ lẻ, khó khăn hơn về tài chính, nhưng cũng có nguyên nhân khác quan 

trọng không kém đó là tâm lí ỷ lại, trông chờ ở Nhà nước của các địa phương 

này.  

Bảng 49: Cơ cấu vồn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002 

                     Hải 
Dương 

Bắc 
Ninh 

An Giang Yên Bái Quảng 
nam 

Thanh 
Hoá 

Ngân sách nhà nước 12,6 33,5 11,38 61,80 69,03 46,80 
Vốn tín dụng 9,4 4,8 18,72 7,36 3,02 - 
Vốn các doanh nghiệp 0,9 0,5 30,42 6,32 2,27 45,86 
Vốn của tư nhân 31,1 59,5 33,92 24,18 11,06 - 
Vốn FDI   - 0,34  - 
Vốn đầu tư nước ngoài 17,8 1,7 0,35 - 1,71 0,31 
Vốn khác 28,3  5,21 - 12,91 7,03 
Tổng 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Nguồn: Cục thống kê các tỉnh, do đề tài KC 0717 thu thập, 2003 
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Trên thực tế cần phân biệt, sự thống nhất về chính sách khác với sự phụ 

thuộc chính sách phát triển của các ngành trung ương và địa phương. Nếu như 

sự thống nhất về chính sách thể hiện tính chất có quy hoạch, kế hoạch, sự đồng 

thuận để tạo ra tính năng động cần thiết cho sự phát triển kinh tế thì sự thụ 

động và phụ thuộc trở thành hạn chế đôi khi cản trở cho sự phát triển. Có thể 

nêu lên ở đây nhiều ví dụ về sự phụ thuộc và quan hệ quyền lực do chính sự 

phụ thuộc này mang lại như chính sách phát triển công nghiệp mía đường hoặc 

cụm cảng vận tải... Sau khi Chính phủ phát động chương trình một triệu tấn 

đường vào những năm 1996, 1997, có hơn 80% số tỉnh thành trong cả nước có 

chính sách khuyến khích phát triển mía đường. Để rồi sau đó không lâu sau 

“mía đường” trở thành vấn đề bức xúc của xã hội.  

Trên thực tế không phải chỉ có lĩnh vực đầu tư cơ bản, mà ở nhiều hoạt 

động đầu tư phát triển khác quan hệ quyền lực và quan hệ phụ thuộc cũng 

ảnh hưởng không nhỏ đến sự tăng trưởng và phát triển của các địa phương. 

Đây thực sự là vấn đề khó khăn không dễ dàng giải quyết trong ngày một 

ngày hai, đặc biệt là đối với các tỉnh nghèo. Những thống kê của chúng tôi về 

những ngành hàng sản phẩm tuy được chính sách khuyến khích phát triển 

nhưng không có tác động nhiều đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp và nông thôn ở các tỉnh cũng có nguyên nhân từ chính quan hệ phụ 

thuộc này. Các địa phương, khi thiết lập các dự án xin tài trợ của Trung ương 

thường dựa nhiều vào quy hoạch và chính sách của Chính phủ hơn là xuất 

phát từ nhu cầu và điều kiện cụ thể ở địa phương. Làm như thế, tuy hiệu quả 

và khả năng thành công của các dự án có thể bị đe dọa, nhưng đổi lại các đề 

xuất này lại dễ được chấp nhận hơn. 

2.2.  Xuất phát điểm thấp, yếu tố hạn chế khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn. 

Yếu tố ảnh hưởng đầu tiên đến khả năng chuyển dịch CCKT giữa các 

ngành phải kể đến là xuất phát điểm thấp của các địa phương: Nhìn chung, 

các tỉnh và địa phương nào tỷ trọng GDP và lao động nông nghiệp, dân số 

nông thôn lớn thì khả năng chuyển dịch và tốc độ chuyển dịch CCKT sẽ 

chậm và gặp nhiều khó khăn hơn, vì vậy, đòi hỏi những địa phương này cần 

nỗ lực hơn trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các khu vực phi nông 
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nghiệp, đô thị; cần phải có chiến lược phát triển riêng, cụ thể nhằm phát triển 

các hoạt động phi nông nghiệp và dịch vụ, các ngành nghề có tốc độ tăng 

trưởng cao nhưng phải thu hút nhiều lao động.  

2.3.  Lợi thế về thị trường và ảnh hưởng của đô thị hoá, công nghiệp hoá đến 

khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Các tỉnh có sự hình thành và phát triển các kênh thị trường đầu vào và 

đầu ra tốt luôn là những tỉnh có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh theo xu 

hướng các ngành hàng đó. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bắc 

Ninh được giải thích chủ yếu do sự hình thành và phát triển của mạng lưới thị 

trường đầu vào và đầu ra dựa trên những công nghệ truyền thống được cải 

tiến, đã thúc đẩy công nghiệp nông thôn Bắc Ninh đã phát triển. Sự phát triển 

của Đồng Nai cũng được giải thích là sự phát triển của thị trường vốn đầu tư 

nước ngoài vào tỉnh và việc xây dựng mạng luới phân phối rộng khắp hàng 

hoá của các công ty đa quốc gia. Sự phát triển của Hải Dương về bánh đậu 

xanh và hành khô cũng nhờ hình thành và phát triển mạng lưới thị trường....  

Bảng 50: Dự kiến tiến độ hoàn thành các khu công nghiệp ở Đồng Nai 

DVT: ha 
Stt Các khu công nghiệp Quy hoạch Năm 2000 Năm 2005 Năm 2010 
1 KCN Biên Hoà I 335 300 335 335 
2 KCN Biên Hoà II 365 330 365 365 
3 KCN Long Bình (AMATA) 760 50 120 200 
4 KCN LOTECO 100 10 50 100 
5 KCN Nhơn Trạch 2700 300 600 1000 
6 KCN Gò Dçu 186 150 180 186 
7 KCN Hố Nai 523 50 120 230 
8 KCN Sông Mây 471 45 100 227 
9 KCN Ông Kìo 800 5 50 100 
10 KCN Tam Phước 380 20 70 150 
11 KCN An Phước 800 0 50 150 
12 KCN Thạnh Phú 186 20 70 100 
13 KCN Bµu Xðo 215 5 70 150 
14 KCN Long Khánh 100 15 50 80 
15 KCN Xuân Lộc 100 0 20 60 
16 KCN Định Quán 50 0 30 40 
17 KCN Tân Phú 50 0 20 40 
 Tổng cộng 8.121 1.300 2.300 3.500 

Nguồn: Đề tài  KC07-17 thu thập,, 2003      
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Có thể nói, thị trường có ý nghĩa quyết định và thể hiện rõ nhất khả 

năng chuyển dịch và sự  bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong nền 

kinh tế thị trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế luôn đồng nghĩa với sự hình 

thành và phát triển các kênh thị trường. 

Kết quả điều tra về thị trường đầu ra của các doanh nghiệp cho thấy 

vai trò quan trọng của thị trường trong nước. Tại thị trường này, 80% giá trị 

hàng hoá của các doanh nghiệp kể cả tư nhân và nhà nước được bán tại đây, 

phần giá trị xuất khẩu chiếm chưa đầy 20%. Vì thế mà sức mua và thị phần 

của mỗi vùng trở thành yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp và 

dịch vụ phát triển. Trong 9 tỉnh khảo sát, các tỉnh được tính vào có lợi thế thị 

trường bao gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh hoá, Quảng nam, Đồng Nai và 

An Giang. Thường thì lợi thế về thị trường thể hiện ở: 

- Khoảng cách đến thị trường,  

- Sự tập trung dân số lớn trong vùng, thu nhập dân cư cao 

- Khả năng lưu thông nhờ tình trạng cơ sở hạ tầng  

- Sự thông thoáng trong quản lí thị trường. 

Vì thế, đối với những tỉnh miền núi và cao nguyên như Sơn La, Yên 

Bái, Đắk Lak được xem như ít có lợi thế hơn về mặt thị trường. Đầu tư để cải 

thiện tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc được xem là 

những giải pháp tốt nhất để khắc phục sự bất lợi này, cho dù kinh phí ban đầu 

tốn kém.  

Các can thiệp hành chính trong quản lí thị trường hiện nay ở các tỉnh 

được khảo sát là điều mà các doanh nghiệp phàn nàn nhất. Sự can thiệp 

thường diễn ra dưới dạng kiểm tra, thanh tra hành chính, thuế và hàng hoá. 

Theo ý kiến các doanh nghiệp, việc kiểm tra thanh tra này về cơ bản có 

những đặc điểm sau: 

- Tuy không có sự phân biệt doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ 

nhưng thường doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao thì dễ bị thanh kiểm 

tra hơn. 
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- Doanh nghiệp Nhà nước thường có phạm vi hoạt động trong cả 

nước rộng hơn doanh nghiệp tư nhân. Lí do chủ yếu là do các doanh nghiệp 

nhà nước thường được “bảo lãnh” trên diện rộng hơn ở các tỉnh thành. Trong 

khi đó các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khó thâm nhập thị trường ngoài 

tỉnh hơn nhiều so với các doanh nghiệp Nhà nước. 

Hai đặc điểm này tạo ra các hệ quả xấu cho quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nói chung và sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng là: 

- Sự chia cắt về thị trường trong nước theo xu hướng “địa phương 

hoá” theo từng tỉnh, từng vùng và từng miền. 

- Kìm hãm sự tập trung vốn trong mỗi doanh nghiệp. Vì sợ bị kiểm 

tra các doanh nghiệp có xu thế phân tán vốn và không xây dựng doanh 

nghiệp lớn. Kéo theo đấy là khả năng đầu tư công nghệ cao, đắt tiền gặp khó 

khăn.  

- Làm cho tình trạng hoạt động không chính thức tăng cao do doanh 

nghiệp không chịu hay sợ khai báo thật ở cơ quan quản lí. 

Theo chúng tôi, tình trạng này ở Miền Bắc diễn ra trầm trọng hơn ở 

Miền Nam, do thể chế thị trường ở Miền Bắc còn non trẻ hơn. 

2.4.  Đa dạng hoá nội ngành, yếu tố quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, nhưng quá trình này hiện gặp nhiều khó khăn. 

Quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn không 

chỉ dừng lại ở quá trình chuyển dịch giữa các ngành, giữa các thành phần hay 

được coi là chuyển dịch ngang mà còn có quá trình đa dạng hoá nội ngành 

(trong một bộ phận của ngành: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản hay trong nội 

ngành sản phẩm: lúa gạo, cà phê, thuỷ sản, thịt lợn). Để nhìn nhận quá trình 

đa dạng hoá nội ngành như một nội dung đánh giá quá trình chuyển dịch một 

cách đầy đủ hơn, chúng tôi phân tích sự thành công của ngành hàng lúa gạo ở 

An Giang như một ví dụ điển hình.  

 Đối với những Tỉnh có những ngành sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn 

trong cơ cấu GDP (lúa, thuỷ sản ở An Giang, cà phê ở Đăk Lăk...) thì chuyển 

dịch cơ cấu GDP nhiều khi không rõ ràng nhưng quá trình đa dạng hoá nội 
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ngành lại có thể phản ánh rõ nét quá trình phát triển. Nhiều khi quá trình đa 

dạng hoá nội ngành lại có thể giải thích thấu đáo quá trình chuyển dịch theo 

chiều ngang giữa các ngành. Có thể thấy rõ nhất ở trường hợp Tỉnh An 

Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nội bộ ngành nông nghiệp của địa 

phương này giai đoạn 1996 - 2002 hầu như không có sự chuyển dịch về cơ 

cấu giữa các thành phần: trồng trọt vẫn chiếm tỷ lệ lớn trên 80%, chủ yếu là 

đóng góp của lúa nhưng không có nghĩa không có quá trình chuyển dịch. 

Trên thực tế, quá trình đa dạng hoá nội ngành đã diễn ra mạnh mẽ ở sản 

phẩm lúa gạo. Đa dạng hoá ở đây được hiểu là quá trình phát triển nhiều mặt 

từ khâu sản xuất tới thương mại hoá sản phẩm. Cụ thể hơn là những cải tiến 

trong sản xuất và chế biến như sử dụng giống chất lượng cao với mục đích 

xuất khẩu, sản xuất nhiều giống đặc sản nhằm đa dạng sản phẩm, áp dụng 

các kỹ thuật theo phương trâm 3 tăng 3 giảm cho hiệu quả cao về chất lượng 

sản phẩm và hiệu quả kinh tế (có thể tiết kiệm được 1 triệu đồng cho chi phí, 

tổng tiền lãi tăng thêm sẽ là 2,5 triệu), cải tiến trong khâu bảo quản và chế 

biến gạo thành phẩm. 

Bảng 51:  Hiệu quả của phương pháp sạ hàng và IPM (3 tăng, 3 giảm) 

Các khoản mục 

Không áp 
dụng kỹ thuật 

sạ hàng và 
IPM 

áp dụngkỹ 
thuật sạ hàng 

và IPM 
Giá trị Tỷ lệ (%) 

1. Giống 

 Khối lượng giống (kg/ha) 200 100 -100 -50,00 

Tiền giống (đồng/ha) 400.000 200.000 -200.000 -50,00 

2.Tổng chi phí thuốc BVTV (đồng/ha) 2.500.000 1.500.000 -1.000.000 -40,00 

3.Tổng chi phí sản xuất (đồng/ha) 5.500.000 4.500.000 -1.000.000 -18,18 

4. Năng suất (kg/ha) 6.500 7.500 1.000 15,38 

5. Giá thành (đồng/kg) 846 600 -246 -29,09 

6. Doanh thu (®ång/ha) 10.400.000 12.000.000 1.600.000 15,38 

7. Lãi (đồng/ha) 4.900.000 7.500.000 2.600.000 53,06 

* Ghi chú: Giống lúa sử dụng là OM 1490, vụ đông xuân năm 2002-2003. 
Nguồn : Số liệu điều tra KC 0717, 2003 
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Trong vòng 8 năm (90 - 98), An Giang đã đầu tư nhiều vào đổi mới 

công nghệ (146 tỷ đồng chiếm 40% tổng giá trị đầu tư mới, tập trung vào các 

lĩnh vực chế biến gạo, thuỷ sản, thức ăn gia súc...22). 

Bảng 52: Sự thay đổi chất lượng các loại gạo xuất khẩu ở An giang 

Các loại gạo Giai đoạn trước (97-98) - % 2002 (%) 

Tổng 100 100 

Cấp cao (5% tấm) 30 75 

Cấp TB (25 % tấm) 30 25 

Cấp thấp (35% tấm) 40 0 
     Nguồn: Số liệu điều tra KC 0717, 2002 

Các thiết bị xay xát, chế biến gạo được cải tiến hàng năm, thiết bị lau 

bóng tuy sản xuất trong nước nhưng cho gạo thành phẩm đạt tiêu chuẩn. Một số 

công ty xuất nhập gạo đã đầu tư nhiều cho cải tiến công nghệ lau bóng, trộn 

gạo. 

Tổ chức sản xuất và lưu thông sản phẩm lúa gạo được phát triển thông 
qua quá trình hình thành và phát triển loại hình HTX liên đa tác nhân hay còn 
gọi là quá trình hội nhập theo chiều dọc của các tác nhân sản xuất, chế biến 
và xuất khẩu, tạo nên thể chế mới trong sản xuất và tiêu thụ... Việc các tác 
nhân tư nhân tham gia chế biến gạo xuất khẩu không chỉ thể hiện sự phát 
triển về trình độ của các tác nhân mà còn là cho quá trình điều tiết lưu thông 
lúa gạo xuất khẩu được thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lựa chọn đối 
tượng mua bán, thông tin thị trường cho các tác nhân khác (thay vì chỉ có 
một đối tượng là doanh nghiệp Nhà nước như trước). 

Chính quá trình đa dạng hoá nội ngành và đa dạng hoá các thành phần 
kinh tế ở An Giang đã thúc đẩy ngành hàng lúa gạo phát triển, tạo được lợi thế 
cạnh tranh trên thị trường. Từ quá trình phát triển hoàn chỉnh như vậy, đã tạo 
nên đòn bẩy cho ngành thương mại phát triển thông qua xuất khẩu. Như vậy, 
đối với An Giang, một trong những nguyên nhân quan trọng tạo ra sự chuyển 
dịch chuyển dịch xuất phát từ đa dạng hoá nội ngành nông lâm thuỷ sản (vì 
thuỷ sản của An Giang cũng xuất hiện quá trình đa dạng hoá nội ngành như 
đối với lúa gạo).  

                                           
22 Kết quả đánh giá trình độ công nghệ trong một số ngành ở An Giang,thông tin phát triển nông thôn năm 
1999. 
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Liên kết 4 Nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa xuất khẩu 

Như phần trên đã trình bày, sản xuất lúa chất lượng cao ở An Giang 
thực chất là quá trình liên kết giữa các tác nhân trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm, là một trong những thể chế mới góp phần nâng cao hiệu quả của các 
tác nhân tham gia, mà trước hết là nông dân. Có thể tóm tắt thông qua Hình 7.  

Từ quan niệm đa dạng hoá nội ngành chúng ta có thể có cách nhìn 
nhận rộng hơn về chuyên môn hoá sản xuất. Hiện nay, trong xu thế chuyển 
dịch ở các địa phương hiện có những nhìn nhận khác nhau về chuyên môn 
hóa hay đa dạng hoá sản xuất. Nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung vào 
những sản phẩm có tiềm năng và mang lại hiệu quả (thường là những sản 
phẩm có khả năng suất khẩu) nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. 

Quá trình này tỏ ra không bền vững nếu những sản phẩm này gặp phải 

rủi ro, nhất là rủi ro về thị trường. Điển hình là quá trình chuyên môn hoá cây 

cà phê ở Đăk Lăk đã tạo nên sự lớn mạnh cho nền kinh tế của địa phương 

cũng như nâng cao đời sống của nhiều tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, hiện 

nay cà phê đã và đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa dẫn tới sự thất thu 

của những tác nhân tham gia vào ngành hàng này, nhất là những người sản 

xuất. Mặt khác, đa dạng hoá cũng cần có những nhìn nhận khách quan, nhất 

là đối với những địa phương ít có khả năng đa dạng hoặc dễ dẫn đến tình 

trạng manh mún trong sản xuất. Đa dạng hoá nội ngành là một trong những 

hình thức có thể coi là sự kết hợp của chuyên môn hoá và đa dạng hoá; có 

nghĩa là, chuyên môn hoá sản xuất một sản phẩm nhưng đa dạng các hình 

thức tổ chức sản xuất, lưu thông tiêu thụ, đa dạng quan hệ giữa các tác nhân, 

nâng cao trình độ của ngành hàng... với mục đích cuối cùng là tạo ra những 

sản phẩm ngày càng đa dạng về chủng loại, nâng cao chất lượng sản phẩm có 

khả năng cạnh tranh ở nhiều loại thị trường. Nói cách khác, xu thế chuyển 

dịch ở các địa phương không nhất thiết cứ phải theo một hướng đa dạng hay 

chuyên môn, mà điều quan trọng ở đây, chúng tôi muốn đề cập tới đa dạng 

hoá nội ngành như một quá trình chuyển dịch về chất của ngành, của sản 

phẩm từ đó tác động tới các ngành khác trong nền kinh tế và tạo nên quá 

trình chuyển dịch chung. Đây chính là chiến lược nên lựa chọn của các vùng 

sản xuất chuyên môn hoá để đối phó với thị trường biến động. 
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Hình 7: Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa xuất khẩu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Tổng hợp điều tra KC0717, 2003 
 

Yếu tố hạn chế khả năng đa dạng hoá nội ngành 

a. Các thể chế luật pháp khuyến khích sự phát triển của tác nhân mới: 

Trong các tỉnh miền núi, hình thức và sản phẩm kinh doanh của các 

doanh nghiệp nhìn chung ít đa dạng hơn. Đa phần các doanh nghiệp này là 

những doanh nghiệp chế biến có vùng nguyên liệu tại chỗ. 

Để đa dạng hoá nội ngành, việc trước tiên là phải tạo ra môi trường kinh 

tế và pháp lí bình đẳng giữa các loại hình và thành phần kinh tế. Những chính 

sách và quy định của Nhà nước phải bảo đảm sao cho việc ra đời và đăng kí 

mới các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hợp đồng giữa các tác nhân là 

thuận lợi và ít phiền hà nhất.  

 

 

1,2,3: Các cơ quan Tỉnh (UBND, 
Sở NN,...) tổ chức   triển khai, bàn 
bạc phân công nhiệm vụ với các tác 
nhân tham gia.  
4,6: Cơ quan nghiên cứu (Viện lúa 
ĐBSCL...) nghiên cứu và cung cấp 
giống lúa nguyên chủng. 
5: Doanh nghiệp tổ chức cung ứng 
giống nguyên chủng cho nông dân 
sản xuất giống lúa xác nhận.  
Nông dân sản xuất giống xác nhận 
bán cho doanh nghiệp, doanh 
nghiệp cung ứng giống xác nhận 
cho nông dân sản xuất lúa xuất 
khẩu. 

Cơ quan  
nghiên 

cứu 

2 

4 5

31 

Nông 
dân 

Nhà quản lý  

Doanh 
nghiệp 

xuát khẩu 

6
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Hình 8: Đa dạng tác nhân và sự CDCCKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8 cho thấy ở các tỉnh hiện nay CCKT có sự chuyển dịch khá quy 

mô và các loại doanh nghiệp là rất phong phú. Sự đa dạng này bao gồm: 

- Đa dạng về quy mô của các doanh nghiệp 

- Đa dạng về loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế 

- Đa dạng các loại sản phẩm ngay trong cùng sản phẩm sản xuất ra. 

b. Hạn chế trong việc khuyến khích  các tác nhân tập trung vốn đầu tư. 

Muốn đa dạng hoá nội ngành bên cạnh việc tạo ra hành lang pháp lí 

thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ra đời và phát triển thì các 

chính sách cũng cần hướng vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức 

kinh tế mở rộng sản xuất, tích luỹ vốn và đặc biệt là đổi mới công nghệ. 

Nhược điểm quan trọng nhất của các doanh nghiệp trong các tỉnh được khảo 

sát là quy mô nhỏ bé và công nghệ sản xuất lạc hậu.  
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Bảng 53:  Một số chỉ số công nghiệp hoá, đô thị hoá ở các tỉnh 

 Dân số tỉnh 2002 
(người) 

Dân số/doanh nghiệp 
(người) 

Lao ®éng/doanh 
nghiệp (người) 

Hải Dương 1.684,2 2.473 76 

Bắc Ninh 971,3 1722 56 

An Giang 2.128,8 1949 28 

Đồng Nai 2.095,5 1197 139 

Yên Bái 707,3 3450 90 

Quảng Nam 1.420,9 2.717 65 

Thanh Hoá 3.534,1 4.626 87 

Sơn La 938,7 5.186 73 

§aklak 1.938,8 2.742 80 

 Nguồn: GSO, 2003 

Quy mô quá nhỏ sẽ là những hạn chế đáng kể để doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế phát triển và đa dạng hoá nội ngành. Lí do quan trọng nhất là vì khi đa 

dạng hoá nội ngành điều căn bản là các tác nhân trong ngành phải tạo ra được 

một tập hợp sản phẩm đa dạng về chủng loại và chất lượng. Sự đa dạng này là 

điều kiện cần để có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh của các chủng loại hàng hoá, 

phù hợp với nhu cầu đa dạng của các thị trường. Ví dụ, trường hợp mía đường 

ở Quảng Nam, Đà Nẵng: trong khi giá đường thế giới và trong nước tụt, hàng 

chục công ty và nhà máy đường trên phạm vi cả nước bị thua lỗ, thì nhà máy 

đường ở Quảng Nam vẫn duy trì hoạt động. Bí quyết quan trọng dẫn đến thành 

công ở đây chủ yếu là do nhà máy đã không coi đường là sản phẩm cuối cùng 

của họ, mà đã đầu tư và xây dựng các phân xưởng chế biến bánh kẹo mà đầu 

vào chính là nguyện liệu đường của nhà máy. Nhưng rõ ràng quá trình đa dạng 

hoá sản phẩm cần điều kiện tiên quyết là sự đầu tư và công nghệ. Để làm việc 

này, chính sách của Nhà nước và địa phương thời gian qua chưa chú trọng 

đúng mức. 
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2.5.  Chuyển giao công nghệ gắn với đổi mới thể chế và tổ chức sản xuất có thể 

thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn. 

Theo Killick thì khả năng thay đổi trong các thể chế hoạt động kinh tế 

ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mặc dù, đây 

là vấn đề khó thể hiện được qua các chỉ số thống kê. Khi sản xuất càng phát 

triển, mức độ chuyên môn hoá của mỗi ngành càng cao thì các cơ sở thể chế 

cũng phải phù hợp hơn để xác định đúng các quyền sở hữu, đảm bảo hiệu lực 

cho các hợp đồng kinh tế, khuyến khích sáng chế... Ngoài ra, vấn đề phân 

phối thu nhập cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

Kết quả khảo sát của chúng tôi đối với 2 trường hợp của mía đường ở 

Thanh Hoá và phát triển các HTX chăn nuôi lợn nạc ở Hải Dương cho thấy, vấn 

đề không đơn thuần là chuyển giao các kỹ thuật trồng mía hay nuôi lợn nạc cho 

nông dân, các nhà nghiên cứu và khuyến nông ở các mô hình này đã kết hợp 

việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đơn thuần với việc tổ chức nông dân sản xuất 

và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng với nhà máy hoặc tổ chức dịch 

vụ thu mua.  

Hình 9: Liên kết nông dân và nhà máy đường 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Điều tra KC0717, 2003 

Các nhóm nông dân không chỉ hợp tác với nhau trong việc quy hoạch 

các cánh đồng mía, kí hợp đồng với nhà máy mà còn tổ chức dịch vụ phân 

bón và vận chuyển mía đến tận cổng nhà máy. Điều này cho phép người làm 

Hộ nông 
dân 

Nhà máy 
đường 

HTX mía 
đường 

Tổ, nhóm 
hợp tác 

Liên kết 



 
 

226

mía giảm được nhiều chi phí đầu vào, thu được lợi nhuận của việc bán mía và 

đặc biệt là tránh được sự ép giá của tư thương. 

Tương tự, các HTX hoặc nhóm chuyên ngành chăn nuôi lợn ở Hải 

Dương ra đời cho phép các hộ xã viên tăng quy mô đàn từ 20, 30 con lên tới 

150 con/hộ/năm nhờ những dịch vụ mà HTX cung ứng cho xã viên khá hiệu 

quả như dịch vụ vốn vay ngân hàng, tổ chức sản xuất con giống, mua thức ăn 

và bán sản phẩm chung. Hiệu quả chăn nuôi của các hộ nông hộ tăng lên rõ 

rệt nhờ hiệu ứng của kinh tế hợp tác. 

Việc chuyển giao công nghệ gắn với đổi mới thể chế, tổ chức sản xuất 

sẽ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, chuyển dịch CCKTNN và nông 

thôn. 

2.6.  Điều kiện tự nhiên và việc phát huy lợi thế so sánh của vùng, yếu tố cho 

phép chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn  

Trong thực tế, người ta thường phân chuyển dịch cơ cấu kinh thế nông 

nghiệp, nông thôn thành 2 kiểu: Một là kiểu chuyển dịch truyền thống dựa 

trên sự giá trị hoá các lợi thế so sánh và thứ 2 là kiểu chuyển dịch dựa trên 

những du nhập và phát triển công nghệ. Trong những phần trên, chúng tôi có 

gắng, tuy chưa đầy đủ để có thể xác định được các yếu tố tác động đến kiểu 

chuyển dịch thứ 2. Thực tế, ở các tỉnh khảo sát điều kiện về tự nhiên và các 

lợi thế so sánh ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn .  

Các sản phẩm có lợi thế so sánh cao hơn thể hiện qua năng suất cây 

trồng và giá thành sản xuất đã được các địa phương khai thác và phát triển 

khá tốt. Thực tế cho thấy là, ở đâu năng suất cây trồng cao và giá thành sản 

xuất thấp thì ở đó diện tích các cây trồng này rất lớn, như lúa ở đồng bằng 

sông Hồng đồng bằng sông Cửu Long, ngô ở Sơn La và Tây Nguyên, mía ở 

Bắc Trung Bộ, rau xanh ở miền Bắc...  

Tuy nhiên, ở kiểu chuyển dịch dựa trên lợi thế so sánh này cần có 

những điều kiện quan trọng kèm theo:  



 
 

227

- Trước hết là sự bảo đảm cho quá trình tự do trao đổi giữa các vùng, 

các miền, các thị trường được diễn ra thuận lợi. Biện pháp là cải tạo cơ sở hạ 

tầng, xoá bỏ các rào cản thị trường,  

- Chú ý đến việc khai thác quá mức các nguồn lợi tự nhiên là nguyên 

nhân trực tiếp làm cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường như trường hợp 

phát triển ngô lai hiện nay ở các tỉnh miền núi và Tây Nguyên. 

2.7.  Yếu tố vốn xã hội và sự ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn   

Vốn xã hội là một khái niệm mới đối với phát triển kinh tế, các vùng 

có truyền thống kinh doanh và người dân có điều kiện tích luỹ các quan hệ xã 

hội với bên ngoài nhiều thì vùng đó thường năng động trong phát triển. Các 

mạng lưới mua bán được hình thành trong quá trình giao lưu giữa các thành 

viên cộng đồng với bên ngoài. Một số nơi đã hình thành những cộng đồng 

chuyên nghiệp trong nông nghiệp, chế biến và thương mại như Bắc Ninh, Hải 

Dương. Những địa phương nào có vốn xã hội lớn có thể tự phát triển ít lệ 

thuộc vào bên ngoài. Nhiều nơi vốn xã hội được hình thành do nhà nước có 

ưu đãi lớn nên dân cư các nơi di chuyển đến như trường hợp Đồng Nai. 

Tóm lại, kết quả khảo sát phân tích điều kiện CDCCKTNNNT ở các 

tỉnh (Bảng 54) cho thấy tính chất đa dạng và phức tạp trong sự phát triển kinh 

tế nông nghiệp và nông thôn thời gian qua. Mỗi địa phương, mỗi tỉnh đều có 

thể có những điều kiện thuận lợi hay khó khăn riêng của mình trong quá trình 

phát triển. Nếu như ở đồng bằng có xuất phát điểm cao hơn, có thị trường luôn 

mở rộng cùng với quá trình đô thị hoá nhanh... là những điều kiện thuận lợi 

cho sự phát triển thì ở các tỉnh miền núi, điều kiện tự nhiên sinh thái thuận lợi 

lại đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nhưng yếu tố thị trường trở 

nên bất lợi hơn trong điều kiện cơ sở hạ tầng, lưu thông thấp kém.  

Tuy nhiên, để phát triển nhanh kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp và nông thôn, bất cứ một yếu tố riêng rẽ nào dù thuận lợi đến đâu 

cũng là không đủ. Kinh nghiệm chỉ ra rằng, khoa học công nghệ cùng với 

những thể chế, chính sách phù hợp là những điều kiện cần và cũng vô cùng 

quan trọng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 
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thôn. Chính sách có thể vừa là yếu tố thúc đẩy vừa là yếu tố cản trở sự phát 

triển và tăng trưởng. Và để chính sách thực sự là yếu tố thức đẩy sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh thế nông nghiệp và nông thôn cần xây dựng hệ thống chính 

sách đồng bộ giữa các cấp và các ngành; hạn chế sự quá phụ thuộc và quan hệ 

quyền lực giữa các cấp; phát huy tối đa tính năng động của địa phương. Các 

vùng kinh tế trọng điểm, chuyển dịch cơ cấu mang nặng ảnh hưởng của chính 

sách và vốn đầu tư của nhà nước. Các vùng này cần thúc đẩy sự hình thành các 

khu công nghiệp trọng điểm, các khu chế xuất.  

Bảng 54: Tóm tắt các điều kiện chuyển dịch CCKT NNNT 

các tỉnh nghiên cứu 

Các điều kiện 
Hải 

Dương 
Bắc 
Ninh

Đồng 
Nai 

Yên 
Bái 

Quảng 
Nam 

Thanh 
Hoá 

An 
giang 

Sơn 
La 

Dak lak

1 - ĐK sinh thái, lợi 
thế so sánh các SP 

+ + + +++ ++ +++ ++ +++ ++++ 

2 - Điều kiện thị 
trường, thương mại 

++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ +++ + ++ 

3 - Xuất phát điểm 
của cơ cấu KT 

+++ +++ ++++ ++ ++ ++ ++ + + 

4 - Thể chế, Công 
nghệ 

+++ +++ ++++ ++ ++ +++ ++++ + + 

5 - Vốn xã hội +++ ++++ ++ ++ + + + + + 

Ghi chú: Mức độ ưu thế tăng từ + đến ++++ 

Tương tự, chính sách một mặt có thể cho phép phát huy tối đa lợi thế 

so sánh của vùng, nhưng mặt khắc nó cũng có thể làm mất đi lợi thế này. 

Chuyển dịch cơ cấu đối với các vùng xa thị trường như Yên Bái, Sơn La chủ 

yếu là gắn  điều kiện và lợi thế so sánh của các sản phẩm đặc thù, các nguyên 

liệu sẵn có của vùng. Sẽ là có ý nghĩa và cần thiết khi có một sự gắn bó chặt 

chẽ giữa nông nghiệp - công nghiệp chế biến và xây dựng các kênh thị trường 

hoàn chỉnh trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở các 

vùng, đặc biệt là miền núi. Đối với các vùng gần thị trường, chuyển dịch cơ 

cấu ảnh hưởng lớn từ thị trường và sự hình thành các ngành hàng, vai trò của 

các doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định. Các vùng này cần có chính sách thúc 

đẩy sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ như Bắc Ninh, Hải Dương. Tính chất 
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“địa phương hoá” thị trường trên thực tế là kết quả của những can thiệp hành 

chính tuỳ tiện và sự yếu kém của các thể chế thị trường khác nhau. Vai trò của 

việc phát triển các thể chế mới ở nông thôn và hỗ trợ cho sự đa dạng hoá nội 

ngành là yếu tố cần được xem xét trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn.  

Tương tự, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn cần 

thiết có sự đóng góp của vốn và công nghệ. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế tích lũy vốn, đổi mới công nghệ là hết sức cần thiết để thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, quá trình 

chuyển giao khoa học công nghệ vào nông thôn hiện nay không đơn thuần là 

việc thực hiện các dịch vụ khuyến nông theo nghĩa hẹp. Trong điều kiện hiện 

nay, để chuyển giao công nghệ thành công hơn đôi khi đòi hỏi phải thực hiện 

cả hoạt động hỗ trợ, củng cố và xây dựng các thể chế đi kèm. Tìm cách hạ 

thấp các chi phí giao dịch thông qua cải tiến các thể chế chính là yếu tố quan 

trọng giúp nông hộ tiếp cận tốt hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Cuối cùng, sự bền vững trong phát triển là vấn đề không thể bỏ qua. 

Quá trình phát triển tạo ra mặt trái là những nguy cơ về ô nhiễm và cạn kiệt 

tài nguyên. Có những biện pháp và chính sách hợp lí nhằm ngăn chặn và 

phòng ngừa những rủi ro trong quá phát triển là hết sức cần thiết. Quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh thế nông nghiệp và nông thôn được đánh giá là tốt 

cũng là quá trình chuyển dịch đòi hỏi có tính bền vững cao.  

II.  Khái quát vai trò của ngành hàng nông sản trong chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp,  nông thôn 

1. Khái niệm về ngành hàng và tiêu thụ nông sản hàng hoá   

Phương pháp nghiên cứu ngành hàng được ứng dụng trước tiên trong 

công nghiệp Sự hình thành các kênh phân phối lớn từ sản xuất đến tiêu dùng 

trong sản xuất nông nghiệp với sự tham gia của nhiều tác nhân kinh tế khác 

nhau đã thúc đẩy sự ứng dụng phương pháp ngành hàng trong phát triển nông 

nghiệp và nông thôn. Khái niệm ngành hàng cho phép vượt qua được cách 

nhìn truyền thống thu hẹp trong từng lĩnh vực sang tiếp cận tổng thể với cùng 

quá trình phân tích, có tính đến các mối quan hệ tương hỗ, tổ chức sản xuất, 
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của tất cả các tác nhân từ sản xuất sơ cấp, chế biến, vận chuyển, thương mại 

hoá, phân phối và tiêu dùng. Hiện nay, có rất nhiều khái niệm, mặc dù không 

mâu thuẫn, nhưng cũng có sự khác nhau khi phân tích các khía cạnh về sản 

phẩm, tác nhân, tổ chức, phân phối giá trị gia tăng, điều phối trong ngành 

hàng.  

Theo các nhà nghiên cứu của Pháp, "Ngành hàng là tổng thể tất cả các 

hoạt động được gắn bó chặt chẽ với nhau theo chiều dọc từ sản xuất, chế 

biến, vận chuyển và phân phối của một hay một nhóm sản phẩm giống nhau 

mà cuối cùng là để thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng" 

Ngành hàng là một tổng thể của các tác nhân kinh tế tham gia trực tiếp 

vào sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối đến tận thị trường của một 

sản phẩm (Durufle, 1988). 

Ngành hàng là một tổng thể các hoạt động liên quan chặt chẽ liên tiếp 

theo chiều dọc đối với một sản phẩm (hay nhiều sản phẩm cùng nhóm) và 

cuối cùng là để thoả mãn người tiêu dùng (Montigaud, 1992). 

Theo quan điểm các nhà nghiên cứu - phát triển Anh - Mỹ, Kaplinsky 

(2000: 121) đã định nghĩa ngành hàng với một khái niệm khác (value chain): 

đó là một chuỗi đầy đủ các hoạt động cần thiết để đưa một sản phẩm hay một 

dịch vụ từ ý tưởng phôi thai, qua các công đoạn trung gian sản xuất, phân 

phối đến người tiêu dùng và cuối cùng loại đi sau khi đã sử dụng. Hoặc 

chúng ta có thể thấy một số khái niệm về Food marketing có những điểm 

tương đồng với khái niệm ngành hàng (filiere) của trường phái Pháp: Food 

marketing là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trong một luồng về sản xuất 

và dịch vụ từ điểm khởi đầu là sản xuất của nông dân đến tận các nhóm 

người tiêu dùng (Kohls và Uhl, 2002). 

Khái niệm ngành hàng có quan hệ tới một hay một nhóm sản phẩm có 

liên quan, các sản phẩm này mang tính bổ sung hay có thể thay thể cho nhau. 

Quan điểm tiếp cận ngành hàng cho phép xác định các tác nhân (hãng, công 

ty hay thương lái, hộ nông dân) và các đặc trưng của họ về thể chế, quá trình 

hoạt động, qui mô sản xuất và khả năng thương thuyết thoả thuận, các công 

nghệ sử dụng và mối quan hệ với sản xuất, vai trò của giao dịch, các mối 
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quan hệ mang tính quyền lực của ngành hàng trong hình thành giá, 

(Malassis, 1992). 

Tại Việt Nam, Bộ môn Hệ thống nông nghiệp - Viện KHKTNN Việt 

nam đã ứng dụng phương pháp này từ năm 1988 để tìm hiểu các hình thức tiêu 

thụ nông sản hàng hoá, dựa trên các ưu điểm chính của phương pháp ngành 

hàng: 

- Mang tính hoạt động thực tế cao, giải thích được sự phát triển của 

trao đổi, của phân công lao động, của sự tập trung hoá ngang hay dọc. 

- Một phương pháp đa ngành với các chuyên gia có liên quan đến 

sản phẩm này (nông học, sinh học,....) để giải quyết cùng vấn đề chung. 

- Cho phép xây dựng các chính sách tác động khuyến khích sự liên 

kết các tác nhân theo chuỗi để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cuối 

cùng thông qua giá, chất lượng, khả năng cung ứng của từng khâu trong giao 

dịch đến tận tay người tiêu dùng. 

- Tiếp cận ngành hàng cho phép xây dựng hệ thống quản lí chất 

lượng các sản phẩm nông nghiệp dễ dàng hơn từ sản xuất, chế biến, phân 

phối cuối cùng. 

- Phương pháp này có thể được áp dụng ở những mức độ khác nhau 

về mặt địa lí, ở cấp vùng và cấp toàn quốc, trong đó từng cấp được gắn với 

những phân tích cụ thể riêng. 

2. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và sự 

phát triển của các ngành hàng 

Trong nền kinh tế thị trường, sự phát triển của kinh tế nông nghiệp 

nông thôn một vùng, một quốc gia phụ thuộc vào khả năng tổ chức sản xuất, 

thông qua khai thác tiềm năng kinh tế xã hội và tự nhiên, để ra sản phẩm có 

sức cạnh tranh, chiếm lĩnh trên thị trường. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 

nông nghiệp sang các ngành khác như công nghiệp, dịch vụ đòi hỏi phải xây 

dựng và phát triển được các ngành hàng công nghiệp mới tại nông thôn. Mặt 

khác, ngành dịch vụ muốn thực sự phát triển cũng phải hình thành sự liên kết 

giữa các tác nhân kinh tế để hình thành ngành hàng dịch vụ. Trong nông 
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nghiệp, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ trồng trọt sang chăn nuôi hay từ lúa 

sang cây ăn quả cũng đòi hỏi sự phát triển tổng hợp các ngành hàng mới này. 

Sự phát triển các ngành hàng nông sản đảm bảo sức cạnh tranh không chỉ 

trong sản xuất mà cả trong phân phối, bán lẻ với chi phí giao dịch thấp nhất, 

giá rẻ, cung ứng kịp thời và ổn định. Do vậy, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

sang một ngành nào đó, hay muốn ngành nào đó có vị trí trong cơ cấu kinh tế 

của một nền kinh tế thị trường thì, sự đầu tư phát triển sản xuất là chưa đủ, 

mà con đường tất yếu là phải xây dựng các ngành hàng hoàn chỉnh có mặt 

trong cơ cấu kinh tế đó. Sự ổn định, cân bằng của các cơ cấu kinh tế chính là 

sự ổn định phát triển cần bằng của các ngành hàng trong đó. Sự phát triển của 

các ngành hàng nông sản sẽ tạo ra sự phát triển của nông nghiệp. Theo 

Kuznets, sự đóng góp của nông nghiệp vào phát triển chung là sự tăng trưởng 

PIB, tạo ra thị trường khi mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm cho công 

nghiệp, cung cấp lao động và vốn cho công nghiệp, tạo điều kiện cho phát 

triển dịch vụ. Do vậy, sự phát triển của các ngành hàng nông sản có mối quan 

hệ chặt chẽ với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

nói chung cũng như ngay trong ngành nông nghiệp. Trong quá trình hội nhập 

kinh tế, nếu ngành hàng nào không không có sức cạnh tranh sẽ mất thị 

trường và chắc chắn giá trị sản phẩm của nó trong cơ cấu kinh tế sẽ giảm 

xuống, nếu không được kịp thời trợ giúp thì có thể sẽ không còn trong cơ cấu 

kinh tế. 

3. Khái quát sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT Việt nam và sự phát triển 

của các ngành hàng 

Khi chuyển cơ chế kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế 

thị trường, chúng ta nhận thấy rõ, ngành sản xuất nào tổ chức được ngành hàng 

từ sản xuất đến phân phối tốt thì ngành đó phát triển. Trong sản xuất nông 

nghiệp, chúng ta đã xây dựng được các ngành hàng xuất khẩu lúa, cà phê, hồ 

tiêu…, những sản phẩm này đã đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp. Với thị trường trong nước, ngành hàng chăn nuôi đã phát triển mạnh 

trong mười năm qua, điều này đã giúp cho chuyển dich cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp từ trồng trọt sang chăn nuôi. Nhưng ngành chăn nuôi cũng đang gặp 

khó khăn, đặc biệt là phát triển bò sữa. Vì nhiều địa phương chỉ quan tâm đến 
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trợ giúp đầu tư phát triển sản xuất, không quan tâm đến xây dựng ngành hàng 

bò sữa hoàn chỉnh, do vậy các dự án bò sữa kém hiệu quả và chưa thực sự có ý 

nghĩa trong cơ cấu kinh tế. 

Sự phát triển của ngành hàng cây ăn quả đã góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế trồng trọt từ trồng lúa, hoa màu sang cây ăn quả. Nhưng các 

ngành hàng này vẫn còn bấp bênh và có nhiều rủi ro. Thực tiễn chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế trong hơn mười năm qua cho thấy, những ngành hàng nào có 

sức cạnh tranh tốt từ tổ chức sản xuất, tổ chức chế biến, phân phối thì ngày 

càng có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế như thuỷ sản, lúa gạo. Sự yếu 

kém trong tổ chức ngành hàng chăn nuôi, đặc biệt trong xuất khẩu, chế biến 

đã làm cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ trồng trọt sang chăn 

nuôi chậm cải thiện. Sự yếu kém trong chế biến hoa quả, xây dựng thương 

hiệu cũng làm cho ngành hàng này chậm phát triển và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp trong trồng trọt chưa thực sự đột biến, sản xuất lúa vẫn 

chiếm vai trò chủ đạo. 

Nếu qui hoạch phát triển kinh tế xuất phát từ thị trường, lẽ tất nhiên có 

thể cân đối thêm các tiềm lực kinh tế xã hội khác, nhưng thị trường vẫn là điểm 

xuất phát cơ bản, thì việc xây dựng các ngành hàng bao gồm cả sản xuất, chế 

biến, phân phối là xương sống của các chiến lược kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nói chung và trong nông nghiệp nói riêng thực chất là sự chuyển dịch cơ 

cấu từ ngành hàng này sang ngành hàng khác. Không thể có cơ cấu kinh tế bền 

vững ổn định nếu chúng ta không có cơ cấu các ngành hàng bền vững và ổn 

định. 

4. Ngành hàng nông sản phục vụ cho thị trường trong nước  

Thị trường thực phẩm Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong mười 

năm qua là động lực cho nhiều ngành hàng nông sản được hình thành và phát 

triển. Những ngành hàng này đã đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp. Ví dụ, ngành hàng ngô đã hình 

thành và phát triển ở các vùng miền núi để cung ứng cho khu vực đồng bằng 

phát triển chăn nuôi, thể hiện mối quan hệ giữa miền núi và đồng bằng trong 

quá trình chuyển dịch cơ cấu và mối quan hệ giữa các ngành kinh tế (chăn 

nuôi và trồng trọt); Sản xuất rau phát triển và cung ứng cho các vùng đô thị 
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trong cả nước, ngành hàng rau đã hình thành là cầu nối quan trọng giữa nông 

thôn và thành thị. 

Hình 10: Lượng ngô bán của một đại lý ngô đồng bằng Sông Hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Điều tra KC0717, 2003 

Trên thị trường đồng bằng Sồng Hồng hiện nay có 4 nguồn cung ứng 

ngô chính: Ngô Tây Bắc (Sơn la, Hoà Bình), ngô Thanh Hoá - Nghệ An, ngô 

Miền Nam, ngô Nhập Khẩu,  ngô địa phương. Trong đó, ngô Sơn la đóng vai 

trò quan trọng trong thị trường. 

Nghiên cứu các ngành hàng nông sản này sẽ cho phép chúng ta nhìn 

nhận mối quan hệ giữa sự phát triển thị trường trong nước và quá trình hình 

thành ngành hàng, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nông thôn, mối 

quan hệ nông thôn - thành thị, miền núi - đồng bằng và những rủi ro trong 

quá trình phát triển, ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến các ngành hàng này. 

Triển vọng phát triển một số ngành hàng nông sản phục vụ thị 

trường nội địa 

- Sự phát triển các ngành hàng này phụ thuộc chủ yếu vào sự tổ chức 

thị trường trong nước. Ngành hàng ngô có thị trường rộng lớn là sự phát triển 

chăn nuôi gia súc và gia cầm. Nhưng sự phát triển ngành hàng này phụ thuộc 

vào khả năng cạnh tranh với ngô ngoại nhập và tính bền vững của hệ thống sản 

xuất ngô tại các khu vực miền núi. Trong khi đó, sự phát triển của ngành hàng 
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rau lại phụ thuộc vào khả năng tổ chức quản lí chất lượng và sự đa dạng hoá 

sản phẩm. Mặt khác sự thống nhất, liên thông giữa các kênh thị trường của 

ngành hàng rau trong các vùng cả nước là hết sức quan trọng nhằm giảm rủi ro 

biến động giá cả thị trường. Sự phát triển công nghiệp chế biến rau tại các 

vùng chuyên canh tập trung lớn là cần thiết, mô hình chế biến cần phù hợp 

theo qui mô và sự đầu tư chế biến cần đi kèm với các nghiên cứu tổ chức cả 

kênh phân phối hoàn chỉnh có quản lí chất lượng chặt chẽ, thương hiệu rõ 

ràng. Sự cạnh tranh với sản phẩm rau Trung quốc cần được tính đến, đặc biệt 

với các loại rau dễ vận chuyển đi xa và đã chế biến. Các ngành hàng chăn 

nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn có qui mô nhỏ và phân tán. Quá trình giao đổi 

thường không mang tính bền vững cao, các tiêu chí giao dịch còn mang nhiều 

rủi ro cho các bên tham gia. Việc quản lí chất lượng sản phẩm còn chưa được 

thực hiện, đặc biệt là không có sự quản lí chất lượng theo chuỗi ngành hàng. 

Ngành hàng mía có tính công nghiệp cao, nhưng cũng chưa thực sự chuyên 

nghiệp với việc các tác nhân ngành hàng không có quan hệ bền vững và chia 

xẻ rủi ro. 

- Nhìn tổng thể, có thể thấy các ngành hàng cho thị trường nội địa đã 

bắt đầu chuyên môn hoá trong sản xuất, lưu thông nhưng chưa mang tính 

chuyên nghiệp. Giao dịch không chính thức chiếm tỷ lệ lớn, nhiều kênh hàng 

là 100 %. Nhiều hợp đồng kinh tế không theo các qui định nhà nước mà theo 

luật lệ riêng. Sản xuất tuy bắt đầu xuất hiện vùng tập trung, nhưng vẫn còn 

không ổn định và phần lớn phân tán làm cho chi phí tăng cao. Tất cả các 

ngành hàng đều chưa có chuỗi quản lí chất lượng, chưa phân biệt rõ các loại 

chất lượng, chất lượng công nghệ và chất lượng vệ sinh rất kém. Sản phẩm 

được bán, chủ yếu dưới dạng không thương hiệu, mạng lưới bán lẻ và mạng 

lưới sản xuất, phân phối không có sự liên kết hình thành kênh khép kín. Các 

ngành hàng thực phẩm nội địa, trừ ngành hàng đường, có chung một điểm yếu 

là các thị trường bị chia cắt rõ rệt, chúng ta không có thị trường thống nhất 

giữa các vùng lớn, do vậy biến động giá cao và thất thường. Sự xuất hiện các 

sản phẩm chất lượng vệ sinh cao của các nước khác đang bắt đầu đe doạ các 

sản phẩm Việt nam. Một nguy cơ nữa là sự suy thoái môi trường và sinh thái 

do các ngành hàng này tạo ra cũng cần tính đến. 



 
 

236

5. Ngành hàng phục vụ cho xuất khẩu 

Sự phát triển mạnh xuất khẩu trong thời gian qua đã thúc đẩy phát triển 

nhiều ngành hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của cả nước. Chúng tôi 

đã lựa chọn một số ngành hàng để tiến hàng nghiên cứu và khảo sát : ngành 

hàng điều tại Đồng Nai, cà phê Đắc Lắc, thuỷ sản và lúa đồng bằng sông Cửu 

Long.  

Ngành hàng xuất khẩu nông sản đều nằm ở Miền Trung và Miền 

Nam là những nơi có diện tích đất canh tác/hộ cao. Do vậy, sự phát triển 

của các ngành hàng này có ý nghĩa trực tiếp đến các vùng này hơn là 

những vùng khác của cả nước. 

Qui mô và diện tích các ngành hàng này tăng mạnh trong nhiều năm 

qua, sự tăng lên này chủ yếu do thị trường thúc đẩy cũng như chính sách ưu 

đãi của Nhà nước. Vai trò công nghệ có ý nghĩa cao trong sự phát triển này, 

đặc biệt là ngành điều và thuỷ sản. Các ngành hàng này đều đóng vai trò 

quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung trực tiếp và gián tiếp, các dịch vụ kèm 

theo các ngành hàng này chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh tế của các 

vùng. 

Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu, mặc dù trị giá hàng tỷ USD, nhưng 

đều chưa thực sự có thương hiệu. Xuất khẩu thô, qua các nhà bán buôn trung 

gia quốc tế hơn là các nhà phân phối. Mặt khác tất cả các mặt hàng có giá trị 

lớn của chúng ta chưa tham gia được vào các sàn giao dịch quốc tế, yếu kém 

này đã làm giảm giá bán, tăng rủi ro. 

Các ngành hàng xuất khẩu có phát triển, nhưng chưa thực sự tạo ra quá 

trình chuyển dịch có cấu mạnh về kinh tế. Kinh tế hộ nông dân và của vùng 

cũng không phát triển hơn các vùng khác. Vùng Tây Nguyên và ĐBSCL có 

thế mạnh về xuất khẩu, nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hai vùng này 

không nhanh hơn các vùng khác, quá trình hiện đại hoá nông thông cũng 

chậm. Rõ ràng, cần nhìn nhận thật sự, nông dân và vùng kinh tế này được gì 

qua sự phát triển của các ngành hàng xuất khẩu. 

Các ngành hàng xuất khẩu sẽ ngày càng ít dần các trợ giúp trực tiếp của 

Nhà nước và sẽ chấm dứt hẳn theo qui định của WTO (các trợ cấp cấm trong 
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hộp đỏ), chỉ có các trợ cấp cho nghiên cứu, khuyến nông... (hộp xanh) là sẽ 

được tiếp tục. 

Các chính sách, kiện tụng của các nhà nhập khẩu sẽ ngày càng gia tăng. 

Do vậy sự liên kết cả ngành hàng theo dạng nghiệp đoàn là hết sức cần thiết để 

có chiến lược chung và thích ứng với thị trường quốc tế ngày càng phức tạp. 

Sự mất cân đối trong đầu tư cần được sửa chữa, ngành hàng điều, cà 

phê là những ví dụ điển hình về đầu tư không hiệu quả làm suy yếu ngành 

hàng. 

Các kênh thị trường cần được tổ chức, xây dựng các tổ chức của từng 

tác nhân (nông dân, tư thương, công ty...) để xây dựng thể chế bền vững giữa 

các tác nhân này nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. 

Các ngành hàng xuất khẩu hầu như tách rời với thị trường trong nước, 

sự mất cân đối giữa thị trường trong nước và ngoài nước, không đa dạng thị 

trường sẽ tăng rủi ro. 

Trong thời gian qua, sự phát triển của một số ngành hàng đã và đang 

gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương. Để có 

thể khái quát quá trình này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát những ngành 

hàng trọng điểm thực sự có tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

để phân tích, bao gồm: ngành hàng ngô, ngành hàng rau và ngành hàng thịt 

lợn tại vùng đồng bằng sông Hồng, ngành hàng mía đường tại Quảng Ngãi, 

ngành hàng điều, ngành hàng cà phê, ngành hàng thủy sản đồng bằng sông 

Cửu Long, ngành hàng chè Trung du và Miền núi phía Bắc, ngành hàng lúa 

tỉnh An Giang, ngành hàng đồ gỗ huyện Từ Sơn Bắc Ninh... Chi tiết xin xem 

phụ lục 2. Sự phát triển của một số ngành hàng trong thời gian qua. 

III.  Các mô hình thể chế của thị trường và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, Nông thôn qua khảo sát tại các địa phương 

1. Vai trò của các mô hình thể chế mối quan hệ giữa nông dân và các tác nhân 

đầu ra của thị trường với chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT 

Trong kinh tế thị trường, mối quan hệ giữa thể chế nông dân và các thể 

chế của các tác nhân đầu ra của thị trường thể hiện sự phát triển của thị trường 
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của một ngành hàng hay của một ngành sản xuất. Những thể chế này quyết 

định cơ chế điều phối giữa các tác nhân, khả năng tạo ra và phân chia giá trị 

gia tăng của cả ngành hàng. Theo Brousseau (1993), trước khi hình thành lý 

thuyết kinh tế về tổ chức, hợp đồng, những vấn đề thể chế kinh tế chỉ được 

nhìn nhận như để phân tích hiệu quả kinh tế của các hệ thống quyết định tập 

trung và phi tập trung hoá. Từ những năm 1960 - 1970, sự xuất hiện của lí 

thuyết kinh tế chi phí giao dịch, lí thuyết về doanh nghiệp (hãng), về quyền sở 

hữu,... Và qua các nghiên cứu của Chandler, mối quan tâm giữa các tác nhân 

kinh tế về thể chế quan hệ giữa họ đã được đề cập lại với cách nhìn mới mẻ 

hơn. Quan hệ hợp đồng và thể chế giữa các tác nhân không chỉ là cơ chế quyết 

định chung, mà còn là cơ chế bảo đảm, cơ chế theo dõi, khuyến khích các hoạt 

động kinh tế.  Mối quan hệ thể chế giữa các tác nhân được thể hiện một phần 

cơ bản thông qua các hợp đồng kinh tế, lí thuyết hợp đồng được hình thành 

trên cơ sở lí thuyết tác nhân, lí thuyết về chi phí giao dịch và phân tích các 

thoả thuận. Mặc dù vậy, quan hệ thể chế giữa các tác nhân, như trường hợp 

nông dân - tác nhân đầu ra, vượt ra khỏi cả phạm trù quan hệ hợp đồng trong 

kinh tế. Nhiều khi nó thể hiện mối quan hệ xã hội, thể chế hay cả một mạng 

lưới có tính mÒn dẻo cao, có chiến lược phát triển nhất định ... chứ không chỉ 

là các hợp đồng kinh tế đơn thuần.  

Thể chế kinh tế nông dân tham gia thị trường rất đa dạng, có thể là hộ 

nông dân, các HTX nông nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, nói khái quát hơn 

đó là các thể chế đại diện cho kinh tế nông dân và do nông dân tự chủ quản lý. 

Những thể chế này, có thể là thể chế chính thức (được nhà nước thừa nhận) và 

phi chính thức (nhà nước chưa thừa nhận, nhưng cũng không cấm hoạt động). 

Thế chế của các tác nhân thị trường cũng bao gồm các thể chế chính thức được 

pháp luật thừa nhận và có qui định rõ ràng trong các luật như doanh nghiệp, 

công ty tư nhân, HTX mua bán, doanh nghiệp nước ngoài, và những thể chế 

không chính thức như mạng lưới buôn bán của kênh hàng, các nhóm buôn 

bán...Những thể chế này, luôn phát triển và nếu hộ nông dân cũng như tác 

nhân đầu ra mà hình thành được những thể chế có khả năng đảm bảo các điều 

kiện trong các hợp đồng kinh tế song phương, thì quan hệ giữa hai tác nhân 

cũng như thị trường sẽ phát triển. Và sự phát triển không đồng đều về trình độ 

giữa các tác nhân sẽ ảnh hưởng đến quan hệ liên kết hai bên. Mối quan hệ này 
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đảm bảo các điều kiện để phát triển ngành hàng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

chúng tôi có thể khái quát như sau: 

- Giảm rủi ro: Rủi ro trong thương mại luôn được nhìn nhận xuất 

phát từ bên trong ngành hàng và bên ngoài ngành hàng. Mối quan hệ thể chế 

bền vững sẽ giúp cho các tác nhân ngành hàng giảm rủi ro do bên ngoài tác 

động, ví dụ như, sự giảm giá của thị trường thế giới không phải đều tạo ra rủi 

ro như nhau của tất cả các kênh thị trường. Trường hợp trong ngành mía 

đường là ví dụ rất điển hình, nhiều nơi nông dân và nhà máy vẫn hoạt động 

tốt dù giá đường trong nước giảm, trong khi ở nhiều nơi cả nông dân và nhà 

máy đều không thực hiện được các hoạt động sản xuất. Ngoài ra, mối quan 

hệ thể chế tốt giữa nông dân - tác nhân đầu ra còn có thể làm giảm rủi ro nội 

sinh bên trong ngành hàng. Ví dụ, những qui định hợp đồng rõ ràng, chặt chẽ 

sẽ giúp cho hai bên hiểu và nắm được các yêu cầu của nhau, điều này làm 

cho rủi ro trong phân loại sản phẩm, hư hại, chi phí giảm. Mối quan hệ thể 

chế còn chi phối sự chia xẻ rủi ro giữa các tác nhân ngành hàng, một khi có 

rủi ro, ngành hàng có tính bền vững hơn. Khi rủi ro giảm sẽ là một yếu tố cơ 

bản để các tác nhân ngành hàng và cả nông dân đầu tư, mở rộng sản xuất. 

Đây chính là một trong các yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của nội ngành của ngành hàng cũng như từ ngành này sang ngành 

khác. 

- Giảm chi phí giao dịch: Lý thuyết thể chế mới về chi phí giao dịch 

cũng với lý thuyết về doanh nghiệp là hai nền tảng cơ bản về lí luận tạo ra mối 

quan hệ giữa hai tác nhân kinh tế. Thể chế bền vững, thông thoáng, chặt chẽ 

giữa các tác nhân (nông dân - tác nhân đầu ra) sẽ đảm bảo cho chi phí thông 

tin, thu gom, phân loại, rủi ro giảm. Chi phí giao dịch là một tiêu chí kinh tế 

quan trọng đánh giá sức cạnh tranh của một ngành hàng và cả một quốc gia. 

Nếu một quốc gia mà ngành nông nghiệp có chi phí giao dịch cao thì quốc gia 

đó nông nghiệp không thể coi là là phát triển. Mối quan hệ này quyết định đến 

chi phí giao dịch và thúc đẩy sự cạnh tranh của ngành hàng. Ngành hàng phát 

triển sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cấp vùng. 

- Tạo điều kiện đưa công nghệ vào sản xuất: Quan hệ nông dân - tác 

nhân đầu ra khuyến khích các sản phẩm có công nghệ cao mang tính tiêu 
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chuẩn, giao hàng qui mô lớn và ổn định thì sẽ làm cho đầu vào sản xuất phải 

liên kết và tập trung đưa công nghệ vào. Điều này sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nội ngành và cơ cấu kinh tế hộ nông dân. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm của một 

ngành hàng chỉ có thể được cải thiện một khi ngành hàng đó xây dựng được 

hệ thống quản lí chất lượng sản phẩm và chất lượng thực sự được đưa vào 

trong tiêu chí giao dịch mua và bán giữa các tác nhân. Điều này chỉ có thể 

làm được một khi các quan hệ thể chế giữa các tác nhân, đặc biệt giữa nông 

dân, nhà sản xuất và nhà phân phối được hình thành rõ ràng và bền vững. 

Chất lượng được nâng cao và quản lí tốt sẽ làm tăng khả năng thâm nhập thị 

trường, tăng sức cạnh tranh của ngành hàng nông sản. 

- Thúc đẩy phát triển các tổ chức thể chế của các tác nhân: Khi các 

tác nhân xây dựng được quan hệ thể chế bền vững, điều này sẽ tác động ngược 

lại củng cố và phát triển các thể chế của từng tác nhân. Khi đơn đặt hàng nhiều 

lên, qui mô lớn, giao dịch tăng đòi hỏi từng tác nhân phải củng cố tổ chức của 

mình. 

Tóm lại, quan hệ thể chế giữa nông dân - tác nhân đầu ra ảnh hưởng 

tới sự ổn định sản xuất, khả năng cạnh tranh, rủi ro của sản xuất. Do vậy, 

quan hệ này có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của một ngành hàng nông 

sản trong cơ cấu kinh tế chung. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững sang 

một ngành hàng nào đó chỉ có thể thực hiện được khi quan hệ thể chế nông 

dân - tác nhân đầu ra của ngành hàng đó được xây dựng hợp lí và ổn định. 

2. Sự phát triển các hình thức thể chế mối quan hệ giữa nông dân và thị trường 

trong thời gian qua trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn 

Khi chuyển từ kinh tế tập thể sang kinh tế thị trường, toàn bộ thể chế 

cơ bản của ngành nông nghiệp đã thay đổi. Thể chế HTX đã thay đổi về chất 

và thay vào đó là thể chế hộ nông dân. Thể chế Nhà nước phân phối theo kiểu 

bao cấp đã nhường chỗ cho thể chế thị trường với sự xuất hiện một loạt các 

tác nhân thương mại. Theo nghiên cứu của chúng tôi và dự án Danida thì tuổi 

nghề của các tác nhân thương mại ở nước ta, đặc biệt ở Miền Bắc và Miền 
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Trung đều bắt đầu từ cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỉ 

XX.  

Thể chế kinh tế hộ nông dân đã được tái xác lập và dần dần ổn định 

phát triển, các tác nhân ngành hàng cũng dần dần hình thành phát triển và có 

sự phân hoá. Có thể khái quát các giai đoạn phát triển của các hình thức thể 

chế nông dân - tác nhân đầu ra từ khi cải cách kinh tế đến nay: 

- Giai đoạn mới mở cửa: đây là thời kì cuối 80 và đầu 90 của thế kỉ 

XX, giai đoạn này nền nông nghiệp đặc trưng là sản xuất để tự cấp lương thực, 

thị trường chưa phát triển, các kênh thị trường đang hình thành và chưa ổn 

định, thị trường mang tính địa phương chưa liên vùng, nhiều công ty Nhà nước 

còn nằm vai trò chủ đạo. Mối quan hệ nông dân - tác nhân đầu ra chưa bền 

vững và mang tính thời điểm. Chưa hình thành những thể chế cho phép phát 

triển các kênh hàng dài, thị trường lớn để xuất khẩu. Mối quan hệ mang tính 

nhỏ lẻ, không có các quan hệ kinh tế hợp đồng. Hàng sản xuất của nông dân 

chủ yếu được thu gom bởi thương lái và các công ty Nhà nước để bán ra thị 

trường. 

- Giai đoạn phát triển mạnh: Đây là thời kì 10 năm cuối của thập kỉ 

XX, sự hình thành các kênh thị trường lớn, sản xuất phát triển, các tác nhân 

đầu ra phát triển cả về qui mô, chiều sâu và sức vươn ra thị trường quốc tế. 

Tại thị trường nội địa, các tác nhân Nhà nước bị yếu dần và nhường chỗ cho 

khối tư nhân. Trong thời kì này, nhiều thể chế thị trường mới giữa nông dân 

và tác nhân đầu ra được hình thành phù hợp với các kênh thị trường địa 

phương, liên tỉnh, quốc tế, chế biến. Giai đoạn này xuất hiện các thể chế 

nông dân - đầu ra mới mang tính chặt chẽ của các ngành mía đường, thuỷ 

sản, cà phê, gạo, điều, chè... Những ngành hàng nội địa như rau, thịt lợn cũng 

hình thành các kênh dài liên tỉnh, kênh chất lượng cao và các thể chế nông 

dân - thương lái cũng qui mô hơn, chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn trước 

kia. 

- Giai đoạn hội nhập quốc tế: Mặc dù trong 15 năm cải cách, chúng 

ta đã có nhiều ngành hàng có mối quan hệ thể chế nông dân - tác nhân đầu ra 

tốt, nhưng quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển của thị trường trong nước 
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đòi hỏi các mối quan hệ bền vững hơn. Giai đoạn này đặc trưng bởi sức ép 

quốc tế đến tổ chức lại các ngành hàng, đặc biệt liên kết thể chế nông dân - 

tác nhân đầu ra, nhằm tạo điều kiện cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, 

giảm chi phí. Những ví dụ của ngành hàng thuỷ sản, cà phê, điều, chè, gạo, 

mía đường đều như vậy. Các ngành hàng trong nước đều không đáp ứng nổi 

những đòi hỏi mới của người tiêu dùng, do quan hệ này không tốt nên nông 

dân không sản xuất, các tác nhân không đầu tư xây dựng các ngành hàng có 

thương hiệu khép kín. Mặt khác quan hệ thể chế nông dân -  tác nhân đầu ra 

hầu như đều lỗi thời với đòi hỏi mới về tính năng động giảm rủi ro, tăng sức 

cạnh tranh cả về chất lượng, giá và cung ứng. Những vấn đề trên đều xuất 

phát từ sự kém phát triển thể chế của hai bên, nông dân và tác nhân đầu ra. 

Nông dân đơn lẻ, qui mô nhỏ vai trò các HTX mờ nhạt, các hiệp hội tổ chức 

nông dân và các HTX chuyên ngành sản phẩm không phát triển, các thương 

lái, chủ lò mổ, chủ buôn lớn không muốn thành lập các công ty tư nhân ổn 

định lâu dài... tất cả điều đó là cho các quan hệ nông dân -  tác nhân đầu ra 

không phát triển.  

Tóm lại, trong thời gian qua, mối quan hệ thể chế nông dân – tác nhân 

đầu ra đã phát triển và đa dạng hoá mạnh mẽ. Trước những đòi hỏi mới của 

phát triển kinh tế cũng như hội nhập kinh tế quốc tế, mối quan hệ đó cần 

được thể chế hoá chính thức hơn nữa, ổn định hơn thông qua củng cố và 

khuyến khích các tổ chức nông dân và các tổ chức của tác nhân đầu ra. Quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ chậm và không bền vững khi mà các thể 

chế này và mối quan hệ thể chế của chúng chưa phát triển. Khi đánh giá phát 

triển kinh tế của một ngành, một quốc gia, người ta nhìn nhận thông qua các 

thể chế thị trường được xây dựng và các thể chế hỗ trợ của nhà nước. Nếu 

như khoán 10 và một số cải cách tiếp theo tạo ra sự phát triển kinh tế và hình 

thành những thể chế thị trường trong giai đoạn vừa qua, trong giai đoạn tới, 

nếu chúng ta không có những cải cách triệt để để hình thành các thể chế 

mang tính chuyên nghiệp theo ngành hàng, thì khó mà tạo ra phát triển bền 

vững nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ổn định. 
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3. Một số ví dụ phân tích mô hình thể chế mối quan hệ nông dân – thị trường 

và ảnh hưởng của nó trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

3.1.  Mô hình thể chế hộ nông dân – thương lái 

Mô hình này có tính phổ biến nhất hiện nay, hầu như trên 80% sản 

phẩm nông sản của nông dân, kể cả hàng xuất khẩu, đều mua qua thương lái. 

Thương lái chính là khách hàng chính đến mua bán, trao đổi, mặc cả và xây 

dựng quan hệ với nông dân. Trong mối quan hệ này, hộ nông dân qui mô nhỏ 

chưa thực sự trở thành một đối tác kinh tế đúng nghĩa để có thể đảm bảo xây 

dựng mối quan hệ thể chế với thương lái. Tần suất giao dịch thấp, rủi ro 

nhiều, chất lượng không ổn định... là các yếu tố làm cho nông dân không thể 

có quan hệ thể chế mang tính bền vững với thương lái. Các điều kiện để tham 

gia vào một nền kinh tế hợp đồng không hội tụ đủ với từng hộ nông dân đơn 

lẻ qui mô nhỏ.  ở một số trường hợp mặc dù giao dịch hợp đồng đã được xác 

lập giữa nông dân và tác nhân tiêu thụ chủ chốt của ngành hàng nhưng vẫn 

phải thông qua thương lái để thực hiện được quá trình này, trường hợp ngành 

hàng mía đường là một ví dụ điển hình. 

Hình 11: Tiêu thụ mía của nông dân 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Điều tra KC0717, 2003 

Với thương lái, mặc dù qui mô lớn hơn hộ nông dân nhiều lần và 

thường xây dựng được mối quan hệ hợp đồng (có thể kí theo luật hoặc cam 

kết miệng) với đầu phân phối tiếp theo, nhưng tính chất mùa vụ và không 

chuyên nghiệp làm cho nhiều thương lái cũng không hội tụ đủ các điều kiện 
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để trở thành đối tác kinh tế tin cậy để tham gia vào kinh tế hợp đồng với nông 

dân. Sự mất cân đối thông tin và không cân bằng kĩ năng trong đánh giá hàng 

hoá trong mua bán đã làm cho nông dân thường bị lép vế trong quan hệ này. 

Do vậy, quan hệ nông dân – thương lái dù mang tính phổ biến nhưng lại 

không ổn định và mang tính thời điểm. Thật sự mối quan hệ thể chế này 

không rõ nét và luôn thay đổi. Các chuẩn mực ổn định trong quan hệ có thể 

được xây dựng ở những vùng sản xuất hàng hoá lớn, do quan hệ giao dịch 

nhiều, còn ở những vùng sản xuất hàng hoá thấp thì ít khi hình thành những 

chuẩn mực thể chế ổn định. Trong quan hệ này rủi ro nhiều, do thương lái 

không thể biết hết hệ thống sản xuất, thu hoạch của nông dân nên tỷ lệ loại 

thải sản phẩm có thể cao, chất lượng không như đã dự đoán. Ngược lại nông 

dân cũng có thể bị rủi ro bán hí, do thiếu thông tin, bị lừa, ép giá... Mặt khác 

do sản xuất đơn lẻ, phân tán nên chi phi thu gom, phân loại cao.. vì vậy chi 

phí giao dịch bị đẩy lên làm cho thương lái không thể tăng giá cho nông dân 

được. Điều này không kích thích nông dân đầu tư vào chất lượng sản phẩm. 

3.2.  Mô hình thể chế dạng hộ nông dân – HTX dịch vụ –  Công ty 

Đây là mô hình mới phát triển trong gần chục năm trở lại đây, đặc biệt 

với các hàng nông sản phải bảo quản chế biến và xuất khẩu. Đây là một dạng 

thể chế mang tính chất chính thức, khác với quan hệ nông dân – thương lái ở 

trên, giữa một bên là một tổ chức được coi là đại diện nông dân và một bên là 

công ty thương mại có tư cách pháp nhân rõ ràng. Trong mối quan hệ này, 

HTX dịch vụ nông nghiệp chưa thực sự là một tổ chức kinh tế của nông dân do 

nó được hình thành trên cơ sở quan hệ cộng đồng hơn là liên kết thương mại. 

Một số HTX dạng này được xây dựng không trên nền tảng liên kết thương mại 

mà trên nền tảng dịch vụ công đồng (thuỷ lợi, điện...) và do Đảng uỷ, UBND 

các xã chỉ đạo và khống chế, do vậy các HTX không thực sự là một tác nhân 

kinh tế của nông dân và đại diện cho các nông dân tham gia vào thị trường. 

Doanh nghiệp phải thương thảo hợp đồng, kí kết thương mại với HTX dịch vụ 

có bảo lãnh của chính quyền. Trong khi đó nông dân mới là người quyết định, 

do vậy sự mâu thuẫn lợi ích giữa nông dân và các HTX dịch vụ có thể làm đổ 

bể hợp đồng của các doanh nghiệp. Chi phí giao dịch, đi đêm, ăn chặn trong 
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trao đổi thương mại của quan hệ thể chế này thường diễn ra làm tăng rủi ro và 

giá thành sản xuất. 

3.3.  Mô hình dạng công ty – HTX  hay nhóm nông dân, quan hệ hợp đồng kinh tế  

Mô hình được đặc trưng bởi quan hệ giữa các công ty chế biến, thương 

mại và các HTX nông nghiệp. Các HTX được hình thành do các công ty chế 

biến, thương mại kết hợp với chính quyền tổ chức mạng lưới vùng nguyên 

liệu, mọi quyết định từ tổ chức, cơ chế đều do công ty quyết định. Những 

HTX này thực chất cũng chỉ là cánh tay kéo dài của các công ty chế biến, 

thương mại mà thôi. Lãnh đạo của các HTX này nhiều khi là một số cá nhân 

đóng cổ phần, thu gom địa phương làm đại lí cho các công ty. Do vậy, trong 

mối quan hệ này, nông dân vẫn chưa có tổ chức của mình để tạo ra một đối 

tác kinh tế đáng tin cậy, hội tụ đủ các điều kiện tham gia một nền kinh tế hợp 

đồng. Rủi ro phần lớn nông dân phải chịu nhiều hơn, chúng ta đã thấy nông 

dân chặt cà phê, bỏ nuôi tôm do dịch bệnh... trong khi các doanh nghiệp lại 

rất ít chia xẻ. Nói như vậy, không phải các doanh nghiệp không có rủi ro, họ 

không chủ động được nguồn hàng có chất lượng, đặc biệt khi khan hiếm 

hàng, rủi ro từ tạp chất và vệ sinh thực phẩm khi bị phạt, trả về các lô hàng 

lớn trong thương mại. Nhưng nhìn tổng thể khi rủi ro xảy ra, nông dân luôn 

là người chịu đầu tiên. Trong các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, xúc tiến 

thương mại, nông dân không bao giờ được hưởng các chế độ này. Quyết định 

80 của Thủ tướng Chính phủ cũng khuyến khích kiểu liên kết này, nhưng các 

doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ còn nông dân thì không. Nông dân không 

được hỗ trợ và quan hệ không bình đẳng giữa họ và doanh nghiệp, do họ 

không có tổ chức thực sự, có qui mô theo ngành hàng của mình. Chúng ta có 

thể thấy Hiệp hội cà phê của các doanh nghiệp nhưng chúng ta lại không có 

Hiệp hội nông dân trồng cà phê của hàng vạn nông dân. Chính vì không có 

các tổ chức nông dân thực sự nên các doanh nghiệp cũng khó mà có nguồn 

hàng chất lượng cao, nghiêm ngặt, an toàn. Sản phẩm nông sản Việt Nam 

luôn bán ở gam giá thấp, không ổn định cũng bởi một phần lí do này. 

3.4.  Mô hình thể chế HTX chuyên ngành - đối tác đầu ra (thương lái, công ty...)  

Đây là mô hình thể chế mới được xây dựng bởi Bộ môn Hệ thống nông 

nghiệp - Viện KHKTNN Việt Nam đối với các ngành hàng thịt lợn, lúa 
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giống... Nghiên cứu phát triển này, đã giúp nông dân hình thành một tác nhân 

kinh tế mới, HTX chuyên ngành, khác hẳn các loại hình tổ chức nông dân 

trước kia. HTX này được xây dựng trên cơ sở liên kết sản xuất - thương mại 

của nông dân và do nông dân thực sự làm chủ. HTX có qui trình sản xuất 

chung bắt buộc để toàn bộ các xã viên đều có thể có sản phẩm với chất lượng 

đồng đều, tạo ra vùng nguyên liệu chất lượng ổn định. Việc này đã làm giảm 

chi phí giao dịch, giảm rủi ro của cả nông dân trong sản xuất, và tác nhân đầu 

ra trong thương mại. Ngoài ra, liên kết mua chung dịch vụ đầu vào đã làm 

tăng chất lượng và giảm giá dịch vụ từ 20 đến 30%.  

Ví dụ cụ thể về lợi ích của hoạt động mua chung thức ăn của HTX 

chuyên ngành chăn nuôi Nam Sách, Hải Dương, riêng dịch vụ này đã đem lại 

khoảng 3 triệu đồng/hộ/năm với qui mô khoảng 130 con. 

Bảng 55:  So sánh hiệu quả kinh tế trong việc mua chung ngô đối với chăn nuôi lợn 

Kiểu hộ   

 Mua tại đại 
lý 

của địa 
phương 

Lấy thức ăn 

Của HTX 

Giá ngô người chăn nuôi mua vào                            (®) 

Chi phí công lao động cho việc mua thức ăn/lợn       (®) 

Chi phí thức ăn/kg tăng trọng                                    (®) 

Hiệu quả từ việc mua chung ngô/đời lợn thịt             (®)                   

2.370 

422 

9.343 

0 

2.250

0

9.027

23.000

Hiệu quả từ việc mua chung ng /hộ/năm  

(nuôi 133 23 con/năm)                                                 (®) 

 

0 3.058.445

Nguồn: Điều tra KC0717, 2003 

Tất cả các xã viên đều được chia lãi từ HTX theo số lượng hàng hoá 

mua bán thông qua HTX. Lợi ích mà HTX mang lại bao gồm hầu hết các 

khâu từ tổ chức sản xuất, con giống, đến chăm sóc, thú y, nâng cao khả năng 

tiếp cận thị trường khi đã làm chủ được sản phẩm có chất lượng cao. Vì vậy, 

HTX đã trở thành đối tác tin cậy và xây dựng được quan hệ bền vững với một 

số thương lái lợn đi các thành phố lớn. Đây là mối quan hệ thể chế chưa từng 

có trước kia về chất lượng, qui định mua bán, thông tin chia sẻ, khấu trừ, chia 

                                           
23 Đây là số lợn nuôi trung bình/hộ/năm 2002 của HTX 
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sẻ rủi ro... Ngoài ra, HTX đã trở thành đối tác của nhiều lò mổ tại các thành 

phố lớn, công ty xuất khẩu. Nhiều HTX chuyên ngành được thành lập đã bắt 

đầu có liên kết ngang giữa họ và điều này làm tăng sức mạnh của một đối tác 

trong sản xuất khi tiếp cận thị trường. 

3.5.  Mô hình thể chế sản xuất-chế biến-thương mại khép kín có thương hiệu 

Đây là mô hình thể chế xây dựng sản phẩm tên gọi xuất xứ địa lí của 

Bộ môn Hệ thống nông nghiệp - Viện KHKTNN Việt Nam trong khuôn khổ 

hợp tác với các đối tác Pháp. Mô hình này được xây dựng trên nền tảng một 

hiệp hội bao gồm cả nông dân và thương nhân. Hiệp hội có qui trình sản 

xuất, thu hoạch chung cho tất cả nông dân và qui trình chế biến đóng gói duy 

nhất cho tất cả các sản phẩm của Hiệp hội. Hệ thống giám sát chất lượng từ 

sản xuất đến thương mại được xây dựng. Nông dân và thương nhân cùng chia 

xẻ rủi ro và lợi nhuận và có chung một thương hiệu, ví dụ là gạo tám xoan có 

tên gọi xuất xứ Hải Hậu. Mô hình thể chế này là một tác nhân kinh tế mới, 

một doanh nghiệp tập thể, với quan hệ thể chế, hợp đồng chặt chẽ mang tính 

pháp lí giữa nông dân và thương nhân. Việc gắn nông dân và thương nhân 

vào trong một tổ chức vừa có chức năng sản xuất – chế biến – thương mại có 

thương hiệu khép kín đảm bảo được chất lượng thông qua một hệ thống giám 

sát tự nguyện độc lập là một thành công lớn của các nhà khoa học. Mô hình 

thể chế này đã tạo ra tính năng động mới của nông dân và thương nhân trong 

giảm chi phí giao dịch, tăng giá trị ngành hàng từ 30 - 40% so với trước kia. 

Mô hình này sẽ là nền tảng quan trọng trong quá trình bảo tồn hệ thống sản 

xuất cổ truyền, giống đặc sản và cho hội nhập quốc tế.  

4. Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển các mô hình thể chế  

Trong thời gian qua khi Nhà nước cải cách, đã làm cho xuất hiện các 

thành phần kinh tế mới, nhưng chưa hoàn chính các cơ chế, luật lệ cho các 

thể chế mới này hoạt động và quan hệ với nhau. Chính vì vậy, các thể chế 

này đã tự xây dựng các thể chế phi Nhà nước cho hoạt động của mình. Phần 

lớn các giao dịch với nông dân đều là những thể chế phi Nhà nước. Vai trò 

Nhà nước tác động, trợ giúp trong giao dịch thương mại giữa nông dân và 

thương nhân mờ nhạt, đôi khi lại mang tính chất tiêu cực, như đã làm tăng 
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chi phí vận chuyển, giảm lưu thông hàng hoá khi kiểm tra trên đường của các 

công chức Nhà nước... Các tác nhân kinh tế các ngành hàng nông sản phần 

lớn chưa mang tính chuyên nghiệp cao và nhiều nhà kinh doanh không có 

tính chất pháp lí rõ ràng. Chính sách của Nhà nước không bình đẳng giữa 

người sản xuất và nhà phân phối trong các chương trình xuất khẩu. Nhận thức 

của nhiều người còn lẫn lộn giữa những thể chế thị trường và phi thị trường 

trong một nền kinh tế thị trường. Sự phát triển của các mô hình thể chế phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, chúng tôi có thể nêu khái quát một số yếu tố chính 

sau đây: 

- Sự phát triển của thị trường: Trong 15 năm qua, qui mô thị trường, 

sự phân tầng, nhu cầu mới của người tiêu dùng, thay đổi trong thương mại 

quốc tế là những yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo điều kiện cũng như sức ép 

cho ra đời các mô hình thể chế mới. Đứng trước nguy cơ mất thị trường, sức 

ép từ thị trường, tất cả các tác nhân kinh tế và cả Nhà nước bắt buộc phải điều 

chỉnh chiến lược để thích ứng.  

- Sự phát triển các thành phần kinh tế: Khi nền kinh tế phát triển cả 

về qui mô, xuất hiện các thành phần kinh tế mới, các thành phần kinh tế này 

sẽ làm xuất hiện các tác nhân kinh tế có hình thức sở hữu và bản chất khác 

nhau. Sự cạnh tranh sẽ thúc đẩy liên kết và tạo ra các mô hình thể chế có hiệu 

quả hơn.  

- Chính sách: các chương trình cải cách của Nhà nước đã tạo ra kinh 
tế hộ nông dân, xuất hiện thương lái, các công ty tư nhân, công ty cổ phần... 
và các luật lệ đã cho phép các tác nhân kinh tế này xây dựng các quan hệ thể 
chế với nhau. Chính sách chính là điều kiện để hình thành các đối tác kinh tế 
và tạo ra luật chơi cho các đối tác này trên thị trường. 

- Khoa học và công nghệ: Khoa học và công nghệ giúp cho các tác 
nhân kinh tế có công cụ về công nghệ và cả thông tin để có thể phát triển và 
xây dựng các quan hệ thể chế, hợp đồng kinh tế mang tính khách quan và 
hiệu quả hơn. Điều đó sẽ làm cho chi phí giảm, lòng tin tăng, rủi ro sẽ bị hạn 
chế. Quan hệ thể chế nào tạo điều kiện đưa công nghệ vào sản xuất thì các 
tác nhân và quan hệ thể chế đó sẽ phát triển do tính cạnh tranh sẽ tăng. 
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- Các chương trình nghiên cứu – phát triển: Các nhà nghiên cứu 
cũng góp phần vào làm xuất hiện các mô hình thể chế mới, mặc dù chưa 
mang tính phổ biến nhưng nó sẽ là nền tảng để xuất hiện và cho tương lai. 

Các mô hình cụ thể được đăng tải tại chương 5 và tham khảo thêm 
Phụ lục 1: Các cụm công nghiệp châu thổ sông Hồng. 

Tóm lại, các mô hình thể chế thị trường cần có những điều kiện để 
nhân rộng phát triển ở các địa phương. Ví dụ như phát triển mô hình tiêu thụ 
ở thị trường tự do khi nơi đó ngành hàng có hệ thống tư nhân năng động và 
thị trường tự do phát triển. Các mô hình HTX cần có những chính sách hướng 
dẫn hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan. 
Những mô hình tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp và công ty lớn cần có 
điều kiện sản xuất đảm bảo tính đồng đều của sản phẩm, qui mô đủ lớn, năng 
lực tổ chức, quản lý của người sản xuất. Tuy nhiên, các tác nhân tham gia mô 
hình đều cần không ngừng phát huy tính chủ động khả năng cạnh tranh trên 
thị trường để tránh bị phụ thuộc và không kịp đối phó với những bất ổn của 
thị trường. Xây dựng mô hình thể chế thị trường khác với việc xây dựng mô 
hình sản xuất đơn thuần chỉ quan tâm tới vấn đề kỹ thuật như hiện nay mà 
liên quan tới nhiều khâu bởi vậy cần có sự kết hợp của nhiều tác nhân thuộc 
các lĩnh vực khác nhau. Liên quan tới thể chế thị trường, nhất thiết phải tranh 
thủ sự ủng hộ của các cơ quan có chức năng của địa phương đặc biệt là hệ 
thống tổ chức Chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình phát 
triển. 
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Chương V 

 dự báo chuyển dịch cơ cấu Kinh tế nông nghiệp,  
nông thôn Việt nam giai đoạn 2002-2020 

 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn là một vấn đề phức 

tạp. Để định lượng được quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế qua đó hiểu được 

những đặc trưng và bản chất của cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và đề 

xuất được các chính sách nhằm điều chỉnh xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, chúng tôi sử các công cụ mô hình mô phỏng để dự báo. Để  mô phỏng các 

phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo các giai 

đoạn khác nhau trong và đề xuất được các chính sách thích hợp trong tương 

lai đối với việc phát triển nông nghiệp và nông thôn, chúng tôi đã phối hợp 

hai công cụ mô phỏng theo hai bước là:  

- Mô hình cơ cấu kinh tế vỹ mô nhằm mô phỏng sự chuyển dịch cơ 

cấu chung của nền kinh tế và cơ cấu kinh tế nông thôn. 

- Mô hình đa thị trường động nhằm mô phỏng sự thay đổi của một 

số ngành hàng nông sản chính theo thời gian dựa trên nền các yếu tố vỹ mô 

dự báo theo xu hướng của Mô hình cơ cấu kinh tế vỹ mô. 

I. chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 2002 -

2020  

1. Giới thiệu chung 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những mục tiêu định hướng 

chiến lược cho việc phát triển nói chung và nông nghiệp nông thôn nói riêng. 

Để giúp cho việc hoạch định chiến lược phát triển đến năm 2020, đề tài đã sử 

dụng Mô hình cơ cấu kinh tế vỹ mô để  đưa ra một số mô phỏng về chiến 

lược tiến hành công nghiệp hóa đi đôi với đô thị hóa và phát triển nông thôn 

xem nó ảnh hưởng đến cơ cấu ngành của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 

giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp và về cơ cấu giữa 2 khu vực nông thôn 

và thành thị. Sau đó mô phỏng này cho phép tính toán các thành phần liên 
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quan đến GDP như cơ cấu lao động, thu nhập, nhu cầu lương thực thực phẩm, 

đất đai, sản lượng của một số sản phẩm nông nghiệp.  

Đây là một mô hình đơn giản sử dụng bảng tính (Excel) để nghiên cứu 

các mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vỹ mô.  

Về cấu trúc, Mô hình mô phỏng có hai loại biến là biến ngoại sinh và 

biến nội sinh. Các biến ngoại sinh là các biến điều khiển, do người nghiên 

cứu đưa ra theo các phương án khác nhau. Các biến nội sinh là các biến phụ 

thuộc vào các biến điều khiển, và được tính toán từ các biến ngoại sinh này 

(Xem phụ lục 3.2).  

Các biến ngoại sinh (biến điều khiển), gồm có: 

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): được chia làm 3 ngành kinh tế 

(GDP công nghiệp, GDP nông nghiệp và GDP dịch vụ). Tổng GDP còn được 

tính theo khu vực thành thị và nông thôn. GDP nông thôn còn được chia ra 

GDP nông nghiệp và GDP phi nông nghiệp. Trong GDP nông nghiệp còn 

được chia ra GDP lương thực đa dạng hóa bao gồm các sản phẩm không phải 

lương thực. Như vậy trong nghiên cứu này có 8 loại GDP khác nhau. 

- Dân số và tỷ lệ đô thị hoá toàn quốc: được chia theo khu vực đô thị 

và dân số khu vực nông thôn.  

- Lao động: lực lượng lao động chung cả nước. 

- Đất đai: diện tích đất canh tác liên quan đến quá trình đô thị hóa và 

nhu cầu lương thực, trong đó diện tích gieo trồng lúa giảm theo xu thế, diện 

tích ngô tăng theo xu thế. 

 Các biến nội sinh được tính toán từ các biến ngoại sinh gồm có:  

- Lao động theo khu vực nông thôn thành thị và nông nghiệp, phi 

nông nghiệp . 

- Thu nhập: bao gồm thu nhập theo đầu người ở khu vực đô thị và 

khu vực nông thôn. Thu nhập được tính tỉ lệ với GDP tương ứng trên đầu 

người. 
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- Nhu cầu lương thực, tiêu dùng gạo và thịt: được xác định trước hết 

theo đầu người một năm. Đây là các biến phản ánh nhu cầu tiêu dùng theo 

thu nhập  

- Năng suất lúa và ngô  

- Sản lượng lương thực sản xuất ra và so sánh sản lượng này với nhu 

cầu tiêu dùng.  

Số liệu cơ sở để xây dựng mô hình là số liệu của Tổng cục thống kê 

của năm 2002.  

2. Các phương án trong mô hình mô phỏng 

Trong các chiến lược công nghiệp hoá cần lựa chọn cho tương lai có 

hai kiểu là công nghiệp hoá tập trung và công nghiệp hoá phân tán. Hai 

phương án mô phỏng này sẽ được so sánh với phương án phát triển theo xu 

thế của giai đoạn vừa qua. 

Phương án 1: "Xu thế" 

Phương án xu thế là phương án giả định tăng trưởng tiếp tục tăng theo 

xu thế của giai đoạn 1996-2002, không có các biến động lớn về chính sách 

ảnh hưởng đến tăng trưởng. Các biến ngoại sinh trong mô hình có tốc độ tăng 

trưởng biến động như xu thế hiện nay: tăng trưởng hàng năm của tổng GDP 

giống như năm 2002 là 7%/năm, trong đó tăng trưởng của GDP công nghiệp 

là 10%/năm, tăng trưởng của GDP nông nghiệp là 4%/năm và các biến ngoại 

sinh khác vẫn giữ nguyên xu thế.  

Vì đây là mô phỏng cho một thời gian khá dài nên chúng tôi lấy xu 

hướng biến đổi chung của các nước trong quá trình công nghiệp hoá là, tốc 

độ tăng công nghiệp và nông nghiệp sẽ giảm dần, trong khi khối dịch vụ có 

xu hướng tăng dần, tốc độ tăng dân số lao động cũng sẽ giảm đi. 

Phương án 2: "Công nghiệp hóa tập trung"  

Khác với phương án"Xu thế" là phương án công nghiệp hoá tập trung. 

Phương án này giả thiết là với chính sách đầu tư phát triển công nghiệp  tại 

các khu đô thị lớn, công nghiệp sẽ được tập trung chủ yếu ở các đô thị, do 
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đấy tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng của GDP đô thị sẽ cao hơn và GDP nông 

thôn sẽ tăng chậm hơn. 

Phương án 3: "Công nghiệp hóa nông thôn" 

Ngược lại với phương án trên, phương án "Công nghiệp hóa nông 

thôn" giả định  chính sách công nghiệp hoá phân tán sẽ thúc đẩy Công 

nghiệp hóa sẽ được tiến hành cả ở đô thị lẫn nông thôn vì vậy tốc độ tăng 

trưởng GDP nông thôn sẽ nhanh hơn và GDP đô thị sẽ tăng chậm hơn. 

Kết quả của mô phỏng sẽ cho phép so sánh hậu quả của hai con đường 

công nghiệp hóa khác nhau và tạo nên hai xu hướng phát triển nông thôn 

khác nhau. 

3. Phân tích và thảo luận   

3.1. Phương án 1: “Xu thế”   

3.1.1. Cơ cấu GDP  

Xu thế biến động tổng GDP, GDP các ngành, các khu vực, tốc độ phát 

triển và cơ cấu GDP của các ngành và các khu vực kinh tế được trình bày ở 

bảng 56.  

Bảng 56:  Phương án 1 - GDP trong mô phỏng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam 

 Năm GDP GDP/CN GDP/NN GDP/DV
GDP    

Đô thị 
GDP 

n.th«n 
GDP    

phi NN

2008 7,6  10,0  4,0  7,0  8,0  6,7  11,1  

2010 8,1  10,0  3,5  8,0  8,5  7,2  11,7  

2014  8,6  11,0  3,5  8,0  8,5  8,9  14,4  

Tố
c 

độ
 P

há
t 

Tr
iÓ

n 
 (%

) 

2020  8,9  10,1  3,0  9,0  9,0  8,5  11,7  

2002  100,0 37,4 21,8 40,8 66,7 33,3 34,5 

2008 100,0 42,7 17,8 39,5 68,2 31,8 44,0 

2010 100,0 44,3 16,3 39,4 68,8 31,2 47,7 

2014  100,0 48,6 13,3 38,1 67,7 32,3 58,8 C
¬ 

cÊ
u 

(%
) 

2020  100,0 52,0 9,6 38,4 68,2 31,8 69,9 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 



 
 

254

GDP chung sẽ tăng từ 7,6% năm lên 8,9% năm, GDP công nghiệp và 

GDP nông nghiệp tăng trưởng sẽ giảm dần theo thời gian nhưng GDP dịch vụ 

sẽ tăng dần lên.  

GDP đô thị tăng trưởng với tốc độ từ 6 đến 9% năm do đó GDP nông 

thôn tăng từ 6,7 đến 8,5% năm. Phần GDP phi nông nghiệp có tốc độ tăng 

trưởng mấy năm đầu khá cao sau giảm dần từ 14,4  xuống 11,7% năm. Phần 

của GDP nông nghiệp từ 21,8% năm 2002 xuống 9,6% vào năm 2020. Đóng 

góp của GDP Công nghiệp vào GDP chung tăng khá nhiều từ 37,4% năm 

2002 lên 52 % năm 2020. Đóng góp của GDP dịch vụ từ 40,8% xuống 38,4%  

mặc dù đã có tốc độ tăng từ 7 đến 9 % năm.  

Cơ cấu GDP theo khu vực đô thị và nông thôn không thay đổi nhiều. Tuy 

nhiên có thay đổi đáng kể giữa ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp. Phi 

nông nghiệp đóng góp 70% cho GDP nông thôn vào năm 2020 thay vì 34,5% 

năm 2002.  

3.1.2. Lao động và dân số 
Bảng 57: Phương án 1 - Dân số và lao động theo ngành và khu vực 

Dân số   Lao động   

  Tổng 
số 

Đô thị 
hoá (%) 

Đô thị
Nông 
thôn 

Tổng số Đô thị
Nông 
thôn

Nông 
nghiệp 

phi 
n.nghiÖp

2008 1,4  2,4  3,8  0,5  2,2  3,8 1,7 -0,9  5,8 

2010 1,3  2,7  4,0  0,2  2,0  4,0 1,3 -2,2  5,5 

2014 1,3  2,7  4,0  0,1  2,0  4,0 1,2 -3,8  6,3 

Tốc độ 

Phát 
Triển  
(%) 2020 1,2  3,0  4,2  -0,5  1,8  4,2 0,7 -4,4  3,6 

2002 100,0 25,1 25,1 74,9 100,0 24,2 75,8 65,5 34,5 

2008 100,0 28,9 28,9 71,1 100,0 26,5 73,5 56,0 44,0 

2010 100,0 30,5 30,5 69,5 100,0 27,6 72,4 52,3 47,7 

2014 100,0 33,8 33,8 66,2 100,0 29,8 70,2 41,2 58,8 

Cơ cấu  
(%) 

2020 100,0 40,3 40,3 59,7 100,0 34,3 65,7 30,1 69,9 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 
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Với tốc độ gia tăng dân số theo xu thế giảm từ 1,4% xuống 1,2% năm, 

mức độ đô thị hóa đến năm 2010 là 30% và đến năm 2020 là 40%. Theo xu 

thế, dân số đô thị tăng cao dần từ 3,8% năm lên 4,2% trong lúc tốc độ tăng dân 

số nông thôn giảm dần, tuy vậy đến năm 2020 tỷ lệ dân số nông thôn vẫn còn 

60%. Lao động đô thị tăng chậm hơn dân số đô thị. Lao động phi nông nghiệp 

ở nông thôn vào năm 2020 chiếm 70%, lao động nông nghiệp chỉ còn 30%. 

3.1.3. Thu nhập và nhu cầu tiêu thụ thịt và lương thực 

Nhu cầu tiêu dùng về gạo được cho là tỉ lệ nghịch với thu nhập. Ngược 

lại với gạo nhu cầu tiêu dùng thịt của người dân Việt Nam hiện nay tăng khi 

thu nhập tăng. Tuy nhiên mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu thụ ở đô thị và 

nông thôn có khác nhau và mối quan hệ này cũng khác nhau theo mỗi giai 

đoạn phát triển của thu nhập. Nhu cầu gạo từ năm 2002 đến 2020 không thay 

đổi nhiều, khu vực thành thị giảm từ 115 kg xuống còn 112kg/người/năm; khu 

vực nông thôn gần như giữ nguyên 153 đến 152kg/người/năm. Nhu cầu thịt có 

mức tăng nhiều hơn gạo, khu vực thành thị tăng từ 21,7kg lên 25,6 

kg/người/năm; khu vực nông thôn tăng từ 13,4 kg lên 20 kg/người/năm. 

Bảng 58: Phương án 1 - Thu nhập, nhu cầu tiêu thụ về gạo, thịt theo khu vực 

Thu 
nhập đô 

thị 

Thu 
nhập 
nông 
thôn 

Nhu cầu 
gạo ở đô 

thị 

Nhu cầu 
gạo ở 
nông 
thôn 

Nhu cầu 
thịt ở đô 

thị 

Nhu cầu 
thịt ở 
nông 
thôn 

Nhu cầu 
thịt lợn 

Nhu cầu 
về hạt 
lương 
thực 

 

Năm 

1000d 1000d kg/n¨m/ng kg/n¨m/ng 1000tan 
2002 1070 470 114,72 153,36 21,72 13,44 1768 25216
2008 1358 673 114,10 152,73 22,30 14,25 2053 27536
2010 1478 770 113,90 152,52 22,56 14,62 2165 28328
2014 1750 1119 113,11 151,87 23,39 16,21 2494 30220

Phương 
án1 

Xu thế 
 
 2020 2293 1888 111,71 151,09 25,57 20,00 3197 33568

2008 4,0 6,2 -0,1 -0,1 0,4 1,0 2,5 1,5 
2010 4,3 7,0 -0,1 -0,1 0,6 1,3 2,7 1,4 
2014 4,3 8,8 -0,1 -0,1 0,8 2,2 3,3 1,6 

Tốc độ 
Phát 
Triển  
(%) 2020 4,6 9,1 -0,2 -0,1 1,5 3,6 4,2 1,8 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 
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Nhu cầu thịt lợn toàn quốc sẽ tăng từ 1768 nghìn tấn năm 2002 lên 

3.197 nghìn tấn năm 2020. Nhu cầu hạt lương thực cho người ăn và làm thức 

ăn gia súc tăng từ 25.216 nghìn tấn lên 33.568 nghìn tấn, tuy nhiên, tốc độ 

tăng trưởng của nhu cầu về ngũ cốc không thay đổi, tăng từ 1,5% năm lên 1,8 

%.  

3.1.4. Sản xuất (sản phẩm) nông nghiệp chính 

Kết quả tính toán ở bảng 58 cho thấy: Diện tích, năg suất và sản lượng 

ngô tiếp tục tăng, tuy nhiên lại có xu hướng suy giảm về tốc độ: giảm từ 6% 

đến 4% đối với sản lượng và 3% đến 1% đối với diện tích. 

Diện tích gieo trồng lúa giảm (1,1%) và năng suất lúa cũng sẽ giảm từ 

3% xuống 2% làm cho sản lượng thóc vẫn tiếp tục tăng tuy nhiên tốc độ tăng 

có giảm từ 1,9% năm 2002 xuống còn 0,9% năm 2020... Đến năm 2020 

lượng thóc thừa là 22 triệu tấn.  

Bảng 59:  Phương án 1 - Một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp 

Sản 
lượng  

Thóc  

thừa 

 

Đất lúa 

 

Diện tích 
gieo 

trồng lúa

Năng 
suất 
lúa 

Sản 
lượng 
ngô 

Diện 
tích ngô 

 

Năng 
suất 
Ngô 

GDP®a 
dạng

 

Năm 

1000 tấn 1000T 1000ha 1000ha T/ha 1000ha 1000ha T/ha đông 94

2002  34447  16827 4061.70 7504,30 4,60 2511,20 816,00  3  95976

2008 38669  19794 3916.30 7040,06 5,49 3562,19 974,35  4  144868

2010 39615  20357 3868.98 6891,79 5,75 3979,85 1027,67 4  167546

2014  40853  20863 3776.03 6604,55 6,19 4773,67 1097,27 4  248038Ph
−¬

ng
 ¸

n 
1 

X
u

th
ế

2020  43161  22236 3640.70 6195,97 6,97 6040,21 1164,78 5  411262

2008 1,9  2,7  -0,6  -1,1  3,0 6,0  3,0  2,9  7,1 

2010 1,2  1,4  -0,6  -1,1  2,3 5,7  2,7  2,9  7,5 

2014  0,9  0,9  -0,6  -1,1  2,0 5,0  2,0  2,9  9,4 Tố
c 

độ
 

Ph
át

Tr
iÓ

n
(%

)

2020  0,9  1,1  -0,6  -1,1  2,0 4,0  1,0  3,0  8,8 

 Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 
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Quá trình đa dạng hóa nông nghiệp được tăng lên. GDP đa dạng hóa 

(GDP  nông thôn – GDP lúa) có tốc độ tăng trưởng khá cao, từ 7% năm 2002 

lên 8,8% năm  2020. Tỷ lệ GDP đa dạng trong GDP nông thôn tăng từ  92% 

lên 97%. 

3.2. Phương án 2: “Công nghiệp hoá tập trung” 

3.2.1. Cơ cấu GDP 

Phương án “Công nghiệp hoá tập trung” giả thiết rằng quá trình công 

nghiệp hóa chủ yếu sẽ được tiến hành ở các đô thị, còn nông thôn chủ yếu 

chỉ phát triển nông nghiệp.  

Cơ cấu GDP theo khu vực đô thị và nông thôn có thay đổi khá nhiều: 

GDP đô thị tăng từ 67% năm 2002 lên 80% năm 2020, ngược lại GDP nông 

thôn giảm từ 33% năm 2002 xuống 19,5% năm 2020. Cơ cấu GDP khu vực 

nông thôn cũng thay đổi đáng kể giữa ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Khu vực phi nông nghiệp đóng góp 51% cho GDP nông thôn vào năm 2020 

thay vì 34,5% năm 2002 

Bảng 60:  Phương án 2 - GDP trong mô phỏng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

  Năm GDP Đô thị GDP Nông thôn GDPphi nông nghiệp

2008 9,0  4,4  5,2  

2010 9,2  5,1  7,9  

2014  9,5  6,3  10,4  

Tốc độ 

Phát Triển  (%) 

2020  10,0  4,8  6,9  

2008 72,1 27,9 36,2 

2010 73,6 26,4 38,1 

2014  75,6 24,4 45,5 

Phần trăm   

đóng góp 

(%) 
2020  80,5 19,5 51,0 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 

3.2.2. Dân số và lao động 

Mức độ đô thị hóa ở phương án này tăng khá cao từ 25 % năm 2002 là 

48% năm 2020. Điều này còn làm dân số nông thôn ngày một giảm đi từ 0,4 

% tới –2,1% năm.  
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Lao động đô thị tăng tỉ lệ với dân số đô thị do đó có tốc độ tăng như 

nhau. Lao động nông thôn giảm từ 2,8 đến - 0,3%, và lao động nông nghiệp 

giảm mạnh hơn từ 2,3 đến –2,1% vì lao động phi nông nghiệp nông thôn tăng từ 

3,6 đến 1,6%. 

Bảng 61: Phương án 2 - Dân số và Lao động theo ngành và theo khu vực 

Dân số   Lao động   

 Năm Tổng  

số 

Đô thị 
hoá 

(%) 

đô thị
nông 
thôn

Tổng 
số 

đô thị
nông 
thôn 

Nông 
nghiệp 

phi 

NN 

2008 1,4  2,6  4,0  0,4  2,2  4,0  2,8  2,3  3,6 

2010 1,3  3,0  4,3  0,0  2,0  4,3  1,2  -0,4  3,9 

2014  1,3  3,7  5,0  -0,4 2,0  5,0  0,9  -1,7  4,1 

Tốc độ 

Phát 
Triển  
(%) 2020  1,2  4,7  6,0  -2,1 1,8  6,0  -0,3  -2,1  1,6 

2002 100,0 25,1 25,1 74,9 100 23,0 72,0 65,5 34,5

2008 100,0 292 29,1 70,8 100 25,2 74,5 63,8 36,2

2010 100,0 31,0 30,7 69,0 100 26,1 73,3 61,9 38,1

2014  100,0 36,2 35,8 63,7 100 29,5 69,7 54,5 45,5

Cơ cấu 
(%) 

2020  100,0 47,9 47,0 52,1 100 36,7 61,3 49,0 51,0

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 

3.2.3. Thu nhập và nhu cầu tiêu thụ thịt và lương thực 

Phương án này đã làm chậm việc tăng thu nhập của nông thôn. Do đó 

làm tăng khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và đô thị hơn so với phương 

án Xu thế (khoảng cách này là 10 năm).  

3.2.4. Sản xuất nông nghiệp chính 

ở phương án 2, GDP đa dạng hóa giảm nhiều chỉ bằng 60% so với 

phương án Xu thế. Chính việc này đã làm cho thu nhập nông thôn không tăng 

nhanh. 
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3.3. Phương án 3: Công nghiệp hoá nông thôn 

3.3.1. Cơ cấu GDP 

Phương án “Công nghiệp hoá nông thôn” giả thiết rằng quá trình công 

nghiệp hóa được tiến hành cả ở đô thị lẫn nông thôn, do đấy quá trình công 

nghiệp hóa nông thôn sẽ phát triển nhanh. Quá trình dịch vụ hóa cũng sẽ tăng 

nhanh.   

Trong phương án này GDP chung và GDP các ngành vẫn giống như 

trong phương án “Xu thế”. Sự khác nhau giữa hai phương án là ở chỗ công 

nghiệp và dịch vụ không tập trung ở khu vực đô thị với tốc độ phát triển 

chậm hơn ở phương án 1. 

Bảng 62:  Phương án 3 - GDP trong mô phỏng chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

  Năm GDP Đô thị GDP Nông thôn GDP Phi nông nghiệp

2008 7,0  8,7  15,6  

2010 7,2  9,7  15,5  

2014  7,5  10,6  16,0  

Tốc độ 

Phát Triển  (%) 

2020  8,0  10,1  13,0  

2002  66,7 33,3 34,5 

2008 64,5 35,5 49,8 

2010 63,5 36,5 55,3 

2014  60,6 39,4 66,3 

Cơ cấu   (%) 

2020  57,8 42,2 77,4 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 

Cơ cấu GDP theo khu vực đô thị và nông thôn có thay đổi khá nhiều. 

Cơ cấu GDP khu vực nông thôn cũng có thay đổi đáng kể giữa ngành nông 

nghiệp và phi nông nghiệp. Khu vực phi nông nghiệp đóng góp 77% cho 

GDP nông thôn vào năm 2020 thay vì 34,5% năm 2002.  

3.3.2. Dân số và lao động 

Mức độ đô thị hóa ở phương án này tăng thấp hơn, do đấy GDP đô thị 

tăng chậm hơn GDP nông thôn, dân số và lao động từ nông thôn ít đổ về 

thành thị hơn và đến năm 2020 vẫn còn chiếm 66% dân số.  
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Lao động đô thị tăng chậm hơn ở phương án 1, từ 3,5 đến 2,5%. Lao 

động nông thôn tăng mạnh hơn ở phương án 1 từ 2,9 đến 1,5%, và lao động 

nông nghiệp giảm mạnh hơn từ – 1,5 đến – 5% vì lao động phi nông nghiệp 

nông thôn tăng từ 9,4 đến 4,2%.  

Bảng 63:  Phương án 3 - Dân số và Lao động theo ngành và theo khu vực 

Dân số   Lao động   

 Năm Tổng  

số 

Đô thị 
hoá 

(%) 

đô thị
nông 
thôn

Tổng 
số 

đô thị
nông 
thôn 

Nông 
nghiệp 

phi 

NN 

2008 1.4  2.1   3,5  0,6  2,0  3,5  2,7  -1,5  9,4

2010 1.3   1,9  3,2  0,5  2,4  3,2  2,1  -4,1  7,0

2014  1.3  1,7   3,0  0,6  1,9  3,0  1,5  -4,9  6,6

Tốc độ 

Phát 
Triển  
(%) 2020  1.2   1,3  2,5  0,6  1,8  2,5  1,6  -5,0  4,2

2002 100.0 25.1 25.1 74.9 100 23.0 72.0 65.5 34.5

2008 100.0  28,4  28,4  71,6 100  25,6  74,9  50,2  49,8

2010 100.0  29,5  29,5  70,5 100  25,4  74,5  44,7  55,3

2014  100.0  31,4  31,4  68,6 100  26,3  73,3  33,7  66,3

Cơ cấu 
(%) 

2020  100.0  33,9  33,9  66,1 100  27,4  72,2  22,6  77,4

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 

3.3.3. Thu nhập và nhu cầu tiêu thụ thịt và lương thực 

Phương án này làm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và 

đô thị hơn so với phương án Xu thế. 

Nhu cầu gạo của cả hai khu vực nông thôn và đô thị đều không thay 

đổi so với phương án Xu thế, chỉ có nhu cầu về thịt của vùng nông thôn năm 

2020 tăng đến  21,2 kg/người/năm. Nhu cầu thịt lợn và nhu cầu lương thực 

toàn quốc sẽ tăng lên so với các phương án 1 và 2 vào năm 2020.  

3.3.4. Sản xuất nông nghiệp 

ở phương án 3 sản lượng lương thực không thay đổi mấy so với 

phương án 1, nhưng GDP đa dạng hóa tăng rất nhiều bằng 1,34% so với 
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phương án Xu thế. Chính việc tăng nhanh các sản phẩm đa dạng hóa này đã 

làm cho thu nhập nông thôn tăng nhanh.  

Bảng 64:  Phương án 3 - Một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp 

Sản 

lượng 

thóc  

 Thóc 

thừa 
Đất lúa

DT gieo 

trồng lúa

Năng 

suất 

Sản 

lượng 

ngô  

Diện tích 

ngô 

Năng 

suất 

ngô  

GDP  đa 

dạng 

 

Năm 

1000 TÊn 1000ha T/ha 1000 T 1000ha T/ha Tû®ång94

2002  34447 16827 4061,7 7504,30 4,60 2511,2 816,0 3 95976

2008 38669 19786 3916,3 7040,06 5,49 3562,2 974,3 4 162857

2010 39615 20328 3869,0 6891,79 5,75 3979,8 1027,7 4 197512

2014  40853 20756 3776,0 6604,55 6,19 4773,7 1097,3 4 305019

Phương án 

3 

Công 

nghiệp 

hoá nông 

thôn 2020  43161 21893 3640,7 6195,97 6,97 6040,2 1164,8 5 550463

2008 1,9 2,6 -0,6 -1,1 3,0 6,0 3,0 2,9 9,2 

2010 1,2 1,3 -0,6 -1,1 2,3 5,7 2,7 2,9 10,1 

2014  0,9 0,8 -0,6 -1,1 2,0 5,0 2,0 2,9 11,0 

Tốc độ 

Phát Triển 

(%) 
2020  0,9 1,2 -0,6 -1,1 2,0 4,0 1,0 3,0 10,3 

Nguồn: Tính toán của theo số liệu của TCTK, 2004 

Bảng 65: So sánh kết quả của 3 phương án mô phỏng 
Nông thôn 

Chỉ tiêu  Phương án Đô thị Nông thôn
Nông nghiệp Phi nông nghiệp  

Xu thế 68,2 31,8 30,1 69,9 
CNH đô thị 80,5 19,5 49,0 51,0 GDP 

CNH nông thôn 57,8 42,2 22,6 77,4 
Xu thế 34,3 65,7 30,1 69,9 

CNH đô thị 36,7 61,3 49,0 51,0 
Lao 

động  
CNH nông thôn 27,4 72,5 22,6 77,4 

Xu thế 2293 1188 - - 
CNH đô thị 2278 1328 - - 

Thu 
nhập/ 
người CNH nông thôn 2310 2267 - - 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 

Kết quả mô phỏng trên cho thấy trong điều kiện chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế giữa các khu vực kinh tế như nhau, việc công nghiệp hóa phân tán cả 

ở đô thị lẫn nông thôn (công nghiệp hóa phi tập trung sẽ làm cho việc chuyển 
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dịch cơ cấu lao động nhanh hơn, thúc đẩy việc giảm tỷ lệ lao động nông 

nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời làm tăng năng suất lao động 

nông nghiệp cũng như tăng thu nhập của nông dân nhanh hơn, làm giảm 

khoảng cách thu nhập giữa đô thị và nông thôn. Theo quan điểm của đề tài 

chiến lược công nghiệp hoá phi tập trung phù hợp hơn và khả thi  đối với các 

vùng đồng bằng đông dân.  

Như vậy kiến nghị của đề tài là nên lựa chọn chiến lược công nghiệp 

hoá phân tán ở cả đô thị và nông thôn, có tác dụng thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu nhanh hơn và bền vững hơn. 

II.  sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu của một số ngành hàng nông 

nghiệp đến 2020. 

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà 

nước như hiện nay, sự phát triển của mỗi ngành hàng nông nghiệp không chỉ 

là một quá trình tự phát mà cần phải có những thể chế và chính sách cần thiết 

để phát triển. Chính vì vậy, việc phân tích tác động, ảnh hưởng của các chính 

sách đối với sự tăng trưởng và phát triển của mỗi ngành hàng là một việc làm 

hết sức cần thiết nhằm đánh giá hiệu quả của sự tác động của mỗi chính sách 

từ đó đưa ra được những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách hoặc các giải 

pháp chính sách mới nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành hàng một cách bền 

vững. 

Sự phát triển của ngành hàng là một quá trình phức tạp, chịu sự tác 

động của nhiều yếu tố khác nhau, giữa các ngành hàng nông nghiệp lại có sự 

tác động qua lại với nhau. Sự phát của ngành hàng này có sự ảnh hưởng nhất 

định đến sự phát triển của ngành hàng kia. Vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch 

định chính sách là tìm ra được các giải pháp thích hợp, hướng các ngành 

hàng trong sản xuất nông nghiệp cùng phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mô hình đa thị trường cho phép mô 

phỏng sự phát triển và tương tác của một số ngành hàng nông sản chính. 
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1. Cấu trúc mô hình đa thị trường động cho một số nông sản chính 

1.1.  Sơ đồ cấu trúc mô hình 

Trong nghiên  cứu này, chúng tôi cũng sử dụng mô hình cân bằng đa 

thị trường động để mô phỏng tác động của các chính sách lên 9 ngành hàng 

nông sản Việt nam. 9 ngành hàng được lựa chọn trong nghiên cứu này bao 

gồm các hoạt động nông nghiệp chủ yếu của đa số hộ nông dân Việt nam, 

chúng có quan hệ mật thiết với nhau và có tham gia trao đổi thương mại. Sự 

thay đổi của các ngành hàng nông sản cơ bản này trong điều kiện hội nhập là 

một cấu phần của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nội 

dung chuyển dịch từ trồng trọt sang chăn nuôi, lương thực chuyển từ cung 

cấp cho người ăn sang một phần cho thức ăn gia súc là nội dung cơ bản của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cũng là mục tiêu chính của Đảng 

và nhà nước nhằm đưa chăn nuôi lên thành ngành chính, một xu hướng có 

tính quy luật của các nước nông nghiệp đông dân. Tuy nhiên các yếu tố tác 

động tới quá trình chuyển dịch này không đơn giản, có liên quan tới khả 

năng phát triển của mỗi ngành hàng nông sản trong bối cảnh của tất cả các 

trao đổi của kinh tế thị trường, vì vậy cần áp dụng một công cụ phân tích mô 

phỏng tổng hợp như mô hình.  

Mô hình của chúng tôi tiến bộ hơn các nghiên cứu trước cho Việt nam 

bởi: 1) Số lượng ngành hàng nhiều hơn. Mô hình của chúng tôi kết hợp cả 

các ngành chăn nuôi, trồng trọt và thuỷ sản ; 2) Đây là mô hình cân bằng 

động, cho phép chúng tôi dự tính hoạt động của các ngành hàng trong tương 

lai. Mô hình đa thị trường được sử dụng khá phổ biến trên thế giới để mô 

phỏng chính sách lên một nhóm ngành liên quan. 

Mô hình của chúng tôi được phát triển dựa trên việc tham khảo các mô 

hình cân bằng đa thị trường đã được sử dụng trên thế giới và trong nước như 

các mô hình của Buhr (1993), Rosegrant, Meijer và Cline (2002),  Meilke và 
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ctv, (2000) va IFPRI, 2001), trong đó mô hình của Buhr (1993) là mô hình 

cân bằng động.  Mô hình bao gồm nhiều khối như khối sản xuất, tiêu dùng, 

thương mại, giá cả, dân số và thu nhập. Hai khối lớn chủ yếu của mô hình là 

sản xuất và tiêu dùng. Trong mỗi khối này, nhiều chỉ tiêu được xem xét và có 

sự tác động phụ thuộc lẫn nhau giữa các sản phẩm trong một chỉ tiêu nào đó. 

Mô hình là sự kết hợp, phụ thuộc nhau của 8 thị trường sản phẩm. Mô hình 

có tổng cộng 81 biến phụ thuộc. Hướng tác động của mỗi tác nhân trong mô 

hình được trình bày ở Hình 7.  
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Thu nhập đầu ngườiGDP Dân số 

Thương mại /
thị trường thế giới 

Giá sản phẩm Giá thức ăn chăn nuôi Chính sách kinh tế

 
 

Giá 
phân 
bón 

 

 
 

Gạo 
Ngô 
Sắn 

Khoai 
Thuỷ sản NT 

Lợn 
 
 

Bò 
 
 

Gia cầm 

Gạo
Ngô 
Sắn 

Khoai 
Thuỷ sản NT 

Lợn 
Bò 

Gia cầm 

Diện tích Năng suất Số con 

Sản lượng 

 
Gạo 

 
Ngô 

 
Sắn 

 
Khoai 

 
Thuỷ sản 

 
Gạo 

 
Ngô 

 
Sắn 

 
Khoai 

Gạo 
Ngô 

Khoai 
Sắn 

Lợn 
Bò 

Gia cầm 
Thuỷ sản 

Người Chăn nuôi Khác

Tổng tiêu dùng 

YẾU tố khác 
(dịch bệnh, công nghê,...) 

Hình  7:    CẤU TRÚC của MÔ HÌNH Đa thị trường động 

cho một số hàng nông sản chính việt nam 
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1.2.  Các phương trình tổng quát 

Các nội dung của các phương trình chính được trình bày tại phụ lục 

3.3, sau đây là tóm tắt: 

(a) Sản xuất:  

- Diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng của các ngành hàng lúa, 

ngô, sắn, khoai lang. 

- Chăn nuôi: lợn, gia cầm, bò, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản 

(b)  Tiêu dùng:  

- Tiêu dùng lương thực: của người, cho chăn nuôi, cho mục đích 

khác, 

- Tổng tiêu dùng lương thực trong nước. 

(c)  Thương mại (trao đổi và cân bằng): 

Trong mô hình có 3 sản phẩm được giả thiết là không tham gia trao đổi 

thương mại với nước ngoài: khoai lang, sắn, thịt bò. Đối với các sản phẩm khác, 

chênh lệch giữa sản xuất và tiêu dùng trong nước được xuất khẩu hoặc phải 

nhập khẩu. Giả thiết là dự trữ không thay đổi hàng năm. Các mặt hàng xuất 

khẩu gồm: gạo, thịt lợn, thuỷ sản. Các mặt hàng nhập khẩu gồm: ngô, thịt gia 

cầm.  

(d)  Giá:  

- Giá xuất nhập khẩu và giá trong nước 

- Tỉ giá hối đoái 

- Giá thức ăn chăn nuôi, giá phân bón 

(e)  Thu nhập và dân số. 

Phần lớn các số liệu được sử dụng lấy từ số liệu thống kê từ năm 1986 

đến 2002 và được lấy từ nguồn của Tổng cục thống kê Việt nam, Uỷ ban vật 

giá chính phủ, Tổ chức nông lương thế giới (FAO). Năm 2002 là năm gần 

nhất có đủ các số liệu yêu cầu của mô hình nên đã được chọn làm năm cơ sở 

của mô hình.  
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2. Các phương án mô phỏng về thay đổi chính sách thuế theo cam kết 

Mô hình này được mô phỏng trong giai đoạn 2002 - 2020. Phương án 
cơ sở được mô phỏng với các chính sách hiện tại. Các chính sách này được 
giả định là không thay đổi cho đến năm 2020. 

Mô phỏng 1: Tác động của giảm thuế nhập khẩu phân bón từ 2005. 

Hiện nay phần lớn phân đạm được nhập khẩu từ nước ngoài với thuế 
xuất trung bình 10%. Phân đạm là vật tư quan trọng cho nhiều loại cây trồng. 
Vì vậy việc giảm giá phân bón sẽ có tác động tích cực lên các cây trồng sử 
dụng loại phân này. Việc giảm thuế nhập khẩu phân bón sẽ làm giá phân 
trong nước giảm xuống. Do vậy, mô phỏng này nhằm định lượng tác động 
của việc bãi bỏ thuế nhập khẩu phân bón và cho tự do nhập khẩu. 

Mô phỏng 2: Tác động của giảm thuế nhập khẩu ngô từ 2005. 

Ngô được sử dụng ngày càng nhiều trong chăn nuôi. Sản xuất trong 
nước hiện đáp ứng không đủ nhu cầu. Mặc dù đã giảm thuế nhập khẩu, 
nhưng hiện tại thuế nhập khẩu ngô vẫn còn 7%. Mô phỏng này sẽ định lượng 
tác động của việc áp dụng thuế nhập khẩu ngô bằng 0% và các thành phần 
kinh tế tự do nhập khẩu lên ngành hàng ngô và chăn nuôi liên quan. 

Mô phỏng 3: Giảm thuế nhập khẩu thịt gà còn 15% từ 2005. 

Hiện tại thịt gà được nhập khẩu với thuế suất 30% và với hạn ngạch. 
Trong việc hội nhập kinh tế, Việt nam sẽ phải giảm thuế nhập khẩu và bãi bỏ 
hạn ngạch. Do vậy, mô phỏng này nhằm định lượng ảnh hưởng của việc giảm 
50% thuế nhập khẩu hiện tại và các thành phần kinh tế được tự do nhập từ 2005. 

Mô phỏng 4: Xoá bỏ trợ cấp xuất khẩu thịt lợn từ 2005 

Hiện tại, xuất khẩu thịt lợn của nước ta sang Nga đang được trợ cấp và 
thịt lợn hầu như không được nhập khẩu vào Việt nam. Khi gia nhập WTO, 
Việt nam sẽ phải cam kết giảm hoặc bỏ trợ cấp xuất khẩu và mở cửa thị 
trường trong nước. Mô phỏng này nhằm định lượng ảnh hưởng của việc bãi 
bỏ trợ cấp xuất khẩu thịt lợn. 

Mô phỏng 5: Giảm đồng thời thuế nhập khẩu phân bón và thuế 
nhập khẩu ngô từ 2005 

Bỏ thuế nhập khẩu phân bón sẽ làm giảm giá phân bón trong nước và 
có tác động tích cực lên các ngành trồng trọt nói chung và ngành hàng ngô 
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nói riêng. Tuy nhiên, bỏ thuế nhập khẩu ngô sẽ làm giá ngô trong nước giảm, 
vì vậy sẽ có tác động tiêu cực đến ngành hàng này. Mô phỏng này nhằm 
đánh giá tác động tổng hợp của 2 chính sách. 

3. Kết quả mô phỏng 

3.1.  Phương án cơ sở. 

Phương án cơ sở là phương án dựa trên hiện trạng nền kinh tế ở năm cơ 
sở. Các giả thiết đưa ra chủ yếu là dựa trên các tốc độ tăng về dân số, tỷ giá, 
GDP  như của giai đoạn hiện tại (1996-2002) và có xu hướng ngày càng được 
cải thiện. Các giả thiết của phương án này giống như phương xu thế của mô 
hình Mô phỏng cơ cấu kinh tế vỹ mô : 

- Tốc độ tăng dân số: 2002 - 2008 là 1,4%/năm 

                                    2009 - 2014 là 1,3%/năm 

                                    2014 - 2020 là 1,2%/năm 

- Tốc độ thay đổi tỷ giá (so với US$) là 1,5%/ ăm 

- Tốc độ tăng GDP:  2002 - 2008 là 7,6%/năm 

                                2009 - 2014 là 8,6%/năm 

                                   2015 - 2020 là 9,1%/năm 

Các chính sách giữ nguyên so với 2002, chưa có sự thay đổi về chính 
sách để tác động tới nền kinh tế. Với Phương án này, dự báo phát triển của 
một số sản phẩm chính của nông nghiệp như  Bảng 65 

Trong Phương án này, một số ngành hàng có sử dụng diện tích đất có 
xu hướng thay đổi như sau: 

- Diện tích gieo trồng lúa giảm 3,6% đến năm 2020 và khoai lang 
giảm dần. Nhu cầu gạo ngày càng tăng, nhưng diện tích gieo trồng lúa vẫn 
giảm vì do áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nên năng suất lúa tăng nhanh, vẫn 
bảo đảm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng tăng. Tuy 
nhiên, sau 2009 là năm xuất khẩu gạo cao nhất : 5,185 triệu tấn thì lượng gạo 
xuất khẩu bắt đầu giảm dần.  

- Đến năm 2020, diện tích tăng mạnh ở các ngành nuôi cá (55,9%), 
gieo trồng sắn (113,5%) và ngô (32,8%) thể hiện xu hướng phát triển thuỷ 
sản và chăn nuôi trong nông nghiệp. 



 269

- Tổng nguồn cung của các ngành hàng (trừ khoai lang) đều tăng 
nhưng tăng nhiều nhất là thịt bò, gia cầm và sắn.  

- Từ nguồn cung, nhu cầu, lượng xuất nhập khẩu các ngành hàng, mô 
hình đã xác định được giá từng mặt hàng tương ứng 

Bảng 66:  Dự báo phát triển một số nông sản chính (giá trị tuyệt đối) 

  2002 2010 2015 2020 
Diện tích  (nghìn ha) 

Lúa 7.485,40 7.317,58 7.247,28 7.213,30 
Ngô 810,40 1.000,48 1.042,56 1.076,64 
Sắn 329,90 558,05 646,81 704,58 
Khoai lang 239,60 213,81 203,12 194,38 
Cá 819,80 1.133,08 1.214,74 1.278,16 

Tổng nguồn cung các ngành hàng trong mô hình (1000 tấn) 
Gạo 22.717,06 27.252,63 28.116,60 28.662,77 
Ngô 2.511,21 3488,55 3.783,82 4.067,22 
Sắn 4157,73 8.040,05 9.671,99 10.803,61 
Khoai lang 1.725,12 1.640,89 1.562,59 1.498,98 
Cá 2.578,48 3.699,36 4.340,55 5.088,25 
Thịt lợn 1.797,03 2.316,14 2.743,58 3.180,12 
Thịt bò 201,34 361,61 477,53 607,64 
Thịt gia cầm 420,03 713,54 926,83 1.137,54 

Tổng nhu cầu (1000 tấn) 
Gạo 16.140,22 18.495,18 19.857,11 21.244,74 
Ngô 2.670,14 4.072,44 5.000,47 5.956,60 
Sắn 3.278,22 6966,43 8.516,78 9.591,81 
Khoai lang 1.638,86 1558,84 1.484,47 1.424,03 
Cá 2.119,82 2584,43 2906,48 3.259,03 
Thịt lợn 1.639,17 2.112,50 2.536,45 3061,36 
Thịt bò 201,35 363,37 561,47 887,90 
Thịt gà 430,24 751,58 1.128,78 1.731,12 

Lượng xuất / nhập khẩu (1000 tấn) 
Xuất khẩu :  - Gạo 3.241,17 5.181,98 4.684,01 3.842,55 
                     - Cá 458,66 1114,92 1.434,07 1829,22 
                     - Thịt lợn 14,43 60,21 63,703 -24,66 
Nhập khẩu:  - Ngô 2.95,22 720,19 1.352,94 2.025,67 
                     - Thịt gà 10,24 38,07 201,98 593,60 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 
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Bảng 67:  Dự báo tỷ lệ tăng/giảm so với năm 2002 (%) 

 Gạo Ngô Sắn 
Khoai 
lang 

 
Cá 

 
Thịt lợn Thịt bò 

Thịt 
gia 

cầm 

Tăng / giảm (%) so với 2002 của diện tích gieo trồng (%) 

2010 -2,24 23,46 69,16 -10,76 38,22    

2015 -3,18 28,65 96,06 -15,23 48,18    

2020 -3,64 32,85 113,57 -18,87 55,91    

 Tăng / giảm (%) so với 2002 Tổng nguồn cung các ngành hàng trong mô hình 

2010 18,61 38,92 93,38 -4,90 43,47 28,89 79,59 69,88 
2015 22,37 50,68 132,63 -9,44 68,34 52,67 137,17 120,66

2020 24,75 61,96 159,85 -13,13 97,34 76,97 201,79 170,82

Tăng / giảm (%) so với 2002 của tổng nhu cầu 

2010 14,45 52,52 112,51 -4,90 21,92 28,88 80,47 74,69 

2015 22,88 87,27 159,80 -9,44 37,11 54,74 178,86 162,36
2020 31,47 123,08 192,59 -13,13 53,74 86,76 340,98 302,36

Tăng / giảm (%) so với 2002 của lượng xuất/nhập khẩu 

2010 59,89 143,08 317,24 143,94 271,74    

2015 44,52 212,67 341,46 358,27 1872,26    
2020 18,56 298,82 -270,92 586,14 5696,32    

Tăng / giảm (%) so với 2002 của giá các ngành hàng  trong mô hình (đồng/kg) 

2010 6,09 15,79 4,55 15,63 15,79 15,79 22,04 15,78 

2015 12,59 21,69 7,06 22,23 21,69 21,69 30,58 21,69 

2020 20,61 27,90 9,85 29,38 27,90 27,90 39,71 27,90 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 

3.2. Phương án 1 :  Thuế nhập khẩu phân bón giảm đến 0% từ năm 2005 

Thuế nhập khẩu cho phép giá phân bón tăng chậm (18,9%) so với xu 

thế (27,9%) tác động đến các cây trồng, chủ yếu là tăng năng suất ngô (25%) 

so với xu thế (21,9%) vào năm 2020, do khả năng được chăm bón nhiều phân 

hơn.  Tác động rõ nét nhất là đối với cây ngô: từ 2005, giá phân bón giảm đã 

làm cho năng suất ngô đã tăng hơn hẳn so với Phương án cơ sở. Sự thay đổi 

này cho phép giảm lượng ngô nhập khẩu (542%) so với xu thế (586%) trong 

khi nhu cầu ngô tiếp tục tăng mạnh. 



 271

3.3. Phương án 2 : Thuế nhập khẩu ngô giảm đến 0% từ năm 2005 

Giảm thuế nhập khẩu ngô làm tăng lượng ngô nhập khẩu lên 77,6% vào 

năm 2020; do đó, diện tích trồng ngô tăng chậm hơn (26%) so với phương án 

xu thế (32,8%) và năng suất ngô cũng tăng chậm hơn (13,5%) so với xu thế 

(21,9%). Điều này thể hiện mức độ quan tâm đến cây ngô không còn như 

trước, khi chưa có chính sách giảm thuế nhập khẩu ngô. Tuy vậy tổng cung sử 

dụng cho chăn nuôi lợn và gia cầm, ngành sử dụng ngô trong phương án này 

tăng nhanh hơn (81%) so với xu thế (76,9%) vào năm 2020. Lượng thịt lợn 

xuất khẩu do đó tăng và nhập khẩu thịt gà giảm, thậm chí có giai đoạn có thể 

xuất khẩu thịt gà được. 

Như vậy việc giảm thuế nhập khẩu ngô xuống 0% có ảnh hưởng mạnh 

tới sản xuất nông nghiệp do tác động trực tiếp tới ngành hàng lúa, ngô, lợn, 

gia cầm là những sản phẩm quan trọng của nông nghiệp. 

3.4. Phương án 3 : Giảm thuế nhập khẩu gà đến 15% từ 2005 và không áp dụng 
hạn ngạch nhập 

Lượng nhập khẩu thịt gà sẽ tăng nhanh so với xu thế do thuế giảm và 

không áp dụng hạn ngạch nhập khẩu. Phương án chính sách này ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sản xuất gà trong nước, giảm 25% so với năm 2002, trong 

khi đó phương án xu thế dự báo tăng 170,8%. Gạo dùng cho chăn nuôi chỉ 

tăng 0,54% so với hiện tại, trong khi phương án xu thế tăng 14% vào năm 

2020. 

3.5. Phương án 4 : Xoá bỏ trợ cấp xuất khẩu thịt lợn từ 2005 

Chăn nuôi lợn giảm thể hiện ở số lượng lợn nái tăng chậm (15,3%) hơn 

so với xu thế (27,5%) và số lượng lợn giết mổ cũng tăng chậm (12,5%) so với 

xu thế (30,9%). Hệ quả là ngô dùng cho chăn nuôi tăng chậm (139%) hơn so 

với xu thế (141%). Giá lợn trong nước tăng chậm (15,2%) hơn so với xu thế 

(27,5%) vào năm 2020. 

Nhưng khi xét đến tổng sản lượng ngô trong nước thì sản lượng lại tăng 

so với Phương án cơ sở. Như vậy nếu nuôi lợn không vì mục đích xuất khẩu thì 

nhu cầu sử dụng ngô trong nước tăng lên, nếu nuôi lợn để xuất khẩu nhiều do 
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có trợ cấp xuất khẩu thì nhu cầu sử dụng ngô nhập khẩu cao hơn. Nhu cầu sử 

dụng ngô trong nước tăng nên diện tích trồng ngô tăng.  

3.6. Phương án 5: Giảm đồng thời thuế nhập khẩu phân bón và ngô đến 0% từ 
2005. 

Phương án này là sự phối hợp của Phương án 1 (giảm thuế nhập khẩu 

phân bón) và Phương án 2 (giảm thuế nhập khẩu ngô).     

Khi giảm thuế nhập khẩu ngô, lượng ngô nhập khẩu tăng lên nhưng 

không tăng nhiều bằng phương án 2 vì ở Phương án này thuế nhập khẩu phân 

bón cũng giảm xuống 0% nên lượng phân bón nhập khẩu tăng, giá phân bón 

trong nước giảm xuống do đó cũng khuyến khích trồng ngô, sản lượng ngô 

trong nước tăng dẫn đến nhu cầu nhập ngô giảm. Tuy có sự tăng/giảm bù trừ 

như vậy, tổng sản lượng ngô trong nước của Phương án này tăng nhanh 

(48,4%) hơn Phương án 2 (43,7%) vào năm 2020. Phương án này vừa khuyến 

khích trồng ngô trong nước, vừa đảm bảo tăng nguồn cung ngô để phát triển 

chăn nuôi. 

Tuy ngô và lúa cạnh tranh về diện tích gieo trồng nhưng trong Phương 

án này, do có tăng lượng phân nhập khẩu, giá lại rẻ hơn nên không chỉ diện 

tích trồng ngô tăng mà diện tích trồng lúa cũng tăng so với thực hiện riêng chỉ 

giảm thuế nhập phân bón (Phương án 1) hoặc chỉ giảm thuế nhập ngô 

(Phương án 2).  

Tóm lại, khi đưa ra các chính sách để đạt được mục tiêu đặt ra, sự kết 

hợp đồng bộ của các chính sách có tác dụng tích cực hơn, hỗ trợ lẫn nhau, 

mục tiêu đạt được đa dạng và nhất định sẽ ổn định hơn. 

4. Kết luận. 

Mô hình đa thị trường động cho phép mô phỏng các tác động đến các 

ngành hàng nông sản theo các phương án khác nhau về thay đổi chính sách 

thuế theo cam kết của WTO và trong điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn. 
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Bảng 68:   Cơ cấu của các ngành hàng nghiên cứu trong mô hình so với  tổng GDP 

và GDP nông nghiệp của mô hình Kinh tế vĩ mô 

 Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4 Phương án 5

So với GDP chung (%) 

2002 13,48 13,48 13,48 13,48 13,48 

2020 7,16 7,36 6,34 6,46 7,38 

So với GDP nông nghiệp (%) 

2002 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 

2020 64,73 66,52 57,30 58,40 66,72 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2004 

Như vậy vai trò tỷ trọng của 9 ngành hàng nghiên cứu so với GDP toàn 

quốc vào năm 2020 giảm đi ở tất các phương án mô phỏng. Trong đó phương 

án 3 . Đây là xu hướng tất yếu phù hợp với quy luật của chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Tuy nhiên, xét về tỷ trọng của nhóm ngành hàng so với GDP nông 

nghiệp thì xu hướng tăng lên ở tất cả các phương án, trừ phương án 3. Xu 

hướng này thể hiện sự chuyển đối cơ cấu nông nghiệp từ cây lương thực sang 

chăn nuôi và thuỷ sản, đóng góp vào tăng trưởng nhanh của cả nhóm 9 ngành 

hàng.  

Kết quả mô phỏng của mô hình đa thị trường động trong điều kiện 

tăng trưởng theo tốc độ “xu thế” của giai đọan 1996-2002 của kinh tế vỹ mô 

cho thấy, sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới và thực hiện các cam 

kết về giảm thuế thương mại nông sản, các ngành hàng tiếp tục tăng trưởng 

với một số đặc điểm sau:  

- Lúa xuất khẩu có thể tăng đến trên 5 triệu tấn vào năm 2010, sau 

đó giảm dần. 

- Cần áp dụng song song các biện pháp giảm thuế nhập khẩu ngô và 

nhập khẩu, phân bón để cho phép sản xuất ngô và chăn nuôi trong nước phát 

triển cân bằng. 
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- Xoá bỏ trợ cấp xuất khẩu thịt lợn có ảnh hưởng tốt tới giá tiêu dùng 

thịt trong nước, nhưng ngành chăn nuôi không bị ảnh hưởng nhiều. 

- Trái lại, xoá bỏ hàng rào thuế nhập khẩu thịt gà có nguy cơ tác 

động tiêu cực mạnh đến sản xuất trong nước về chăn nuôi gà. Trong trường 

hợp này, để bảo vệ sản phẩm trong nước và hạn chế lây lan của các bệnh 

dịch lớn, cần thiết phải áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật và vệ sinh 

dịch tễ nhằm hạn chế lượng nhập vào Việt nam. 

Kết quả của mô phỏng sự phát triển một số ngành hàng trong nông 

nghiệp cho thấy rằng: dù nền kinh tế phát triển theo kinh tế thị trường cần có 

điều tiết định hướng được bằng các chính sách, hiệu quả tác động của từng 

chính sách cũng như ưu thế của sự đưa ra một số chính sách đồng bộ, hỗ trợ 

nhau để đạt được cùng một lúc nhiều mục tiêu. 
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Chương VI 

Nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

I. Tóm lược Các chủ trương chính sách của nhà nước về chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn vừa qua. 

Trong hơn 20 năm Đổi mới, nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước mà kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt nam đã có các 

biến chuyển quan trọng và đạt nhiều thành tựu rực rỡ. Quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi 

chất lượng tăng trưởng, đặc biệt đối với khu vực nông nghiệp. Đảng ta đã xác 

định chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn là quá trình chủ yếu 

để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn. Tuy nhiên 

trong giai đoạn từ sau 1996, quá trình này diễn ra còn chậm và được xác định 

là mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu (Phan Diễn, 2000) và một trong những nguyên 

nhân là thiếu các chính sách đồng bộ. Trong Hội thảo quốc gia về chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông  thôn theo hướng công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, tổ chức tại Bắc ninh (tháng 1/ 2000), Đảng đã đề ra 6 nhóm giải 

pháp thực thi nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình là : 

- Phải xác định cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý trên toàn quốc và 

trong từng vùng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và con người của từng địa 

phương. 

- Tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hạ tầng kinh tế xã hội 

cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy đưa tiến bộ kỹ thuật và công 

nghệ hiện đại vào sản xuất. 

- Đẩy mạnh công tác tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước. 

- Tiếp tục đổi mới và phát triển đa dạng các hình thức quan hệ sản 

xuất trong nông thôn như hợp tác, doanh nghiệp .... 

- Coi trọng đầu tư nâng cao dân trí và đào tạo đội ngũ cán bộ cho nông 

thôn. 
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- Xây dựng chính sách về tài chính, tín dụng, đãi ngộ cán bộ nhằm 

thu hút đầu tư trong và ngoài nước và cán bộ khoa học về nông thôn. 

Đây là các chính sách chủ đạo của nhà nước, tuy nhiên còn thiếu tính 

hệ thống đồng bộ và chưa đủ cụ thể, do vậy còn có nhiều khó khăn trong thực 

thi ở nhiều địa phương. Các giải pháp chưa đề cập đầy đủ các yếu tố động lực 

của chuyển dịch cơ cấu kinh tế như công nghiệp hoá, đô thị hoá, thay đổi cơ 

cấu tiêu dùng, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu đầu tư, đa 

dạng hoá nông nghiệp... Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

không thể chỉ đề cập đến bản thân hiện tượng trên mà cần thiết phải đề cập 

đến các quá trình diễn ra xung quanh nêu trên vì đây chính là các yếu tố 

động lực. Quan hệ giữa các quá trình trên với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

mang tính khoa học và quy luật. Vì vậy cần thiết phải nghiên cứu tổng thể cả 

hệ thống kinh tế thì mới giải thích được quá trình chuyển dịch của khu vực 

nông nghiệp, nông thôn. Các giải pháp cần được xây dựng dựa trên một phân 

tích có tính khoa học hiện trạng để đề xuất các giải pháp đồng bộ. 

Trong báo cáo tổng kết Ban năm thực hiện nghị quyết 15 của Trung 

ương (Khoá IX), tháng 5 năm 2005, Ban kinh tế Trung ương cũng đã nhận 

định các hạn chế :” trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vẫn còn lúng 

túng về việc tạo dựng một nền sản xuất hàng hoá có quy mô ngày càng lớn, 

có sức cạnh tranh cao, hiệu quả và bền vững, bảo đảm lợi ích nông dân, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, lao động nông nghiệp còn rất khó 

khăn, nhiều vấn đề xã hội mới phát sinh chưa được giải quyết có hiệu quả”.      

Như vậy mục tiêu của việc hoạch định nội dung và giải pháp thực hịên 

của đề tài KC.07.17 đóng vai trò cấp thiết trong bối cảnh hiện tại của chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế ở Việt nam. 

II. Nội dung và định hướng chiến lược của chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp, nông thôn việt nam  

1. Nội dung chính của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn Việt Nam trong thời gian tới. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn là một quá trình 

mang tính hệ quả của các nội dung chính sách phát triển kinh tế. Vì vậy, việc 
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xác định các nội dung chính của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm đề xuất 

được các chính sách phù hợp để quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ở 

nước ta. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng không phải là một mục 

tiêu phát triển mà nó phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cụ thể 

của từng giai đoạn. 

Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng cho thấy sự phát triển hiện nay quá 

thiên về tăng trưởng sản phẩm không bảo đảm được tính bền vững. Mục tiêu 

đạt tăng trưởng nhanh trong thời gian dài chỉ có thể thực hiện được khi mà cơ 

cấu kinh tế cân đối. 

Quan điểm chung của việc xác định các nội dung chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn là kinh tế nông nghiệp là một bộ phận của 

kinh tế nông thôn, tuy tỷ trọng sẽ giảm tất yếu nhưng vẫn tăng về giá trị gia 

tăng. Để đạt được mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn nông 

nghiệp cần chuyển dịch theo hướng phát triển đồng bộ trong từng ngành hàng 

theo nhu cầu của thị trường, kết hợp với chuyên nghiệp hoá nông dân. Trong 

phạm vi nông thôn, một phần lao động sẽ chuyển sang phi nông nghiệp, đây là 

các hộ nghèo khó có khả năng chuyên nghiệp hoá và lực lượng lao động trẻ 

của các hộ trung bình.  

Để thực hiện được mục tiêu này các nội dung chính của quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời gian 

tới được đề tài xác định là: 

Nội dung chuyển dịch đối với cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo ngành: 

- Tăng năng suất cây lương thực là lúa ở các đồng bằng lớn và các 

thung lũng vùng miền núi để giải quyết an ninh lương thực trong điều kiện 

đất canh tác giảm và dân số tiếp tục tăng, đồng thời xoá đói giảm nghèo ở 

các vùng miền núi, vùng khó khăn làm cơ sở ổn định nền kinh tế trong quá 

trình chuyển dịch. Trong quá trình này, việc nâng cao chất lượng lúa gạo và 

chuyển một phần diện tích sang gạo đặc sản, gạo sạch nhằm đáp ứng nhu cầu 

đa dạng của thị trường là vấn đề cấp thiết. Đây chính là chiến lược đa dạng 

hoá nội ngành.  
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- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng phát triển cây thức ăn gia súc như 

ngô, sắn, một số ngũ cốc như đại mạch và đậu tương, cỏ thức ăn gia súc tại 

các vùng không có tưới như trung du và miền núi nhằm phát triển chăn nuôi 

lợn, gia cầm, bò thịt  đưa tỷ trọng chăn nuôi lên 30-40%. Trong chăn nuôi 

cần áp dụng các giống chất lượng thịt cao để đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Chiến lược phát triển cây thức ăn gia súc để phát triển chăn nuôi là hoạt động 

cần ít đất là chiến lược tất yếu của các vùng đồng bằng đông dân trên thế 

giới. Tuy vậy, để phát triển chăn nuôi cần thúc đẩy công nghiệp chế biến 

thức ăn chăn nuôi song song với phát triển cây thức ăn. 

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại các đồng bằng thâm canh và các 

vùng ven đô, ven khu công nghiệp theo chiến lược đa dạng hoá cây hàng hoá 

như rau, cây ăn quả, cây công  nghiệp ngắn ngày như lạc, đậu tương phục vụ 

nhu cầu tăng lên nhanh của thị trường trong nước và tiến tới thực hiện đa 

dạng hoá xuất khẩu nhằm giảm rủi ro về biến động thị trường. Một trong 

những điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công của quá trình đa dạng hoá là 

áp dụng công nghệ sản xuất an toàn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm 

theo hiệp định SPS đồng thời với hệ thống thể chế quản lý chất lượng sản 

phẩm nông sản. 

- Chuyển dịch cơ cấu các vùng trồng lúa kém hiệu quả như miền 

trung và đất dốc miền núi sang cây công nghiệp dài ngày như cà phê, điều, 

tiêu, cao su, mía, đồng thời kết hợp chặt chẽ với công nghiệp chế biến của 

từng cây để giảm rủi ro thị trường. 

- Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng công nghiệp chế 

biến nông sản quy mô vừa và nhỏ tại vùng nguyên liệu gắn liền với việc xây 

dựng các vùng sản xuất nguyên liệu như mía đường, sắn, thức ăn chăn nuôi, 

rau quả… Chiến lược này cần áp dụng công nghệ hiện đại và các tiêu chuẩn 

chất lượng của thế giới và khu vực như HACCAP, EurepGAP để phục vụ thị 

trường trong nước và xuất khẩu, tăng tỷ trọng xuất khẩu nông sản chế biến. 

- Thúc đẩy chiến lược đa dạng hoá sản phẩm nội ngành thông qua đa 

dạng hoá giống và đa dạng hoá sản phẩm chế biến ở các vùng chuyên môn 

hoá cây trồng như  lúa ở ĐBSCL, cà phê ở Tây Nguyên như là một chiến lược 

giảm rủi ro cho vùng và nhằm ổn định hệ thống sản xuất của hộ nông dân. 
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Việc áp dụng đa dạng hoá nội ngành sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh cho 

vùng vì không bị sốc khi thị trường giảm giá, trong khi ta chưa có hệ thống 

bảo hiểm nông nghiệp. Bên cạnh đó đối với các vùng chuyên canh, cần giúp 

hộ nông dân đa dạng hoá sản xuất dựa trên sản phẩm hàng hoá chính như lúa 

hay cà phê. Việc đa dạng hoá này cũng làm tăng khả năng cạnh tranh cho 

vùng do các hộ nông dân có khả năng ổn định về thu nhập khi giá của sản 

phẩm chính bị giảm. 

- Chuyển dịch cơ cấu nông lâm ngư thông qua tăng tỷ trọng nuôi 

trồng thuỷ sản vẫn cần thiết duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng của 

nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Chiến lược này cần 

kết hợp đồng bộ với công nghiệp chế biến thức ăn và thể chế quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. 

- Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp theo hướng tăng cường chế biến gỗ 

dựa trên nhập nguyên liệu gỗ và khai thác thành hàng hoá các sản phẩm phi 

gỗ nhằm tăng giá trị gia tăng cho lâm nghiệp, tạo công việc làm tại chỗ cho 

các vùng núi và giảm sức ép về thu nhập của người sản xuất lên các rừng 

trồng. Về mặt dài hạn cần xây dựng thể chế khai thác rừng trồng thành hàng 

hoá nhằm giảm nguy cơ phá rừng trồng chuyển sang cây ngắn ngày để có thu 

nhập trực tiếp. 

 Nội dung chuyển dịch đối với cơ cấu kinh tế nông thôn : 

- Chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn, cụm làng nghề và 

dịch vụ nông thôn nhằm đa dạng nguồn thu nhập của nông dân và đẩy nhanh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn là con đường tất yếu của nước ta 

trong thời gian tới. Chiến lược này cho phép rút lao động ra khỏi nông 

nghiệp, làm giảm nhanh số người sống phụ thuộc nông nghiệp mà không 

nhất thiết phải tập trung tại các thành phố lớn, gây các biến động về xã hội. 

Đây là bước đệm để đạt mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn. 

- Chiến lược công nghiệp hoá do đầu tư từ bên ngoài khu vực nông 

thôn cần chọn hướng phát triển các khu công nghiệp phân bố hợp lý trong 

môi trường nông thôn nhằm tạo sự phát triển cân đối giữa nông thôn và đô 

thị, giảm sự tập trung cao ở các đô thị lớn. Kiểu công nghiệp hoá này kết hợp 
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chặt chẽ với phát triển làng nghề là động lực cho phát triển nông nghiệp của 

địa phương nhờ tạo ra nhu cầu lương thực thực phẩm tại chỗ.  

- Đầu tư vào vốn con người, chất lượng lao động thông qua giáo dục, 

sức khoẻ, dạy nghề nhằm nâng cao trình độ chuyên nghiệp hoá của nông dân. 

Trong khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hoạt động sản xuất nông 

nghiệp vẫn chiếm phần lớn lực lượng lao động trong cơ cấu dân số. Số lượng 

người làm việc trong khu vực nông nghiệp thường có trình độ thấp, thường ít 

được đào tạo, làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm. Điều này có ảnh hưởng lớn 

đến việc chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công 

nghiệp do những đòi hỏi về trình độ chuyên môn nhất định của hoạt động 

công nghiệp. 

- Thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ và dựa trên sự 

tham gia quản lý của cộng đồng địa phương để đáp ứng đúng nhu cầu thiết 

thực của người sử dụng. 

- Thúc đẩy phát triển các thể chế thị trường và thể chế hợp tác trong 

nông thôn nhằm hạn chế các thất bại của thị trường. 

2. Các thách thức trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển nông 

thôn đối với nước ta  

Các nội dung chính trên đây nhằm duy trì một sự tăng trưởng liên tục 

của nông nghiệp, nhưng nông nghiệp vẫn có xu hướng giảm tỷ trọng trong 

GDP. Để thực hiện các nội dung chính nói trên của chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp, nông thôn, hay nói rộng hơn là trong công cuộc phát triển 

nông thôn toàn diện, còn có nhiều thách thức nảy sinh phải vượt qua để đạt 

được mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn.  

Chúng ta đã trải qua một giai đoạn phát triển nông nghiệp và nông 

thôn rất kỳ diệu. Sau một thời gian trì trệ do đã áp đặt vào nông nghiệp và 

nông thôn những thể chế không phù hợp, chúng ta đã chứng kiến một giai 

đoạn phát triển rất tự nhiên và đúng quy luật do đã trở về với nền kinh tế hộ 

nông dân và kinh tế thị trường. Nhờ vậy mà chúng ta đã biến nước ta từ một 

nước nghèo, thiếu ăn thành một nước đã đảm bảo được an ninh thực phẩm và 

đã xuất khẩu nông sản để làm cơ sở cho sự Đổi mới. 
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Trong quá trình phát triển này đã bộc lộ một số các nhược điểm do 

chúng ta không dự kiến trước được các vấn đề của sự phát triển. Giai đoạn 

mới này là một giai đoạn công nghiệp hoá nhanh trong một bối cảnh mở cửa 

của sự toàn cầu hoá. Các nước đi trước ta đã phát triển trong công cuộc công 

nghiệp hoá với nhiều sai lầm, đòi hỏi phải sửa chữa nên không tiến được 

nhanh. Trong đề tài này chúng tôi phân tích một số vấn đề hiện nay của nông 

nghiệp nước ta và các thách thức do tình hình mới đặt ra để tìm một cách giải 

quyết không phạm lại các sai lầm như các nước đã đi trước ta đã phạm. Các 

thách thức này có thể không đầy đủ nhưng đấy là các vấn đề chúng tôi đã 

phát triển ra trong quá trình nghiên cứu hơn 20 năm nay của Bộ môn Hệ 

thống nông nghiệp và của việc nghiên cứu sự phát triển của các nước đi 

trước.  

3. Mục tiêu của nhà nước và của nông dân trong quá trình phát triển và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế không hoàn toàn phù hợp.  

Vấn đề này do các nhà kinh tế nông nghiệp trên thế giới phát hiện ra 

và chúng tôi cũng đã thấy trong lúc nghiên cứu kinh tế nông dân của nước ta.  

Mục tiêu của Nhà nước: tăng trưởng nhanh, GDP tăng trên 8 % năm, 

trong đó có một sự phát triển nông nghiệp và nông thôn, vừa bảo đảm được 

an ninh thực phẩm, vừa góp thêm cho thu ngân sách và ngoại tệ cần cho sự 

phát triển. 

Mục tiêu của nông dân: bảo đảm cho cuộc sống của gia đình, có các 

nhu cầu cơ bản, có thể mở rộng sản xuất và nuôi con ăn học và có một mức 

sống cao hơn như người thành thị. Trên thế giới có xu hướng cho rằng mục 

tiêu của hộ nông dân là “sinh kế bền vững“ (sustainable livelihood). Hộ nông 

dân phải tăng nhanh thu nhập trước hết là để tự cấp cho nhu cầu của hộ, sau 

đấy có tích luỹ để mở rộng sản xuất.  

Biện pháp của Nhà nước: xây dựng các vùng chuyên canh,  chuyên 

môn hoá sản xuất, đưa công nghệ mới vào sản xuất và có nhiều nông sản để 

xuất khẩu. Muốn vậy phải xác định các nông sản có lợi thế cạnh tranh cao, 

cải tiến công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao chất 

lượng. 
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Biện pháp của nông dân: áp dụng chiến lược sinh kế, sử dụng các vốn 

mà mình có (vốn con người, vốn tự nhiên, vốn vật chất và tài chính, vốn xã 

hội một cách đa dạng, bằng cách đa dạng hoá sản xuất. Xu hướng chung 

trên thế giới là thu nhập của hộ nông dân ngày càng đa dạng, mà các nhà 

khoa học gọi là đa dạng hoá sinh kế (livelihood diversification). Hộ nông dân 

chỉ có thể chuyên môn hoá được sản xuất lúc mà họ có khả năng thuê thêm 

người làm, cần đầu tư để nâng cao công nghệ, tăng năng suất lao động, nghĩa 

là đã trở thành một doanh nghiệp nông thôn. Vì vậy hộ nông dân nghèo phải 

đa dạng hoá sản xuất còn hộ nông dân giàu phải chuyên môn hoá. 

Trong kế hoạch phát triển phải kết hợp giữa mục tiêu Nhà nước và 

nông dân. Thực ra thì giữa mục tiêu của nông nghiệp và phát triển nông thôn 

đã có sự khác nhau. Có thể nói là mục tiêu của Nhà nước là mục tiêu của sự 

phát triển và mục tiêu của nông dân là động cơ để thực hiện mục tiêu của sự 

phát triển. Để điều hoà được mâu thuẫn của mục tiêu Nhà nước và nông dân 

phải kết hợp giữa đa dạng hoá và chuyên môn hoá. Có thể phải giúp hộ 

nghèo đa dạng hoá sản xuất và chuyển từ sản xuất tự cấp sang sản xuất hàng 

hoá, và giúp các hộ giàu chuyên môn hoá sản xuất để tăng tỷ lệ nông sản 

hàng hoá nhưng đồng thời phải để cho họ đa dạng  hoá một ít để giảm rủi ro. 

Đối với vùng chuyên môn hóa sản xuất phải khuyến khích nông dân đa dạng 

hoá một ít để tránh rủi ro.  

Thị trường nông sản thế giới có giá cả biến động rất mạnh. Giá nông 

sản trên thị trường thế giới tính theo giá cố định từ đầu thế kỷ đến nay có xu 

hướng giảm dần vì: 

- Năng suất lao động trong nông nghiệp tăng lên nhờ cải tiến công nghệ 

- Các nước tiên tiến hỗ trợ nông nghiệp nước họ ngày càng nhiều. 

-  Thị trường thế giới do các công ty đa quốc gia điều khiển. 

Trong điều kiện trên rủi ro trong kinh doanh nông nghiệp rất cao. Việc 

cho thị trường trong nước hay cho thị trường nước ngoài qua xuất khẩu cũng 

ảnh hưởng đến sự ổn định. Có thể thị trường trong nước ổn định hơn thị 

trường ngoài nước và nếu gặp sự không ổn định thì dễ điều tiết hơn.   



 283

Theo các nhà kinh tế thì đa dạng hoá là biện pháp chống rủi ro hiệu 

quả nhất. Cần chú ý thêm là yêu cầu của khoa học nông nghiệp và của việc 

bảo vệ môi trường, phát triển bền vững,  là phải bố trí cơ cấu cây trồng và sản 

xuất hợp lý để thâm canh tăng vụ kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt, kết 

hợp giữa chăn nuôi và chế biến, giữa nông nghiệp và lâm nghiệp (nông lâm 

kết hợp) thực chất là đa dạng hoá sản xuất.  

Lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh không phải là một cái gì cố định mà 

có thể thay đổi tuỳ sự phát triển của công nghệ và giá cả lao động cũng như 

nhu cầu thị trường.  

Ngoài ra hiện nay chúng ta thấy có sự phân phối không công bằng lợi 

ích giữa các tác nhân tham gia vào việc phát triển, chính hiện tượng này đã 

hạn chế kết quả của sự phát triển . 

4. Tăng trưởng nhanh hay chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh là quan trọng hơn ? 

Tăng trưởng muốn bền vững thì phải kèm theo với chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. Tăng trưởng nhanh chỉ chuyển dịch được cơ cấu các khu vực (công, 

nông, dịch vụ). Trong quá trình này, khó nhất là chuyển dịch cơ cấu lao 

động. Thách thức lớn nhất trong sự phát triển hiện nay của các nước đang 

phát triển là không rút được lao động ra khỏi nông nghiệp và nông thôn. 

Nguyên nhân chính của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta hiện nay 

chậm là do không rút được lao động ra khỏi nông nghiệp và nông thôn.  

Gần đây trên thế giới có nhiều ý kiến cho rằng đô thị hoá và di dân 

nhanh nói chung thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp vì tạo được đầu ra 

cho nông nghiệp và đem lại thêm thu nhập cho nông thôn do tiền gửi về. Nếu 

không rút được lao động ra khỏi nông nghiệp thì không thể tăng năng suất 

lao động và không tăng được thu nhập của nông dân.  

Đô thị hoá thúc đẩy việc phát triển nông thôn vì thường quanh các đô 

thị hình thành một vành đai nông thôn rất năng động. Gần đây có người đề 

nghị mô hình “Desakota” (đô thị-nông thôn) phân tán các đô thị trong nông 

thôn để lôi kéo nông thôn lên. Đây là mô hình đã thực hiện ở tỉnh Quảng 

đông, Trung quốc tạo được tốc độ tăng trưởng 13,5 % GDP và 5,6% GDP 
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nông nghiệp trong 25 năm. Mô hình này xoá sự cách biệt giữa nông thôn và 

thành thị.  

Muốn rút lao động ra khỏi nông nghiệp phải giải quyết một loạt vấn đề sau: 

-  Làm dễ dàng cho việc di dân ra khỏi nông nghiệp. Việc phát triển 

nhanh công nghiệp và dịch vụ đòi hỏi phải có thêm lao động . đây là thời cơ 

cho việc rút bớt lao động nông thôn. Có hai hình thức dia dân: di dân tạm 

thời và di dân cố định. Di dân cố định có tác dụng tích cực hơn di dân tạm 

thời vì di dân tậm thời (chồng đi tìm việc ở xa, vợ ở nhà làm nông nghiệp) vì 

không tạo điều kiện cho việc tập trung ruộng đất. Các vùng có di dân tạm 

thời cao thường không tập trung sức đẩy mạnh nông nghiệp nên sản xuất 

nông nghiệp đình trệ. Tình trạng này ngày càng phổ biến và là một nguy cơ 

cho nông nghiệp. Nhiều vùng nông thôn đã bắt đầu thiếu lao động do di dân 

tạm thời phát triển mạnh, ngay cả ở châu thổ sông Cửu long. 

-  Phải đẩy mạnh việc phát triển ngành nghề nông thôn, Chúng ta 

muốn phát triển mạnh công nghiệp nông thôn như ở Trung quốc, thực hiện 

“ly nông, bất ly hương “ nhưng không có biện pháp gì cụ thể để đẩy mạnh 

quá trình này. Theo chúng tôi chỉ công nghiệp nông thôn thì chưa đủ phải có 

cả dịch vụ nông thôn, hợp lại thành thị trường nông thôn. Không có thị 

trường nông thôn không thể đẩy mạnh dược nông nghiệp. Chính thị trường 

nông thôn kết hợp với thị trường đô thị là một động lực để lôi kéo sự phát 

triển của nông nghiệp.  Hiện nay ở nước ta đã có những vùng  hình thành các 

cụm công nghiệp quanh các làng nghề năng động bao gồm nhiều xã . tạo 

việc làm cho nông dân trong vùng, hình thành các đô ỵi tự phát trong nông 

thôn. Chúng tôi đang nghiên cứu quá trình này ở Bắc ninh để phổ biến kinh 

nghiệm ra các vùng khác. 

-  Đồng thời ở châu thổ sông Hồng đang hình thành các cụm nông 

nghiệp, từ một vài làng xuất hiện các doanh nhân nông nghiệp đứng ra tổ 

chức sản xuất một mặt hàng nông sản cho cả vùng, ứng trước vốn và vật tư 

cho nông dân, mua tất cả nông sản để phân phối cho thị trường trong nước, 

nhập khẩu và xuất khẩu. Đây thực chất là việc hình thành các doanh nghiệp 

lưu thông kết hợp với các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, manh nha cho 

một kiểu sản xuất mới ở nông thôn.  Từ các cụm nông nghiệp, các thị trấn, 
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các làng buôn có thể hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp và thương 

nghiệp.  

Để giải quyết các vấn đề nêu trên cần có một quy hoach bố trí lại lao 

động ở nông thôn. Đây là một vấn đề chưa ai làm. Chúng tôi dự kiến đến 

năm 2020 nếu nước ta muốn trở thành một nước công nghiệp thì ta phải rút 

khỏi nông nghiệp một nửa lao động. Quá trình này phải làm trong 15 năm 

tới, chúng tôi dự kiến quá trình phân bổ lại lao động sẽ xẩy ra như sau: 

• Những nông dân nghèo hiện nay đang chiếm khoảng gần một nửa 

nông dân, đa số sẽ bỏ nông thôn để đi ra các đô thị và khu công nghiệp hay 

sẽ trở thành người làm thuê cho các doanh nghiệp  nông thôn. Họ sẽ không 

làm nông nghiệp nữa.Theo tình hình đang xẩy ra ở một số vùng nông thôn, 

có thể sẽ có một số sẽ chuyển sang sản xuất hàng hoá và trở thành trung 

nông. Vì vậy hiện nay trong các biện pháp để giảm nghèo ta chỉ cố gắng 

chuyển họ thành trung nông, rồi sau này họ sẽ đi thì lãng phí. Chúng tôi nghĩ 

rằng nếu giúp họ ra khỏi nông nghiệp thì sẽ hợp lý nhất. 

• Nông dân giàu hiện nay đang sản xuất giỏi, có các trang trại lớn, 

cho con cái đi học để thoát khỏi nông nghiệp rồi cũng sẽ bỏ nông nghiệp 

chuyển sang các ngành khác có lợi nhuận cao hơn cũng đi khỏi nông thôn. 

Nếu họ không đi thì lúc đã về già không có ai nối nghiệp cũng sẽ bán cơ 

nghiệp cho người khác.  

• Chỉ có trung nông sản xuất nông nghiệp giỏi là ở lại, tiếp tục làm 

nông nghiệp. Các hộ nông dân của họ sẽ chuyển thành các doanh nghiệp 

nông nghiệp gia đình, như phần đông nông dân ở các nước tiên tiến hiện nay. 

Khó khăn là họ không thể có đủ ruộng đất để lập các nông trại lớn. Kinh 

nghiệm ở Nhật bản cho thấy nông trại gia đình chỉ trên dưới một ha. Và nông 

dân phải phát triển nông nghiệp cần ít đất như chăn nuôi, trồng nhà kính nhà 

lưới hay có một thành viên trong gia đình tham gia hoạt động phi nông 

nghiệp. Trong quá trình này ở các nước tiên tiến cho thấy lao động làm thuê 

trong nông thôn giảm nhanh và cuối cùng chỉ còn lao động gia đình với trang 

bị máy móc để tăng năng suất lao động. 
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• Gần đây trong các hợp tác xã chuyên ngành ở Hải dương, các hộ 

trung nông trước khi vào hợp tác xã chỉ nuôi 5-10 lợn một năm sau vài tháng, 

nhờ sự giúp đỡ về vốn,  công nghệ, đầu ra đã nuôi trên100 đến vài trăm lợn. 

Như vậy các hộ trung nông này đã trở thành một nông trại gia đình nhỏ. Vậy 

hợp tác xã chính là trường học đào tạo doanh nhân nông nghiệp   

5. Phải hình thành thị trường nông thôn mới có thể công nghiệp hoá được 

nông thôn.  

Nông thôn có công nghiệp, dịch vụ thì phải có thị trường mới phát 

triển bền vững. Thị trường nông thôn hiện nay chưa hoàn chỉnh và cũng chưa 

có ai nghiên cứu sau náy nó sẽ phát triển như thế nào. Muốn có thị trường 

nông thôn phải có thể chế thị trường. Hiện nay do thiếu việc làm nên nông 

dân tham gia vào thị trường rất nhiều dưới hình thức buôn bán nhỏ. Sau này 

nếu rút lao động khỏi nông nghiệp số người buôn bán nhỏ sẽ giảm nhanh. 

Nông dân tham gia thị trường là một việc cần thiết. Nếu họ không tự làm lấy 

thì không tăng được khả năng mặc cả trên thị trường, sẽ bị các tầng lớp khác 

bóc lột. Phát triển nông nghiệp hợp đồng khó có thể tồn tại được trong điều 

kiện giá cả nông sản biến động và sẽ dẫn đến độc quyền của các doanh 

nghiệp. Kinh nghiệm các nước cho thấy phải kết hợp giữ nông nghiệp hợp 

đồng và hợp tác xã. Ngân hàng thế giới gọi là “đám cưới giữa nông nghiệp 

hợp đồng và hợp tác xã”. 

Hợp tác xã chuyên ngành là một mô hình đưa nông dân tham gia thị 

trường. Hợp tác xã chuyên ngành chăn nuôi ở Hải dương đã liên kết lại thành 

một liên hiệp hợp tác xã dự định xây dựng sàn bán đấu giá lợn, có lò mổ, kho 

lạnh và xưởng chế biến thịt để chủ động chiếm lĩnh thị trường.  

Thị trường nông thôn cần phải có các thể chế để nâng cao chất lượng 

nông sản. Muốn xây dựng thương hiệu hay sản phẩm có Tên gọi xuất xứ 

được bảo hộ (Apellation d’origine controlộe) không phải chỉ là một thủ tục 

công nhận và hành chính mà phải có một thể chế giữa người sản xuất và buôn 

bán để chống hàng giả. Gần đây xuất hiện một thể chế mới rất hiệu quả là 

các hiệp hội kết hợp nông dân và người lưu thông, khác với các hiệp hội phổ 

biến không có sự tham gia của nông dân. 
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Ngoài ra cần nghiên cứu tổ chức các mạng lưới thương nghiệp công 

bằng để bênh vực nông dân. Tại sao người tiêu dùng Việt nam lại không hỗ 

trợ nông dân của mình bằng cách mua các nông sản chất lượng cao với giá 

cao hơn nông sản thông thường.    

Tóm lại, cần công nhận phải có sự đa dạng hoá của thể chế thị trường 

để cho các tác nhân tự lựa chọn lấy thể chế thích hợp nhất với ngành hàng và 

địa phương.  

Để thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá và thị trường hoá nông thôn 

phải thúc đẩy sự phát triển của óc doanh nghiệp nông thôn, chìa khoá của 

việc công nghiệp hoá và thị trường hoá nông thôn. Hiện nay nhà nước muốn 

thúc đẩy việc phát triển doanh nhân và doanh nghiệp, hỗ trợ việc hình thành 

các xí nghiệp vừavà nhỏ, nhưng chỉ chú ý đến ở đô thị, trong lúc ở nông thôn 

đang có một quá trình hình thành doanh nhân doanh nghiệp tự phát rất năng 

động mà Nhà nước ít chú ý. Nếu tổng kết các mô hình này, nhân rộng trong 

sản xuất sẽ có một phong trào phát triển nông thôn mới. 

6. Vấn đề ruộng đất: chống đầu cơ ruộng đất ở nông thôn và đấu tranh giữ đất 

canh tác cho nông nghiệp. 

Ngành nông nghiệp có nhiệm vụ bảo vệ ruộng đất nông nghiệp, 

chống đầu cơ ruộng đất , hạn chế việc chiếm dụng ruộng đất và xử dụng lãng 

phí đất công nghiệp và xây dựng. Phải đấu tranh để dành đất màu mỡ nhất 

cho nông nghiệp, chỉ cho phép xây dựng đô thị và khu công nghiệp các vùng 

đất xấu. Luật ruộng đất hiện nay bị ảnh hưởng rất nhiều của xu hướng tự do 

hoá mới, công nhận một tình hình đầu cơ ruộng đất xây dựng trên tham 

nhũng. Giá ruộng đất hiện nay là kết quả của việc đầu cơ ruộng đất. Ngay 

nếu giá ruộng đất xuống nông dân cũng không thể tham gia vào thị trường 

ruộng đất được.  

ở tất cả các nước Nhà nước phải kiểm soát ruộng đất nông nghiệp 

ngay trong điều kiện công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai. ¥ các nước 

Nhà nước có các tổ chức quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp  như ở 

Pháp lập công ty quản lý ruộng đất phi lợi nhuận (SAFER) để mua đất nông 
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nghiệp của nông dân và bán lại cho những người muốn lập hoặc để mở rộng 

nông trại.  

Cần phải có biện pháp để thúc đẩy việc tập trung ruộng đất vào tay 

những người làm nông nghiệp giỏi. Phải có biện pháp để chống lại việc sử 

dụng đất nông nghiệp không hiệu quả như ở các làng nghề nhiều nười không 

làm nông nghiệp nữa nhưng vẫn giữ đất, thuê người làm một cách không hiệu 

quả. Hiện tượng nhiều hộ nông dân có người đi tìm việc ở  ngoài, vợ ở nhà 

sản xuất nông nghiệp nhưng không thâm canh và không chăn nuôi. Nhiều hộ 

hoạt động phi nông nghiệp nhưng vẫn giữ đất thuê người làm một cách 

không thâm canh. Nhiều người chiếm  dụng ruộng đất rồi phát canh thu tô. 

Cần có các biện pháp đẻ tập trung ruộng đất vào tay nông dân nếu không sản 

lượng nông nghiệp sẽ giảm. 

ở nông thôn cần quy hoạch các khu công nghiệp nông thôn và thương 

nghiệp, khu chăn nuôi riêng biệt xa khu dân cư và có cơ chế đổi ruộng đất 

cho nhau.  

7. Vấn đề giảm nghèo: kết hợp việc giảm nghèo với việc phát triển nông thôn 

Hiện nay nhà nước đã có chiến lược giảm nghèo, nhưng thực chất các 

chương trình giảm nghèo là các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Chúng 

có tác dụng đến giảm nghèo, nhưng chưa đủ. Ngành nông nghiệp chưa làm gì 

cụ thể để giải quyết vấn đề này. Chưa có chương trình phát triển nông thôn 

có mục tiêu giảm nghèo. Muốn giảm nghèo phải có một số thể chế hỗ trợ 

người nghèo. Các tổ chức quốc tế đang đề xuất chương trình “Nâng cao hiệu 

quả thị trường cho người nghèo”. Theo chúng tôi muốn giảm nghèo trước hết 

phải có các thể chế phi thị trường. Thực chất đây là thể chế của các tổ chức 

tiền hợp tác xã như nhóm nông dân cùng sở thích, câu lạc bộ khuyến nông, tổ 

sản xuất giống, tủ thuốc thú y.  Hiện nay chúng ta có luật hợp tác xã nhưng 

không thúc đẩy được việc phát triển hợp tác xã, vì trong luật hợp tác xã 

không có phần nói về các tổ chức tiền hợp tác xã. Chương trình Dialogs, hợp 

tác Việt pháp, đã giúp xây dựng các thể chế tiền hợp tác xã vã họp tác xã. 

Cần phải tổng kết vấn đề này và phổ biến.  

Tuy vậy giảm nghèo không nhất thiết chỉ có nông nghiệp. Cần có cả 

nội dung phi nông nghiệp để giúp cho người nghèo Như ở trên đã nói đại bộ 
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phận người nghèo sẽ rời bỏ nông nghiệp. ở các nước có các chương trình 

giúp nông dân nghèo phát triển ngành nghề nông thôn hay tìm việc làm ở đô 

thị.  

Hiện nay nhà nước đã có chiến lược giảm nghèo, nhưng thực chất các 

chương trình giảm nghèo là các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng như 

Chương trình 135. Ngành nông nghiệp chưa làm gì cụ thể để giải quyết vấn 

đề này. Hiện chưa có chương trình phát triển nông thôn có mục tiêu giảm 

nghèo.  

8. Vấn đề phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng.  

Hiện nay việc phát triển nông thôn chủ yếu do các chương trình của 

Nhà nước hay của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ thực hiện. Nếu tất cả 

các làng của nước ta ngồi đợi các chương trình kiểu này đến được với mình 

thì bao giờ tất cả các làng ở nước ta sẽ được phát triển.  

Phải xã hội hoá việc phát triển nông thôn, phải phát huy tính chủ động 

của các cộng đồng nông thôn tự đứng lên để tự phát triển, không chờ các 

chương trình của Nhà nước và tổ chức phi chính phủ.  

Nhà nước chỉ có thể hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ về phát triển nông 

thôn. Cần xây dựng một nội dung khuyến nông kinh tế xã hội để chuyển giao 

cách làm ăn và kiến thức phát triển nông thôn. Cần xác định nội dung cụ thể 

của phát triển nông thôn. Việc đánh giá, xây dựng kế hoạch có tham gia, tăng 

cường năng lực là nội dung chủ yếu để phát triển tinh thần cộng đồng. Cần 

phải có nội dung cụ thể của việc tăng cường năng lực của các cộng đồng 

trong việc phát triển nông thôn. 

Nhà nước cần tổ chức tổng kết việc phát triển nông thôn do nhà nước 

ta, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ đã làm rất nhiều rút kinh nghiệm, 

phổ biến rộng để tránh sự lãng phí của các chương trình không có hiệu quả .   

Cần thành lập các trung tâm hỗ trợ việc phát triển nông thôn của 

Nhà nước ở các vùng. Cần xây dựng khuyến nông kinh tế xã hội để chuyển 

giao cách làm ăn và kiến thức phát triển nông thôn cho các cộng đồng nông 

thôn. Cần thành lập một Hội phát triển nông thôn tham gia nâng cao năng 

lực cho cộng đồng để xã hội hoá việc phát triển nông thôn. Đây chính là 
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những thể chế kích thích được tính năng động của các tác nhân nông thôn và 

thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Trên đây là 6 thách thức lớn cần vượt qua trong quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của giai đọan tới.  

9. Các định hướng chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn. 

Theo đánh giá của Đảng ta, theo các tổng kết về lý luận, kinh nghiệm 

của nhiều nước và các kinh nghiệm của Việt nam ở một số địa phương cho 

thấy để thúc đẩy được nền kinh tế, trong đó có kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn cần phải xây dựng một chiến lược có tính lâu dài với các biện pháp 

chính sách đồng bộ và toàn diện cho toàn quốc và cho các vùng sinh thái đa 

dạng khác nhau. Từ một nền kinh tế mà công nghiệp và dịch vụ mới bắt đầu 

giai đoạn tăng trưởng mạnh cần phải có một nền nông nghiệp tăng trưởng ổn 

định và đáp ứng được các nhu cầu lương thực và thực phẩm của xã hội. Quá 

trình này là xu thế tự nhiên của nền kinh tế, nhưng để quá trình chuyển dịch 

diễn ra nhanh và đúng hướng thì nông nghiệp cần có những chiến lược đồng 

bộ với chiến lược phát triển của các khu vực khác. Trên quan điểm ngành thì 

các nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn có thể tách 

rời như phần nội dung đã nêu trên, tuy nhiên trong thực tế các nội dung 

chuyển dịch của nông nghiệp và nông thôn diễn ra đồng thời và có tác động 

lẫn nhau. Vì vậy, căn cứ vào kinh nghiệm của các nước đi trước và của nước 

ta trong thời kỳ Đổi mới và các nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn, chúng tôi kiến nghị 5 định hướng chiến lược tổng 

hợp ưu tiên cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn cần chú ý 

làm cơ sở cho xây dựng chính sách phát triển: 

9.1. Giúp bộ phận đa số các hộ nông dân trung bình chuyển từ tình trạng tự 

cấp sang sản xuất hàng hóa nhằm thoát nghèo. 

Sau Đổi mới nền kinh tế hộ nông dân phát triển tương đối nhanh, tuy 

vậy tỷ lệ các hộ nông dân tự cấp bắt đầu sản xuất hàng hoá còn chiếm 55%, 

hộ nghèo hoàn toàn tự cấp còn khoảng 15%. Chiến lược ưu tiên của chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là giúp bộ phận hộ trung bình các hộ này 

chuyển sang sản xuất hàng hóa ổn định để thoát nghèo. Còn lại các hộ có khả 
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năng sản xuất yếu nên có định hướng chuyển sang hoạt động phi nông 

nghiệp.  Hiện nay có ý kiến cho rằng muốn chống nghèo khổ phải tạo thị 

trường ở nông thôn. Chúng tôi cho rằng sở dĩ các hộ nông dân tự cấp chưa 

tiếp xúc được thị trường không phải vì chưa có thị trường mà vì họ còn gặp 

các cản trở như thiếu nhân tố sản xuất hay vì không biết làm ăn. Vì vậy muốn 

thúc đẩy sự phát triển của các hộ này cần có các tổ chức nông dân đơn giản 

tiền hợp tác xã, dựa chủ yếu vào sự tương trợ như các nhóm chăn nuôi, tổ sản 

xuất, tủ thuốc thú y, nhóm tín dụng, câu lạc bộ khuyến nông ... tức là các thể 

chế phi thị trường để giúp nông dân tiếp xúc với thị trường. Chính đây là các 

biện pháp thoát nghèo hữu hiệu nhất và bền vững nhất. 

9.2. Đa dạng hóa sản xuất để tạo việc làm và tăng thu nhập của nông dân. 

Nhu cầu sản phẩm nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa tăng 

lên nhanh và đa dạng hơn. Thị trường nông sản biến động mạnh về giá cả, gây 

nhiều rủi ro cho nông dân, mà biện pháp hữu hiệu nhất để tránh rủi ro là đa 

dạng hóa. Vì vậy, hướng quy hoạch nông nghiệp dựa vào lợi thế cạnh tranh 

cao, xây dựng các vùng chuyên canh rộng lớn hiện nay trái ngược với chiến 

lược đa dạng hóa cấp vùng, dẫn đến rủi ro cao, gây bất ổn định trong quá trình 

phát triển. Nếu chỉ chú ý đến xuất khẩu một vài nông sản chính, coi nhẹ việc 

phát triển thị trường trong nước cũng trái với chiến lược đa dạng hóa. Kinh 

nghiệm cho thấy, sản xuất cho thị trường trong nước bằng đa dạng hóa tạo 

được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cao hơn. Đối với các vùng đang có mức độ 

chuyên canh cao và rủi ro cao, nên thúc đẩy việc đa dạng hoá cấp hộ nông dân 

dựa trên một sản phẩm hàng hoá chính, cho phép tăng cường tính ổn định cho 

hộ. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, nông dân giàu chuyên môn 

hóa sản xuất để có hiệu quả kinh tế cao, còn nông dân nghèo và trung bình  đa 

dạng hóa thu nhập để tránh rủi ro. Vấn đề là cần phối hợp chuyên môn hóa và 

đa dạng hóa cũng như  kết hợp giữa sản xuất để xuất khẩu và cho thị trường 

trong nước ra sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế và lợi thế của từng địa 

phương để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập của người 

dân. 

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu trên chiến lược phát triển nông nghiệp 

trước mắt cần hướng vào thị trường trong nước bằng cách đa dạng hoá sản 
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xuất như trường hợp của đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở một nền kinh tế 

nông nghiệp có khả năng đa dạng hoá mạnh và thích nghi với sự thay đổi của 

thị trường về cả chất lượng và số lượng, chiến lược đa dạng hoá nông sản 

xuất khẩu mới có khả năng thực thi một cách bền vững. Kinh nghiệm của 

đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên cho thấy, nếu tập trung vào 

chuyên môn hoá xuất khẩu quá sớm sẽ không thúc đẩy được chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hậu quả là phân hoá xã hội tăng cao và 

rủi ro của kinh tế vùng ngày càng tăng, phụ thuộc thị trường. Như vậy đối với 

các vùng chuyên môn hoá xuất khẩu nông sản thô như lúa ở đồng bằng sông 

Cửu Long và cà phê ở Tây Nguyên cần thúc đẩy đa dạng hoá nội ngành để 

giảm rủi ro. Chính các rủi ro về thị trường đã bắt buộc nhiều nông dân quy 

mô nhỏ phải bán đất trong khi không thể tìm được cơ hội làm việc trong khu 

vực phi nông nghiệp và cũng không có các dịch vụ hỗ trợ  sản xuất của nhà 

nước hay bảo hiểm nông nghiệp. 

Thực chất hai định hướng chiến lược trên gắn chặt với nhau trên thực 

tế và có thể sử dụng chung các công cụ chính sách. Chúng tôi đề xuất các 

chính sách cần thiết áp dụng để thực hiện 2 định hướng chiến lược trên là: 

- Thúc đẩy nghiên cứu đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, kết hợp 

bảo tồn và khai thác tốt đa dạng sinh học, phát triển chế biến đa dạng sản 

phẩm. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu về hoạt động của thị trường, các ngành hàng, 

chuỗi giá trị và các xu hướng biến động của tiêu dùng. 

- Phát triển hệ thống dịch vụ công và dịch vụ tập thể cho sản xuất của 

hộ nông dân, tạo khả năng tham gia không phân biệt của người nghèo đối với 

khuyến nông, tín dụng, đào tạo, xúc tiến thương mại. 

- Cần có một tổ chức dịch vụ do nông dân tham gia quan lý để điều 

tiết đất đai nông nghiệp để hỗ trợ nông dân quy mô nhỏ và hạn chế việc bán 

đất quá dễ dàng, đẩy nông dân vào tình trạng thất nghiệp và tái nghèo đói.  

- Thúc đẩy phát triển địa phương có sự tham gia của người dân địa 

phương và phân cấp quản lý trong hành chính. 

- Thúc đẩy phát triển các làng nghề chuyên môn hoá nông nghiệp hay 
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phi nông nghiệp trong cùng một vùng. 

- Thúc đẩy quá trình hợp tác của các hộ nông dân quy mô nhỏ trong 

sản xuất và kinh doanh thông qua hợp tác xã chuyên ngành, hiệp hội, nhóm 

tổ. 

9.3. Xây dựng các thể chế thị trường đa dạng, hoàn thiện dần hệ thống thể chế 

thị trường. 

Thể chế thị trường là một trong những nội dung quan trọng cần quan 

tâm trong việc phát triển ngành hàng. Mặt khác, phát triển các ngành hàng là 

cơ sở nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Vì 

vậy, phát triển thể chế thị trường được coi như là một trong những giải pháp 

hữu hiệu đóng góp cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Muốn có một thị trường nông thôn phát triển hoàn chỉnh phải có một 

hệ thống thể chế thị trường đa dạng và hiệu quả. Hệ thống thể chế này phải có 

cơ sở hạ tầng và luật pháp bảo đảm cho nó hoạt động. Các thể chế thị trường 

hiện nay thường cho chi phí trao đổi cao. Xu hướng của sự phát triển thể chế 

thị trường là giảm dần chi phí trao đổi. Trong các tác nhân hoạt động trên thị 

trường thì nông dân là tác nhân bị thiệt thòi nhất vì họ chưa có khả năng mặc 

cả. Muốn hoàn thiện thể chế thị trường phải có nhiều hình thức thể chế đa 

dạng để tùy xã hội lựa chọn thể chế nào hữu hiệu nhất. Ngoài các thể chế như 

nông nghiệp hợp đồng giữa công ty và nông dân, cần có các thể chế giúp 

nông dân tham gia vào thị trường như hợp tác xã, hiệp hội, thương nghiệp 

công bằng, thể chế quản lý chất lượng nông sản (thương hiệu, xuất xứ địa 

lý)...  

Để phát triển thể chế thị trường cần đẩy nhanh việc hoàn chỉnh các văn 

bản luật pháp làm môi trường hoạt động cho trao đổi của thị trường, bên cạnh 

đó cũng cần có hệ thống đào tạo và tư vấn cho các tác nhân, đặc biệt là nông 

dân tham gia vào thị trường. Bên cạnh đó cần thúc đẩy sự phát triển của các 

thể chế phi thị trường mang tính xã hội và tương trợ như hiệp hội, hợp tác xã, 

để điều tiết sự phân hoá xã hội do cơ chế thị trường gây nên. 
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9.4. Phát triển hoạt động phi nông nghiệp, công nghiệp nông thôn, tạo việc làm 

cho nông dân  

Trong quá trình công nghiệp hóa, chỉ riêng công nghiệp đô thị và các 

khu công nghiệp không thu hút được hết lao động tăng thêm ở nông thôn để 

tạo điều kiện cho việc giảm lao động nông nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy cần 

phải đẩy mạnh việc phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn, trong 

đó có công nghiệp nông thôn. ở nước ta đã có một hệ thống làng nghề tương 

đối phát triển. Gần đây các làng nghề đã phục hồi, phát triển thêm và đổi mới 

để giải quyết việc làm cho nông dân. ở nhiều nơi các làng nghề đã phát triển 

thành các cụm công nghiệp để phát triển thành các xí nghiệp vừa và nhỏ, dựa 

chủ yếu vào nội lực địa phương có tính năng động và óc kinh doanh sáng tạo 

của địa phương là một nhân tố mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn. Các cụm công nghiệp là một hình thức thể chế mới dựa trên hợp tác và 

tương trợ. Yêu cầu về phát triển bền vững chỉ giải quyết được nếu có những 

địa phương năng động và mềm dẻo như vậy. Nhà nước địa phương và Trung 

ương nên hỗ trợ và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình này phát 

triển tạo nên việc công nghiệp hóa nông thôn. Cần xác định chiến lược thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động song song với cơ cấu ngành, chú ý đến việc 

đảm bảo việc làm cả trong môi trường nông thôn. Chiến lược này còn có liên 

quan chặt chẽ đến chiến lược lựa chọn công nghệ sử dụng nhiều lao động. 

Các chính sách cần thiết là:  

- Tập trung ưu tiên phát triển mạng lưới đào tạo nghề cho nông dân 

theo hướng chuyên nghiệp hoá và khuyến nông về kinh tế xã hội cho nông 

dân về các nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp;  

- Phát triển thị trường lao động và mạng lưới thông tin việc làm. 

- Kết hợp các chính sách lao động và việc làm với chính sách tín dụng. 

9.5. Cần tiến hành đô thị hóa theo chiến lược lôi kéo cả sự phát triển nông 

thôn, liên kết công nghiệp và nông nghiệp. 

Quá trình đô thị hóa là một quá trình tất yếu của phát triển. Chỉ sau 

mươi năm nữa dân số đô thị sẽ chiếm một nửa dân số của nước ta. ở các 

nước đi trước phần nhiều lúc công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nông nghiệp 
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giảm sút và đều phải nhập thực phẩm từ nước ngoài. Hiện nay việc quy hoạch 

phát triển của hai khu vực đô thị và nông thôn được tiến hành riêng rẽ ít có 

quan hệ với nhau. Xu hướng chung của thế giới là phát triển việc công nghiệp 

hóa và đô thị hóa phi tập trung theo mô hình "desakota" (theo tiếng 

Indonexia, desa là nông thôn, kota là đô thị). Mô hình này phát triển các đô 

thị vùng trong đó chỉ có các đô thị trung bình và các thị trấn nhỏ làm trung 

tâm cho việc phát triển vùng nông thôn xung quanh, phá bỏ ranh giới giừa 

hai khu vực này. Chiến lược công nghiệp hoá đi theo hướng phi tập trung, tạo 

ra nhiều đô thị nhỏ trong khu vực nông thôn để có thể phân bố đều trên lãnh 

thổ và tạo ra được việc làm trong khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. 

Chính sách phát triển các khu vực nông nghiệp và công nghiệp cần 

phải đồng bộ và dựa trên một chiến lược phát triển chung của vùng mới thúc 

đẩy được chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần tập trung: 

- Thúc đẩy nghiên cứu phát triển nông nghiệp ven đô thị bền vững 

song song với quá trình đô thị hoá, tránh tình trạng đầu cơ ruộng đất làm 

giảm sút việc phát triển nông nghiệp 

- Cần tăng cường năng lực quản lý thị trường đất đai cho các cấp và 

áp dụng chính sách phân chia lợi tức của đất đai một cách thỏa đáng cho 

nông dân khi thay đổi mục đích sử dụng đất sang công nghiệp và dịch vụ. 

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện với các chính sách nguồn lực 

sản xuất thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

1. Các giải pháp chính sách về cơ cấu vốn đầu tư  và vốn tín dụng.  

1.1. Định hướng chính sách đầu tư: 

Về huy động vốn cho NN, NT.  

1. Trong giai đoạn 2006-2010 do các nguồn vốn của dân và DN tư 

nhân còn rất hạn chế, vì tích lũy còn mỏng vì vậy vốn đầu nhà nước vào NN, 

NT vẫn là nguồn chủ đạo để đầu tư phát triển các công trình hạ tầng cơ bản 

phục vụ yêu cầu CNH, HĐH  NN, NT (Chu Tiến Quang, 2005). Kết quả 

phân tích các dòng vốn vào NN,NT trong thời gian qua  đã  làm rõ sự suy 



 296

giảm đáng kể tỷ lệ đầu tư từ Ngân sách vào NLN (từ 22,7% xuống 16,3%), 

dẫn đến tỷ trọng đầu tư xã hội vào NLN trong tổng đầu tư xã hội vào toàn 

nền kinh tế giảm và ở mức thấp ( từ 14,4% xuông trên 9%), do vậy không 

đáp ứng được yêu cầu rất lớn về phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản cho NN, NT. 

Vì vậy đề nghị Chính phủ cần điều chỉnh tăng tỷ trọng phần chi ngân sách 

đầu tư vào NLN và nông thôn để đạt tỷ trọng 20-22% tổng chi Ngân sách đầu 

tư vào nền kinh tế như những năm đầu kế hoạch (năm 2000), để đưa tỷ trọng 

đầu tư từ nguồn Nhà nước (bao gồm đầu tư ngân sách và tín dụng đàu tư nhà 

nước lên khoảng trên 50% tổng đầu tư toàn xã hội vào nông thôn. Phần còn 

lại sẽ huy động từ khu vực ngoài dân, DN và nguồn FDI khoảng gần 50% 

tổng đầu tư xã hội vào NN, NT  

Tỷ lệ này có thể sẽ là hợp lý trong trung hạn (5 năm tới, 2006-2010), 

để tạo ra tương đối đủ các cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho phát triển nông 

nghiệp và nông thôn theo yêu cầu của CNH, HĐH. Thông qua các phát triển 

cơ sở hạ tầng đó thúc đẩy các các loại hình DN và người dân nông thôn bỏ 

vốn đầu tư kinh doanh ở nông thôn, nhất là thúc đẩy các dòng vốn của DN 

Việt nam và vốn FDI chuyển nhiều hơn vào NN, NT trong những năm tới.  

Khi cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển tới mức độ cần thiết thì cơ chế 

đa dạng hóa các dòng vốn đầu tư sẽ có điều kiện thực hiện ở nông thôn. Khi 

đó nhà nước có thể giảm dần nguồn vốn đầu tư tư trực tiếp từ ngân sách. 

Còn trong điều kiện trình độ cơ sở hạ tầng thấp kém như hiện nay thì 

chính sách đa dạng hóa vốn đầu tư xã hội vào NN, NT  là chưa khả thi.  

2. Cùng với điều chỉnh tỷ trọng vốn đầu tư ngân sách vào NN,NT như 

kiến nghị trên đây cần sớm có cơ chế và chính sách rõ hơn về đất đai, thuế, 

và đảm bảo đầu tư để kêu gọi, thu hút vốn cảu DN Việt Nam, vốn FDI vào 

sản xuất nông nghiệp, nhất là gọi vốn FDI vào các ngành phẩm có nhiều lợi 

thế và năng lực cạnh tranh cao như thủy sản, cà phê, điều, một số cây ăn quả, 

chăn nuôi bò sữa... Coi nguồn FDI vừa có vai trò là động lực thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, vừa có vai trò tạo công nghệ mới, năng cao 

năng lực cạnh tranh cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam. 

3. Đối với các vùng sản xuất nông sản hàng hóa xuất khẩu đã hình 

thành trong những năm qua như vùng lúa gạo ở ĐBSCL; vùng cà phê ở Tây 
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Nguyên; vùng chè ở Trung Du, Miền núi phía Bắc; vùng cao su ở Đông Nam 

Bộ; vùng điều ở Miền Trung, Vùng cây ăn quả ở Khu bốn cũ và ĐBSCL....thì 

ngoài vốn đầu tư nhà nước vào cơ sở hạ tầng hiện nay cần nhanh chóng xây 

dựng cơ chế, chính sách yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp 

và các nhà sản xuất phải có nghĩa vụ đầu tư trở lại vào cơ sở hạ tầng cơ bản 

của vùng sản xuất như đường giao thông, hệ thống tải điện, hệ thống cấp 

nước… 

4. Các địa phương cần chủ động quảng bá và triển khai các hình thức 

BT, BOT  trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Theo đó Chính 

quyền các tỉnh, huyện phải sớm  quy hoạch quỹ đất dành vào phát triển cơ sở 

hạ tầng các loại, công bố công khai quy hoạch này và các cơ chế gọi vốn kèm 

theo để các nhà đầu tư trong và ngoaì nước biết, suy nghĩ và tìm kiếm cư hội 

đầu tư. Hiện nay một số tỉnh mới mời chào các nhà đầu tư về đầu tư vào cơ sở 

sản xuất là chính, chưa chú ý mời chào đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

Về phân bổ, sử dụng vốn đầu tư Nhà nước vào NN, NT 

1.1.1. Đối với nguồn vốn ngân sách 

Đối với nguồn vốn đầu tư Ngân sách nhà nước điều quan trọng là phải 

được phân bổ và sử dụng có hiệu quả.  

Mục tiêu sử dụng nguồn vốn này là tập trung đầu tư vào các cơ sở hạ 

tầng có ý nghĩa tạo điều kiện để nông dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp và mở mang các hoạt động kinh tế công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn, 

phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo (đó là cơ sở đường GTNT, mạng lưới 

cung cấp điện; nước sạch; vệ sinh môi trường nông thôn; CSHT các đô thị 

nhỏ, các điểm văn hoá-bưu điện ở làng, xã, các trung tâm văn hóa cụm xã, 

đảm bảo an toàn xã hội) 

Để phân bổ đúng và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư Nhà nước 

Chính phủ cần phải đưa ra hệ thống tiếu chí để lựa chọn các hạng mục ưu 

tiên cơ sở hạ tầng, ưu tiên đầu tư ở từng vùng trong cả nước.  

Từ nghiên cứu thực tiễn và tham khảo các nghiên cứu khác chúng tôI 

cho rằng có lẽ đã đến lúc nên thống nhất một Chương trình chung về phát 

triển cơ sở hạ tầng nông thôn, mà không nên phân biệt cơ sở hạ tầng riêng 
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cho vùng nghèo, xã nghèo với cơ sở hạ tầng chung cho vùng không nghèo 

như hiện nay để rồi tạo ra các Chương trình mục tiêu riêng về phát triển cơ sở 

hạ tầng như Chương trình XĐGN và Chương trình 135 trong thời gian qua.   

Chương trình “phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn” thống nhất cần được 

xây dựng cho giai đoạn dài, ứng với các mục tiêu phát triển NN, NT  dài hạn 

(đến năm 2020 và có thể dài hơn nữa).  

Các nội dung của Chương này bao gồm phát triển đầy đủ tất cả các 

loại cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng nông thôn đến một trình độ theo quy 

định. Sau khi Khung Chương trình được công bố từng địa phương cấp tỉnh và 

huyện phải chủ động tiến hành quy hoạch đất sử dụng vào phát triển các loại 

cơ sở hạ tầng thuộc chương trình, xác định thời gian xây dựng, kế hoạch huy 

động các loại vốn để đầu tư xây dựng. 

Trên cơ sở kế hoạch chủ động từ địa phương Chính phủ xem xét, phân 

bổ vốn ngân sách hàng năm hỗ trợ các tỉnh, huyện đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng theo đúng quy hoạch và kế hoạch. Cần áp dụng cơ chế Chính 

phủ chỉ phân bổ vốn ngân sách đầu tư cho địa phương nào đã sẵn sàng về kế 

hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương.  

1.1.2. . Đối với nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước. 

    Mục tiêu của nguồn vốn này là nhà nước hỗ trợ các địa phương đầu 

tư dưới hình thức tín dụng. Do vậy nên khuyến khích các địa phương sử dụng 

nguồn vốn này để đầu tư. Song cần phải hoàn thiện hơn nữa các nguyên tắc 

sử dụng và trả nợ vốn đã vay, đặc biệt là các nguyên tắc trong tính toán thu 

hồi vốn từ công trình hạ tầng được xây dựng từ nguồn vốn này. 

1.2. Định hướng chính sách tín dụng 

1.2.1. Huy động vốn 

- Các ngân hàng và tổ chức tín dụng cần huy động nhiều hơn các 

nguồn vốn trung dài hạn để tạo điều kiện cho vay trung và dài hạn phục vụ 

cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng trực tiếp sản xuất kinh doanh;  
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- Nhà nước đẩy mạnh chính sách tiết kiệm trong dân thông qua lãi 

suất huy động linh hoạt. Mở rộng các bàn tiết kiệm về nông thôn để tiếp cận 

và huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân  

1.2.2. Cho vay 

 -  Hình thành cơ chế thúc đẩy các tổ chức tín dụng chủ động dành 

một tỷ lệ vốn vay để thâm nhập vào các hoạt động kinh tế nông thôn, vừa 

kinh doanh tiền tệ và vừa có ý nghĩa trực tiếp tham gia vào đầu tư sản xuất 

hàng hóa ở nông thôn.  

 -  Chính sách lãi suất tiền vay cần được tự do hoá, từng bước tạo 

dựng thị trường tín dụng (giữa tổ chức tín dụng với các DN và người sản xuất 

ở nông thôn). Định hướng cơ bản là người đi vay và tổ chức tín dụng tự thỏa 

thuận lãi xuất, dựa trên mức sinh lời của hoạt động SXKD. Quy mô cho vay 

được xác định theo dự án sản xuất kinh doanh, không nên ấn định mức trần 

như hiện nay. 

-  Giảm dần cho vay với lãi suất ưu đãi quá rộng như hiện nay. Việc 

hỗ trợ phát triển theo mục tiêu nên hướng vào chính sách hỗ trợ về nguồn lực 

(đất đai, công nghệ...). 

-  Tăng mức ưu tiên và thời gian vay phù hợp với quy mô và chu kỳ 

sản xuất, đa dạng các hình thức cho vay, đơn giản các thủ tục cho vay. 

-   Lập quỹ hỗ trợ phát triển ngành nghề trong nông thôn. Đây là công 

cụ chính sách quan trọng để đẩy mạnh phát triển hoạt động phi nông nghiệp. 

2. Các giải pháp chính sách về chuyển dịch cơ cấu lao động và đào tạo nguồn 

lực.  

Các chính sách này có liên quan đến nội dung chuyển dịch cơ cấu lao 

động, thúc đẩy đa dạng hoá các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp: 

− Xây dựng chính sách khuyến khích học sinh tham gia các bậc đào 

tạo từ trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học và trên đại học 

về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các hoạt động ngành nghề nông 

thôn. Khuyến khích sinh viên sau tốt nghiệp về làm việc tại nông thôn. 
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− Đẩy mạnh xã hội hoá công tác đào tạo nghề, khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này.  

− Xây dựng chính sách thu hút giáo viên, cán bộ kỹ thuật nông 

nghiệp ở các trường và viện nghiên cứu về giảng dạy ở các trường nông thôn. 

− Chính sách đào tạo lao động nông thôn trước mắt tập trung vào đào 

tạo ngắn hạn, đặc biệt là việc chuyển giao kiến thức, khoa học công nghệ 

trong ngành nông nghiệp, các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 

đang phát triển và có khả năng phát triển trong tương lai gần ở nông thôn. 

− Xây dựng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với 

giáo dục tình yêu nông thôn cho thanh niên, qua đó tạo dựng nguồn lực có 

trình độ và tinh thần đóng góp cao cho sự nghiệp phát triển nông thôn. Tập 

trung ưu tiên phát triển mạng lưới đào tạo nghề cho nông dân theo hướng 

chuyên nghiệp hoá và khuyến nông về kinh tế xã hội cho nông dân về các 

nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp;  

− Phát triển thị trường lao động và mạng lưới thông tin việc làm 

− Kết hợp các chính sách lao động và việc làm với chính sách tín 

dụng. 

3. Các giải pháp chính sách về cơ cấu sử dụng đất nông lâm ngư.  

Chính sách đối với đất nông nghiệp. 

a.  Đổi mới quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng: 

+  Thực hiện quy hoạch cứng đối với diện tích đất sử dụng vào xây 

dựng cơ sở hạ tầng của sản xuất (thủy lợi, đường giao thông, công trình 

khác...) và phần diện tích đất bố trí để phát triển công nghiệp, dịch vụ và các 

công trình văn hóa, phúc lợi xã hội ở nông thôn. Cần có các nghiên cứu về đô 

thị hoá nhằm có các quy hoạch sử dụng đất khoa học, rõ ràng và mang tính 

chiến lược dài hạn để tránh tình trạng đầu cơ ruộng đất làm giảm sút việc 

phát triển nông nghiệp khi mà công nghiệp chưa thực sự có nhu cầu cụ thể. 

Cần ưu tiên sử dụng các vùng đất kém màu mỡ. 

  +  Triển khai quy hoạch mềm trên diện tích đất, mặt nước được sử 

dụng vào sản xuất nông, lâm, ngư lâu dài. Quy hoạch mềm thể hiện các 
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phương án về bố trí cây trồng, vật nuôi cụ thể cho từng loại đất, mặt nước 

theo lợi thế từng vùng và tiểu vùng, có thể thay đổi linh hoạt theo tín hiệu thị 

trường. 

b. Chính sách giao đất nông nghiệp hoàn thiện theo hướng: 

Trong giai đoạn 2006-2010, Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách 

giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đối với các hộ gia đình, cộng 

đồng dân cư cấp thôn, bản, làng sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhưng 

xác định rõ Nhà nước chỉ giao một lần, không bổ sung giao thêm cho các 

trường hợp phát sinh.  

Nghiên cứu chuyển chính sách giao đất nông nghiệp nói trên sang 

chính sách cho thuê đất như đối với các tổ chức kinh tế, nhưng mức tiền thuê 

được tính từ “O” VNĐ đối với những vùng khó khăn, người nghèo và cộng 

đồng nghèo và tăng dần theo sự thuận lợi của sản xuất và khả năng tăng thu 

nhập (vùng càng thuận lợi, cho thu nhập cao thì giá thuê cao theo giá đất 

nông nghiệp hình thành trên thị trường). 

c. Chính sách thời hạn sử dụng đất nông nghiệp hoàn thiện theo 

hướng: 

 Sớm qui định tăng thêm thời gian sử dụng để người sử dụng yên tâm 

bỏ vốn đầu tư cải tạo và sử dụng lâu dài (theo pháp luật đất đai hiện hành thì 

đến 2013 thời hạn sử dụng sẽ kết thúc). 

d. Đổi mới chính sách hạn mức sử dụng (hạn điền) theo hướng: 

+  Trước mắt giữ nguyên hạn mức giao đất như Luật đất đai hiện hành 

(đối với cây hàng năm ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thuộc Đông nam 

bộ và Đồng bằng sông cửu long không quá 3 ha; các tỉnh, thành phố khác 

không quá 2 ha). Số diện tích sử dụng vượt hạn mức được áp dụng chính sách 

Nhà nước cho thuê, nhưng thời hạn thu tiền thuê đất cần được tính từ thời 

điểm Nhà nước ra văn bản thu tiền thuê đất vượt hạn mức, không truy thu. 

Thời hạn sử dụng tối đa đối với đất vượt hạn mức chuyển sang chế độ thuê 

không quá thời hạn giao đất.   
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+  Đối với đất thuê lại hoặc nhận chuyển nhượng để sản xuất nông 

nghiệp thì không hạn chế mức tối đa, mà tuỳ thuộc vào quy mô của dự án của 

đầu tư  khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

®. Chính sách giá đất nông nghiệp được hoàn thiện theo hướng: 

+ Nhà nước tổ chức theo dõi biến động giá đất nông nghiệp ở từng 

vùng qua từng năm để điều chỉnh kịp thời khung giá đất. Việc điều chỉnh 

khung giá đất hàng năm phải khách quan, kết hợp đủ các yếu tố: vị trí, hướng 

quy hoạch sử dụng và điều kiện cơ sở hạ tầng tăng thêm...  

 +  Công khai hóa khung giá đất nông nghiệp cho từng vùng. 

 +  Nghiên cứu xây dựng chế tài xử lý các hành vi lợi dụng thay đổi 

khung giá đất để trục lợi cá nhân. 

e. Chính sách thu hồi đất nông nghiệp hoàn thiện theo hướng: 

+ Thể chế hóa để thực hiện đầy đủ những quy định về thu hồi đất 

nông nghiệp theo Điều 38 Luật Đất đai 2003. 

+  Triển khai nghiên cứu để xây dựng thêm những thể chế cần thiết về 

thu hồi đất nông nghiệp trong những trường hợp sử dụng kém hiệu quả và 

những trường hợp sử dụng mà không bảo vệ đất, sử dụng đất mang tính tàn 

phá, huỷ hoại; trường hợp những hộ gia đình nông dân đã chuyển sang hoạt 

động kinh tế khác nhưng vẫn giữ đất sử dụng cầm chừng dưới các hình thức 

cho mượn hoặc cho thuê ngắn hạn cũng phải bị thu hồi. 

f. Các quyền của người sử dụng đất nông nghiệp cần tiếp tục được thể 

chế hóa theo hướng: 

-  Về quyền chuyển dịch: cần bổ sung thêm quy định về điều kiện 

chuyển dịch đất nông nghiệp là những diện tích đã được quy hoạch hướng sử 

dụng lâu dài. Hạn chế tình trạng chuyển dịch tự phát, vì lợi ích cục bộ mà 

ảnh hưởng tới lợi ích chung của vùng. 

-  Hộ nông dân có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện 

tích đất được giao, đồng thời có quyền nhận chuyển nhượng một diện tích 

khác để thuận lợi cho phát triển sản xuất của mình, không phụ thuộc vào nơi 

cư trú. 
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-  Về quyền cho thuê đất nông nghiệp: bãi bỏ các quy định khống 

chế việc cho thuê lại đất nông nghiệp; những hộ đang sản xuất nông nghiệp 

cũng được quyền cho thuê lại đất hoặc thuê thêm đất để sản xuất. Đối với 

việc thuê lại đất nông nghiệp cần quy định điều kiện đối với người đi thuê lại 

đất nông nghiệp là bắt buộc phải có phương đầu tư rõ ràng (phát triển trang 

trại gì, quy mô, ra sao...), có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, bảo vệ đất 

và thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước 

 Đối tượng được quyền cho thuê lại đất nông nghiệp bao gồm cả những 

người đã thuê đất của những hộ được Nhà nước giao đất. 

-  Về quyền của người nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp 

 Bãi bỏ quy định người nhận chuyển nhượng buộc phải là người trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp mà quy định rõ về điều kiện nhận chuyển nhượng 

QSDĐ nông nghiệp là những đối tượng có phương án sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp tốt, có khả năng về vốn đầu tư và bảo đảm phát triển sản xuất 

theo mục đúng quy hoạch trên số diện tích nhận chuyển nhượng. 

- Về cấp giấy chứng nhận giấy QSDĐ. Đối với những nơi chưa 

cấp giấy chứng nhận QSDĐ thì tiến hành tập trung đất cho các hộ rồi mới cấp 

giấy. Đối với những nơi đã cấp giấy, nhưng quá nhiều thửa ghi trong một 

giấy thì  tổ chức vận động nông dân "dồn điền, đổi thửa"  đến mức tối thiểu 

số thửa trên mỗi hộ rồi cấp lại giấy mới. Chủ trương dồn điền đổi thửa là 

chiến lược lâu dài cần tiến hành phù hợp với quy luật phát triển, nhưng trước 

mắt: 

+  Không nhất thiết là phải tổ chức đồng loạt ở khắp mọi vùng, với 

mọi loại hình sản xuất nông nghiệp.   

+   Hạn chế những can thiệp hành chính, mệnh lệnh áp dụng tràn lan 

và cần hỗ trợ cho cơ chế phi tập trung tham gia vào thực hiện dồn điền đổi 

thửa và hoàn thiện các văn bản pháp chế hướng dẫn và quản lý thông qua 

tổng kết các mô hình thực tế.  

+  áp dụng đồng bộ các chính sách phát triển nông thôn như tín dụng 

dài hạn ưu đãi, chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển cơ sở hạ tầng nông 

thôn để hỗ trợ cho quá trình phát triển sau dồn điền đổi thửa có hiệu quả. 
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+  Để thực hiện dồn điền đổi thửa (DĐĐT) có hiệu quả, các cơ quan, 

ban ngành, tổ chức, các nhà tài trợ quan tâm và có trách nhiệm với vấn đề 

ruộng đất của nông dân có thể hỗ trợ cùng với chúng tôi xây dựng một số mô 

hình nghiên cứu – tác động về DĐĐT và quản lý đất đai cấp cơ sở dựa trên 

nguyên tắc huy động tối đa các cơ chế phi tập trung và sự tham gia của người 

dân. 

 Chính sách đối với đất lâm nghiệp. 

a.  Nhà nước ban hành văn bản có tính pháp lý cao quy định về công 

tác quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp. Lập quy hoạch sử dụng đất lâm 

nghiệp dựa trên phương pháp luận mới: vừa ứng dụng kỹ thuật công nghệ 

mới, vừa phải tiếp cận với người dân, xác định rõ gianh giới từng loại đất, 

rừng ( đặc dụng, phòng hộ, sản xuất..).  

b. Trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và đặt ra yêu cầu sử dụng có hiệu 

quả đất, rừng đối với người được giao, thuê đất lâm nghiệp. 

c. Tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách đã được quy định tại 

Quyết định số 178/ 2001 TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng chính phủ về “ 

quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, 

nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp”. 

d. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất lâm nghiệp của các nông lâm 

trường, nếu không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả sẽ phải bị thu hồi 

chuyển lại chính quyền huyện quản lý, giao lại cho dân sử dụng. 

Chính sách đối với  mặt nước, nuôi trồng thủy sản.     

a. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể vùng và liên vùng diện tích đất và 

mặt nước sử dụng vào mục đích phát triển thủy sản, các địa phương cụ thể 

hoá quy định sử dụng đất nuôi trồng thuỷ trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. 

b. Tiếp tục nghiên cứu chính sách đối với mặt nước nuôi trồng thủy sản 

để khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nuôi 

trồng thuỷ, hải sản nước ngọt, mặn, nước lợ kết hợp bảo vệ tài nguyên, môi 

trường sinh thái . 
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4. Các giải pháp chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghệ, phát 

triển khoa học công nghệ.  

Trong thời gian qua chúng ta đã tập trung cao độ đầu tư nghiên cứu 

vào khoa học công nghệ, nhưng đa số các công nghệ không ứng dụng được 

trong sản xuất do thiếu các điều kiện thể chế thích hợp.  

Trong thời gian tới cần thiết duy trì các nghiên cứu về kinh tế xã hội và 

hệ thống nông nghiệp để thúc đẩy và thử nghiệm các kiểu hệ thống sản mới 

và các mô hình phát triển nông thôn mới để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Các nghiên cứu này sẽ bổ sung và 

cung cấp thông tin cho việc nghiên cứu chính sách và hoạch định chiến lược, 

nhưng không thể thay thế các hoạt động nghiên cứu chính sách. Quá trình 

phát triển nông thôn cần cả hai loại hình nghiên cứu này. Nghiên cứu kinh tế 

xã hội trong nông thôn cần tập trung vào bốn nội dung chính sau: 

- Nghiên cứu hệ thống sản xuất và tổ chức nông dân  

- Nghiên cứu các ngành hàng nông sản và phi nông nghiệp, đồng 

thời tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm.   

- Nghiên cứu phát triển các hệ thống nông thôn  

- Nghiên cứu về xã hội học và nhân học phát triển nông thôn  

Các định hướng giải pháp về chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

công nghệ: 

• Tăng mức đầu tư cho nghiên cứu và triển khai nông nghiệp, đẩy 

mạnh phân cấp và tăng quyền tự chủ cho các cơ sở nghiên cứu công nghệ 

mới, xã hội hóa công tác tạo công nghệ mới và bảo vệ bản quyền. Trước hết 

tăng cường đầu tư kinh phí của Nhà nước cho nghiên cứu nông nghiệp từ mức 

0,4% chi ngân sách (năm 2002) lên khoảng 2-3% ngân sách mỗi năm trong 

giai đoạn 2006-2010.  

• Phát triển việc áp dụng cơ chế đấu thầu công khai và cho mọi đối 

tượng trong nghiên cứu nông nghiệpđể khai thác lợi thế các viện nghiên cứu 

trong nước, kể cả các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, 

tiết kiệm và hợp lý kinh phí nghiên cứu.  
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• Xây dựng cơ chế mới đối với công tác khuyến nông theo hướng: 

Khuyến khích cán bộ công nghệ tích cực tham gia vào các điểm trình diễn 

công nghệ mới. Xây dựng chính sách khuyến khích thỏa đáng đối với những 

công trình nghiên cứu nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao (Cơ quan 

hoặc người tạo ra công nghệ mới có quyền định giá để bán bản quyền tác giả, 

nếu chi phí tạo công nghệ mới có nguồn gốc ngân sách nhà nước thì Nhà 

nước chi thu hồi vốn đã đầu tư, không tính lãi) 

• Thúc đẩy triển khai chương trình sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao. Thực hiện xây dựng mỗi Viện, Trường nông nghiệp có khu nghiên cứu 

nông nghiệp công nghệ cao, mỗi tỉnh sản xuất nông nghiệp có một số mô 

hình công nghệ cao cho sản phẩm chủ lực của tỉnh. Khuyến khích các doanh 

nghiệp, trang trại đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đặc 

biệt đối với các sản phẩm xuất khẩu 

• Xây dựng cơ chế thúc đẩy các cơ sở nghiên cứu khoa học, các đơn 

vị sản xuất nông nghiệp chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế để thực 

hiện mục tiêu phát triển công nghệ SXNN. 

• Tăng cường khả năng tiếp nhận và ứng dụng công nghệ cho nông 

dân thông qua xây dựng chương trình học tập thiết thực cho nông dân. Trước 

mắt, trang bị cho nông dân trực tiếp sản xuất các kiến thức mới về yêu cầu và 

đòi hỏi của sản xuất nông nghiệp hàng hóa, theo nhu cầu của thị trường.  

• Đổi mới chính sách đãi ngộ, khuyến khích đối với lao động có 

chuyên môn kỹ thuật cao và lao động được đào tạo về làm việc trực tiếp với 

nông dân. 

• Tập trung phát triển công nghiệp chế biến bằng nguồn vốn trong 

nước và vốn nước ngoài (FDI). Vừa tạo ra giá trị gia tăng cao mà còn tạo đầu 

ra ổn định cho sản xuất nông nghiệp và tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho 

người lao động. Ngoài ra, phát triển công nghiệp chế biến nông sản đáp ứng 

được nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi của thế giới sẽ giúp ta dành được thị 

phần cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong khi giá cả các 

mặt hàng nông sản thô, chưa chế biến trên thị trường quốc tế thường xuyên 
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biến động ở mức lớn, rất khó dự đoán thì giá cả của nông sản chế biến lại khá 

ổn định.   

Công nghiệp chế biến nông sản cần (i) tiếp cận ngay với công nghệ chế 

biến tiên tiến để sản xuất ra sản phẩm có sức cạnh tranh, đạt tiêu chuẩn yêu 

cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm; (ii) nên ưu tiên công nghệ sử dụng nhiều 

lao động và (iii) có cơ chế liên kết về lợi ích giữa nhà máy chế biến với nông 

dân sản xuất nguyên liệu. 

5. Các giải pháp chính sách và thể chế về phát triển thị trường trong và ngoài nước.  

Trong điều kiện tự do hoá thị trường và gia nhập WTO cùng các cam 

kết thương mại song phương và khu vực khác, cần thiết phải có một hệ thống 

chính sách đồng bộ để điều chỉnh sự phát triển tự phát của hệ thống sản xuất 

và thương mại hoá nông sản và sản phẩm phi nông nghiệp nông thôn, gọi là 

các chính sách phát triển ngành hàng. Có được hệ thống chính sách này thì 

chúng ta mới chủ động về việc quản lý và điều tiết trong điều kiện hội nhập 

thị trường thế giới WTO sắp tới. Các chính sách liên quan đến phát triển 

ngành hàng có thể chia thành 3 nhóm chính: 

- Các chính sách điều tiết cấp vỹ mô về sản xuất và thương mại quốc tế. 

- Các chính sách phát triển ngành hàng và thị trường địa phương 

- Các chính sách về phát triển dịch vụ sản xuất và thúc đẩy sự tham 

gia của người nghèo. 

Các giải pháp chính sách phát triển thị trường nông thôn được cụ thể hoá: 

Xây dựng thị trường nông sản có tổ chức, thống nhất giữa xuất khẩu 

và tiêu thụ nội địa thông qua:                       

- Tổ chức lại các ngành hàng sản xuất-tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

- Xây dựng hệ thống sản xuất nông nghiệp vừa đạt quy mô về số 

lượng cần thiết theo nhu cầu thị trường, vừa đảm bảo chất lượng đồng đều, 

vừa đáp ứng yêu cầu khách hàng (thực hiện các hợp đồng lớn với bạn hàng 

lâu dài). Nhanh chóng xây dựng “nguồn gốc” sản phẩm cho những sản phẩm 

xuất khẩu. 
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- Xây dựng khung pháp lý và cơ sở hạ tầng phục vụ cho giao dịch 

thương mại nông sản theo phương thức kinh doanh mới như: đấu giá hàng 

nông sản, thực hiện mua bán thông qua các hợp đồng như: hợp đồng mua bán 

kỳ hạn (forward contract), hợp đồng giao sau (future contract)... 

b. Bổ sung các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản 

Xác định loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; cải thiện giống và công 

nghệ chế biến; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật vùng hàng hóa tập trung; mở 

rộng các hoạt động xúc tiến thương mại theo vùng sản xuất hàng hóa.  

c. Thực hiện chính sách giá nông sản linh hoạt. 

-  Đối với giá nông sản xuất khẩu. Xây dựng chính sách giá hàng 

nông sản xuất khẩu gắn với chính sách tạo khả năng cạnh tranh chung cho 

toàn ngành sản phẩm chứ không chỉ đối với một vài doanh nghiệp xuất khẩu 

(giá liên kết giữa các nhà xuât khẩu).  

-  Đối với giá nông sản nội địa. Thực hiện chính sách giá nông sản 

trong nước theo cung-cầu trên thị trường, Nhà nước không can thiệp vào quá 

trình hình thành giá nông sản trong nước, nhưng chủ động kiềm chế những 

biến động bất thường thông qua biện pháp hướng dẫn sản xuất theo nhu cầu. 

Tăng tiêu dùng, tăng sức mua của dân cư nông thôn thông qua:  

a. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp  thông qua sản xuất các 

sản phẩm có giá trị gia tăng cao.  

b. Tạo việc làm phi nông nghiệp cho dân cư nông thôn.  

c. Bên cạnh chính sách tín dụng sản xuất, thực hiện chính sách tín 

dụng tiêu dùng ở nông thôn, thông qua biện pháp Nhà nước khuyến khích 

các hình thức mua trả góp, trả chậm khi nông dân mua máy móc, thiết bị, vật 

tư, tư liệu và các loại hàng hóa tiêu dùng. Triển khai chính sách tín dụng đối 

với hộ gia đình nông thôn để xây nhà, mua sắm đồ dùng sinh hoạt.... 

Tổ chức thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, thực hiện luật sở 

hữu trí tuệ trong nông nghiệp. 

-  Xây dựng quy chế các doanh nghiệp xuất khẩu có trách nhiệm thu 

thập thông tin thương mại, định hướng thị trường giúp người sản xuất. Kinh 
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phí dành cho Chương trình Xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia hàng 

năm cần bố trí thoả đáng cho việc xây dựng nguồn gốc và quảng bá th−ong 

hiệu sản phẩm nông nghiệp. 

-  Thực hiện hỗ trợ xuất khẩu thông qua các Quỹ (quỹ hỗ trợ xuất 

khẩu, Quỹ tín dụng xuất khẩu); phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ sản 

xuất và xuất khẩu (tư vấn, cung cấp thông tin...) . 

-  Nông nghiệp Việt nam từ trước đến nay mới chỉ tập trung vào phát 

triển các sản phẩm thô và số lượng mà ít chú ý đến việc nâng cao chất lượng 

sản phẩm chế biến và xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm nông nghiệp 

của mình. Vì vậy, mặc dù có tiềm năng lớn trong việc phát triển các sản phẩm 

nông nghiệp nhưng ta hầu như bị lấn lướt, không những trên thị trường quốc 

tế mà ngay cả trên thị trường nội địa. Còn có tới 90% sản phẩm nông nghiệp 

của Việt Nam đi vào thị trường dưới tên của nước khác. Vì vậy để phát triển 

lâu dài và bền vững, nông nghiệp Việt Nam mà trước hết là các nhà chế biến 

và xuất khẩu cần chú ý đúng mức ngay tới phát triển thương hiệu cho sản 

phẩm cùng với việc nâng cao, giữ vững chất lượng sản phẩm, đảm bảo hệ 

thống cung cấp dịch vụ thuận tiện đến tận người tiêu dùng để gây dựng uy tín 

và thương hiệu cho hàng hoá nông sản Việt Nam. Các doanh nghiệp không 

chỉ chú ý đến lợi ích trước mắt mà cần chú ý đến lợi ích lâu dài, về tương lai 

phát triển củn phẩm của mình để có quan điểm và việc làm thích hợp phát 

triển thương hiệu cho sản phẩm của mình.   

Đôí với nền nông nghiệp nông dân, trong giai đoạn đầu khi tích luỹ từ 

nông nghiệp còn chưa đủ lớn để phát triển thương hiệu riêng, Nhà nước cần 

có các biện pháp hỗ trợ thích đáng cho việc xây dựng các thương hiệu tập thể. 

Hiện nay phần lớn các sản phẩm do các hộ nông dân nhỏ sản xuất, không có 

đăng ký kinh doanh như các công ty lớn. Hơn nữa chất lượng nông sản có liên 

quan nhiều đến yếu tố đa dạng về điều kiện sinh thái và giống địa phương. 

Trong quá trình thương mại  hoá nông sản cần có các loại thương hiệu mang 

tính tập thể, có thể sử dụng chung cho cộng đồng người sản xuất và bảo hộ 

được tính đặc sản. Hệ thống thể chế sở hữu trí tuệ này phát triển nhất ở Châu 

Âu với các thương hiệu là Tên gọi xuất xứ (PDO) và Chỉ dẫn địa lý (PGI).  

Đối với chúng ta, cần đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thể chế pháp luật về 
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vấn đề này cho phù hợp các luật quốc tế. Mục tiêu của Tên gọi xuất xứ được 

bảo hộ và Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nhằm  tăng thêm giá trị cho những sản 

phẩm chất lượng cao đặc trưng từ một vùng địa lý đã được phân định. 

6. Các giải pháp chính sách về quản lý nhà nước và đa dạng hoá các thành 

phần kinh tế.  

Các chính sách về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ của 

các cơ quan hành chính và thu hút đầu tư, đặc biệt là ở các địa phương cần 

tiến hành theo phương châm phân cấp quản lý. 9 yếu tố đánh giá chỉ số cạnh 

tranh cấp tỉnh do Phòng công nghiệp và thương mại Việt nam tiến hành năm 

2005 đã chỉ ra rõ các mục tiêu về cải cách hành chính để các địa phương 

phấn đấu: 

1.  Chi phí gia nhập thị trường 

2.  Tính năng động và tiên phong của chính quyền 

3.  Tính minh bạch và trách nhiệm 

4.  Mức độ ưu đãi doanh nghiệp nhà nước 

5. Phát triển doanh nghiệp tư nhân 

6. Chi phí thời gian thanh tra và kiểm tra 

7. Giá đất đai và mặt bằng 

8. Chi phí không chính thức 

9. Mức độ thực hiện chính sách của trung ương. 

Thực hiện tốt các yếu tố trên sẽ có tác dụng thu hút đầu tư tư nhân và 

nước ngoài, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 

và nông nghiệp. 

Về các chính sách thúc đẩy việc phát triển đa dạng hoá các hình thức 

hợp tác của kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác, chúng ta cần dựa 

trên các yếu tố thúc đẩy các mô hình thể chế mới ra đời và xem xét các yếu 

tố thúc đẩy việc nhân rộng. Những điều kiện và giải pháp chúng tôi muốn đề 

cập ở đây tập trung vào các giải pháp chính sách nhằm hỗ trợ quá trình nhân 

rộng các mô hình này. Các mô hình thể chế thị trường cần có những điều 
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kiện để nhân rộng phát triển ở các địa phương. Xây dựng mô hình thể chế thị 

trường có đặc điểm khác với việc xây dựng mô hình sản xuất đơn thuần là 

không chỉ quan tâm tới vấn đề kỹ thuật như hiện nay mà còn liên quan tới 

nhiều khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bởi vậy cần có sự kết hợp của 

nhiều tác nhân thuộc các lĩnh vực khác nhau trong ngành hàng. Liên quan tới 

thể chế thị trường, nhất thiết phải tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan có 

chức năng của địa phương đặc biệt là hệ thống tổ chức chính quyền nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho mô hình phát triển. Để các mô hình có thể phát huy 

hơn nữa hiệu quả kinh tế xã hội và nhân rộng ra đại trà, những giải pháp 

chính sách cụ thể cần được áp dụng theo chúng tôi là : 

Phát triển và hoàn thiện khung pháp lí liên quan đến kinh tế hợp tác.  

Có thể nói hệ thống khung pháp lí hiện nay liên quan đến sự phát triển 

kinh tế hợp tác đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Những văn bản 

pháp luật mới liên tục được ban hành ví dụ như năm 2002, Chính phủ ban 

hành Nghị định 88/CP nhằm khuyến khích phát triển các hội nghề nghiệp. 

Cùng năm 2002, Bộ NN và PTNT ban hành quyết định 80/QĐ về tổ chức hộ 

trợ người sản xuất tiêu thụ nông sản hàng hoá và mới đây luật HTX mới đã 

được sửa đổi và ban hành năm 2003… Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có một 

khung pháp lí thực sự thuận lợi cho việc phát triển các thể chế hợp tác ở nông 

thôn. Hai vấn đề cần bàn luận thêm về chính sách phát triển kinh tế hợp tác 

hiện tại và tương lai là: Thứ nhất, cần chú trong khuyến khích sự phát triển đa 

dạng các loại hình hợp tác ở nông thôn từ hình thức sơ khai như nhóm tổ đổi 

công đến các loại hình hợp tác chính thức ở cấp cao như hiệp hội, HTX, từ 

HTX chiều ngang trong các HTX đến hợp tác chiều dọc trong một ngành 

hàng hay từ hợp tác đơn chuyên khâu, một sản phẩm đến hợp tác nhiều khâu, 

đa sản phẩm. Kinh nghiệm chỉ ra rằng quá trình phát triển kinh tế hợp tác đặc 

biệt là kinh tế hợp tác của nông dân phát triển theo cấp độ từ thấp đến cao, từ 

đơn giản đến phức tạp tuy thuộc vào tình trạng kinh tế, khả năng hợp tác của 

các tác nhân. Không thể chỉ phát triển hình thức nay mà bỏ qua hình thức 

kia, chỉ quan tâm đến các thể chế chính thức mà bỏ qua những thể chế phi 

chính thức.  
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Vấn đề thứ hai thuộc về lí luận. Cần phân biệt bản chất của kinh tế hợp 

tác với các loại hình kinh tế khác, phân biệt bản chất kinh tế của HTX, hiệp 

hội của người sản xuất với loại hình doanh nghiệp cổ phần. Tránh tình trạng 

doanh nghiệp đội lốt HTX để kinh doanh dẫn đến tình trạng cạnh tranh và 

triệt tiêu kinh tế hợp tác. Cần phải thấy rõ vai trò hỗ trợ của HTX cho kinh tế 

hộ gia đình kinh doanh có hiệu quả chứ không phải là HTX tự kinh doanh vì 

lợi nhuận như một doanh nghiệp trá hình. Và vì thế thước đo hiệu quả hoạt 

động của HTX là lợi ích mà xã viên thu được thông qua dịch vụ của HTX 

chứ không hoàn toàn là lợi nhuận của HTX  đạt được. Trong nông thôn việc 

khuyến khích các hình thức dịch vụ khác nhau hỗ trợ cho người sản xuất phát 

triển nhưng cũng cần phải hỗ trợ cho người sản xuất tự tổ chức hợp tác với 

nhau để làm dịch vụ cho chính mình. 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lí ở các cấp ngành và ban hành 

các chính sách hỗ trợ phát triển các thể chế HTX, hiệp hội của người sản 

xuất .  

Thực tiễn phát triển hiện nay đang đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến 

sự phát triển các mô hình hợp tác kinh tế, các HTX chuyên ngành, hiệp hội 

của người sản xuất ở các địa phương. Cụ thể, chúng ta đã có những quay định 

chung cho việc thành lập một hiệp hội và HTX theo luật, nhưng có hay 

chưa ? mức độ phù hợp thế nào của những qui định, thủ tục hướng dẫn thành 

lập này với yêu cầu để thành lập một HTX chuyên ngành, một hội nghề 

nghiệp? Vai trò của cơ quan nhà nước sẽ như thế nào để có thể hỗ trợ nâng 

cao năng lực quản lí kĩ thuật và tài chính của đội ngũ cán bộ trong một HTX 

chuyên ngành, hiệp hội nghề nghiệp? Các chính sách thuế, chính sách tiến 

dụng cần phải được cải tiến như thế nào để có thể hỗ trợ cho việc phát triển 

đa dạng có hiệu quả các loại hình hợp tác kinh tế ở nông thôn. Trên thực tế, 

HTX hay hiệp hội chuyên ngành là những tổ chức của ngươì sản xuất, mang 

đặc tính hợp tác tương trợ nhiều hơn kinh doanh. Vì thế nếu đánh thuế HTX 

chuyên ngành/đánh thuế hai lần đối với hộ gia đình, người sản xuất? Ngoài 

ra, một số vấn đề khác như cơ quan nào ở địa phương có trách nhiệm hướng 

dẫn và phát triển và khuyến cáo mô hình: liên minh HTX hay khuyến nông, 

phòng chính sách? Các chính sách quy hoạch đất đai có hướng đến việc phát 
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triển mô hình HTX hay hiệp hội chuyên ngành dạng trang trại tập thể thay 

hay chỉ ưu tiên cho các trang trại tư nhân?  

Như vậy, song song với việc cải tiến xây dựng khung pháp lí, cần thiết 

phải tổ chức hệ thống quản lí thực thi ở các cấp, ngành nhằm hỗ trợ cho các 

thể chế mới phát triển. Cần phân biệt rõ chức năng của các ban ngành thực 

thi ở địa phương, xác định rõ vai trò trợ giúp của nhà nước và có những chính 

sách hỗ trợ cụ thể về tín dụng, đất đai, thuế, xúc tiến thương mại cho các thể 

chế mới hiện nay.  

Các giải pháp chính sách cụ thể nhằm đa dạng hoá cơ cấu thành 

phần kinh tế trong nông thôn của giai đoạn sắp tới cần đề cập là: 

Chính sách, cơ chế đối với các nông, lâm trường quốc doanh 

Trong giai đoạn 2006-2010 cần triển khai tích cực triển khai những 

công việc cần thiết để thực hiện toàn diện các nội dung của 2 Nghị định này 

đối với từng nông lâm trường 

Chính sách đối với các HTX ở nông thôn. 

a. Chính phủ cần ban hành sớm các Nghị định về các chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích phát triển HTX, trong đó bao gồm 8 chính sách: hỗ trợ 

thành lập HTX; đào tạo, bồi dưỡng các chức danh và xã viên HTX; đất đai 

đối với HTX; tín dụng đối với HTX; thuế môn bài và thuế thu nhập DN đối 

với HTX; xúc tiến thương mại với HTX; nâng cao công nghệ cho HTX; đầu 

tư cơ sở hạ tầng sản xuất và dịch vụ cho xã viên.  

b. Khi Nghị định này được ban hành sẽ thay thế các quy định hiện 

hành về chính sách với HTX. Trong Kế hoạch 2006-2010 các Bộ Ngành liên 

quan và UBND các tỉnh sẽ phải cụ thể hóa và thực hiện các chính sách được 

quy định tại Nghị định này. 

Chính sách đối với kinh tế trang trại và hộ sản xuất hàng hóa.  

Sau khi Nghị quyết só 03 của Chính phủ, Bộ NN và PTNT cùng Tổng 

cục Thống kê đã ra Thông tư số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK hướng dẫn về 

tiêu chí xác định kinh tế trang trại. Bộ Tài chính ra Thông tư số 82/2000/TT-

BTC ngày 14/8/2000 về chính sách tài chính đối với kinh tế trang trại, Ngân 
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hàng nhà nước ra Quyết định số 423/2000/QĐ-NHNN ngày 22/9/2000 về 

chính sách tín dụng của ngân hàng đối với kinh tế trang trại. Một số vấn đề 

cần tiếp tục bổ sung là : 

a. Cần bổ sung hướng dẫn về cho trang trại ở các vùng về các chế độ 

khuyến khích phát triển đã có theo Nghị quyết số 03 của Chính phủ. 

c. Chính sách ưu đãi vốn đầu tư đối với kinh tế trang trại nên cụ thể 

hoá theo qui mô vốn dự án đầu tư của trang trại và mức độ vốn tự có của chủ 

trang trại. Trang trại nào có mức vốn tự có cao thì được ưu tiên cho vay 

nhiều. 

d. Chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại theo. Điều 

7 Quyết định số 423/2000/QĐ-NHNN ngày 22/9/2000 quy định:  ‘Các chủ 

trang trại vay đến 20 triệu VNĐ hoặc vay dưới 50 triệu VNĐ đối với chủ 

trang trại vay vốn để sản xuất giống thủy sản thì không phải tài sản thế chấp’, 

quy định này không phù hợp thực tiễn nên đề nghị được sửa đổi theo hướng 

không đặt điều kiện bảo đảm tiền vay đối với các khoản, mà theo cơ chế cho 

vay theo Dự án. Tổ chức cho vay thực hiện kiểm soát vốn vay bằng việc theo 

dõi triển khai các dự án đã dăng ký và đã được phê duyệt, trong đó có việc sử 

dụng vốn vay để đầu tư vào các công trình hạ tầng sản xuất kể cả đầu tư vào 

xây dựng vườn cây, ao cá. 

®. Khuyến khích các trang trại đăng ký theo Luật DN, hoặc cùng nhau 

thành lập HTX theo Luật HTX 2003 để có tư cách pháp nhân có tư cách pháp 

nhân hoạt động, thay vì hướng tới cấp giấy chứng nhận trang trại. 

 Đối với các DN nhỏ phi nông nghiệp ở nông thôn. 

Các chính sách này chưa đến được các DN nhỏ ở nông thôn vì muốn 

được hưởng ưu đãi đầu tư thì DN phải thực hiện chế độ hạch toán kế toán 

trên sổ sách theo qui định của Bộ Tài chính (Thông tư số 22/2001/TT-BTC- 

thay thế Thông tư 46), trong khi các DN nhỏ ở nông thôn hoạt động trên qui 

mô hộ gia đình là chủ yếu. Việc thống kê, hạch toán rất giản đơn và chưa ®-

ược hướng dẫn cách làm. Vì vậy để các chính sách khuyến khích đến được 

với các DN điều cần làm là Nhà nước cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào đào tạo 
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các chủ DN có khả năng kinh doanh và nắm bắt luật pháp, chính sách nhà 

nước để hưởng lợi. 

7.  Định hướng chính sách phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

- Xây dựng chính sách phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với 

mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và phục vụ chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế ở nông thôn theo từng vùng. 

- Xây dựng chính sách miễn thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất 

dùng vào xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 

- Xây cơ chế thu hút các nguồn vốn khác nhau để đầu tư phát triển 

cơ sở hạ tầng nông thôn. Khuyến khích doanh nghiệp và dân cư nông thôn bỏ 

vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo quy hoạch cứng về sử dụng đất, mặt 

nước nông nghiệp đã được phê duyệt. 

- Những công trình cung cấp dịch vụ công cộng ở nông thôn có thu 

phí  được miễn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

- Gắn đầu tư mới với quản lý và bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng để 

nâng cao hiệu quả sử dụng. Đối với các công trình quan trọng cần có kế hoạch 

kinh phí cho duy tu bảo dưỡng định kỳ để tránh công trình xuống cấp nhanh. 

 8. Định hướng chính sách phát triển đa dạng các dịch vụ sản xuất nông nghiệp. 

Đa dạng dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho hộ nông dân 

và các thành phần kinh tế khác phát triển sản xuất hàng hoá là để đạt mục 

tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn nhanh hơn. 

Ngoài vai trò trong việc nghiên cứu, qui hoạch phát triển ngành, Chính 

phủ cần có trách nhiệm lớn hơn trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nông 

nghiệp như tạo ra các giống cây, giống con tốt, các dịch vụ khuyến nông, 

phòng chống dịch bệnh hay bảo hiểm mùa màng, v.v... cho nông dân. Không 

những thế chính phủ còn phải cân đối lợi ích giữa các ngành, các khu vực để 

đảm bảo cho nông dân được tiếp cận với các đầu vào quan trọng như thuỷ lợi, 

điện, phân bón với chất lượng cao và giá cả hợp lý 
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Việc thực hiện các cam kết quốc tế dẫn tới kết quả phát triển sản xuất 

nông sản hàng hoá trên qui mô lớn, bởi vậy việc tiếp cận nhanh chóng và 

chính xác thông tin thị trường nông sản toàn cầu có tầm quan trọng đặc biệt 

mà Việt Nam phải quan tâm hơn. Ngoài việc đầu tư nhiều hơn nữa vào hệ 

thống thông tin từ cấp quốc gia tới tận người nông dân, Việt Nam cũng sẽ 

phải chủ động tham gia các hiệp hội sản xuất và thị trường bán buôn lớn trên 

thế giới như Hiệp hội sản xuất cà phê quốc tế, Hiệp hội cao su. 

Nhà nước nên hỗ trợ việc tổ chức sản xuất và kinh doanh nông sản và 

dịch vụ thông qua các hành động tập thể trong cộng đồng. Dự án DIALOGS 

do Bộ môn HTNN và GRET triển khai trên 5 tỉnh Hải dương, Bắc ninh, Phú 

thọ, Bắc kạn, Vĩnh phúc, kết thúc vào cuối 2005 đã cho thấy cần kết hợp các 

tác động kỹ thuật và phát triển thể chế các dịch vụ tập thể sẽ có kết quả rất 

bền vững đối với sản xuất của cộng đồng địa phương. Các mục tiêu của xây 

dựng dịch vụ tập thể như: 

• Thúc đẩy sự ra đời và nâng cao năng lực của các nhóm, hội hợp 

tác sản xuất theo từng kiểu sản xuất 

• Hỗ trợ xây dựng tổ chức các ngành hàng nông nghiệp phù hợp 

với điều kiện của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các 

mạng lưới dịch vụ theo nghề nghiệp có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan nhà nước. 

• Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức nông nghiệp cơ sở hội 

nhập vào các bộ máy ra quyết định địa phương bằng cách tạo ra các cơ hội 

đối thoại, thống nhất ý kiến và lập kế hoạch phát triển nông nghiệp  tại địa 

phương, giúp cho phát triển bền vững và cân bằng hơn về mặt đất đai và nhất 

là về mặt xã hội ở cấp xã. 

Để đảm bảo thúc đẩy được sản xuất hàng hoá của hộ nông dân cần tập 

trung vào phát triển dịch vụ khuyến nông kinh tế xã hội và tư vấn về thị 

trường. Dự án này cần kết hợp chặt chẽ với các chương trình khuyến nông 

quốc gia. Các chương trình khuyến nông này tập trung vào kỹ thuật do vậy 

dự án phát triển nông thôn nên tập trung vào phát triển khuyến nông do cộng 
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đồng quản lý, khuyến nông kinh tế xã hội, tăng cường óc kinh doanh. Đây là  

một nội dung lớn của xã hội hoá khuyến nông. 

Xã hội hoá khuyến nông nên được hiểu theo nghĩa rộng và triệt để là 

chuyển giao một phần lớn nhiệm vụ khuyến nông cho xã hội dân sự quản lý. 

Như vậy khuyến nông phải do người dân tự tổ chức để giải quyết các khó 

khăn của mình và nhà nước chỉ tác động theo nhu cầu và bổ sung vào những 

hoạt động mà người dân có khó khăn như miền núi hay các vùng nghèo đói.  

Đây là một điểm mới vì trước đây vai trò của người dân thường được coi là bị 

động trong hệ thống khuyến nông. Để đạt được mục đích của xã hội hoá 

khuyến nông theo chúng tôi, cần tập trung vào các vấn đề sau:  

1. Cần thúc đẩy các hoạt động tập thể của nông dân trong mạng 

lưới khuyến nông cơ sở như là đối tác của khuyến nông nhà nước. ở cấp xã 

cần có các tổ chức tập thể của nông dân như nhóm nông dân, hiệp hội hay để 

điều phối được các nguồn khuyến nông khác nhau. Sự năng động của các tổ 

chức này sẽ là điểm quyết định hiệu quả của khuyến  nông nhà nước vì nó sẽ 

giúp đáp ứng được nhu cầu của nông dân. Các tổ chức của nông dân này tạo 

thành một mạng lưới khuyến nông cấp cơ sở. Mạng lưới này có thể được điều 

phối bởi khuyến nông viên cơ sở được đào tạo chuyên nghiệp. Trong giai 

đoạn đầu thì khuyến nông nhà nước nên đóng vai trò đào tạo và thúc đẩy để 

mạng lưới này được ra đời nhanh chóng. 

2. Khuyến nông kinh tế xã hội cần được phát triển để đáp ứng 

được các thách thức của hội nhập và tự do hoá thị trường mà hộ nông dân sắp 

phải đón nhận. Các vấn đề thông tin thị trường, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, quản lý ngành hàng, xúc tiến thương mại là các nhu cầu mới mà hộ 

nông dân cần tư vấn để đa dạng hoá sản xuất. Cán bộ khuyến nông cần được 

tăng cường năng lực về các lĩnh vực này, đồng thời với việc thay đổi từ 

phương pháp khuyến nông trình diễn kỹ thuật sang phương pháp khuyến 

nông tư vấn kinh tế xã hội.    

Theo các nghiên cứu của Bộ môn HTNN, trong hoàn cảnh nền kinh tế 

phát triển từ tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá, các nhu cầu về khuyến 

nông của hộ nông dân hiện nay cũng đa dạng hơn: 

1. Cần được đào tạo và hoàn thiện về kỹ thuật 
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2. Cần được đào tạo và tư vấn về kỹ năng quản lý nông hộ sản xuất 

hàng hoá, trang trại 

3. Cần được tư vấn về thị trường và phân tích thị trường 

4. Cần được đào tạo về marketing nông sản 

5. Cần được đào tạo kỹ năng tổ chức đàm phám, xây dựng hợp đồng 

kinh tế, dự án vay vốn, xây dựng nhu cầu dịch vụ khuyến nông chung 

6. Cần được đào tạo về quản lý tổ chức nông dân, tổ chức HTX 

7. Cần đào tạo khuyến nông viên cơ sở chuyên nghiệp để thúc đẩy ra 

đời các mạng lưới khuyến nông cơ sở. 

Tóm lại, nhà nước không nên trợ giúp trực tiếp bằng trợ giá đầu vào 

nhưu thường làm hiện nay vì dễ nảy sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện,  

mà nên tập trung giúp cho cộng đồng có khả năng tự tổ chức và quản lý các 

dịch vụ sản xuất mang tính cộng đồng đẻ đảm bảo cho các hộ nghèo cũng có 

thể được hưởng lợi. Đây là lĩnh vực mà khuyến nông nhà nước không thể 

đáp ứng hết được. 

9. Định hướng chính sách thúc đẩy chuyển dịch sang ngành nghề phi nông 

nghiệp ở nông thôn. 

+  Nhà nước chủ động quy hoạch, xác định ngành, nghề phi nông 

nghiệp sẽ tồn tại và phát triển lâu dài. Quy hoạch các làng nghề, khu công 

nghiệp nhỏ theo lãnh thổ. 

+   Xây dựng chính sách bảo vệ quyền lợi theo pháp luật của các cơ sở 

sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn như: 

-  Quyền sở hữu về tài sản, quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ 

chức đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn; 

-  Khuyến khích thành lập các hiệp hội theo ngành nghề theo địa 

phương; 

  -  Khuyến khích tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực triển khai 

các hoạt động tư vấn, thông tin, tiếp thị, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ 

cho phát triển ngành nghề nông thôn.     
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+  Hỗ trợ  các vùng làng nghề về đào tạo nghề và kiến thức thị trường, 

hỗ trợ xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu sản phẩm ngành nghề nông 

thôn 

+  Xây dựng chính sách phát triển các dịch vụ phục vụ phát triển hoạt 

động ngành nghề nông thôn, gồm: 

-  Dịch vụ xúc tiến thương mại; - Dịch vụ chất lượng; -Dịch vụ thiết 

kế mẫu mã và xây dựng thương hiệu; - Dịch vụ đào tạo nghề cho các cơ sở 

sản xuất kinh doanh: 

+  Xây dựng chính sách tôn vinh Nghệ nhân, thợ cả. 

Tóm lại, chúng ta có thể nhìn các chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn dưới khía cạnh các nội dung định hướng chiến lược ưu 

tiên hay các chính sách phát triển nguồn lực. Thực ra trong quá trình thực 

hiện thì hai quá trình này đều trùng khớp trong một bộ công cụ chính sách 

được xây dựng một cách có lô gic mà mỗi địa phương, căn cứ trên các yếu tố 

ưu tiên vừa nêu trên, có thể tự xây dựng cho mình. Đối với các địa phương 

nằm trong các vùng kinh tế khác nhau có thể tham khảo các giải pháp thảo 

luận dưới đây cho từng vùng. 

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của các vùng kinh tế. 
Trong cơ chế ra chính sách hiện nay, chính sách phát triển chủ yếu do 

2 cấp chính phủ và cấp tỉnh thực hiện. Hiện nay chúng ta có các quy hoạch 

vùng, nhưng cơ chế ra chính sách lại không phù hợp nên các quy hoạch này 

thường khó thực hiện. Việc phát triển kinh tế vùng là cần thiết, song cần thiết 

lập được các thể chế quản lý kinh tế vùng thì mới có thể định hướng cho 

vùng phát triển một cách cân đối. Nhà nước cần có các giải pháp chính sách 

cho vùng sinh thái nhằm làm cơ sở cho các tỉnh trong vùng tham khảo để xác 

định các chính sách cụ thể của mình cho phù hợp. 

1. Các giải pháp chính sách cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT vùng Tây 

Bắc 

Tây Bắc hiện vẫn là vùng chậm phát triển so với cả nước, có cơ cấu 

kinh tế lạc hậu và chuyển dịch chậm: nông lâm ngư nghiệp vẫn chiếm tỷ 
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trọng lớn (trên 50%) trong GDP, sản xuất nông nghiệp manh mún, phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện tự nhiên đã hạn chế việc đa dạng hoá sản xuất, thâm 

canh cây trồng.  

Tuy nhiên những năm gần đây, cơ cấu nông lâm nghiệp có nhiều thay 

đổi, sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp phát triển mạnh, cơ cấu cây trồng 

thay đổi: giảm cây lương thực, tăng cây ăn quả và cây công nghiệp hàng năm; 

đang hình thành những vùng sản xuất cây hàng hoá, có lợi thế như: ngô, chè, 

mía đường... Chăn nuôi phát triển đặc biệt là gia súc. Mặt khác Công trình 

thuỷ điện Sơn La sẽ là cơ hội lớn tạo thị trường và điều kiện đầu tư xây dựng, 

cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng đang yếu kém của vùng Tây Bắc, đặc biệt là 

đường giao thông, thuỷ lợi, điện, thông tin và các công trình phúc lợi công 

cộng... thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng diện tích cây công nghiệp, 

cây ăn quả, phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với công nghiệp chế biến. Bước 

đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung như rau phục vụ nhu 

cầu  dân số thủy điện và tiêu dùng trong nước như thị xã Sơn la, Mộc châu. 

Các giải pháp chính sách của đề tài đề xuất đối với chuyển dịch cơ 

cấu nông nghiệp và nông thôn Tây Bắc là: 

- Phát triển cây lương thực giải quyết vấn đề thiếu đói, an ninh lương 

thực và đa dạng hoá nội ngành lúa gạo. Bên cạnh mục tiêu ổn định lương 

thực thực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, Tây Bắc cần 

phát huy lợi thế so sánh về khí hậu phù hợp với cây lúa chất lượng cao dựa 

trên các giống bản địa để phát triển các loại lúa đặc sản có giá trị cao, rất 

được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Đây chính là con đường đa dạng 

hoá nội ngành, nhằm phát triển ngành hàng lúa gạo chất lượng cao phục vụ 

cho các thị trường nội địa đang ngày càng mở rộng. Tuy vậy, cần có các thể 

chế thị trường phù hợp cho sự phát triển của ngành hàng này.   

- Tây Bắc là vùng có lợi thế để phát triển các loại cây thức ăn gia súc 

đặc biệt là ngô và đậu tương. Để ngành hàng ngô và đậu tương phát triển một 

cách bền vững, phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, các địa 

phương cần có chính sách phát triển ngành hàng, tổ chức lại ngành hàng một 

cách chuyên nghiệp hơn, xây dựng những nhóm liên kết của người sản xuất 

để tiêu thụ sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến nhằm điều tiết cung 
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cầu trên thị trường. Bên cạnh đó việc áp dụng các biện pháp canh tác tổng 

hợp nhằm bảo vệ môi trường bền vững cũng cần có sự can thiệp của nhà nước 

địa phương và cộng đồng để hạn chế các tác động tiêu cực của thị trường 

phát triển nhanh. 

- Chuyển từ cây hàng năm sang cây lâu năm, từ trồng trọt sang chăn 

nuôi trên vùng Tây Bắc đã diễn ra khá tích cực, phục vụ cho thị trường nội 

địa như: phát triển chăn nuôi bò thịt, lợn, phát triển một số cây lâu năm (mía, 

chè, cà phê Arabica, cây ăn quả...), rau ôn đới ở cao nguyên Mộc châu cung 

cấp trái vụ cho thị trường Hà nội và đồng bằng... đang góp phần đẩy nhanh 

quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn.  

- Phát triển sản xuất những mặt hàng có lợi thế sinh thái, gắn sản xuất 

với công nghiệp chế biến như chè tuyết, bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu, là 

một sản phẩm đã và đang hình thành chỗ đứng của mình trên thị trường trong 

nước và xuất khẩu đem lại những lợi ích cho nhân dân trong vùng. Việc xây 

dựng Tên gọi xuất xứ cho chè Shan tuyết Mộc châu là một chính sách mới và 

cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu của Tây Bắc trong những năm qua tương 

đối chậm, tuy nhiên với xu hướng chuyển dịch cơ cấu trên thì sự chuyển dịch 

của Tây Bắc còn nhiều tiềm năng đạt tốc độ nhanh hơn trong những năm tới. 

2. Các giải pháp chính sách cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT vùng Đông 

Bắc 

Do điều kiện tự nhiên và sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên đã tạo 

nên một nền sản xuất hàng hóa nông nghiệp đa dạng ở mức độ phát triển 

thấp. Tuy vậy, với nhiều loại cây trồng có giá trị, đây là điều kiện thuận lợi 

để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, 

phát triển cây ăn quả, cây thực phẩm và chăn nuôi, phục vụ thị trường nội địa 

và xuất khẩu. Vùng có nhiều cửa khẩu với Trung quốc với các hoạt động biên 

mâụ hai chiều phong phú, tạo điều kiện phát triển sản xuất, lưu thông hàng 

hoá cho vùng và cả nước.  

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của địa hình và giao thông đi lại khó 

khăn cùng với khó khăn về nguồn vốn đầu tư cho nên hệ thống cơ sở hạ tầng 
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của vùng chưa đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất hàng hóa. Trong cơ cấu dân 

cư, tỷ lệ lao động nông nghiệp vẫn chiếm khá cao, với nhiều dân tộc cùng sinh 

sống và phong tục tập quán khác nhau làm cho mức thu nhập kinh tế hộ của 

người dân còn thấp, ít có điều kiện tiếp xúc và tiếp thu các điều kiện tiến bộ 

của khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất đặc biệt là các tỉnh vùng cao, 

vùng sâu,vùng xa... 

Các đề xuất về giải pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

NN,NT của đề tài cho vùng Đông Bắc là: 

- Mục tiêu thâm canh lương thực ở thung lũng để đảm bảo an ninh 

lương thực cho toàn vùng sẽ đảm bảo ổn định cho chuyển dịch cơ cấu vì vùng 

này khá đông dân số. Hiện nay việc lưu thông lương thực ở đồng bằng lên 

Đông bắc còn hạn chế do chi phí vận chuyển đắt. 

- Do mức độ chuyên môn hoá còn thấp của các ngành hàng nông 

sản, hơn nữa địa hình phức tạp, các tỉnh vùng Đông bắc nên chọn chiến lược 

đa dạng hoá cho thị trường nội địa các nông sản hay xuất khẩu gần. 

- Lợi thế đa dạng về sinh thái cho phép các tỉnh trong vùng có thể lựa 

chọn chiến lược phát triển các sản phẩm đặc sản cung cấp cho đồng bằng 

sông Hồng và thậm chí cả thị trường Trung quốc với chính sách phát triển 

thương mại đường biên của nhà nước. Để làm được việc này thì cần đầu tư 

nghiên cứu thị trường và cần áp dụng các chính sách phát triển đồng bộ theo 

ngành hàng. 

- Chiến lược phát triển chăn nuôi đại gia súc cho các tỉnh núi cao gần 

biên giới Trung quốc và chãn nuôi lợn ở các tỉnh thấp hơn đã bắt đầu thực 

hiện trong thời gian qua là hợp lý. Tuy nhiên, các chính sách phát triển cây 

thức ăn gia súc để thâm canh chăn nuôi tại chỗ là hết sức cần thiết vì chăn 

nuôi trong giai đoạn vừa qua chủ yếu mang tính chất tự cấp. Đối với chăn 

nuôi đại gia súc cần có các chính sách phát triển trồng cây thức ăn xanh kết 

hợp với bãi chăn thả cộng đồng. Đối với chăn nuôi lợn thì phát triển các cây 

ngô và đậu tương tạo nguồn thức ăn tại chỗ là cần thiết, đồng thời cần tổ chức 

các dịch vụ như thú y một cách có hiệu quả hơn. 
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- Các chính sách phát triển cây ăn quả như vải, mận, mơ... di thực từ 

đồng bằng lên, trên diện rộng trong thời gian qua là một sai lầm về chính 

sách. Để phát huy được lợi thế về cây ăn quả của vùng thì nên lựa chọn con 

đường đa dạng hóa các cây đặc sản địa phương cùng với chính sách phát triển 

ngành hàng gắn chặt với thị trường trong nước trong giai đoạn đầu tiên. Các 

sản phẩm như hồng không hạt Chợ đồn, mận Tam hoa, mơ Bắc kạn... đã bước 

đầu chứng minh cho nhận định này. 

- Đa dạng hoá nông sản nên gắn liền với đa dạng hoá chế biến quy 

mô nhỏ theo từng ngành hàng. Trong chiến lược này công nghệ chế biến nên 

thích ứng với nông sản chứ không phải là ngược lại như chiến lược ở đồng 

bằng do quy mô sản xuất nhỏ của mỗi ngành nông sản. Việc xác định quy 

mô chế biến nông sản phụ thuộc vào vùng nguyên liệu và khả năng vận 

chuyển chứ không phải ngược lại như trường hợp của nhà máy chế biến sắn 

của Bắc kạn. 

3. Các giải pháp chính sách cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT vùng Đồng 

bằng sông Hồng 

Đồng bằng sông Hồng là vùng có nhiều thế mạnh về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế và xã hội, đất đai màu mỡ, địa hình bằng phẳng, khí hậu thích 

hợp với nhiều cây trồng nhiệt đới và ôn đới, là trung tâm kinh tế, chính trị và 

văn hoá của cả nước, là thị trường lớn cho sản xuất nông sản. Tuy vậy, là 

vùng đất chật, người đông, đồng bằng sông Hồng đã và đang phải đối mặt với 

áp lực về giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội,... 

Các đề xuất về giải pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, 

NT của đề tài đối với vùng ĐBSH là : 

- Quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá sẽ diễn ra khá nhanh ở 

ĐBSH, tạo thị trường lớn cho nông nghiệp phát triển đa dạng để đáp ứng nhu 

cầu về chất lượng tăng lên. Nông nghiệp cân đặt mục tiêu nâng cao chất lượng 

nông sản và khả năng cạnh tranh của nông hộ lên hàng đầu để đảm bảo tăng 

trưởng. 

- Tuy công nghiệp hoá nhanh, nhưng chiến lược công nghiệp hoá 

nông thôn thông qua phát triển mạng lưới làng nghề, cụm công nghiệp để 
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giải quyết lao động nông thôn là điều kiện không thể thiếu. Chiến lược công 

nghiệp của vùng nên theo hướng công nghiệp hoá phi tập trung trong nông 

thôn. 

- Cần điều chỉnh sản xuất nông nghiệp cho phù hợp như cầu đô thị 

hoá, trong đó quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp xen kẽ với các đô thị 

nhỏ là thích hợp với ĐBSH. 

- Cần cải thiện nhanh các chính sách phân chia lợi ích của việc mất 

đất nông nghiệp, hoàn chỉnh các chính sách dồn điền đổi thửa với sự tham 

gia tích cực của cộng đồng địa phương.  

- Trong nông nghiệp, sản xuất lúa nên chuyển sang hướng đa dạng 

hoá nội ngành, phát triển các giống lúa đặc sản theo từng địa phương. Để thực 

hiện được, cần có các chính sách phát triển ngành hàng và thị trường một cách 

đồng bộ, đồng thời phát triển các thể chế như  Hiệp hội sản xuất kinh  doanh. 

- Để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng rau quả, các chính sách dịch vụ 

sản xuất, trong đó có khuyến nông, đồng thời với phát triển thể chế thị trường 

và các thể chế quản lý chất lượng sản phẩm là thực sự thiết thực. 

- Phát triển chăn nuôi và thuỷ sản nước ngọt là chiến lược phù hợp 

với các đồng bằng đông dân như ĐBSH. Để vượt qua được cản trở về quy mô 

sản xuất nhỏ của hộ nông dân, cần có chính sách thúc đẩy đa dạng hoá các 

hình thức hợp tác của nông dân theo các HTX chuyên ngành. 

- Không nên đặt chiến lược phát triển chăn nuôi đại gia súc trong 

vùng đối với cả bò thịt và bò sữa do hạn chế về diện tích thức ăn. 

- Các vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản cần được duy trì và phát triển 

với các chính sách phát triển thương hiệu tập thể như tên gọi xuất xứ, chỉ dẫn 

địa lý. 

- Vấn đề phát triển thuỷ sản nước mặn cần được quy hoạch trong một 

tổng thể nhằm đạt mục tiêu bảo vệ môi trường và du lịch. 
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4. Các giải pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT vùng Bắc 

Trung Bộ 

Là vùng nằm trên trục quốc lộ Bắc - Nam nên việc giao lưu và trao đổi 

hàng hoá nông sản tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu thuận lợi. Vùng 

có nguồn lao động tương đối dồi dào, có khả năng cao về phát triển chăn 

nuôi gia súc, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản.  

Tuy nhiên, do khí hậu khắc nghiệt, nhất là mưa bão gây úng lụt, đất 

đai bạc màu ít thuận lợi cho canh tác lúa hoa màu, nên mức thu nhập của 

người nông dân còn thấp, sức mua kém, lao động thiếu việc làm, thiếu vốn 

đầu tư để hỗ trợ tại chỗ.  

Các giải pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT đề xuất 

cho vùng Bắc Trung bộ là : 

- Do công nghiệp hoá vùng ven biển còn chậm phát triển, do vậy 

trước mắt chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng cần tạo nên một 

nền nông nghiệp thích ứng với vùng khó khăn để đảm bảo tính bền vững. 

- Chiến lược đảm bảo an ninh lương thực cần được ưu tiên trong 

hoàn cảnh thiên tai thường xuyên xảy ra. 

- Cây công nghiệp như lạc, vừng trên đất cát cần một chiến lược phát 

triển ngành hàng để có thể tham gia vào xuất khẩu và thị trường trong nước, 

kết hợp với chế biến ép dầu. 

- Phát triển chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là trân bò thịt trên vùng 

trung du là chính sách có khả năng thực thi cao, tuy vậy cần phát triển đồng 

cỏ và tín dụng trung hạn, cũng như các dịch vụ thú y phù hợp với loại sản 

xuất này. 

- Các cây ăn quả và cây công nghiệp như cần phát triển với chính 

sách đa dạng vùng, phát huy các cây đặc sản như cam Xã đoài, bưởi Phúc 

trạch, cà phê Phủ quỳ, hồ tiêu Vĩnh linh.... Chính sách thực hiện thể chế chất 

lượng như chỉ dẫn địa lý, kết hợp với phát triển các hiệp hội sản xuất kinh 

doanh là cần thiết cho định hướng tiềm năng này. 
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- Trong vùng ít có truyền thống làng nghề, tuy vậy phát triển công 

nghiệp chế biến quy mô nhỏ sẽ tạo công ăn việc làm cho hộ nông dân. 

- Nông nghiệp sẽ được bổ trợ bằng các hoạt động du lịch nông thôn 

và cần có chính sách khuyến khích nông dân tham gia vào khai thác tiềm 

năng về điều kiện sinh thái đa dạng của vùng.  

- Cần đầu tư phát triển nghiên cưú khoa học nông lâm ngư nghiệp 

ứng dụng cho vùng và khuyến nông cho vùng vì đây là vùng xa cả hai trung 

tâm khoa học của đất nước. 

5. Các giải pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT  Nam Trung Bộ 

Các giải pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn do đề tài đề xuất cho vùng : 

- Vùng Nam Trung bộ có nhiều tiềm năng công nghiệp hoá, tuy 

nhiên trước mắt quá trình này chưa đủ sức tạo thị trường vùng đủ mạnh. Tuy 

nhiên nông nghiệp nên lựa chọn định hướng đa dạng hoá để phát triển và 

phục vụ thị trường trong nước. Lợi thế về đa dạng sinh thái của các tỉnh như 

Ninh thuận, Bình thuận sẽ cho phép thực hiện chiến lược này. 

- Cần đầu tư phát triển nghiên cưú khoa học nông lâm ngư nghiệp 

ứng dụng cho vùng và khuyến nông cho vùng vì đây là vùng xa cả hai trung 

tâm khoa học của đất nước. 

- Vùng Nam trung bộ có dân số không cao, do vậy có thể chuyển 

một phần diện tích lúa của các đất không thuận lợi sang nuôi trồng thuỷ sản 

hay cây công nghiệp. 

- Đa dạng hoá các cây công nghiệp thích hợp với vùng khó khăn như 

lạc, điều, mía. Cần tập trung phát triển giống điều lùn cải tiến cho vùng. Về 

chính sách cần thiết kế đồng bộ các chính sách thúc đẩy vùng sản xuất và 

công nghiệp chế biến. Đối với các nhà máy chế biến đã xây dựng (như mía 

đường, sắn) cần thúc đẩy đa dạng hoá nội ngành để giảm rủi ro thị trường.  

- Cần bắt đầu định nghiên cứu phát triển nông nghiệp ven đô cho các 

đô thị lớn như Đà nẵng, Nha trang và ven các khu công nghiệp. 
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- Chiến lược phát triển chăn nuôi cần đa dạng và đa mục tiêu : chăn 

nuôi lợn và gia cầm phục vụ thị trường địa phương (do chi phí vận chuyển 

đắt) và chăn nuôi đại gia súc (trâu bò, cừu, ngựa) phục vụ thị trường nội địa 

của toàn quốc.  

- Thế mạnh nuôi trồng thuỷ sản vùng duyên hải cần được hoạch định 

trong một chính sách bảo vệ môi trường phục vụ du lịch sinh thái cân đối. 

- Chính sách phát triển du lịch và làng nghề thủ công nông thôn tại 

các vùng ven các danh thắng cần tham gia vào kế hoạch phát triển nông thôn 

của địa phương. 

6. Các giải pháp chính sách cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT Tây 

Nguyên 

Là vùng được Nhà nước ưu tiên tập trung các hình thức trợ giúp, nhưng 

nhìn chung trình độ sản xuất và mức độ chuyên môn hoá của nông dân còn 

thấp, do vậy hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá 

chưa cao, các thể chế thị trường còn kém phát triển so với yêu cầu của một 

vùng sản xuất hàng hoá cao. 

Các giải pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn của đề tài đề xuất đối với vùng là: 

- Tây nguyên trong thời gian qua có tăng trưởng nhanh nhờ phát 

triển xuất khẩu nông sản thô là cà phê và cao su, chiến lược này cần thiết có 

sự điều chỉnh cơ cấu trong thời gian tới thì tính bền vững của kinh tế vùng 

mới được đảm bảo. 

- Chính sách cần lựa chọn trước tiên là đa dạng hoá nội ngành trong 

các ngành mũi nhọn là cà phê và cao su bằng cách tăng cường sản phẩm chế 

biến tại chỗ, đa dạng các giống đặc thù của các tiểu vùng sinh thái trong 

vùng. 

- Đối với các vùng đất trồng cà phê kém hiệu quả cần thúc đẩy đa 

dạng hoá cây trồng mới như hồ tiêu, ngô, chè, bông. Cần có một quy hoạch 

và chính sách kiểm tra việc thực hiện quy hoạch nông nghiệp để đảm bảo 

quy hoạch có giá trị sử dụng thực và có ảnh hưởng tới thị trường. 
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- Đa dạng hoá thông qua chăn nuôi lợn và đại gia súc và phát triển 

đồng cỏ và chế biến thức ăn gia súc là một hướng chuyển dịch cơ cấu NN 

làm giảm rủi ro cho kinh tế vùng. 

- Các hệ thống sản xuất hộ nông dân vùng trồng cà phê cũng cần 

khuyến cáo đa dạng hoá một phần bằng cách trồng xen các cây trồng khác 

như tiêu và chăn nuôi gia đình để giảm rủi ro. Chiến lược này cho phép tăng 

tính ổn định và cạnh tranh của kinh tế hộ nông dân. 

- Chính sách thâm canh cây lương thực cần được đẩy mạnh vì vấn đề 

an ninh lương thực tại chỗ có tính chất quyết định tới sự ổn định an ninh xã 

hội của vùng đa dạng dân tộc này. 

- Cần đầu tư đặc biệt trong nghiên cứu thể chế thị trường (sàn giao 

dịch, thị trường giao sau, bảo hiểm nông nghiệp) và thể chế quản lý các 

nguồn lực sản xuất đặc biệt là chính sách đất đai thích hợp cho vùng. 

- Cần có chính sách thu hút việc đầu tư các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

để làm đầu mối tổ chức sản xuất với nông dân. Bên cạnh đó cần có chính 

sách thúc đẩy đào tạo nông dân chuyên nghiệp hoá để tham gia vào WTO.  

7. Các giải pháp chính sách cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT Đông Nam 

Bộ 

Đông nam Bộ là vùng có chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh nhất do đã 

tiến hành công nghiệp hoá khá nhanh, đồng thời tạo ra các vùng nông sản 

chuyên canh theo một số cây hàng hoá mũi nhọn. Công nghiệp chế biến nông 

sản đã đạt được một số thành tựu nhất định, làm động lực cho việc phát triển 

cho các ngành hàng nông sản địa phương. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu 

trong nông nghiệp từ cây dài ngày năng lực cạnh tranh kém như cao su, cà 

phê sang các cây ngắn ngày có khả năng cạnh tranh cao hơn như ngô, đậu 

tương hay tiêu, cây ăn quả đang giúp vùng này thực hiện chiến lược đa dạng 

hoá. Đây cũng là vùng trong những năm gần đây có tình hình đa dạng hoá 

tăng lên, trái với xu hướng chung. 

Tuy nhiên, vấn đề môi trường của vùng đã trở nên bức xúc: tài nguyên 

rừng giảm sút, đất đai đang bị thoái hoá, môi trường đất, nước, không khí ở 

các khu công nghiệp, đô thị bị ô nhiễm nặng không chỉ ảnh hưởng đến đời 
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sống dân cư đô thị mà còn cả cho sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Một 

trong những hạn chế của vùng Đông nam bộ cũng như của cả nước là tình 

trạng yếu kém của khâu xúc tiến thương mại và hệ thống thương mại. Đây là 

hạn chế quan trọng làm cho sản xuất nông nghiệp kém ổn định và hiệu quả. 

Các đề xuất chính sách của đề tài cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn vùng: 

- Đông nam bộ là vùng duy nhất trong cả nước đã thực sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nhanh theo hướng công nghiệp hoá, vì vậy các chính sách 

cần tập trung vào việc củng cố tính ổn định của quá trình này, đồng thời củng 

cố vai trò của nông nghiệp và lao động trong quá trình này. 

- Là vùng công nghiệp hoá có thị trường nội địa to lớn, chiến lược 

phát triển nông nghiệp ven đô nhằm cung cấp thực phẩm sạch và cao cấp cho 

các đô thị cần tập trung cho vùng vì trước đây chính sách nông nghiệp chỉ tập 

trung vào cây công nghiệp. Cần có các quy hoạch tổng thể và chính sách 

đồng bộ để phát triển loại hình nông nghiệp này vì trong tương lai, vành đai 

nông nghiệp của TP Hồ chí Minh sẽ nằm ở đây. 

- Chiến lược phát triển cây công nghiệp dài ngày có lẽ không thích 

hợp với vùng mà đất đai có tính cạnh tranh cao như ở đây. Cần thiết chuyển 

dần từ cao su, hồ tiêu, sang cây công nghiệp ngắn ngày như ngô, đậu tương, 

sắn kết hợp với công nghiệp chế biến. Riêng cây điều vẫn có tiềm năng cao 

do gắn chặt với công nghiệp chế biến. 

- Chiến lược chăn nuôi lợn chất lượng cao và chăn nuôi đại gia súc là 

đinh, hướng trọng tâm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng chăn nuôi. Cần áp dụng tổng hợp chính sách nhằm phát triển chăn 

nuôi nông hộ (kể cả trang trại) thành ngành hàng chuyên nghiệp. 

- Chiến lược phát triển cây ăn quả dựa trên các đặc sản địa phương 

cần có sự đầu tư cả về công nghệ và thể chế tổ chức sản xuất, quản lý chất 

lượng, và xúc tiến thị trường. 

- Cần có chính sách mở rộng vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế 

biến trong vùng bằng cách mở rộng hợp tác với các vùng khác nhằm biến 
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Đông nam bộ thành động lực của các tỉnh phía Nam. Đây là chiến lược lớn, 

vượt khỏi tầm vùng, cần có thảo luận giữa các vùng phía Nam. 

8. Các giải pháp chính sách cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long 

Các đề xuất giải pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT 

của đề tài cho vùng ĐBSCL: 

- Về nông nghiệp, cần phải đa dạng hoá sản phẩm mới (trái cây, rau 
màu....) nhằm giảm thiểu rủi ro thị trường. 

- Cần tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản 
(thực phẩm, thủy sản...) và cơ khí nông nghiệp để thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế. 

- Đối với lúa gạo là mặt hàng chính của vùng, cần chọn chiến lược 
đa dạng hoá nội ngành của hai ngành hàng chính là lúa gạo (gạo chất lượng 
đặc sản, gạo sinh thái, sạch) và thuỷ sản (đa dạng giống, chế biến) để tạo tính 
ổn định. Cần có chính sách và nghiên cứu thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch đồng bộ với các khâu khác để phát 
triển ngành hàng như giống, canh tác, thương mại hoá... 

- Cần có chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm đặc sản 
địa phương và thúc đẩy việc bảo hộ Tên gọi xuất xứ, chỉ dẫn địa lý và áp 
dụng các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ của WTO đối với lúa gạo, cây ăn quả 
nước mắm... 

- Đẩy mạnh các hình thức liên kết các tác nhân trong tiêu thụ sản 
phẩm như liên kết theo hình thức HTX để tổ chức sản xuất thu gom sản 
phẩm, phát triển và hoàn thiện thể chế nông nghiệp hợp đồng để chủ động 
đầu ra24. 

- Thuỷ sản nên đầu tư về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và 
sản phẩm “sạch” nhằm nâng cao sức cạnh tranh ở những thị trường khó tính. 
Cụ thể là đảm bảo vệ sinh trong môi trường nuôi, vệ sinh thức ăn bằng cách 
thay thế dần các thức ăn truyền thống (cá tạp + cám) bằng thức ăn công 

                                           
24 Hiện nay, ở ĐBSCL đang phát triển các hình thức HTX nông nghiệp, thuỷ sản, cây ăn trái theo đó có sự 
liên kết nông dân trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (có thể qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm) 
nhưng còn nhiều vấn đề cần cải thiện như nông dân không thực hiện hợp đồng khi giá cao. 
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nghiệp. Như vậy cần đẩy mạnh khâu chế biến thức ăn và mạng lưới cung cấp 
cho nông dân. 

- Vùng ĐBSCL là vùng sản xuất hàng hoá cao, do vậy hệ thống sản 
xuất của hộ cần được chuyên môn hoá và tăng tính chuyên nghiệp hoá. Bên 
cạnh đó cần áp dụng các chính sách giảm rủi ro cho hộ như bảo hiểm nông 
nghiệp, thị trường giao sau và quy hoạch dựa trên các nghiên cứu về đa dạng 
hoá sản xuất vùng... 

- Cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho nông dân không đất và đang 
tái nghèo thông qua đào tạo nghề và cách thức kinh doanh để bộ phận này có 
thể chuyển sang khu vực công nghiệp, dịch vụ một cách thuận lợi vì đây là 
môt lực lượng khá đông, chiếm đến 39% của số hộ nghèo trong vùng.  

- Khôi phục hệ thống ven biển hợp lý giữa rừng ngập mặn và nuôi 
trồng thuỷ sản để đảm bảo tính bền vững và phấn đấu đạt 50% giá trị xuất 
khẩu thủy sản của cả nước. 

- Cần thúc đẩy công nghiệp hoá trong vùng làm động lực cho 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo các cụm công nghiệp nhẹ như 
may mặc, da giày, cơ khí phục vụ nông nghiệp  

Tóm lại, các giải pháp chính sách đề xuất của đề tài cho các vùng có 
thể sử dụng để các tỉnh tham khảo khi xây dựng chiến lược, quy hoạch hay 
hoạch định chính sách của tỉnh mình. Các giải pháp này cũng có thể dùng để 
tham khảo cho các quy hoạch vùng có chú ý đến tính bền vững của chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế vùng. Tuy vậy, trong khuôn khổ của báo cáo không thể 
thảo luận chi tiết đến chính sách của các địa phương. Các tỉnh có thể dựa trên 
tiếp cận phân tích và hệ thống chỉ tiêu tổng hợp mà đề tài đề xuất để hoạch 
định chính sách riêng của tỉnh vì theo đề xuất của đề tài, trong điều kiện thị 
trường biến động nhiều, các tỉnh trong cùng một vùng sinh thái nên lựa chọn 
chiến lược đa dạng hoá dựa vào lợi thế của mình và theo các hướng khác 
nhau để tránh rủi ro của cả một vùng chuyên môn hoá lớn. 
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Chương VII 
Một số mô hình thể chế gắn liềntổ chức sản xuất - 

kinh Doanh có triển vọng tác động đến chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế NôNg nghiệp, Nông thôn 

 
I. Mô Hình sản xuất, chế biến thương mại lúa tám xoan huyện Hải  
hậu-tỉnh Nam Định 

1. Bối cảnh và mục đích tác động của mô hình 

Gạo Tám xoan từ xa xưa đã được ông cha ta truyền tụng vì hương vị 

thơm ngon của nó. Tuy nhiên, do sức ép về năng suất và an toàn lương thực 

nên đã có một thời lúa Tám đã phải nhường chỗ cho những giống lúa có năng 

suất cao. Tuy vậy, các giống lúa Tám Hải Hậu, nổi tiếng lâu nay vẫn được 

duy trì và phát triển với diện tích canh tác khá lớn, nhưng giảm dần trong một 

vài năm gần đây. Nếu như vào những năm 1997, 1998, diện tích gieo cấy lúa 

tám đã mở rộng đến gần 2500 ha chiếm 23% diện tích gieo cấy vụ mùa, thì 

năm 2002 diện tích này chỉ còn chưa đầy 1500 ha chiếm 13,21%. (xem hình 9) 

Hình 12: Diễn biến diện tích, năng suất lúa Tám của Hải Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng thống kê huyện Hải Hậu, 2003 

Diện tích lúa tám giảm do nhiều nguyên nhân: có thể do hiệu quả kinh 

tế của việc trồng lúa tám thấp hơn so với giống lúa mới, mặt khác sản phẩm 

lúa tám xoan hiện nay không còn được thị trường tin tưởng nữa do chất lượng 

gạo không được như  trước đây. Chất lượng gạo tám giảm là do giống đã bị lẫn 

hoặc thoái hoá, do lạm dụng phân vô cơ, thuốc sâu bệnh, do thời vụ gieo trồng 
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và độ tuổi của mạ bị rút ngắn lại, do chất lượng nước tưới, do bảo quản và chế 

biến của nông dân không được tốt đã ảnh hưởng đến năng suất, và chất lượng 

sản phẩm.   

Kể từ năm 2002, Bộ môn Hệ thống nông nghiệp, Viện KHKTNN Việt 

nam, trong khuôn khổ đề tài KC.07.17, đã bắt đầu nghiên cứu và tác động tại 

huyện Hải hậu nhằm hỗ trợ và phát triển sản xuất lúa tám, xây dựng vùng 

chuyên canh sản phẩm đặc sản nông nghiệp. Những kết quả nghiên cứu ban 

đầu ở thực địa chỉ ra rằng, nếu được tổ chức tốt từ khâu sản xuất (sử dụng đúng 

giống lúa tám chất lượng cao, có quy trình canh tác hợp lí và thống nhất ở các 

hộ nông dân), bảo quản, chế biến và tiêu thụ (phương pháp xay xát, đóng bao, 

biện pháp chống hàng giả trà trộn vào...) thì sản xuất lúa tám có thể mang lợi 

ích về kinh tế, xã hội to lớn cho người sản xuất, chế biến, thương mại và cả 

cộng đồng dân cư địa phương. Mô hình sản xuất, chế biến và thương mại lúa 

tám ở huyện Hải hậu đã được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính của đề tài 

nhà nước Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, 

Đại sứ quán Pháp tại Hà nội. Bộ môn Hệ thống nghiệp với vai trò người nghiên 

cứu và xây dựng mô hình đã phối hợp chặt chẽ với sở NN và PTNT tỉnh Nam 

Định, Uỷ ban nhân dân huyện Hải hậu triển khai các hoạt động xây dựng mô 

hình trong hơn 2 năm qua tại địa phương. 

Mục đích tác động 

- Khôi phục, bảo tồn sản xuất lúa tám xoan truyền thống trên cơ sở 

xây dựng ngành hàng có sản phẩm tên gọi nguồn gốc xuất xứ. 

- Xây dựng tổ chức sản xuất kinh doanh ở địa phương để nông dân 

có khả năng sản xuất và kinh doanh sản phẩm có tên gọi nguồn gốc xuất xứ. 

- Giúp địa phương xây dựng qui trình thể chế cho việc quản lí sản 

phẩm có tên gọi nguồn gốc xuất xứ.   

- Xây dựng vùng sản phẩm nông nghiệp chất lượng và hiệu quả, thúc 

đẩy đa dạng hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, ngành hàng. 
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2. Xây dựng mô hình và nội dung hoạt động  

2.1.  Giới thiệu mô hình và những giải pháp tác động chính đã được thực hiện 

Để đạt được mục đích tác động đó, Nhóm chuyên gia dự án đã cùng với 

lãnh đạo địa phương, các cơ quan chuyên môn kỹ thuật và những nông dân có 

kinh nghiêm thành lập Hiệp hội sản xuất, chế biến và thương mại lúa Tám ở Hải 

Hậu. 

Quá trình hình thành Hiệp hội diễn ra theo từng bước, bắt đầu từ các 

nhóm nông dân sản xuất lúa tám trên tinh thần tự nguyện và liên kết tiêu thụ 

sản phẩm.  

Nhóm chuyên gia dự án hỗ trợ nông dân thành lập các nhóm nông dân, 

tổ chức chon lọc, sản xuất và chế biến theo quy trình chung nhằm nâng cao 

chất lượng sản phẩm gạo.  

Với sự hướng dẫn của nhóm chuyên gia dự án, nhóm nông dân đã trao 

đổi đi đến thống nhất chọn địa điểm thử nghiệm, đồng thời tổ chức chọn lọc, 

sản xuất và bảo tồn giống lúa tám xoan Hải Hậu. 

Việc chọn lọc giống Tám đã được Nhóm chuyên gia đã cùng nông dân 

tìm hiểu và chọn loại tám có nhiều đặc điểm hình thái, sinh trưởng và chất 

lượng giống lúa tám xoan trước đây (được mô tả trong các tài liệu cũ và sự mô 

tả của người già trong làng); xác định các mốc thời gian có những yếu tố thay 

đổi quan trọng có ảnh hưởng mạnh tới chất lượng sản phẩm như nguồn nước 

phù sa, chế độ chăm sóc sử dụng các chủng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, thời gian thu hoạch và bảo quản cũng như cách chế biến gạo. Đã chọn 

được hai hộ có giống tám xoan tốt nhất trong xã và có kinh nghiệm sản xuất ở 

xã Hải Toàn để sản xuất cho vụ mùa năm 2003 và chọn lọc cho vụ sau từ các 

hộ nông dân ở địa phương.  

Từ những ý kiến của nông dân về thực hành sản xuất hiện nay và kinh 

nghiệm cổ truyền trong vùng, nhóm chuyên gia đã xây dựng một qui trình kỹ 

thuật trên cơ sở đáp ứng được những đặc điểm của lúa tám và phù hợp với 

những thay đổi về khí hậu điều kiện kinh tế xã hội ở hai xã trong vùng dự án. 

Kết quả sản xuất năm 2003 của các nhóm nông dân: diện tích sản xuất 

là 4,0 ha, năng suất đạt 3,0 tấn/ha, sản lương thóc sản xuất là 10,2 tấn.  
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Để giúp người sản xuất tiêu thụ sản phẩm trên thị trường chúng tôi 

giúp hai nhóm sản xuất lúa tám liên kết với nhóm chế biến gạo tám của 

huyện Hải Hậu (chủ yếu là 5 tư thương buôn gạo ở xã Hải Anh). Năm 2003, 

khi hiệp hội chưa được thành lập, quy mô tổ chức còn dừng ở cấp nhóm, đã 

có 2 nhóm nông dân với 26 thành viên và 5 thành viên của nhóm chế biến 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Sản lượng gạo bán ra thị 

trường cũng đạt 6,8 tấn. Giá gạo bán ra là 12 000 trong khi đó các loại tám 

khác chỉ bán được giá 7 000 đồng (giá gạo của nhóm dự án cao hơn 1,7 lần).   

Những kết quả của hai nhóm nông dân sản xuất lúa tám trong năm 

2003 đã khích lệ người dân trong vùng việc thực hiện qui trình sản xuất và 

chế biến để nâng cao chất lượng gạo tám.  

Kết quả này được lãnh đạo địa phương đánh giá cao và đưa vào chính 

sách phát triển của tỉnh Nam Định. Năm 2004, trước yêu cầu của sự phát 

triển và xét đến sự tự nguyện của những người sản xuất, chế biến sản phẩm 

đặc sản của huyện Hải Hậu, thông qua tư vấn của viện KHKTNN VN. 

UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định chính thức công nhận tư cách pháp 

nhân của Hiệp hội sản xuất và chế biến lúa tám Hải Hậu. Hiệp hội bước đầu 

gồm có 437 thành viên chia thành 12 chi hội thuộc 2/26 xã của huyện và có 

tổng diện tích sản xuất lên đến 53,6 ha mỗi vụ, với năng suất 3,3 tấn/ha và 

sản lượng 174 tấn năm 2003.  

2.2. Hoạt động của hiệp hội trong sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm 

Với sự tư vấn của nhóm chuyên gia và sự giúp đỡ của chính quyền địa 

phương, Hiệp hội đã tổ chức các hoạt động hằm khôi phục, bảo tồn và phát 

triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm có tên gọi xuất xứ gạo Tám Hải Hậu.  

- Tổ chức phục tráng, chon lọc và sản xuất giống: là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng giúp Hiệp hội tự chủ và có được nguồn giống chất lượng. 

- Tổ chức cung ứng giống và mua chung vật tư đầu vào cho sản xuất: 

Hiệp hội tổ chức sản xuất và cung ứng giống chất lượng cho tất cả các thành 

viên của Hiệp hội nhằm đảm bảo sự đồng đều về chủng loại và chất lượng 

giống. Tổ chức mua chung vật tư đầu vào nhằm giảm giá thành sản xuất, đảm 

bảo chất lượng vật tư; thuận lợi cho việc điều hành và giám sát thực hiện. 
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- Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hội viên: về kỹ thuật gieo mạ, 

cấy, chăm sóc theo một quy trình chung; về kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV và 

kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; về qui trình về thu hoạch, phơi và bảo quản sản 

phẩm. 

- Tổ chức chế biến và thương mại sản phẩm tập trung: Chế biến sản 

phẩm theo phương thức thủ công truyền thống: giã bằng cối nhưng có cải tiến 

dùng động lực để tăng năng suất lao động. Tất cả sản phẩm phải được đóng 

gói trong bao chân không trước khi tiến hành hoạt động thương mại nhằm bảo 

quản được hương thơm của gạo lâu hơn. Hiệp hội sẽ trực tiếp bán toàn bộ sản 

phẩm được sản xuất ra kết hợp với các hoạt động xúc tiến thương mại một 

cách chủ động. 

2.3.  Những thể chế về thị trường trong hoạt động của hiệp hội 

Hoạt động của Hiệp hội với nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận và rủi ro giữa 

các bộ phận sản xuất và chế biến, thương mại: Hỗ trợ trong sản xuất => ổn 

định sản xuất. Nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất và thương mại cho 

các thành viên của hiệp hội thông qua việc tăng giá bán sản phẩm chất lượng. 

Gắn được lợi ích của người sản xuất và thương mại từ đó nâng cao 

trách nhiệm của các thành viên trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm từ 

sản xuất tới người tiêu dùng thông qua một qui trình kỹ thuật chế biến và quy 

trình đóng gói được quản lý tập trung. 

3. Tác động của mô hình đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông 

thôn. 

3.I.  Tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.  

Những số liệu theo dõi của chúng tôi năm 2003 cho thấy mô hình sản 

xuất lúa tám của Hiệp hội có thể làm tăng doanh thu từ 7,0 đến hơn 8,0 triệu 

đồng/ha/vụ và làm tăng mức thu nhập thuần trên 1 ha từ 3,6 triệu đồng đến 5,0 

triệu đồng/ha.  
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Bảng 69: Hiệu quả sản xuất của nông dân sản xuất lúa Tám trong hiệp hội (theo 

phương án chia sẻ lợi nhuận) năm 2003. 
Xã Hải Toàn Xã Hải Phong 

Chỉ tiêu 
Tr. H.héi Ngoài H.héi Tr. H.héi Ngoài H.héi 

Doanh thu/ha (1000 §) 20.592 13.562 22.113 11.468 
Lợi nhuận/ha (1000 §) 13.360 83.93 10.088 6.454 
Chênh lệch LN (1000 §) 4.967 3.634 

Nguồn: Số liệu điều tra của KC 0717, 2003 

Sự tăng thu nhập này có nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng giá bán của 

sản phẩm đầu ra của Hiệp hội nhờ vào việc: cải thiện được chất lượng sản phẩm, 

tăng khả năng kiểm soát chất lượng và tăng lòng tin trên thị trường. 

3.2.  Tăng thu nhâp cho người sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm. 

Từ bảng 69 cho thấy, nếu không có dự án thì thu nhập từ trồng trọt là 

4440,2 nghìn đồng/hộ, nhưng có dự án thì thu nhập trồng trọt vẫn tăng lên 

16,16% so với khi không có dự án, trong đó thu nhập từ lúa tám khi có dự án 

vẫn tăng lên 41,76% so với không có dự án.  

Hoạt động của dự án sản xuất lúa tám xoan đã bảo tồn và thương mại 

hoá sản phẩm, mang lại hiệu quả hơn nhiều so với sản xuất thông thường 

trong nông hộ. Có được điều đó là vì hoạt động của dự án đã nâng được giá 

thóc của nông dân tương xứng với chất lượng của nó, góp phần tăng thêm thu 

nhập của nông hộ trong hoạt động trồng trọt. 

Bảng 70: Cơ cấu thu nhập của các hộ thực hiện dự án 

trước và sau khi có dự án 
Không có DA - A Có DA (2003) - B 

Chi tiêu Số lượng
(1000đ) 

Cơ cấu 
(%) 

Số lượng
(1000đ) 

Cơ cấu 
(%) 

So sánh 
(%) 
B/A 

Tổng thu nhập BQ/hộ 6823,4 100,00 7541,0 100,00 110,50 
I -Hoạt động SX nông nghiệp 5989,9 87,78 6707,5 88,95 111,98 
1 - Trồng trọt 4440,2 74,13 5157,8 76,98 116,16 
   - Lúa Tám 1890,8 42,58 2608,4 50,57 141,76 
2 – Chăn nuôi 1549,7 25,87 1549,7 23,11 100,00 
II-Hoạt động phi NN 833,5 12,22 833,5 11,05 100,00 

 Nguồn: Số liệu điều tra của KC 0717, 2003 



 338

3.3.   Sự phân lại công lao động ở địa phương 

Sự ra đời của của Hiệp hội gạo tám Hải Hậu không chỉ mang lại sự thay 

đổi trong cơ cấu thu nhập của nông hộ mà còn cho phép tạo ra công ăn việc 

làm cho một bộ phân không nhỏ các thành viên trong Hiệp hội. Lao động tạo 

mới bao gồm: quản lí hiệp hội (5 người hưởng phụ cấp do hiệp hội chi trả), chế 

biến 114 tấn gạo trong vòng 3 tháng (20 đến 25 ngàn đồng/ngày công), tạo 

thêm công ăn việc làm cho lao động kỹ thuật trên trên đồng ruộng và cho hộ 

nông dân. 

3.4.   Tăng khả năng đa dạng hoá và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu vùng. 

Sự ra đời của mô hình Hiệp hội sản xuất chế biến và thương mại gạo tám 

Hải Hậu còn có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy đa dạng hoá nông nghiệp cấp 

vùng. Sự biến động của diện tích canh tác lúa tám ở Hải hậu được phân tích ở 

phần đầu có nguyên nhân chủ yếu do sự biến động của giá cả sản phẩm này trên 

thị trường. Hiệp hội ra đời sẽ cho phép kiểm soát chất lượng tốt hơn và tạo điều 

kiện cho các hộ nông dân phát triển sản xuất ổn định. Đây là cơ sở quan trọng 

nhất để cho một vùng chuyên canh sản phẩm đặc sản hình thành và phát triển 

ổn định. Nhiều vùng chuyên canh phát triển một cách ổn định sẽ tạo nên sự đa 

dạng hoá nông nghiệp ở  quy mô ĐBSH nói riêng và cả nước nói chung. 

3.5.  Tác động tích cực đối với người tiêu dùng  

Hiện nay, khi mức sống của người dân Việt Nam đã được nâng lên, 

nhu cầu về gạo chất lượng cao là rất lớn và ngày càng tăng. Nhưng để mua 

được hạt gạo đúng chất lượng là một điều rất khó khăn đối với người tiêu 

dùng, vì hầu như loại gạo chất lượng cao trong đó có gạo tám đã bị thương lái 

pha trộn vì mục đích lợi nhuận.  

Dự án bảo tồn và thương mại hoá sản phẩm gạo tám xoan và Hiệp hội 

sản xuất và chế biến gạo tám xoan được hình thành và hoạt động, không chỉ 

mang lại hiệu quả kinh tế đối với người sản xuất, chế biến và thương mại mà 

còn tạo cơ hội cho người tiêu dùng mua được gạo tám với thương hiệu “Tám 

xoan Hải Hậu” đích thực xứng đáng với đồng tiền mà họ bỏ ra. Với thương 

hiệu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng giúp cho cả người sản xuất và người tiêu 

dùng dễ dàng phân biệt được sản phẩm của mình với các sản phẩm khác có 
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tác dụng lớn trong việc giảm thiểu các chi phí giao dịch trên thị trường, bảo 

đảm quyền lợi của cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. 

4. Đề xuất chính sách. 

Những kết quả mà mô hình đạt được đặt ra nhiều chủ đề thảo luận và 

những gợi ý chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn trong bối cảnh 

sản xuất của các nông hộ còn nhỏ lẻ, quá trình tự do thương mại và hội nhập 

diễn ra ngày càng sâu rộng. 

Theo chúng tôi, xây dựng các chính sách và giải pháp hỗ trợ hình 

thành thương hiệu nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm nông nghiệp hiện 

nay là hết sức cần thiết. Đối với người sản xuất, đặc biệt các nông hộ nhỏ với 

thương hiệu nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm họ có thể tạo ra thị trường 

riêng biệt cho sản phẩm của mình, bù đắp được những chi phí bổ sung khi 

tham gia sản xuất ácc sản phẩm có chất lượng cao nhưng năng suất thấp. Đây 

thực sự là một trong những giải pháp hữu hiệu để các nông hộ nhỏ tham gia 

thị trường có hiệu quả. Về phía Nhà nước hỗ trợ phát triển các vùng chuyên 

canh là công cụ để hỗ trợ phát triển đồng đều các vùng, lãnh thổ. Là công cụ 

để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế dài hạn. 

Tuy nhiên, việc phát triển thương hiệu nguồn gốc xuất xứ ở nước ta 

hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết, chúng ta chưa có khung pháp lí 

rõ ràng giúp cho việc công nhận và đăng kí và bảo hộ chất lượng sản phẩm 

nông sản khi xây nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Thứ hai, chúng ta cũng 

chưa xây dựng được các thể chế như viện nghiên cứu chuyên môn, các uỷ 

ban trong tài và cả các cơ quan thông tin chuyên trách để hỗ trợ người sản 

xuất đăng kí tên gọi xuất xứ đối với sản phẩm của mình. Cuối cùng, những 

hạn chế còn nằm ở sự phát triển yếu kém của các tổ chức nông dân và xã hội 

dân sự, trong đó ít nhiều đều có nguyên nhân từ những vấn đề bất cập trong 

quan niệm về xây dựng các nghiệp đoàn của người sản xuất, các thủ tục đăng 

kí đối với các tổ chức nghiệp đoàn dân sự (trừ loại hình HTX, hiện nay các 

thủ tục dăng kí đã được cải thiện hơn rất nhiều). Các giải pháp chính sách của 

Nhà nước trong thời gian tới cần mau chóng khắc phục những hạn chế này. 
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II. Mô hình HTX chăn nuôi chuyên ngành tại Nam sách, Hải dương 

1. Chăn nuôi lợn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN và NT vùng ĐBSH 

Tương tự như mô hình sản xuất, chế biến và thương mại gạo tám Hải hậu. 

Mô hình HTX chăn nuôi chuyên ngành tại Nam sách là mô hình do Bộ môn Hệ 

thống nông nghiệp, Viện KHKTNN Việt nam nghiên cứu và xây dựng trong 

khuôn khổ đề tài KC.07.17. Sự ra đời của mô hình này đánh dấu quá trình tìm 

tòi nghiên cứu, thử nghiệm nhiều năm của những nhà nghiên cứu, sự ủng hộ và 

kết hợp có hiệu quả của các thể chế địa phương như sở nông nghiệp, Uỷ ban 

nhân huyện và nông dân dân chăn nuôi ở Nam sách. Sự hỗ trợ của đề tài Nhà 

nước về tài chính và nguồn lực nghiên cứu giai đoạn quyết định 2002 – 2005 đã 

giúp cho mô hình hoàn thiện hơn cả về lí luận và thực tiễn. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tầm vĩ mô luôn được 

đặc trưng giữa sự chuyển dịch từ trồng trọt sang chăn nuôi và trong nội bộ 

ngành trồng trọt. Do quy mô ruộng đất nhỏ khoảng 0,3 ha/hộ, nếu chỉ dựa vào 

trồng trọt, vùng ĐBSH khó mà nâng cao thu nhập được cho nông dân và phát 

triển nông nghiệp nông thộn. Hoạt động chăn nuôi có đặc trưng là có khả năng 

tạo ra khối lượng hàng hoá lớn, không cần nhiều diện tích như trồng trọt, tạo ra 

cơ hội cho phát triển dịch vụ và công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, thuốc thú 

y, chế biến thịt... Tuy nhiên, sự chuyển dịch từ  trồng trọt sang chăn nuôi gặp 

nhiều khó khăn do phân tán, qui mô nhỏ, công nghệ thấp khó tham gia vào thị 

trường thành phố. Do lãi suất thấp trong đầu tư, rủi ro cao, thị trường kém tổ 

chức nên chăn nuôi còn hạn chế phát triển. Trong bối cảnh đó, từ nhiều năm nay 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành các nghiên cứu 

thử nghiệm việc kết hợp đồng thời các nghiên cứu kĩ thuật, kinh tế và xã hội 

trên cùng một đối tượng, trên cùng một địa bàn để khẳng định một loại hình tổ 

chức sản xuất mới tại nông thôn - mô hình HTX chuyên ngành chăn nuôi lợn 

thịt chất lượng cao tại vùng Đồng bằng sông Hồng.  

Đây là một hình thức quản lí mới trong sản xuất nông nghiệp, loại hình 

hợp tác xã kiểu mới, trên cơ sở liên kết nông dân sản xuất cùng ngành hàng 

nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thông qua giảm giá thành sản 

xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng khả năng cung ứng ổn định 
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sản phẩm ra thị trường, nâng cao thu nhập của hộ nông dân trong điều kiện ít 

đất, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

2. Quá trình nghiên cứu và phát triển mô hình của Viện KHKT-NN Việt Nam 

2.1.  Các bước của qui trình xây dựng mô hình 

2.1.1.  Lựa chọn hoạt động và điểm thử nghiệm 

Năm 1998, Huyện Nam sách - Hải Dương được lựa chọn để thử 

nghiệm mô hình liên kết nông dân do ở đây có nhiều nông dân sẵn sàng tham 

gia cùng các nhà khoa học xây dựng mô hình; đàn lợn tăng, bắt đầu xuất hiện 

chăn nuôi lợn mang tính chuyên môn hoá; nông dân bắt đầu quan tâm nhiều 

đến thị trường, họ gặp nhiều khó khăn về kĩ thuật, chất lượng sản phẩm, tổ 

chức sản xuất, mua nguyên liệu đầu vào. 

2.1.2.  Qui trình xây dựng nhóm nông dân 

- Tập hợp nông dân chăn nuôi có nhu cầu liên kết, năng động, có kỹ 

thuật, có hiểu biết về thị trường,... trao đổi với họ về khả năng xây dựng một 

nhóm nông dân chăn nuôi lợn chất lượng cao, xác định khả năng sản xuất, khả 

năng tham gia thị trường, các công việc có thể làm tập thể để có lợi hơn. 

- Sau khi tổ chức đại hội thành lập nhóm nông dân, Nhóm trao đổi, 

xác định loại sản phẩm cần sản xuất, xác định qui trình kĩ thuật để có sản 

phẩm phù hợp với thị trường.  

- Thử nghiệm qui trình sản xuất trong các hộ gia đình: Trong thử 

nghiệm chúng tôi đã giúp nông dân giải quyết khó khăn trong thực hành của 

bốn qui trình sản xuất lợn F1 Móng cái x Đại bạch, F1 Móng cái x Landrace, 

3/4 máu ngoại (75 % Landrace, 25 % móng cái và 25 % Đại bạch), F1 

Largewhite x Landrace. 

- Giới thiệu sản phẩm của các qui trình với các tác nhân đầu ra để 

chọn bạn hàng, chọn thị trường. 

- Xây dựng nguyên tắc điều phối, kiểm tra thực hiện qui trình kĩ 

thuật, điều phối bán chung, cơ chế giá thống nhất trong nhóm, xác định đầu 

mối mua hàng cho cả nhóm, trao đổi giá bán tập thể theo tuần và theo ngày. 
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- Giúp nông dân tìm đối tác đầu ra, mua chung thức ăn, con giống, 

vay vốn ngân hàng 

2.1.3.  Qui trình xây dựng Hợp tác xã chăn nuôi lợn chất lượng cao 

Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc thành lập nhóm đầu tiên, xúc tiến 

hoàn chỉnh qui trình và nhân rộng số nhóm chăn nuôi tại địa phương, tiến 

đến liên kết các nhóm ngành cùng nhau xây dựng phát triển thành HTX 

chuyên ngành. 

Việc Xây dựng HTX chuyên ngành, được tiến hành theo các bước: 

- Thảo luận tìm hiểu về HTX kiểu mới: tổ chức các cuộc trao đổi 

trong nội bộ và liên nhóm về loại hình HTX kiểu mới, khả năng quản lý, hoạt 

động chung, nhằm giúp nông dân hiểu thêm về HTX để có cơ sở quyết định 

có hay không gia nhập HTX. 

- Thành lập HTX: trước khi đi đến chính thức thành lâph HTX, 

những nông dân mong muốn thành lập HTX đã thành lập HTX lâm thời với 

nhiệm vụ là xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, đăng ký thành lập, quan 

hệ với các đối tác... Trên cơ sở Điều lệ HTX và phương án sản xuất đã được 

dân chủ thảo luận và thông qua, những nông dân đồng ý với điều lệ và 

phương án sản xuất làm đơn xin ra nhập HTX và tổ chức đại hội đầu tiên bầu 

ban lãnh đạo có nhiệm kỳ ba năm.  

Các hoạt động của HTX  chuyên ngành 

- Tổ chức sản xuất (xây dựng kế hoạch...), điều phối sản xuất các hộ 

gia đình theo qui trình sản xuất chung 

- Tổ chức mua tập thể các dịch vụ đầu vào  như thức ăn, thú y, con 

giống ... 

- Điều phối tập thể trong trao đổi giao dịch vay tín dụng, quan hệ với 

các cấp chính quyền, tổ chức phát triển, các tổ chức xã hội.... 

- Điều phối các hoạt động bán lợn, tìm hiểu thị trường đầu vào và 

đầu ra 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc của HTX về qui 

trình sản xuất, mua chung, vay vốn, trả nợ ... 
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- Hạch toán kinh doanh cho các hộ gia đình và toàn thể HTX, định 

hướng phát triển kinh doanh của HTX. 

- Tổ chức quản lí qui trình kĩ thuật, quản lí tài chính trong hạch toán 

kinh doanh 

2.2. Hiệu quả kinh tế cao thông qua liên kết tập thể nhóm, HTX 
Bảng 71: So sánh hiệu quả của 2 hình thức chăn nuôi (so sánh trên 1 hộ) 

(Giá thời điểm tháng 6 năm 2003) 

Chỉ tiêu Chăn nuôi truyền thống Chăn nuôi trong HTX 

Quy mô chăn nuôi (con/hộ/năm) 4 -5 178 

Giá thành/kg thịt hơi SX (đồng) 10.500 9.500 

Gýa b¸n/kg thit hơi (đồng) 11.000 12.000 

Lãi/kg thịt hơi (đồng) 500 2.500 

Đầu tư/hộ/năm (đồng) 3.675.000 135.280.000 

Tổng lãi từ CN lợn/hộ (triệu đồng) 0.175 35,6 
 Nguồn: Số liệu điều tra của KC.07.17 2003 

Bảng 72: Tổng hợp thu nhập được từ các hoạt động tập thể của HTX sau 09 tháng 

Chỉ tiêu Thành tiền (đồng) 

Lãi từ hoạt động mua chung (thức ăn, con giống, thú y...) 188.000.000 

Lãi từ hoạt động bán chung sản phẩm    52.000.000 

Tổng thu nhập dịch vụ của HTX 240.000.000 

Lãi trực tiếp của nông dân khi tham gia HTX  300.000.000 

Tổng lãi từ hoạt động tập thể của HTX 540.000.000 

Nguồn: Số liệu điều tra của KC.07.17, 2003 

Bảng 73: Hạch toán kinh tế các hộ nông dân trong HTX  

Chỉ tiêu 
Sau khi có HTX chăn nuôiư 

01 năm 
Trước khi vào 

HTX 

1. Diện tích canh tác (ha) 0,25 0,25 

2. Cơ cấu thu nhập (%)   

    - Từ chăn nuôi 70,0 37.5 

    - Từ Trồng trọt 30,0 62.5 

3. Thu nhập từ chăn nuôi lợn (triệu) 35,6 15 

4. Tổng thu nhập / hộ (triệu) 50,857 40 
Nguồn: Số liệu điều tra của KC.07.17, 2003 
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2.3.   Nhân rộng mô hình 

Mô hình HTX chăn nuôi chuyên ngành đã được nhân rộng tại Nam 

Sách Hải Dương, hiện nay đã có 05 HTX chăn nuôi, 01 HTX thuỷ sản và vài 

chục nhóm nông dân, với hàng trăm thành viên, được xây dựng từ mô hình 

ban đầu tại Nam Sách. Tỉnh Hải dương đang có kế hoạch rút kinh nghiệm từ 

nhân rộng lần này để xây dựng khoảng 30 HTX chăn nuôi, thuỷ sản trong 

năm 2005. Mô hình cũng đã được nhân rộng tại Bắc ninh, đã có 04 HTX 

chăn nuôi chuyên ngành và hàng chục nhóm nông dân đang chuẩn bị xây 

dựng HTX. Một số địa phương khác như Hà Tây, Hải Phòng, Nam Hà, Bắc 

Giang cũng đã xây dựng được 10 HTX chăn nuôi từ mô hình ban đầu của 

Viện KHKTNN Việt nam.  

2.4.   ý nghĩa của việc xây dựng mô hình HTX chuyên ngành 

Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình xây dựng mô hình hợp tác mới 

trong nông thôn. Quá trình chuyển dịch HTX đã ra đời nhiều HTX, mà theo 

chúng tôi là HTX mang tính cộng đồng làng xã, như điện, thuỷ lợi .... Mô hình 

HTX chuyên ngành, không phụ thuộc nhiều vào ranh giới hành chính, nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và của nông hộ trên thị trường là một 

mô hình hoàn toàn mới. HTX này không coi HTX là một đơn vị kinh tế, mà các 

nông hộ mới là đơn vị kinh tế. HTX chỉ là một tổ chức điều phối các hoạt động 

tập thể giữa các nông hộ về sản xuất, đầu vào, đầu ra, tín dụng ... Thành viên 

HTX là một nông hộ chứ không phải là một cá nhân, lãi HTX không quan 

trọng mà lãi của các thành viên tham gia HTX là thước đo sự thành công của 

HTX. Thành viên HTX được hưởng lãi từ HTX tuỳ theo mức độ tham gia hoạt 

động chung, phần lãi do kinh doanh HTX được gọi là dịch vụ phí thừa được  

chia cho xã viên sau khi đã trừ chi phí. HTX hoạt động dựa trên cơ sở xây 

dựng chất lượng sản phẩm cao với một qui trình sản xuất tập thể, HTX có 

thương hiệu về sản phẩm của mình.  

2.4.1  Đóng góp to lớn về mặt lí luận của mô hình – Một tiến bộ kỹ thuật trong 
quản lí và phát triển nông nghiệp nông thôn 

Đối với nhiều vùng trong cả nước, việc đưa lợn ngoại vào nuôi trong 

nông hộ sản xuất qui mô nhỏ đang là khó khăn lớn. Mô hình này đã đưa 
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thành công lợn ngoại vào nuôi ở qui mô nông hộ vừa và nhỏ. Thành công này 

là do sự liên kết nông dân và việc xây dựng hình thức thể chế mới để tạo điều 

kiện chuyển giao khoa học kĩ thuật mới vào sản xuất.  

Tuy nhiên, thành công của mô hình HTX chuyên ngành không dừng 

lại ở đó. Sự đóng góp lớn của mô hình HTX chuyên ngành nằm ở việc tạo ra 

nhận thức mới, những lí luận về phát triển kinh tế hợp tác nói chung và HTX 

nói riêng ở nước ta hiện nay. Thể hiện trong một mô hình phát triển, HTX 

chuyên ngành được xem như một tiến bộ kỹ thuật trong quản lí và phát triển 

nông thôn (rất tiếc hiện nay chúng ta mới chỉ có quy định pháp lí công nhận 

các tiến bộ kỹ thuật và chưa có đối với gải pháp thể chế và quản lí). 

Mô hình đã chỉ ra rằng, nhu cầu đa dạng về loại hình hợp tác kinh tế 

của người sản xuất ở nông thôn là thực tế hiện nay. Mỗi mức độ phát triển 

của trình độ sản xuất, tùy thuộc vào đặc thù của các ngành hàng sản phẩm 

riêng biệt, tổ chức HTX cần phải được tính toán cho phù hợp về quy mô, mục 

đích hợp tác của người sản xuất và vai trò của chính loại hình tổ chức HTX 

đó với nhiệm vụ phát triển kinh tế của các hộ nông dân. HTX chuyên ngành 

đã chứng minh được trong thực tiễn hiện nay là một thể chế cần thiết để hỗ 

trợ cho kinh tế hộ gia đình phát triển một cách bền vững và hiệu quả. Khác 

với các doanh nghiệp, hoặc những hợp tác xã cổ phần, HTX chuyển dịch theo 

luật, HTX chuyên ngành là hình thức hợp tác của người sản xuất tự làm dịch 

vụ cho mình. Trong điều kiện quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, việc hợp tác này 

trở nên cần thiết và có hiệu quả do phát huy được lợi thế của kinh tế quy mô.  

2.4.2  Tổ chức liên kết đầu vào giữa nông dân và các nhà dịch vụ 

Có tới 90% dịch vụ đầu vào (thức ăn, thú y...) của các HTX và nhóm 

nông dân là các hình thức điều phối tập thể, thông qua các hợp đồng mua với 

các tổ chức dịch vụ (công ty trong nước, công ty liên doanh, các đại lí, thương 

nhân,... ). Thành công này đã phát huy tác dụng của kinh tế qui mô nhỏ và mối 

quan hệ thể chế giữa nông dân và tác nhân thị trường được xây dựng. 
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2.4.3  Điều phối có hiệu quả trong sản xuất theo qui trình chung và hỗ trợ nông 
dân tham gia thị trường có hiệu quả. 

Nông dân đã liên kết cùng nhau để sản xuất theo qui trình chung, đưa 

tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, điều này đã là một giải pháp cho việc 

khắc phục sự không đồng đều, kém chất lượng và tính không ổn định cung 

ứng hàng với khối lượng lớn ổn định của ngành hàng thịt lợn: 

- Tổ chức Liên kết đầu ra: Các HTX và các nhóm đã chủ động tìm 

hiểu thị trường, tiếp cận thị trường, lập quan hệ bền vững với các lò mổ tại 

Hà nội, Hải phòng, đang có dự án hợp tác với một số đối tác về sản xuất thịt 

sạch cho thị trường Hà nội. 

- Thực hiện dân chủ ở cơ sở:  Qua mô hình này, nông dân đã thực 

sự tự giải quyết các vấn đề của mình trong khuôn khổ luật pháp. Nông dân đã 

thực sự làm chủ, dân chủ trong hoạt động sản xuất của họ. Họ đã có tiếng nói 

có trọng lượng tại địa phương, chính quyền có thể hiểu rõ nguyện vọng thực 

sự của họ thông qua đại diện các tổ chức HTX và nhóm sản xuất. 

- Hình thành một mạng lưới nông dân chuyên nghiệp: Với hàng 

trăm thành viên, nhiều nhóm và HTX, mô hình trên đã hình thành được một 

mạng lưới tổ chức nông dân chuyên nghiệp tại địa phương. Mạng lưới này 

phát triển sẽ là một động lực mới tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh của nông hộ. Tại nhiều nước phát triển, mạng lưới 

nông dân chuyên nghiệp chính là động lực của sự phát triển bền vững của 

sản xuất nông nghiệp bới đó chính là vốn xã hội trong quá trình hiện đại hoá 

và công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Mạng lưới này sẽ giúp nông dân có vị trí xã hội hơn nữa đối với các thành 

phần kinh tế khác, tiếng nói của họ được coi trọng hơn trong việc giải quyết 

các vấn đề nông nghiệp và nông thôn.  

- Hình thành mối quan hệ thể chế mới nông dân – thị trường, nâng 

cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng:  Mô hình đã tìm ra một hướng đi 

mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng nông sản Việt nam thông 

qua liên kết nông dân. Liên kết nông dân đã làm giảm giá thành sản xuất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nguồn hàng ổn định có chất lượng cho 
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thị trường. Nếu mô hình này được nhân rộng sẽ làm cho ngành hàng nông sản 

Việt nam có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường trong và ngoài nước. Mô 

hình này không những giúp cho sản xuất của nông dân ổn định hơn, bền vững 

hơn mà còn giúp cho các đối tác đầu ra có nguồn hàng ổn định về số và chất 

lượng. Điều này giúp các tác nhân đầu ra có điều kiện nâng cao sức cạnh 

tranh của mình trên thị trường. Việc tập hợp nông dân trong mô hình HTX 

chuyên ngành sẽ góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp hợp đồng trong ngành 

hàng nông sản do nông dân và tác nhân đầu vào và đầu ra đều có nhu cầu liên 

kết chặt chẽ với nhau để giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm trong 

mua bán. 

2.4.4.  Có ý nghĩa cao trong việc xoá đói giảm nghèo 

Mô hình xây dựng trên cơ sở các hộ gia đình có mức sống trung bình, 

đầu tư nhỏ nên có ý nghĩa thực tiễn cao vì phù hợp với khả năng đầu tư của 

đại đa số nông dân vùng ĐBSH và nhiều vùng cả nước. Mô hình có thể giúp 

nông dân sản xuất qui mô nhỏ tham gia vào thị trường, tham gia hội nhập 

kinh tế. Với quan điểm phát triển ngành chăn nuôi là một công cụ để giảm 

nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

2.4. 5.  ý nghĩa trong thúc đẩy quá trình CDCC kinh tế theo hướng bền vững 

Tính hiệu quả mô hình này đã góp phần khuyến khích nông dân đầu tư 

vào chăn nuôi lợn. Số hộ phát triển chăn nuôi liên kết mang tính chuyên môn 

hoá ở huyện Nam Sách đã tăng từ 11 hộ năm 2000 lên 250 hộ năm 2003. Cơ 

cấu thu nhập chăn nuôi trong nông hộ đã tăng trung bình từ 20 - 30% năm 

1997 lên 70% năm 2003 trong tổng thu nhập nông hộ. Chăn nuôi đã trở 

thành sản xuất chính trong nhiều hộ nông dân trong các tổ nhóm và HTX 

chăn nuôi. 

Từ mức độ tăng trưởng này trong mô hình, có thể làm phép tính đơn 

giản rằng nếu 1/3 số hộ nông dân ở ĐBSH chuyển dịch được cơ cấu sản xuất 

xếp từ: Trồng trọt – Chăn nuôi – Phi nông nghiệp, sang Chăn nuôi – Phi nông 

nghiệp – Trồng trọt, thì trên thực tế chúng ta đã chuyển dịch được một cơ cấu 

lao động khá lớn, giảm đáng kể sức ép về ruộng đất trong nông thôn mà 

không cần di chuyển lao động. Trong khi đó, sản lượng chăn nuôi đã có thể 

đạt 2 đến 3 lần hiện nay. ý nghĩa của mô hình này so với mô hình trang trại 
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chăn nuôi lớn rõ ràng không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế của hoạt động chăn 

nuôi  mà cả ở khả năng tạo công ăn việc làm, thu hút lao động nông thôn. 

3. Những khó khăn phát triển nhân rộng mô hình HTX chuyên ngành 

3.1.  Khó khăn từ các nhà nghiên cứu, tư vấn giúp đỡ nhân rộng mô hình 

Những nghiên cứu này đòi hỏi các cán bộ nghiên cứu và phát triển 

phải có kiến thức đa ngành, nhưng trong điều kiện hiện nay số cán bộ này 

không nhiều. Mặt khác các nguồn kinh phí nhà nước cho các nghiên cứu – 

phát triển này cũng còn hạn chế so với các chương trình mang tính kỹ thuật 

thuần tuý như giống, công nghệ sinh học... Các chương trình về giống và 

công nghệ sinh học chỉ phát huy tác dụng và có hiệu quả khi chúng ta giúp 

nông dân xây dựng được môi trường về kinh tế và thể chế để áp dụng chúng 

(thông qua xây dựng mô hình liên kết sản xuất của nông dân, ví dụ các nhóm 

chăn nuôi ở trên). Việc mất cân đối trong đầu tư nghiên cứu – phát triển giữa 

kỹ thuật và kinh tế - xã hội trong nông nghiệp như ngành hàng, thị trường, tổ 

chức nông dân... sẽ dẫn đến việc đầu tư cho sản xuất không đúng địa chỉ gây 

ra lãng phí lớn cho nhà nước.  

3.2.  Hạn chế của nông dân 

Trong nền nông nghiệp truyền thống, nông dân hầu như không được 

đào tạo. Mọi thực hành của họ chủ yếu do tích luỹ kinh nghiệm. Khi chuyển 

sang sản xuất có định hướng hàng hoá, chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá, 

liên kết tham gia vào thị trường, nông dân cần được trang bị hàng loạt các 

kiến thức về kỹ thuật, kinh tế, pháp luật, quản lí... Do vậy trong tương lai, nếu 

muốn xây dựng các ngành hàng chất lượng cao cần thiết phải có chiến lược 

đào tạo các cán bộ nông nghiệp, nông dân chuyên nghiệp.  

3.3.  Hạn chế về thị trường nguồn nguyên liệu 

Muốn cải thiện chất lượng lợn, con giống luôn là yếu tố đầu tiên. Hiện 

nay các trang trại nhà nước bán giá lợn ngoại quá đắt mà chất lượng còn 

nhiều vấn đề cần bàn cãi. Theo chúng tôi cần phát triển mạng lưới nhân 

giống tại hộ gia đình, mạng lưới này nằm trong sự điều phối của các trung 

tâm giống của Nhà nước. Theo hướng này chúng ta các nhóm chuyên nuôi 
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lợn nái bố mẹ để cung cấp lợn nái hậu bị cho các nhóm nuôi lợn thịt. Có như 

vậy mới giảm giá bán con giống, tạo điều kiện cho việc nhân rộng mô hình. 

3.4.  Hạn chế của thị trường đầu ra 

Hiện nay việc buôn bán và giết mổ lợn chưa có các qui định chặt chẽ 

về vị trí pháp lí, chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng kinh doanh. Nông 

dân thiếu các đối tác nghiêm túc, thực sự cần chất lượng sản phẩm cao và 

quan tâm đến xây dựng vùng nguyên liệu mang tính lâu dài.  

Các doanh nghiệp nhà nước ít đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu lâu 

dài, họ quan tâm chủ yếu đến mạng lưới thu mua. Họ gần như tách rời khỏi 

mạng lưới buôn bán thịt lợn hiện nay nên vai trò của họ rất ít ảnh hưởng đến 

phát triển ngành hàng thịt lợn trong nước.  

Một số lò mổ tư nhân dù có doanh thu và số lượng lợn giết mổ cao vẫn 

không có vị trí pháp lí rõ ràng và chưa được quản lý. Sự giết mổ lợn tràn lan 

là cho thị trường đầu ra không thể có đối tác thực sự đáng tin cậy của nông 

dân. Cần có các qui định để giảm bớt đầu mối giết mổ bán lẻ, để các tác nhân 

tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình phân phối. 

Có như vậy họ mới tạo ra nhu cầu về sản phẩm có chất lượng với nông dân.  

3.5.  Hạn chế về thể chế 

Trong liên kết nông dân chúng ta chỉ có duy nhất luật HTX phần lớn 

mang tính chất hướng dẫn hơn là có các điều khoản cụ thể để thi hành. Các 

qui định thường xa rời thực tế và mang tính chủ quan. Việc thành lập HTX 

khó khăn và nhiều thủ tục hơn nhiều việc thành lập các công ty tư nhân. Các 

qui định về vốn, cổ phần, địa bàn, đất đai trong hồ sơ xây dựng HTX không 

phù hợp với nông dân, đặc biệt các nông dân trung bình và nghèo thì không 

bao giờ đáp ứng được điều này, trong khi đó họ lại là đối tượng cần HTX để 

tồn tại. Vô hình dung chúng ta đã gạt họ ra khỏi đối tượng hưởng luật. Việc 

HTX không được vay vốn ngân hàng là điều bất bình đẳng, hạn chế sự phát 

triển HTX. Trong hướng dẫn thành lập HTX chỉ có loại hình HTX dịch vụ, 

do vậy đã hạn chế nông dân thành lập các loại hình HTX khác. Thật sự mô 

hình HTX xây dựng ở trên không phải là HTX dịch vụ nhưng vẫn phải mang 

tên dịch vụ do họ không thể đăng kí tên khác theo qui định của luật. 
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Ngoài luật HTX ra cần có thêm những chính sách và những qui định 

có hiệu lực tạo cơ sở cho sự liên kết nông dân và liên kết giữa các chủ thể 

kinh tế với nhau được dễ dàng. HTX chỉ là một hình thức của tổ chức nông 

dân. Cần khuyến khích việc thành lập các hình thức tổ chức khác của nông 

dân như các nhóm/tổ hợp tác ở trên. HTX là một loại hình tổ chức chặt chẽ, 

cần khuyến khích phát triển các tổ nhóm để làm tiền đề xây dựng HTX. 

Trong quá trình xây dựng mô hình, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc 

giúp nông dân có vacxin để tiêm phòng vì Nhà nước cấm buôn bán vacxin, 

bác sỹ thú y tư nhân không có qui định về giấy phép hành nghề, nông dân 

không có qui định cụ thể về thể chế nhóm nông dân, các tác nhân đầu ra 

thiếu các qui định về tiêu chuẩn một lò mổ, một người bán lẻ thịt lợn... 

3.6.  Hạn chế của các địa phương 

Có thể nói nhiều địa phương chưa thực sự có cán bộ am hiểu về HTX 

và các tổ chức nông dân liên kết theo ngành hàng để tham gia thị trường. 

Nhiều địa phương chưa coi trọng và đầu tư lớn về phát triển các tổ chức kinh 

tế tập thể theo liên kết ngành hàng, họ chỉ quan tâm đến chỉ đạo xây dựng 

HTX chuyển dịch. Các HTX chuyển dịch chủ yếu hoạt động trên hai dịch vụ 

điện và nước là hai dịch vụ của cộng đồng hơn là HTX. Do vậy nhiều nơi gọi 

là tổ dịch vụ trực thuộc UBND mà vẫn đảm đương mọi chức năng như HTX. 

Chiến lược xây dựng HTX và các tổ chức nông dân vẫn chưa được coi như 

một nhiệm vụ quan trọng trong nông nghiệp tại địa phương từ huyện tới tỉnh. 

Cần đào tạo các cán bộ cấp huyện hiểu hơn về phương pháp xây dựng HTX, 

trợ giúp phong trào HTX phát triển. 

3.7.  Hạn chế về thông tin  

- Đối với người sản xuất:  Mặc dù chúng ta có hệ thống khuyến 

nông, nhưng nhu cầu thông trợ giúp nông dân vẫn chưa được đáp ứng. Các 

tác nhân của ngành hàng đã chỉ ra nhu cầu rất lớn về các trợ giúp thông tin 

mang tính khuyến cáo về sản xuất lợn đối với hệ thống khuyến nông. Việc tổ 

chức trợ giúp thông tin này nên thông qua một loại tổ chức mang tính hiệp 

hội bao gồm cả các nhà kỹ thuật, người buôn bán tư nhân, nhằm đảm bảo các 

thông tin về kỹ thuật chăn nuôi (thú y, nuôi dưỡng, chọn con giống...) và thị 

trường (định hướng thị trường, đặc trưng của nhu cầu thị trường...) cho nông 
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dân. Loại hình tổ chức này có thể giúp nông dân về đào tạo và tổ chức các 

loại hình nhóm hay HTX sản xuất cũng như bán sản phẩm ra thị trường. 

- Với người buôn bán:  Những người buôn bán tư nhân sẵn sàng đầu 

tư trong chế biến và xuất khẩu thịt lợn nhưng họ gặp nhiều khó khăn trong 

thực hiện dự án đầu tư bởi nhiều nguyên nhân như các thông tin kịp thời về 

thị trường, các thủ tục hành chính, điều kiện tín dụng, luật pháp...Các tác 

nhân yêu cầu thành lập một bộ phận dịch vụ về các lĩnh vực này ở cấp tỉnh và 

thành phố lớn nhằm tạo cơ hội trao đổi xây dựng quan hệ giữa những người 

buôn bán, các doanh nghiệp trong nước, các nhà đầu tư và bạn hàng. 

4. Đề xuất chính sách 

Những ưu điểm và khó khăn của việc phát triển mô hình HTX chuyên 

ngành chăn nuôi lợn trình bày trên đây cho phép chúng tôi đưa ra một số thảo 

luận về chính sách trong giai đoạn tới.  

4.1. Trước hết, HTX chuyên ngành là loại hình thể chế còn khá mới 
đối với Việt nam. Đây thực chất là loại hình HTX của những người sản xuất. 
Để phát triển đa dạng các loại hình thể chế hợp tác nói chung và HTX 
chuyên ngành nói riêng, đòi hỏi các quy chế, chính sách ban hành cần cụ thể. 
Cụ thể trong hướng dân thủ tục đăng kí đối với mỗi tổ chức, thể chế. Cụ thể 
trong quy định về hướng dẫn quản lí tài chính đối với loại hình này. Và đặc 
biệt hơn là các chính sách hỗ trợ như chính sách vốn, chính sách đất đai.... 

4.2. Để phát triển các thể chế hợp tác ở nông thôn và các mô hình 
HTX chuyên ngành, công tác khuyến nông cũng cần phải được cải tổ. Thay 
vì tập chung vào các mô hình kỹ thuật, công tác khuyến nông cần phải đảm 
nhiệm thêm các hoạt động khuyến nông kinh tế xã hội, tư vấn về tổ chức và 
quản lí các tổ chức nông dân, HTX kiểu mới... Để làm được điều này, đội 
ngũ cán bộ khuyến nông cần phải được đào tạo bổ sung. Cần gắn kết các hoạt 
động khuyến nông chính thức với các hệ thống khuyến nông không chính 
thức (ví dụ như các nhà máy thức ăn gia súc, khuyến nông tự nguyện). 

4.3.Ngoài ra, vấn đề tín dụng, vốn và đất đai dành cho chăn nuôi đối 
với HTX vẫn luôn là những khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của HTX 
chuyên ngành. Cần thiết phải có nghiên cứu cụ thể để có những chính sách 
phù hợp với từ điều kiện cụ thể. 
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4.4. Hỗ trợ nông dân chuyên môn hoá thực hiện các hoạt động bảo vệ 
môi trường. Khác với những ô nhiễm về dư lượng các chất hoá học, sự phát 
triển chăn nuôi trong các HTX tạo ra sự ô nhiễm về các chất thải chăn nuôi 
khá trầm trọng, đặc biệt là các hộ chăn nuôi trong ku dân cư. Những giải 
pháp chống ô nhiễm đơn lẻ do các hộ chăn nuôi tuy hạn chế được phần nào 
sự ô nhiễm này nhưng dường như tỏ ra kém hiệu quả bởi không gian chật trội 
và hạn chế về tài chính kỹ thuật của nông hộ. Vì thế các giải pháp quy hoạch, 
các chính sách hỗ trợ nguời chăn nuôi khắc phục vấn đề này cần được quan 
tâm. 

III. Mô hình HTX nông nghiệp Trường Thạnh liên kết với công ty 

xuất khẩu gạo tại Phú tân, An giang. 

1. Giới thiêu chung về Mô hình  

Mô hình liên kết giữa HTX nông nghiệp Trường Thạnh và Công ty 

xuất  nhập khẩu gạo An giang là sáng kiến của các tác nhân ở địa phương 

dưới sự hỗ trợ của chính quyền. Đề tài KC.07.17 đã có điều kiện khảo sát và 

nghiên cứu mô hình này. Đây cũng là một mô hình thể chế góp phần vào sự 

phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn hiện nay. 

Mô hình HTX NN Trường Thạnh được Tỉnh An Giang chỉ đạo xây 

dựng theo tinh thần vận dụng cụ thể phù hợp Nghị quyết TW V với điều kiện 

riêng của Tỉnh An Giang - Một trong những tỉnh có phong trào phát triển 

HTX khá mạnh và đồng bộ. Mô hình được UBND Tỉnh giao cho Công ty 

xuất nhập khẩu An Giang nghiên cứu và thực hiện thí điểm từ 2/2003. 

HTX nông nghiệp (HTX NN) Trường Thạnh thuộc xã Phú Thạnh, 
huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang. Huyện Phú Tân là huyện nằm giữa sông 
Tiền và sông Hậu có diện tích đất tự nhiên là 307 km2 với 15 xã, mật dộ 768 
người/1 km2. Diện tích đất nông nghiệp của Huyện chiếm khoảng 80% diện 
tích đất tự nhiên. Đây cũng là huyện điển hình về phát triển HTX  của An 
Giang25. Với đặc điểm này, Phú Tân là huyện có vùng nguyên liệu dồi dào 
cung cấp cho xuất khẩu. 

                                           
25 Đến thời điểm năm 2003, toàn Huyện có 24 HTX trong tổng số 17 xã. Nhìn chung các HTX đều hoạt 
động tốt với lãi xuất cổ phần cao (khoảng 2,89%/tháng). 
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HTX NN Trường Thạch có vị trí thuận lợi cả đường thuỷ và đường bộ 
trong thu gom và chuyên chở nguyên liệu đến các Nhà máy chế biến lúa gạo 
xuất khẩu:  

- Nằm trên trục Tỉnh lộ 954, sát nhánh của sông Tiền,  

- Tiếp giáp với thị trấn Chợ Vàm - là một trong những trung tâm 
buôn bán, chế biến lúa gạo,  

- Cách Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu của xí nghiệp chế biến 
lương thực 3 (thuộc công ty xuất nhập khẩu An Giang-ANGIMEX) khoảng 6 
km,  

- Cách các Nhà máy chế biến lương thực của tư nhân như Thanh 
Mai, Vinh Phát, Khiêm Thanh khoảng 5 km. 

Ngoài ra, HTX còn có 1 kho ngay sát trụ sở HTX (kho 15 mượn của 
công ty Angimex) và ở đây lực lượng lao động rất dồi dào tạo điều kiện cho 
các hoạt động của HTX.  

2. Đặc điểm của mô hình  

HTX có 24 thành viên bao gồm nhiều thành phần được tổ chức theo sơ 
đồ  (Hình 13) dưới đây: 

Hình 13: Cơ cấu tổ chức HTX NN Trường Thạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên thực tế, nông dân của 4 HTX thành viên không trực tiếp góp cổ 

phần vào Trường Thạnh mà chỉ gián tiếp tham gia qua việc góp cổ phần từ 

quỹ chung của các HTX này. Tổng diện tích đất của 4 HTX khoảng gần 

HTX NN thành viên (4) 

Hội đồng quản trị (3)
Ban kiểm soát (3) 

Kế  toán (1), thủ quỹ Kỹ thuật viên (1) 

Giám đốc điều hành

Hộ cá thể (10) -hàng xáo, nông 
dân, và các thành phần khác 

- 8 thành viên có tư cách 
pháp nhân: 1 DNNN 
(ANGIMEX), 4 HTX, 3 
doanh nghiệp tư nhân (1 
người trong hội đồng quản 
trị, 2 người trong ban kiểm 
soát). 
- Chủ tịch hội đồng quản 
trị là cán bộ của công ty 
Angimex. 

Nguồn: Số liệu điều tra của KC.07.17, 2003 
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2.000 ha, trong đó có 3 HTX cùng thuộc xã Phú Thạnh, 1 HTX thuộc Thị 

trấn Phú Mỹ. 

Công ty xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX) là doanh nghiệp Nhà 

nước kinh doanh nhiều mặt hàng: lương thực thực phẩm, vật tư nông nghiệp, 

đồ mỹ nghệ, động cơ máy móc, điện gia dụng, điện tử, dịch vụ vận tải. Trong 

đó xuất khẩu gạo là hoạt động chính và là một trong những công ty lớn nhất 

An Giang trong lĩnh vực kinh xuất nhập khẩu gạo hiện nay. Công ty có 14 

điểm kho trong đó có 2 điểm ở Tỉnh Cần Thơ và rải trên các khu vực thuộc 

Tỉnh An Giang26, có chức năng chuyên thu mua và chế biến gạo xuất khẩu. 

Hiện nay, khả năng suất khẩu gạo của Công ty khoảng 250.000 đến 300.000 

tấn/năm, chiếm khoảng 70-80% tổng sản lượng xuất khẩu gạo của cả tỉnh27 

3. Nội dung hoạt động của mô hình  

Công ty ANGIMEX đã thông qua HTX NN Trường Thạnh để thực 

hiện các hợp đồng tiêu thụ lúa chất lượng cao mà Công ty đã ký với các HTX 

thành viên của Trường Thạnh. HTX Trường Thạnh có vai trò trung gian giữa 

công ty và các HTX. Đến vụ, các HTX này sẽ có trách nhiệm tổ chức thu 

gom lúa của các xã viên trong HTX (tươi hoặc khô) cung cấp cho Trường 

Thạnh. Bằng các thoả thuận miệng với các thành viên khác (hàng xáo, DN 

xay xát tư nhân), Trường Thạnh tiếp tục gia công lúa sang gạo lức và cung 

cấp cho Công ty ANGIMEX để tiếp tục chế biến cho ra gạo thành phẩm.  

Doanh nghiệp tư nhân xay xát, hàng xáo, các HTX thành viên là 3 tác 

nhân chủ yếu tạo luồng hàng trong quá trình hoạt động của Trường Thạnh. 

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải chỉ có các thành viên trong HTX tham 

gia vào quá trình cung cấp sản phẩm đầu vào mà cả những tác nhân ngoài 

HTX. 

Trong thực tế, các tác nhân (hàng xáo, chủ xay xát, HTX NN Trường 

Thạnh) đều phải thông qua tác nhân cò lúa để mua sản phẩm. Lượng hàng mà 

Trường Thạnh mua thông qua cò lúa là khoảng 15%. Tác nhân hàng xáo cung 

cấp hàng cho Trường Thạnh khoảng 40%, nông dân của  HTX thành viên 

                                           
26 Các điểm kho ở các khu vực: Long Xuyên (2), Chợ Mới(2), Phú Tân(2: Chợ Vàm và Hoà Lạc), Châu Thành(2), Châu 
Phú(1), Châu Đốc(1),Thoại Sơn(2). 
27 Năm 2002, tổng sản lượng gạo xuất khẩu của An Giang đạt  khoảng 320.000 tấn, trong đó của Công ty 
Angimex là 265.000 tấn. 
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15%, còn lại là nông dân khác khoảng 30%; như vậy, trực tiếp mua của nông 

dân khoảng  45%. 

4. Hiệu quả đạt được và những tồn tại của mô hình 

4.1.  ưu điểm của mô hình 

Về cơ cấu tổ chức 

- HTX NN Trường Thạnh có cơ cấu theo mô hình đa dạng các thành 

viên tham gia, là những tác nhân có vai trò khác nhau trong quá trình thương 

mại hoá sản phẩm lúa gạo.  

- Những người đứng đầu HTX là Giám đốc điều hành, điều phối các 

hoạt động thay cho Chủ nhiệm như trước kia. (một số dân địa phương còn 

nhầm với một doanh nghiệp cổ phần). 

- Các HTX thành viên đều có kết quả sản xuất kinh doanh tốt, có khả 

năng tổ chức nông dân trong sản xuất và cung cấp sản phẩm.  

Về thể chế  

Hoạt động của HTX là mô hình kiểu mới giúp nông dân có cách nhìn 

khác về HTX, là một trong những thể chế mới trong hoạt động sản xuất là 

tiêu thụ sản phẩm của nông dân nói riêng và toàn bộ ngành hàng nói chung. 

Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX lấy lợi ích chung của tập 

thể, của các thành viên tham gia làm chính.  

Mang lại hiệu quả nhiều mặt 

- Nông dân: ở quanh khu vực xã Phú Thạnh nếu bán trực tiếp cho 

Trường Thạnh sẽ được hưởng khoản tiền lãi của hàng xáo hoặc cò lúa. Hiện 

tại, với giá lúa khoảng 1.600 -1.700 đồng/kg, nông dân có thể lãi khoảng 

700-800đ/kg. Đặc biệt, với những hộ có diện tích lớn, khoảng 5 ha thì tiền lãi 

có thể tăng thêm từ 1,0 đến 1,5 triệu đồng. 

- Hàng xáo: có thể lựa chọn 2 hình thức tiêu thụ sản phẩm: Bán lúa 

ngay sau khi thu mua hoặc thuê xay xát và bán gạo nguyên liệu cho HTX 

nhằm tránh rủi ro do sự biến động của giá lúa, giá gạo nguyên liệu và tỷ lệ 

gạo nguyên liệu bị hao hụt sau khi xay sát. Mặt khác các hàng xáo sẽ có thể 
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tiêu thụ hàng nhanh hơn nếu thấy có nguồn hàng thuận lợi vì không phải qua 

công đoạn xay xát. Vòng quay của vốn nhiều hơn, từ đó tăng lợi nhuận. 

- HTX thành viên: Khi tham gia vào Trường Thạnh, một số HTX 

thành viên có thêm hoạt động thu gom thóc của nông dân HTX để cung cấp 

cho Trường Thạnh. Không chỉ mang lại thu nhập cho HXT, đây là hoạt động 

khởi đầu cho vai trò kinh doanh chế biến nông sản của các HTX này trong 

tương lai. 

- Khắc phục khó khăn về vốn kinh doanh: Các liên kết càng chặt 

khiến càng giúp cho các tác nhân giảm được những khó khăn về vốn kinh 

doanh do sự tương trợ của các tác nhân trong liên kết. Người sản xuất có thể 

được công ty hỗ trợ vốn, chi phí sản xuất trong khi đó sản phẩm có thể lại 

đựoc người sản xuất bán cho công ty theo phương thức trả chậm. 

Với qui mô hiện tại, HTX NN Trường Thạnh đã có khả năng tạo công 

ăn việc làm cho khoảng 25 lao động phổ thông thông qua các dịch vụ sấy, 

xay xát. Ngoài ra đội ngũ bốc vác cũng được huy động (vài ba chục người).  

Những đóng của mô hình đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

nông nghiệp và nông thôn. 

Như vậy, những đóng góp của mô hình này đối với sự tăng trưởng kinh 

tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn có thể được nhấn 

mạnh ở các điểm chính sau đây: 

-  Tăng thu nhập cho người sản xuất, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm 

ổn định và sự phát triển ổn định của các vùng chuyên canh nông nghiệp. Đối 

với đa số hộ nông dân, khả năng tiếp cận thị trường dễ dàng và sự ổn định 

của thị trường tiêu thụ thường được đánh giá cao hơn so với mức lãi mà họ có 

thể hưởng trên một đơn vị sản phẩm. Nhờ đó người sản xuất có thể yên tâm 

đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.  

-  Tạo ra mới công ăn việc làm cho người lao động: Có thể nói, những 

hoạt động liên kết đã ít nhiều tạo mới công ăn việc làm cho người lao động ở 

nông thôn. Điều này hỗ trợ tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu lao 

động trong các ngành kinh tế. 
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-  Ngoài ra, mô hình liên kết giữa các nhà còn cho phép thúc đẩy sự 

chuyển dịch về cơ cấu công nghệ, chuyên môn hoá trong sản xuất, kinh 

doanh nhờ những khả năng đầu tư cao hơn khi tham gia liên kết.  

4.2.  Những hạn chế của mô hình 

Tổ chức sản xuất 

HTX NN Trường Thạnh là mô hình đa dạng với các thành viên tham 

gia là những tác nhân chính trong ngành hàng lúa gạo ở địa phương tuy nhiên 

vai trò của nông dân ở đây còn mờ nhạt, mặc dù có sự tham gia của một số 

HTX thành viên, phần nào hạn chế hiệu quả của mô hình. Đó là vì: HTX NN 

Trường Thạnh chưa đảm nhiệm được chức năng tổ chức sản xuất vì nông dân 

trực tiếp tham gia HTX rất ít, chỉ có nông dân của các HTX thành viên tham 

gia gián tiếp qua việc góp cổ phần từ quỹ HTX của họ. Vì vậy sản phẩm lúa 

thu mua được mặc dù biết rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng cũng không tránh 

khỏi việc có quá nhiều giống trong một lô sản phẩm. 

Tổ chức thu mua sản phẩm 

Việc mua sản phẩm vẫn thông qua cò lúa chứng tỏ đội ngũ thu gom cho 

HTX chưa đủ mạnh, thông tin về nguồn nguyên liệu còn thiếu. Vai trò của cò lúa 

đã mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình mua bán và cũng là truyền thống của 

nông dân. Sự tồn tại của tác nhân này còn bởi giữa nông dân và những người mua 

bán chưa thiết lập được những quan hệ phụ thuộc chặt chẽ. Nhưng với mô hình 

HTX NN có vai trò tiêu thụ sản phẩm, lợi ích của nông dân sẽ gắn với lợi ích của 

HTX. Tuy nhiên, có lẽ điều này chỉ đúng nếu nông dân trực tiếp góp vốn vào 

HTX ĐÓ. 

Tóm lại, hạn chế lớn nhất của mô hình là chưa tổ chức được một quy 

trình đồng bộ khép kín: cung ứng giống, vật tư nông nghiệp cho sản xuất, thu 

gom dự trữ, chế biến, tiêu thụ, bởi một số tồn tại trên.  

5. Đề xuất chính sách 

Qua mô hình liên kết giữa HTX nông nghiệp Trường Thạnh và Công ty 

xuất  nhập khẩu gạo An giang một lần nữa cho thấy tầm quan trong của các 

mô hình thể chế hiện nay đối với sự phát triển kinh tế nói chung và sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn nói riêng.  
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Có thể nói rằng, sự tăng trưởng về kinh tế không thể thiếu vắng vai trò 

của đầu tư vốn và công nghệ. Tuy nhiên, các yếu tố thể chế cũng đóng vai trò 

quan trọng quyết định sự thành công của các đầu tư và chuyển giao công 

nghệ. Vì thế các giải pháp chính sách nhăm phát triển và áp dụng công nghệ 

cần tính đến các yếu tố và điều kiện thể chế. 

Liên quan trực tiếp đến mô hình nghiên cứu, chúng tôi cho rằng cần 

phải nghiên cứu xây dựng một khung pháp lí cụ thể cho những liên kết dạng 

này, trong đó vai trò của các tác nhân về cơ bản phải được xác định trước dựa 

trên nhu cầu hợp tác của các tác nhân khác nhau. Quyết định 80/CP tháng 6 

năm 2002 của Chính phủ là một trong những có sở pháp lí ban đầu để phát 

triển sự hợp tác của các tác nhân, tuy nhiên ở mỗi địa phương, mỗi ngành 

hàng, mỗi loại sản phẩm yêu cầu cần phải được cụ thể hoá khung pháp lí. 

IV.   Mô hình làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ đồng kỵ   

1.   Mô tả hiện trạng mô hình 

Mô hình làng nghề đồ gỗ Đồng kỵ cũng là một mô hình được đề tài 

KC 07.17 tổ chức khảo sát và nghiên cứu. Những năm gần đây, nhiều làng 

nghề truyền thống đã được khôi phục trở lại và đã đóng góp đáng kể cho sự 

phát triển kinh tế ở nông thôn. Chỉ tính riêng ở ĐBSH, theo kết quả của 

những cuộc điều tra thống kê năm 2002 cho thấy cả đồng bằng có đến 600 

làng nghề, thu hút lực lượng lao động lên đến hàng trăm ngàn người. Sự phát 

triển trở lại của các làng nghề không những đã tạo ra những giá trị kinh tế to 

lớn mà còn tạo nên sắc thái văn hoá của nông thôn Việt nam, giúp cho nông 

thôn đứng trong dưới sức ép về phát triển kinh tế và đô thị hoá hiện nay.  

Vị trí địa lý của mô hình 

Làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ thuộc xã Đồng Quang- huyện Từ 

Sơn - Bắc Ninh. Khu làng nghề được bao bọc bởi các con đường: quốc lộ 1A, 

tỉnh lộ 271 nối dài đến các xã của huyện Đông Anh thành phố Hà Nội. Với vị 

trí như trên xã Đồng Quang có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội 

cũng như phát triển được ngành nghề đồ gỗ mỹ nghệ. 

Xã Đồng Quang có diện tích tự nhiên của xã là 596 ha trong đó diện 

tích canh tác là 376.2 ha. Năm 2002 tổng dân số của xã là 15.378 người. 
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Diện tích tự nhiên bình quân trên đầu người của xã là 380m2. Hiện tại trên 

địa bàng xã có 3296 hộ, trong đó hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp (đồ gỗ 

mỹ nghệ) là 1810 hộ chiếm 55%. 

Sản xuất TTCN đồ gỗ mỹ nghệ ở xã Đồng Quang đã nổi tiếng với cái 

tên Đồng Kỵ. Xã gồm 3 thôn nhưng chỉ có thôn Đồng Kỵ là sản xuất hàng 

TTCN đồ gỗ mỹ nghệ còn lại 2 thôn khác chủ yếu sản xuất nông nghiệp và đi 

buôn bán nhỏ. 

Đối với làng nghề ở thôn Đồng Kỵ thì hình thức tổ chức sản xuất phổ 

biến hiện nay là hộ sản xuất gia đình, làm vệ tinh cho HTX hay doanh nghiệp 

tư nhân. Một số hộ có thế mạnh về kinh tế, họ có vốn, có thị trường họ lập 

lên thành DNTN, Công ty TNHH, HTX, để thâu tóm toàn bộ quá trình sản 

xuất cũng như tiêu thụ hàng ra nước ngoài.  Hiện nay, toàn xã có khoảng 

2167 hộ (cơ sở) và 117 doanh nghiệp làm nghề đồ gỗ mỹ nghệ, trong đó 14 

doanh nghiệp tư nhân và 30 công ty TNHH, 10 xí nghiệp và 65 HTX làm 

nghề đồ gỗ mỹ nghệ. Số lao động có tay nghề luôn dao động khoảng trên 

dưới 500 người. Số dân còn lại trong xã làm rất nhiều nghề khác nhau, chủ 

yếu là các loại dịch vụ, buôn bán, may gia công xuất khẩu. Với số lượng 

khoảng 400 hộ. 

Lịch sử hình thành mô hình 

Làng nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ở Bắc Ninh đã có lịch sử tồn tại 

và phát triển từ lâu đời, qua bao đời đại đã dần dần hình thành nên nghề truyền 

thống . Theo một số tài liệu từ thời nhà Lý cả nước có 64 làng nghề thì riêng 

Bắc Ninh đã có tới 14 làng nghề truyền thống: như: sản xuất Sắt thép, sản xuất 

đồ gỗ mỹ nghệ, sản xuất giấy dó, dệt, nhuộm được phân bố rộng khắp trên địa 

bàn toàn tỉnh và hoạt động ở hầu hết các ngành nghề kinh tế chủ yếu. Qua 

nhiều thăng trầm của đất nước thì các làng nghề này cũng gặp rất nhiều khó 

khăn và không ít nghề thủ công bị mai một do thị trường tiêu thụ thu hẹp và 

mất dần. 

Toàn tỉnh tính đến năm 2002 có 62 làng nghề, trong đó có 53 làng 

nghề sản xuất công nghiệp và TTCN, 4 làng nghề xây dựng, 3 làng nghề hoạt 

động thương mại, 1 làng nghề vận tải và 1 làng nghề sản xuất kinh doanh 

thuỷ sản. 



 360

Mỗi sản phẩm của làng nghề đều gắn với tên làng, tên xã như: đồ gỗ 

mỹ nghệ Đồng kỵ, sơn mài Đình bảng, giấy Phong khê. Khi kinh tế nông 

thôn ngày càng phát triển thì các làng nghề cũng phát triển theo. Từ chỗ sản 

xuất nông nghiệp có kiêm ngành nghề dần dần tách ra thành ngành nghề sản 

xuất riêng biệt và từ chỗ sản xuất mang tính chất thủ công là chính thì dần 

dần được thay thế bằng công cụ máy móc. 

Một số ngành nghề truyền thống về TTCN của Bắc Ninh trong những 

năm qua tăng nhanh về số lượng cũng như giá trị sản xuất, góp phần tăng 

nhanh GTSX công nghiệp ngoài quốc doanh đó là làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ 

ở thôn Đồng Kỵ – xã Đồng Quang. 

Theo điều tra nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, số hộ sản xuất TTCN 

chiếm 55%. Toàn xã có 6400 lao động trong đó lao động làm đồ gỗ mỹ nghệ 

là 4405 người chiếm gần 70%, lao động thuần nông là 1127 người chiếm 17%, 

còn lại là lao động phục vụ trong nghề dịch vụ và nghề khác. Với số lao động 

làm trong nghề đồ gỗ mỹ nghệ chiếm khá nhiều như vậy, ngoài ra chưa kể số 

lao động đến làm thuê tại địa phương. Số lao động đến làm thuê có giấy tạm 

trú tại địa phương là 2150 người, ngoài ra còn có những lao động không 

thường xuyên (lao động phụ), thường là phụ nữ đến đánh giấy ráp, làm nhẵn 

sản phẩm, số lao động này đến từ các xã lân cận xung quanh và còn có cả 

những lao động đến từ Sóc Sơn, Đông Anh, huyện Yên Phong, Bắc Giang, số 

lao động này theo thống kê của cán bộ thống kê xã thì có đến 1000 đến 1500 

người/ngày đến làm tại xã. 

Đặc điểm của mô hình 

Trước những năm 80 đồ gỗ mỹ nghệ chủ yếu ở thôn Đồng Kỵ do một 

số nghệ nhân của làng phát triển theo kiểu giữ nghề (tức là vừa tham gia sản 

xuất đồ gỗ vừa làm nông nghiệp), đến nay ở địa phương đã hình thành nên 

cụm công nghiệp và TTCN, người dân ở đây đã thoát ly ra khỏi nông nghiệp. 

Hiện nay ngành sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ đang có xu hướng mở rộng sang các 

xã trong huyện Từ Sơn là Hương Mạc, Phù Khê và huyện Yên Phong. Ngoài 

đồ gỗ mỹ nghệ ra còn có nghề mộc dân dụng và mộc xây dựng được phân bố 

ở các xã Khúc Xuyên, Vạn An, Đông Thọ huyện Yên Phong và xã Đào Viên, 

TT Phố mới huyện Quế Võ. Những mặt hàng của làng nghề rất phong phú và 
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đa dạng không những nổi tiếng trong nước mà còn được các nước trong khu 

vực ưa chuộng như: Trung Quốc, Đài Loan, Singapo, Thái Lan...  

Bảng 74: Tổng hợp thông tin về làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ xã Đồng Quang 

Chỉ tiêu Đvt 1997 2000 2001 2002 

Tổng số hộ Hộ  3163 3407 3596 

Hộ sản xuất ngành nghề mỹ nghệ Hộ 730 1531 1692 1805 

Số LD làm nghề Người 3450 5565 5912 6109 

Lao động thuê ngoài trung bình Người  6000 6000 6000 

Công ty TNHH   15 18 20 

HTX   52 60 60 

Xí nghiệp   4 5 8 

Số ôtô Chiếc  57 63 70 

Máy móc tham gia sản xuất  Chiếc  3062 3384 3610 

  Nguồn: Thống kê xã Đồng Quan, do đề tài KC 0717 thu thập,  (2003) 

Mô hình HTX đồ gỗ mỹ nghệ là một tổ chức kinh tế tự chủ do nông 

dân và những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung cùng nhau góp vốn, 

góp sức lập ra theo quy định của pháp luật nhằm phát huy lợi thế sức mạnh 

tập thể cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ kinh tế hộ 

gia đình. Hình thức hoạt động của HTX đồ gỗ mỹ nghệ được thực hiên theo 

đúng Luật HTX ban hành. Thành viên của Ban chủ nhiệm HTX gồm có: 1 

chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm, 1 kế toán, 1 thủ quỹ và 1 kiểm sát. 

Hoạt động của mô hình HTX  

Theo nguyên tắc hoạt động hộ gia đình tự nguyện góp vốn, góp sức 
cùng nhau sản xuất kinh doanh, trong điều kiện cùng ngành nghề, cùng sản 
xuất ra loại sản phẩm tại địa bàn đang sinh sống. Với mục tiêu là giảm chi 
phí trong sản xuất, hạn chế chi phí trung gian và tăng thu nhập cho nông hộ. 

HTX đồ gỗ mỹ nghệ hoạt động theo 5 nguyên tắc là: 

- Tự nguyện gia nhập và góp vốn vào HTX. 

- Quản lý dân chủ và bình đẳng. 

- Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi 
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- Việc chia lãi phải đảm bảo kết hợp lợi ích của xã viên và sự phát 
triển của HTX. 

- Hợp tác và phát triển cộng đồng. 

Trong hoạt động của HTX đồ gỗ mỹ nghệ thì Đại hội xã viên có quyền 
quyết định cao nhất. Đại hội xã viên thường kỳ một năm một lần, do ban 
quản trị triệu tập. 

Tuy nhiên cũng có thể có Đại hội bất thường do ban quản trị, ban kiểm 
soát triệu tập để thảo luận và quyết định những vấn đề cần thiết của HTX 
vượt quá giới hạn của ban quản trị, ban kiểm soát. 

Điều này cho thấy, là HTX đóng góp vốn theo cổ phần, được ăn chia 
lãi theo cổ phần đóng góp nhưng các xã viên lại có quyền bình đẳng như 
nhau, người 1 cổ phần cũng như người có nhiều cổ phần và người nhiều cổ 
phần chưa hẳn đã được vào ban  quản trị của HTX, mà Ban quản trị HTX do 
Đại hội xã viên hay Đại hội đại biểu xã viên bầu trực tiếp (chủ nhiệm và 2 
phó chủ nhiệm).  

Nội dung hoạt động của mô hình  

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát ngành nghề đồ gỗ mỹ nghệ tại xã 
Đồng Quang chúng tôi đưa ra sơ đồ ngành hàng. Theo sơ đồ (Hình 14) cho 
thấy mạng lưới sản xuất kinh doanh của các làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ 
nghệ trên địa bàn huyện đã có sự phân công lao động. Những hộ chuyên làm 
gia công một công đoạn của sản phẩm như: chạm, khảm trai, đánh bóng sản 
phẩm,... chỉ mới xuất hiện một vài năm gần đây do các nghệ nhân có tay 
nghề cao về chạm, khảm trai từ làng Chuôn ở Hà tây đến làm thuê tại xã và 
đã truyền nghề cho người dân ở đây. Thường những hộ này có thể làm tại nhà 
hoặc đến làm tại xưởng của những gia đình kinh doanh lớn hoặc là HTX, 
DNTN,... những hộ này thường là hai thế hệ, có từ 2-3 người. Với những hộ 
này họ không phải bỏ vốn, họ làm hưởng công theo công ngày hoặc là ăn 
theo sản phẩm. Thu nhập bình quân của những hộ này từ 700.000 đến 
900.000 đồng/người/tháng. Đây là những hộ thường không gặp rủi ro trong 
quá trình thương mại hoá sản phẩm. Theo điều tra của chúng tôi ở xã Đồng 
Quang có đến 130-150 hộ ở làng Chuôn-Hà Tây đến thuê nhà, thuê đất tại xã 
và mỗi hộ có từ 2-3 người. 
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Với những hộ chuyên làm theo đơn đặt hàng thì tính chất sản xuất hầu 
như phụ thuộc vào những đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, HTX và từ 
những đơn đặt hàng của người tiêu dùng. Thường những hộ này vốn lưu động 
để quay vòng sản xuất rất nhỏ, mà vốn đầu vào để sản xuất lại rất lớn, do giá 
gỗ nguyên liệu cao. Theo điều tra của chúng tôi tại xã Hương Mạc cho thấy, 
hiện tại toàn xã có 20 hộ chuyên làm hàng bán sang Trung Quốc. Số hộ này họ 
có vốn, có cửa hàng đặt tại Trung Quốc và hơn nữa họ có đầu óc kinh doanh 
nên họ thường có những mẫu sản phẩm từ Trung Quốc về đặt hàng cho những 
hộ chuyên sản xuất này. Đối với hàng đi Trung Quốc thì sản phẩm chủ yếu ở 
dạng thô (mộc), chưa phải đánh dầu hay phun sơn mà chỉ trà nhẵn sản phẩm. 
Các sản phẩm xuất sang Trung Quốc chủ yếu là các loại sản phẩm có chất 
lượng như gỗ trắc,.. 

Hình 14: Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Số liệu điều tra của KC.07.17, 2003 

Nghiên cứu ngành nghề ở xã Đồng Quang cho thấy sự phát triển của 

ngành nghề ở đây mang tính chất truyền thống lâu đời, giữa các tác nhân 

trong ngành nghề này chưa có mối quan hệ gắn kết, và chủ yếu là hoạt động 

độc lập. 

Những hộ gia công sản phẩm thô một phần là gia công sẵn để có ai có 

nhu cầu thì mua về và hoàn thiện, hai nữa là họ nhận hợp đồng làm các sản 

phẩm thô cho các DNTN, Xí nghiệp, HTX. Ngoài những hộ làm gia công ra 

thì hầu như các hộ khác đều có quy trình sản xuất từ thô cho đến thành phẩm 
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Qua điều tra nghiên cứu trên địa bàn toàn xã chúng tôi thấy: kiểu tổ 

chức sản xuất được chia làm 4 mô hình sản xuất khác nhau: 

- Sản xuất kiểu hộ gia đình (tự bỏ vốn kinh doanh, tự hạch toán, được 

ăn lỗ chịu,..), số lượng hộ là 1100 hộ chiếm 70%, đây cũng là nhóm hộ đặc 

trưng điển hình cho làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của huyện Từ Sơn. 

- Hộ chuyên môn làm theo đơn đặt hàng. Kiểu hộ này chiếm tỷ lệ nhỏ 

khoảng 10% trong tổng số hộ sản xuất TTCN, vì đây là những hộ có kinh tế 

kém, không có đủ vốn để làm hàng bán sẵn. Nên những hộ này chỉ làm theo 

các đơn đặt hàng của khách tự do hoặc là của những doanh nghiệp lớn trên địa 

bàn xã hoặc xã khác. Theo điều tra nghiên cứu, chúng tôi thấy một số hộ làm 

hàng đi Trung Quốc khi không đủ hàng hoặc là hàng nhiều họ thường đặt hàng 

với những hộ này và thường hàng đi Trung Quốc chủ yếu là hàng thô (hàng 

mộc). 

- Hộ chuyên gia công một công đoạn của sản phẩm. Để có một sản 

phẩm thường có rất nhiều công đoạn như: làm ngang (pha gỗ và làm những 

bộ khung của sản phẩm), chạm, khảm trai, làm nhẵn cuối cùng là hoàn thiện. 

Nhóm hộ này có thể đảm nhận chạm hoặc là khảm trai của sản phẩm. ở trong 

xã số hộ này cũng chiếm rất ít khoảng 7-8%. 

- Hộ làm công ngày: Đó là những hộ chủ yếu đi là thuê cho những 

gia đình có xưởng lớn, thường những hộ này có từ 2 đến 3 người chuyên đi 

làm thuê ăn công ngày. Số hộ này chiếm khoảng 12% trong tổng số hộ sản 

xuất TTCN. 

2.   Hiệu quả đạt được và những tồn tại của mô hình 

Giá trị sản xuất của đồ gỗ mỹ nghệ trong làng nghề 

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp hiện nay trên địa bàn huyện Từ Sơn 
đóng góp nhiều nhất vào nguồn ngân sách của huyện, tỷ trọng ngành công 
nghiệp chiếm cao nhất trong ba ngành chiếm 39%, khu vực nông nghiệp 
chiếm 32% và dịch vụ chiếm 29%28, tương ứng với mức độ nộp thuế đã tăng 
lên theo hàng năm, chỉ tính riêng năm 2002 các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh, làng nghề trên địa bàn huyện đã nộp trên 3.000 triệu đồng cho ngân 

                                           
28 Số liệu phòng thống kê huyện Từ Sơn năm 2002 
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sách. Điển hình là công ty xuất nhập khẩu Đình Bảng 103 triệu đồng, HTX 
mỹ nghệ Hợp Thịnh thuộc xã Đồng Quang 55 triệu đồng 

Hình 15: GTSX của các làng nghề thuộc cụm Đồng kỵ huyện Từ Sơn 
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           Nguồn: Thống kê huyện Từ Sơn, 2003  

Nhìn chung sản xuất kinh doanh của các làng nghề hiện nay vẫn là 

hình thức tự sản xuất và tự tiêu thụ là chính. Các hộ gia đình tự bỏ vốn mua 

gỗ và tự làm những sản phẩm rồi bán lại cho các đại lý ở trên địa bàn xã hoặc 

là các đại lý ở các trung tâm thành phố đến mua. Số lượng mà người tiêu 

dùng đến mua đặt hàng tại các hộ sản xuất thường rất ít. Theo điều tra của 

chúng tôi trên địa bàn xã Đồng Quang cho thấy, nếu một hộ gia đình sản 

xuất một năm được trên 40 sản phẩm (bàn, ghế, gường, tủ,...) thì số lượng đặt 

hàng chỉ vào khoảng 5-7 sản phẩm thôi. Còn lại là các hộ này làm hàng cho 

các đại lý có mặt tiền bán hàng tại xã. Với các hình thức bán hàng và thị 

trường tiêu thụ như hiện nay thì cũng chỉ cho làng nghề tồn tại được, nhưng 

để các làng nghề  này phát triển được trong tương lai và để các làng nghề này 

trở thành một nguồn thu nhập chính của người dân và để phát triển theo 

hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì cần có sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của 

các cấp các ngành. 

Một số khó khăn của ngành nghề 

- Nguồn nguyên liệu: Theo đánh giá của một số hộ làm ngành nghề 

thì trong những năm gần đây nguồn nguyên liệu đã được Nhà nước cho nhập 

khẩu về từ Lào, Malaysia... phần nào cũng đã giải quyết được nhu cầu về 

nguyên liệu. Song quá trình lưu chuyển về gặp rất nhiều khó khăn do các trạm 

Triệu đồng/1994
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kiểm lâm gây khó rễ, nguồn nguyên liệu khi gặp các trạm kiểm lâm có thể bị 

tịch thu có thể bị giam giữ một số ngày để giải quyết... làm cho giá trị đầu vào 

tăng thêm lên. 

- Mặt bằng sản xuất và nguồn vốn: Hiện tại trên địa bàn xã Đồng 

Quang đã quy hoạch cụm công nghiệp, TTCN với 12,6ha tại thôn Đồng Kỵ. 

Khu công nghiệp này giải quyết được 200 hộ tham gia sản xuất, hộ thuê thấp 

nhất là 180m2 và nhiều nhất là 4000m2. Tuy nhiên có mặt bằng mà không có 

vốn thì cũng không đầu tư vào sản xuất được, do vậy cần có vốn ưu đãi để phát 

triển ngành nghề. 

- Hạn chế về thông tin, dự báo, thông tin kinh tế, nhất là thông tin về 

thị trường (thị trường đầu vào, thiết bị sản xuất, thị trường đầu ra trong nước 

và nước ngoài) do đó sản xuất vẫn mang tính tự phát theo khả năng sinh lợi 

của từng sản phẩm. Thiếu thông tin về nhu cầu, chủng loại , mẫu mã và thị 

hiếu của người tiêu dùng, trong khi chưa có một hệ thống chính thống hỗ trợ 

họ tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước. Thị trường trong nước có tiềm 

năng lớn nhưng với 80% dân số sống ở nông thôn có thu nhập thấp, trong khi 

đó giá trị mỗi sản phẩm của làng nghề hầu như rất cao. Thị trường xuất khẩu 

đang trong quá trình tiếp cận, các đơn vị xuất khẩu còn bị bó hẹp trong một 

số doanh nghiệp lớn. Các cơ sở ngành nghề ít có điều kiện tham gia xuất 

khẩu trực tiếp, thường phải qua nhiều khâu trung gian nên không nắm được 

đầy đủ các yêu cầu của khách hàng về mẫu mã cũng như giá cả. 

- Vay vốn ngân hàng khó khăn ở khâu thế chấp tài sản, cán bộ tín 

dụng thường đánh giá tài sản thế chấp thấp hơn nhiều so với giá trị thật. Mặc 

dù thiếu vốn các doanh nghiệp cũng e ngại, dè dặt không muốn mở rộng sản 

xuất và đầu tư chiều sâu. Vì sản phẩm làm ra không bán được ngay, vốn 

đọng lại và lại không vay được vốn nhiều ở ngân hàng, dẫn đến doanh nghiệp 

gặp khó khăn. 

- Về tổ chức và quy mô sản xuất: Hiện nay hầu hết trong các làng 

nghề ở nông thôn hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình cá thể 

chiếm trên 90%. Như vậy không thể phủ nhận vai trò của kinh tế hộ trong 

việc thu hút lao động, tăng thu nhập, sản xuất ra nhiều sản phẩm cung cấp 

cho thị trường tại chỗ và thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên kinh tế hộ chhiếm 
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tỷ lệ lớn như vậy trong làng nghề có nhiều hạn chế về vốn, mặt bằng sản 

xuất, và khả năng tiếp cận thị trường nhất là thị trường xuất khẩu. 

3. Xây dựng nội dung phương pháp tác động để hoàn thiện và nhân rộng mô 

hình 

Qua phân tích nghiên cứu mô hình đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện 

Từ Sơn cho thấy đây sự tồn tại và phát triển của làng nghề đã góp phần rất 

quan trọng trong chiếc lược phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện được việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Ngành nghề đồ gỗ mỹ nghệ trong những năm gần đây phát triển khá tốt, 

đặc biệt là từ khi có Quyết định 132/2000/QĐ-TTg về “Chính sách khuyến 

khích đầu tư phát triển ngành nghề ở nông thôn”. Nguồn nguyên liệu được nhập 

khẩu, các trạm kiểm lâm, hải quan đã tạo thuận lợi cho nguyên liệu được về với 

nhà sản xuất.   

Tuy nhiên để cho làng nghề phát triển trong tương lai và thu hút được 

nhiều lao động, tăng thu nhập cho người dân thì cần có những biện pháp sau: 

- Chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, 

nâng cao tính cạnh tranh để thúc đẩy phát triển ngành nghề nông thôn. Đây 

là biện pháp có hiệu quả lớn để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, 

không cần nhiều vốn đầu tư mà lại giải quyết được nhiều lao động, đồng thời 

có thể tranh thủ nhanh được công nghệ hiện đại, thích hợp của các nước. 

Ngay ở các nước công nghiệp phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng 

chiếm tới 50% giá trị tổng sản lượng. Trong nông thôn, tiềm năng để phát 

triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn cần phải: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thủ công nghiệp ở nông 

thôn tham gia sản xuất các loại ngnàh nghề, hỗ trợ các hộ phát triển và 

chuyển dịch thành các doanh nghiệp t nhân, công ty TNHH hoặc tham gia 

HTX, nhằm tăng khả năng đầu tư, sức cạnh tranh của sản phẩm. 

- Tạo môi trường bình đẳng thực sự giữa các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế trong lĩnh vực: thuê hoặc cấp đất phục vụ sản xuất kinh 

doanh; vay vốn tín dụng và bảo lãnh tín dụng; xuất khẩu trực tiếp, chuyển 

giao công nghệ. Khuyến khích các hình thức hợp tác, phân công sản xuất và 
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hình thành hệ thống sản xuất chuyên môn hoá trong sản xuất cùng một 

ngành hàng của các hộ ngành nghề nông thôn như: hộ chuyên môn lo nguyên 

liệu, hộ chuyên làm ngang, hộ chuyên sản xuất, hộ chuyên bán sản phẩm 

- Khuyến khích thành lập các hiệp hội nghề nghiệp để hỗ trợ nhau 

trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tránh cạnh tranh không lành mạnh. 

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp ở nông thôn  

- Tạo mọi điều kiện cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được 

thuận lợi trong việc thu mua nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. 

- Giúp cho tiểu thủ công nghiệp nông thôn tiếp cận thị trường trong 

nước và thị trường nước ngoài bằng cách ưu tiên về quảng cáo, triển lãm, 

cung cấp các thông tin về thị trường,... cho được quyền đăng kí kinh doanh 

xuất nhập khẩu trực tiếp nếu có nhu cầu, hoặc chính sách những biện pháp 

hạn chế sự lũng đoạn của các đơn vị trung gian xuất nhập khẩu. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình xuất khẩu cho ngành hàng tiểu 

thủ công nghiệp nông thôn mà đặc biệt là hàng thủ công mỹ nghệ. 

Chính sách tài chính và tín dụng 

- Tăng mức ưu tiên và thời gian vay phù hợp với quy mô và chu kỳ 

sản xuất, giản đơn các thủ tục cho vay. 

- Lập quỹ hỗ trợ phát triển ngành nghề trong nông thôn. Đây là công 

cụ chính sách quan trọng để đẩy mạnh phát triển sản xuất. 

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, quy hoạch các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề để các hộ sản xuất TTCN yên tâm 

sản xuất. 

Tóm lại, các mô hình phát triển nông nghiệp và nông thôn trên 

đây cho thấy những ý nghĩa quan trọng của các mô hình này trong việc 

đóng góp vào quá trình chuyển dịch CCKTNN NT hiện nay. Những mô 

hình này về cơ bản là các mô hình kết hợp đồng thời giữa việc đổi mới 

thể chế và chuyển giao công nghệ tiến tiến nhằm thúc đẩy sản xuất và 

tăng trưởng kinh tế ở nông thôn. Đây là các mô hình còn rất mới lạ hoặc 

rất ít thấy đối với điều kiện Việt nam hiện nay.  
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Nếu mô hình HTX chuyên ngành là sự hợp tác của những người sản 
xuất nhằm giúp nhau cùng phát triển kinh tế hộ gia đình, củng cố địa vị của 
các hộ xã viên trong ngành hàng, tạo điều kiện để người sản xuất tham gia 
vào thị trường có hiệu quả; thì hiệp hội chuyên ngành (ví dụ Hiệp hội lúa 
tám Hải hậu, liên kết HTX NN Bình thạnh và công ty XNK lương thực An 
giang) lại là mô hình hợp tác ngành dọc giữa những người sản xuất, thương 
mại và chế biến… đối với mỗi sản phẩm cụ thể. Mối liên kết theo chiều dọc 
này không chỉ cho phép các tác nhân khác nhau trong ngành hàng tăng hiệu 
quả sản xuất mà còn cho phép họ ổn định sản xuất, nâng cao khả năng 
chuyên môn hoá ở các công đoạn khác nhau trong ngành hàng. Ngoài ra ở 
liên kết này các tác nhân có thể hợp tác bảo vệ quyền lợi của mình thông qua 
hệ thống quản lí chất lượng sản phẩm của họ do Nhà nước bảo hộ về mặt 
pháp lí. Có thể nói đây là mô hình cho phép phát triển các thương hiệu sản 
phẩm nông sản có hiệu quả trên thị trường trong và ngoài nước. Mô hình 
làng nghề lại là một hình thức hợp tác của cộng đồng nghề nghiệp nông 
thôn, một mô hình hợp tác hiệu quả và có giá trị trong việc duy trì phát triển 
các nghề nghiệp và sản phẩm truyền thống. Mô hình phát triển làng nghề là 
một giải pháp quan trọng để có thể đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế giữa các ngành nông, công và thương nghiệp dịch vụ. 

Thực tế, quá trình phát triển sản xuất hàng hoá và tham gia vào thị 
trường của đại đa số nông dân gặp nhiều khó khăn do quy mô sản xuất nhỏ, 
công nghệ sản xuất lạc hậu, chất lượng nông sản thấp và không đồng đều, chi 
phí sản xuất lớn. Hậu quả là sức cạnh tranh trên thị trường của hàng hoá 
nông sản thấp, các sản phẩm nông sản không khẳng định đựơc lợi thế trên thị 
trường. Vì thế, sản xuất trở nên trì trệ và chứa đựng nhiều rủi ro. Chính trong 
bối cảnh này, một loạt mô hình phát triển kinh tế hợp tác trong nông thôn mà 
chúng tôi giới thiệu trên đây đã cho phép giải quyết có bản những khó khăn 
này, tuy nhiên cần có những chinh sách và giải pháp để hỗ trợ và thúc đẩy sự 
phát triển của các mô hình này. 

Một vấn đề có tính chất kinh nghiệm nhưng đồng thời cũng là kết quả 
hết sức có ý nghĩa có thể rút ra từ các mô hình này chính là, nhờ sự cải tiến 
và phát triển các thể chế mới trong nông thôn đã tạo điều kiện cho các kỹ 
thuật, công nghệ mới được chuyển giao vào nông thôn có hiệu quả. Các thể 
chế HTX chuyên ngành, hiệp hội, liên kết 4 nhà là những địa chỉ tiếp nhận 
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các công nghệ tiến tiến, nơi cho phép chuyển giao kỹ thuật công nghệ với 
chi phí thấp.  

Nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người dân nông thôn là 
kết quả hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển kinh tế 
nông nghiệp và nông thôn hiện nay của các mô hình này. Nó thúc đẩy sự 
tăng trưởng kinh tế ở khu vực nông thôn, điều kiên tiên quyết để gia tăng tốc 
độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các khu vực và các ngành. Vì thế muốn 
chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cần thiết phải hỗ trợ cho các nông hộ, kể 
các nông hộ nghèo phát triển sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập. 

Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy khi đẩy mạnh quá trình tự do hoá 
nền kinh tế, tư hữu ruộng đất (kể cả cả tư hữu quyền sử dụng), trở ngại lớn 
trong sự phát triển là mâu thuẫn giữa quy hoạch vùng sản xuất lớn chuyên 
canh và chiến lược khác nhau của các nông hộ. Muốn tạo ra vùng sản xuất lớn 
đối với một sản phẩm nông sản trong điều kiện của nền kinh tế nông hộ cần 
hướng sản xuất của các nông hộ khác nhau vào cùng sản phẩm, nâng cao mật 
độ các hộ chuyên canh sản phẩm nông sản hàng hoá này. Để làm được điều 
này, nếu chỉ dựa vào lợi thế so sánh của vùng thì chưa đủ, cần phải tổ chức 
nông dân để sản xuất, tổ chức các ngành hàng nông sản nhằm nâng cao lợi thế 
cạnh cạnh tranh cho sản phẩm này. Đây cũng chính là ý nghĩa của các mô 
hình tổ chức nông dân đang hướng tới. 

Xây dựng mô hình thể chế thị trường khác với việc xây dựng mô hình 
sản xuất đơn thuần là, không chỉ quan tâm tới vấn đề kỹ thuật đơn thuần như 
lau nay  mà còn liên quan tới nhiều khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bởi 
vậy, cần có sự kết hợp của nhiều tác nhân thuộc các lĩnh vực khác nhau trong 
ngành hàng. Mặt khác, việc liên quan tới thể chế thị trường, nhất thiết phải 
tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan có chức năng của địa phương đặc biệt là 
hệ thống tổ chức chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình phát 
triển.  

Để các mô hình có thể phát huy hơn nữa hiệu quả kinh tế xã hội và 
nhân rộng ra đại trà, theo chúng tôi cần phát triển và hoàn thiện khung pháp 
lí liên quan đến kinh tế hợp tác. Có thể nói, hệ thống khung pháp lí hiện nay 
liên quan đến sự phát triển kinh tế hợp tác đã được cải thiện rất nhiều so với 
trước đây. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có một khung pháp lí thực sự thuận 
lợi cho việc phát triển các thể chế hợp tác ở nông thôn. Kinh nghiệm chỉ ra 
rằng cần chú trong khuyến khích sự phát triển đa dạng các loại hình hợp tác 
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ở nông thôn từ hình thức sơ khai như nhóm tổ đổi công đến các loại hình hợp 
tác chính thức ở cấp cao như hiệp hội. Không thể chỉ phát triển hình thức nay 
mà bỏ qua hình thức kia, chỉ quan tâm đến các thể chế chính thức mà bỏ qua 
những thể chế phi chính thức. Mặt khác, cần phân biệt bản chất của kinh tế 
HTX, hiệp hội của người sản xuất với các loại hình kinh tế khác (ví dụ: 
doanh nghiệp cổ phần). Cần phải thấy rõ vai trò hỗ trợ của HTX cho kinh tế 
hộ gia đình kinh doanh có hiệu quả chứ không phải là HTX tự kinh doanh vì 
lợi nhuận như hoạt động của các doanh nghiệp. Vì thế trong nông thôn, ngoài 
việc khuyến khích các hình thức dịch vụ khác nhau hỗ trợ cho người sản xuất 
phát triển cũng cần phải hỗ trợ cho người sản xuất tự tổ chức hợp tác với 
nhau để làm dịch vụ cho chính mình. 

Các chính sách thuế, chinh sách tiến dụng cần phải được cải tiến để hỗ 
trợ cho việc phát triển đa dạng có hiệu quả các loại hình hợp tác kinh tế ở 
nông thôn. Trên thực tế, HTX hay hiệp hội chuyên ngành là những tổ chức 
của ngươì sản xuất, mang đặc tính hợp tác tương trợ nhiều hơn kinh doanh. 
Vì thế nếu đánh thuế HTX chuyên ngành/đánh thuế hai lần đối với hộ gia 
đình và người sản xuất. Ngoài ra, song song với việc cải tiến xây dựng khung 
pháp lí, cần thiết phải tổ chức hệ thống quản lí thực thi ở các cấp, ngành 
nhằm hỗ trợ cho các thể chế mới phát triển. Cần phân biệt rõ chức năng của 
các ban ngành thực thị ở địa phương, xác định rõ vai trò trợ giúp của nhà 
nước và có những chính sách hỗ trợ cụ thể về tín dụng, đất đai, thuế, xúc tiến 
thương mại… cho các thể chế mới hiện nay. Nhà nước cần có các văn bản 
hướng dẫn riêng về xây dựng, quản lí các HTX chuyên ngành trong nông 
nghiệp và nông thôn. 
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kết luận  

1. Về hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt nam 

Dựa trên hệ thống chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiện trạng chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn do đề tài kiến nghị, áp dụng ở 

cấp toàn quốc và các vùng sinh thái và đánh giá hệ thống chính sách của 

nhà nước chúng tôi có 11  kết luận sau:  

- Chuyển dịch cơ cấu ngành trong GDP ở nước ta trong giai đoạn vừa 

qua đạt mức 22% của nông nghiệp, theo một số chuyên gia thì có tốc độ 

chuyển dịch này nhanh hơn Hàn quốc và Đài loan trong cùng giai đoạn  phát 

triển, tuy nhiên chuyển dịch này thiếu bền vững vì chưa thực sự thể hiện rõ sự 

chuyển dịch trong các yếu tố cơ cấu cơ bản như lao động, vốn. Hiện tượng 

này quá trình này là do công nghiệp hoá mới bắt đầu nên có tốc độ tăng 

trưởng khá nhanh, trong khi nội bộ nông nghiệp cơ cấu còn lạc hậu với tỷ 

trọng cây lương thực cao cho nên tăng trưởng chậm, giá trị thấp.  

- Mặc dù có mức tăng trưởng khá, nhưng cơ cấu kinh tế nông thôn 

nước ta không những lạc hậu, chậm chuyển dịch mà còn diễn ra không đồng 

đều giữa các vùng và ở nhiều địa phương. Cơ cấu kinh tế nông thôn còn tới 

68% là nông nghiệp, và cơ cấu thu nhập của hộ nông dân còn tới 79% là 

nông nghiệp. Trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp nặng về trồng trọt, lương 

thực còn chiếm tới 63% về giá trị. Chăn nuôi mới vượt qua mức 20% và chưa 

thể trở thành ngành chính. Cơ sở hạ tầng nông thôn còn yếu kém, thiếu đồng 

bộ chưa đảm bảo phục vụ đắc lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Như vậy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn bị tụt 

hậu so với chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc gia.  

- Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể về chuyển dịch cơ 

cấu giá trị giữa các ngành kinh tế, nhưng quá trình chuyển dịch cơ cấu lao 

động diễn ra chậm chưa tương xứng với sự chuyển dịch của cơ cấu giá trị. 

Lao động chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp kém, chủ yếu chuyển 

sang dịch vụ. Yếu tố ảnh hưởng lớn tới quá trình này là chất lượng lao động 

chưa cao, lao động ít được đào tạo nghề nghiệp. Như vậy yếu tố động lực của 



 373

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn là nâng cao năng xuất lao 

động chưa được khai thác triệt để. 

- Về cơ cấu vốn đầu tư, vai trò của kinh tế nhà nước khá ổn định, đầu 

tư trực tiếp nước ngoài tăng gần gấp đôi, nhưng còn chiếm tỷ trọng nhỏ bé 

(14%) trong các thành phần kinh tế. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước, được 

đánh giá là có tính năng động cao, tuy vậy khu vực này còn gặp nhiều khó 

khăn trong việc mở rộng sản xuất do các thể chế, luật pháp đang được hình 

thành. Vốn đầu tư cho sản xuất nông sản đa dạng chưa tập trung và còn ít, 

chủ yếu do dân, ít thu hút được đầu tư trực tiếp nước ngoài. Yếu tố hạn chế 

về thể chế và chính sách địa phương làm giảm các năng lực nội sinh của vùng 

chính là cản lực của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.  

- Nhìn chung tại các vùng, đa dạng hoá nông sản hàng hoá đóng góp 

thiết thực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và là qúa trình có tác dụng thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Vùng có chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế mạnh thì sản xuất nông nghiệp đa dạng hơn như các vùng ven các 

đô thị.  

- Thị trường xuất khẩu nông sản đóng góp vào tăng trưởng nông 

nghiệp, nhưng chưa đóng góp lớn vào chuyển dịch cơ cấu do chủ yếu xuất 

khẩu nông sản thô nên chưa có tác dụng thúc đẩy công nghiệp chế biến, 

trong khi thị trường trong nước có vai trò ngày càng tăng trong việc thúc đẩy 

đa dạng hoá nông sản, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT. 

- Vùng có tăng trưởng kinh tế cao như vùng Tây Nguyên không phải 

là các vùng chuyển dịch cơ cấu nhanh do chuyên môn hoá cây công nghiệp, 

tuy nhiên tăng trưởng có nguy cơ kém bền vững, đặc biệt là hệ thống sản 

xuất nông hộ. Sự bền vững của hệ thống sản xuất nông hộ là điều kiện cho 

bền vững của cấp vùng. Đối với vùng, cần thúc đẩy chiến lược đa dạng hoá 

hoạt động cấp hộ nông dân, dựa trên sản phẩm chính là cà phê để duy trì lợi 

thế cạnh tranh của vùng. Đối với ngành cà phê, nên lựa chọn chiến lược đa 

dạng hoá nội ngành thông qua đa dạng hoá sản phẩm chế biến, tăng giá trị 

gia tăng, tạo thêm việc làm mới. 

- Vùng xuất khẩu nông sản mạnh nhất với lúa và thuỷ sản như  Đồng 

bằng sông Cửu Long không phải là vùng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh. 
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Trái lại, thâm canh lúa như đồng bằng sông Cửu Long lại có mức tăng trưởng 

thấp nhất do giá lúa giảm thường xuyên, hộ nông dân nhỏ gặp khó khăn nên 

phải bán đất hay di cư tạm thời ra thành phố để tìm thu nhập. Hiện tượng này 

đang làm giảm sức cạnh tranh của lúa gạo ĐBSCL. Cần lựa chọn chiến lược 

đa dạng hoá vùng sang rau quả, thuỷ sản để giảm bớt diện tích lúa. Bên cạnh 

đó cần đa dạng hoá nội ngành sản xuất lúa về giống như nếp, lúa thơm, lúa 

sạch… để nâng cao giá trị sản xuất lúa và tạo lối ra cho các hộ có quy mô 

nhỏ gặp khó khăn trong việc rời khỏi NN. 

- Đa dạng hoá hoạt động kinh tế nông thôn dẫn đến chuyển dịch cơ 

cấu lao động theo xu hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng năng suất 

lao động như Đông Nam Bộ, tuy vậy đào tạo nghề là một điều kiện quan 

trọng để lao động có thể chuyển dịch thuận lợi hơn. 

- Trong giai đoạn 1996 - 2003, có hai hình thức chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nhanh là các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bình Dương, có 

công nghiệp hóa mới phát triển và các đô thị lớn do thúc đẩy của công nghiệp 

hoá và đô thị hoá. 

- Đánh giá về hệ thống chính sách của nhà nước cho thấy: còn có 

quan điểm coi nhẹ nông nghiệp thể hiện trong hệ thống chính sách khi đã đạt 

được an ninh lương thực trong một vài năm qua;  một số cơ chế chính sách và 

hệ thống quản lý của nhà nước còn bảo thủ chậm được điều chỉnh, đổi mới 

cho phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và của cơ chế kinh tế thị 

trường, do đó gây cản trở cho hoạt động của hộ nông dân. Một số chính sách 

còn chung chung, thiếu cụ thể do chưa có nghiên cứu nhu cầu thực tế kỹ 

càng, thiếu chế tài áp dụng do vậy sau khi công bố thường không được các 

tác nhân triển khai.  

- Các luận cứ khoa học của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn và hệ thống chỉ tiêu tổng hợp đánh giá là những công cụ phù hợp 

để giúp các nhà làm chính sách, làm kế hoạch xem xét lại một cách đồng bộ 

các chính sách với mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và 

bền vững đến 2020. 

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại 

9 tỉnh điển hình ở các vùng trong cả nước, nghiên cứu một số ngành hàng 
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và các mô hình thể chế thị trường để khái quát các điều kiện và các nhân 

tố ảnh hưởng chính đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

và nông thôn trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi có 6 kết luận sau: 

- Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn chịu 

ảnh hưởng trước hết là các yếu tố mang tính truyền thống và lợi thế so sánh 

của các địa phương, tạo ra những ngành hàng đặc trưng hay những mô hình 

điển hình trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp đến là sự phát triển của 

môi trường thể chế, thể hiện thông qua các chính sách phát triển, tác động 

của Nhà nước và đặc biệt là thể chế giữa các tác nhân tham gia các ngành 

hàng.  

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn không chỉ dừng 

lại ở quá trình chuyển dịch giữa các ngành, giữa các thành phần mà còn có 

quá trình đa dạng hoá nội ngành, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để có 

khả năng cạnh tranh ở nhiều loại thị trường. Như vậy, xu thế chuyển dịch ở 

các địa phương không nhất thiết cứ phải theo một hướng đa dạng hoá hay 

chuyên môn hoá mà điều quan trọng là đa dạng hoá bên trong ngành hàng 

như một quá trình chuyển dịch về chất của sản phẩm từ đó tác động tới các 

ngành khác trong nền kinh tế và tạo nên quá trình chuyển dịch chung. 

- Lợi ích của tác nhân sản xuất là trung tâm trong quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, bởi đấy là tác nhân đông đảo 

nhất và có vai trò quan trọng trong sự tồn tại của ngành hàng, phụ thuộc vào 

lợi ích của họ được hưởng khi tham gia ngành hàng. Theo sự phát triển của 

các ngành hàng, các tác nhân ngày càng có xu thế hội nhập, chia sẻ lợi ích 

cũng như rủi ro trong quá trình hoạt động nhưng trong điều kiện hiện nay, 

điều này vẫn chưa hoàn toàn thực hiện được. Nông dân vẫn là tác nhân chịu 

thiệt thòi trong phân chia lợi nhuận giữa các tác nhân, nhất là đối với những 

ngành hàng mà tác nhân tiêu thụ có số lượng hạn chế.  

- Sự năng động và phát triển của các tác nhân tư nhân hoạt động chủ 

yếu ở thị trường nội địa là một trong những nhân tố tích cực góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mặc dù thể chế của các ngành 

hàng do tư nhân thiết lập còn nhiều điểm không hợp lý, biến động và ít chặt 
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chẽ nhưng cũng đủ sức thay đổi cả hệ thống sản xuất và tạo ra các thị trường 

tiêu thụ rộng lớn cho sản xuất của địa phương.  

- Vai trò chính sách của Nhà nước, bao gồm Trung ương và địa 

phương thể hiện qua định hướng chiến lượng phát triển đối với từng vùng và 

từng Tỉnh, từ đó hình thành cơ chế tác động cụ thể theo từng bộ phận. Một 

trong những lý do tạo nên sự khác nhau của hiệu quả các Chính sách là các 

vận dụng và cụ thể hóa ở các Tỉnh, đã tạo nên các tác động khác nhau đối với 

quá trình phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT. Tuy vậy, 

một số chính sách nhằm mục tiêu xây dựng phát triển ngành hàng nông sản 

tỏ ra thiếu đồng bộ, không giải quyết được các điều kiện cần thiết cho ngành 

hàng phát triển, chính sách hỗ trợ của Nhà nước hiện nay còn ít quan tâm tới 

phát triển thể chế thị trường và thúc đẩy năng lực của các tác nhân tham gia 

vào quá trình xây dựng thể chế.  

- Thay đổi kỹ thuật, nói đúng hơn là chuyển giao khoa học và công 

nghệ vào khu vực nông nghiệp, nông thôn là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đối 

với chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT. Hiện nay, khoa học kỹ thuật còn chưa 

thực sự gắn bó với sản xuất, chưa tạo ra khâu đột phá về năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Kết quả khảo sát của chúng tôi 

cho thấy, vấn đề không đơn thuần là chuyển giao các kỹ thuật (trồng trọt hay 

chăn nuôi) mà phải kết hợp việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đơn thuần với 

việc đổi mới thể chế, tổ chức sản xuất mới thúc đẩy tăng trưởng, phát triển 

kinh tế và chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Để có dự báo được quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn của Việt Nam đến 2020 và các giai đoạn phát triển của đất nước, 

chúng tôi sử dụng kết hợp hai loại mô hình: mô hình Cơ cấu kinh tế vỹ mô 

và mô hình Đa thị trường động để mô phỏng các phương án chuyển dịch của 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, có 3  kết luận sau:  

- Kết quả mô phỏng của mô hình Cơ cấu kinh tế vỹ mô cho thấy, 

trong điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, việc áp dụng chiến 

lược công nghiệp hóa phân bổ cả ở đô thị lẫn nông thôn (công nghiệp hóa phi 

tập trung) sẽ làm cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động tiến hành nhanh hơn, 

thúc đẩy việc giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
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đồng thời làm tăng năng suất lao động nông nghiệp cũng như tăng thu nhập 

của nông dân nhanh hơn, làm giảm khoảng cách thu nhập giữa đô thị và nông 

thôn.  

- Kết quả mô phỏng của mô hình ta thấy nếu muốn vào năm 2020, 

nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp, việc công nghiệp hoá và chuyển 

dịch cơ cấu ngành không khó, nông nghiệp còn 10% và công nghiệp chiếm 

52%; nhưng khó nhất là chuyển dịch cơ cấu lao động. Việc chuyển dịch cơ 

cấu lao động phụ thuộc vào chiến lược công nghiệp hoá sẽ được lựa chọn.  

- Kết quả mô phỏng của mô hình đa thị trường động trong điều kiện 

tăng trưởng theo tốc độ tăng trưởng của phương án “xu thế” của giai đọan 

1996-2002 của mô hình kinh tế vỹ mô cho thấy, sau khi gia nhập Tổ chức 

thương mại thế giới và thực hiện các cam kết về giảm thuế thương mại nông 

sản, các ngành hàng tiếp tục tăng trưởng với một số đặc điểm sau:  

- Lúa xuất khẩu có thể tăng đến trên 5 triệu tấn vào năm 2010, sau 

đó giảm dần. 

- Cần áp dụng song song các biện pháp giảm thuế nhập khẩu ngô và 

nhập khẩu, phân bón để cho phép sản xuất ngô và chăn nuôi trong nước phát 

triển cân bằng. 

- Xoá bỏ trợ cấp xuất khẩu thịt lợn có ảnh hưởng tốt tới giá tiêu dùng 

thịt trong nước, nhưng ngành chăn nuôi không bị ảnh hưởng nhiều. 

- Xoá bỏ hàng rào thuế nhập khẩu thịt gà có nguy cơ tác động tiêu 

cực mạnh đến sản xuất trong nước về chăn nuôi gà. Trong trường hợp này, 

để bảo vệ sản phẩm trong nước và hạn chế lây lan của các bệnh dịch lớn, 

cần thiết phải áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ 

nhằm hạn chế lượng nhập vào Việt nam. 

- Tỷ trọng của 9 ngành hàng nghiên cứu so với GDP toàn quốc vào 

năm 2020 giảm đi ở tất các phương án mô phỏng. Tuy nhiên, xét về tỷ trọng 

của nhóm ngành hàng so với GDP nông nghiệp thì xu hướng tăng lên. Xu 

hướng này thể hiện sự chuyển đối cơ cấu nông nghiệp từ cây lương thực sang 
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chăn nuôi và thuỷ sản, đóng góp vào tăng trưởng nhanh của cả nhóm 9 

ngành hàng.  

Qua việc tác động thử nghiêm các luận cứ khoa học của chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế NN, NT đến các mô hình thể chế thị trường trong 

phạm vi của đề tài chúng tôi có một số kết luận: 

- Mô hình thể chế thị trường không đơn thuần là những mô hình về 

phát triển sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà là sản xuất có gắn 

với tiêu thụ thông qua những thay đổi thể chế thị trường.  

- Hoạt động của các mô hình có nhiều ý nghĩa trong giai đoạn hiện 

nay, đã góp phần quan trọng trong việc phát triển của ngành hàng sản xuất 

hàng hoá, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn của địa phương.  

- Sự phát triển của mỗi mô hình đều gắn liền với sự phát triển của 

ngành hàng tại địa phương, đều xuất hiện mối liên kết chặt chẽ giữa các tác 

nhân trong ngành hàng (theo cả chiều dọc và chiều ngang). Đây là điều rất 

quan trọng để ngành hàng phát triển bền vững, tạo mối liên kết 4 nhà ổn định 

và có hiệu quả theo quyết định 80 của Thủ tướng chính phủ.  

- Trong điều kiện của Việt nam, lại vừa qua khỏi cơ chế quản lí tập 

trung chưa lâu, yếu tố thể chế trong các mô hình là hết sức quan trọng. Trong 

đó không thể không kể đến các thể chế của xã hội dân sự, các tổ chức hợp tác 

của nông dân ở nhiều cấp độ và sự liên kết của các tác nhân theo chiều dọc 

của ngành hàng. 

Yếu tố kỹ thuật và công nghệ cũng hết sức quan trọng và phải được giải 

quyết song song với yếu tố thể chế. Trong các thể chế tập thể, quy trình sản 

xuất chung là yếu tố quan trọng bảo đảm sự liên kết của tổ chức đó. Ngoài ra, 

các công nghệ, kỹ thuật vừa bảo đảm tính hiện đại vừa phải phù hợp với điều 

kiện về lao động, vốn đầu tư của nông dân. 
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2. Các luận cứ khoa học của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn. 

 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chúng tôi rút ra 12 luận cứ 

khoa học của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và 12 luận cứ của chuyển 

dịch  cơ cấu nông nghiệp cho Việt nam như sau: 

12  luận cứ khoa học của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn: 

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông thôn 

nói riêng là sự thay đổi về tỷ lệ các ngành kinh tế, kết hợp chặt chẽ với sự 

thay đổi thể chế phù hợp. 

2. Công nghiệp hoá, đặc biệt là công nghiệp nông thôn đóng vai trò 

động lực của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thông qua tăng tích luỹ từ 

các ngành công nghiệp và dịch vụ, đồng thời rút việc rút lao động ra khỏi khu 

vực nông nghiệp. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp lớn của các vùng nông 

nghiệp tự cấp là yếu tố làm chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

3. Đô thị hoá và di dân ra thành thị là quá trình diễn ra song song của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhưng cũng đóng vai trò động lực 

thông qua tạo nhu cầu mới, thị trường mới cho kinh tế nông thôn và tạo môi 

trường để rút lao động ra khỏi nông thôn. 

4. Chuyển dịch cơ cấu công nghệ tiến bộ làm tăng năng suất lao động 

nhanh hơn của công nghiệp và dịch vụ so với nông nghiệp là động lực của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

5. Tăng năng suất lao động phải làm tăng thu nhập một cách ổn định 

cho người dân nông thôn. Phải có cơ chế để chuyển thu nhập giữa các khu 

vực thì mới chuyển dịch cơ cấu nhanh. Thị trường là công cụ để chuyển thu 

nhập. Phải có một thị trường hoàn chỉnh phản ảnh được quan hệ giữa cung 

cầu. Thu nhập của nông nghiệp sang công nghiệp phải được dùng để sản xuất 

các vật tư giúp cải tiến kỹ thuật nông nghiệp để giúp nông nghiệp tạo ra thêm 

thu nhập. 

6. Quá trình tích luỹ vốn nhanh hơn do chuyển từ các xí nghiệp gia 

đình sang doanh nghiệp quy mô lớn hơn hay thông qua hợp tác là động lực 

của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 
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7. Mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn là 

rút bớt lao động ra khỏi nông nghiệp để có thể tăng quy mô của nông trại gia 

đình và tăng năng suất lao động nông nghiệp. Bên cạnh yếu tố thị trường phải 

đào tạo nên một thế hệ nông dân mới có khả năng phát triển các ngành nghề 

nông nghiệp và phi nông nghiệp, được nhà nước khuyến khích và hỗ trợ. 

Trình độ của lực lượng lao động xã hội hay vốn con người và phân công lao 

động hợp lý nhằm tăng năng xuất lao động là động lực của chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn. 

8. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải phát triển thị trường nông thôn 

với công nghiệp và dịch vụ hiện đại thúc đẩy được sự phát triển của nông 

nghiệp. Thị trường có hiệu quả cao do thể chế tạo ra bằng cách hạ thấp chi 

phí trao đổi để người tham gia thị trường cạnh tranh nhau bằng giá và chất 

lượng. Chính sự cạnh tranh đã tạo ra sự thay đổi thể chế, thúc đẩy việc đầu tư 

kỹ thuật và kiến thức để có lợi ích cao nhất là động lực của chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn. 

9. Cơ cấu sử dụng đất đai nông thôn hợp lý và có sự điều tiết của thể 

chế nhà nước là động lực của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

10. Đầu tư rộng rãi vào cơ sở hạ tầng cân đối giữa đô thị và nông thôn 

là yếu tố động lực của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

11. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững cần 

gắn liền với sử dụng bền vững các nguồn lợi tự nhiên, gắn liền với phát triển 

nông thôn tổng hợp và cần thúc đẩy được các yếu tố phát triển nội sinh của 

địa phương. 

12. Để có thể phát triển được nông nghiệp hàng hoá ở các vùng nông 

thôn, nhà nước cần phải có các biện pháp hỗ trợ nông dân xây dựng  các tổ 

chức nông dân đơn giản mang tính chất tương trợ để nông dân có thể học tập 

trong thực tế, phát triển lên các hình thức tổ chức cao hơn nữa như hợp tác 

xã. Việc xây dựng tổ chức nông dân là một quá trình lâu dài và phức tạp, 

không thể từ chỗ chưa có gì bước ngay lên các hình thức tổ chức cao như hợp 

tác xã. Đây chính là động lực của phát triển nội sinh và thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế  nông thôn. 
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12 luận cứ khoa học của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp: 

Là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế nông thôn, cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố động lực nêu trên trong quá 

trình chuyển dịch, ngoài ra còn có các yếu tố đặc trưng của chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp:  

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phụ thuộc vào việc chuyển 

dịch cơ cấu của nông thôn và của cả nền kinh tế. Giữa tăng trưởng của khu 

vực nông nghiệp và phi nông nghiệp có một tương quan rất chặt chẽ, phát 

triển trên tỷ lệ hợp lý nông nghiệp-công nghiệp là mô hình bền vững. 

2. Trong quá trình chuyển dịch, vai trò của nông nghiệp đối với nền 

kinh tế phụ thuộc vào các 4 giai đoạn khác nhau: bắt đầu phát triển, nông 

nghiệp đóng góp chủ yếu, lao động nông nghiệp bắt đầu giảm và lao động 

nông nghiệp giảm dưới 20%, trong đó vai trò tích luỹ giảm đi, vai trò cung 

cấp lương thực thực phẩm tăng lên, nông nghiệp ngày càng bị phụ thuộc vào 

khu vực khác. Vì vậy việc nhận thức đúng vai trò của nông nghiệp là hết sức 

quan trọng. 

3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp do Hiệu ứng Engel chi 

phối: khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên thì nhu cầu sản phẩm nông 

nghiệp lúc đầu tăng theo, nhưng đến một lúc nào đó sẽ bị bão hoà và nhu cầu 

không tăng nữa. Khi nhu cầu đã bị bão hoà thì nông nghiệp muốn tiếp tục 

phát triển phải đa dạng hoá sản phẩm. 

4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp do Hiệu ứng Malassis chi 

phối: trong quá trình phát triển, đến một điểm ngoặt nào đấy thì phần lao động 

phục vụ cho việc ăn uống tăng lên không phải trong khu vực nông nghiệp nữa 

mà trong khu vực phi nông nghiệp. Do đấy, giá trị gia tăng của khu vực công 

nghiệp chế biến sẽ tăng lên và vượt giá trị nông nghiệp.  Nhu cầu của sản xuất 

nông nghiệp tăng chậm hơn nhu cầu của sản xuất và chế biến thực phẩm. 

5. Chiến lược xuất khẩu nông sản thô không thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, hướng vào thị trường trong nước bằng 

cách đa dạng hoá sản xuất theo nhu cầu thị trường sẽ thúc đẩy nhanh việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (từ lương thực sang chăn nuôi, rau 
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màu, cây công nghiệp, thuỷ sản) và nông thôn (buôn bán, dịch vụ, nghề phi 

nông nghiệp). 

6. Trong nông nghiệp hiện đại, xu hướng phổ biến là chuyên môn hoá 

của hộ để đạt các mục tiêu kinh tế, đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy vậy chuyên 

môn hoá có nhiều nhược điểm như làm cho sản xuất phụ thuộc nhiều vào đầu 

tư công nghiệp, kém bền vững về môi trường. Đa dạng hoá trái lại cho phép 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đa dạng của hộ, tăng tính bền vững về 

sinh thái. Đa dạng hoá làm giảm rủi ro do sự bấp bênh của thị trường gây ra 

do cơ chế ra quyết định theo tín hiệu của thị trường. Nhờ có đa dạng hoá mà 

nông nghiệp tăng được tính cạnh tranh và tăng giá trị hàng hoá trong những 

giai đọan khó khăn. 

7. Đa dạng hoá có các cấp khác nhau: cấp hộ nông dân, cấp vùng và 

cấp quốc gia. Đa dạng hóa cấp vùng hay quốc gia là xu hướng gia tăng số 

ngành và số sản phẩm sản xuất. Đa dạng hoá kinh tế vùng là kết quả của tập 

hợp nhiều kiểu lựa chọn thích nghi của hộ nông dân, hoặc là đa dạng hoá, 

hoặc là chuyên môn hoá để thích nghi với môi trường kinh tế xã hội. 

8. Đối với một ngành sản xuất nông sản ở các vùng có chuyên mônn 

hoá cao, có một khái niệm mới gọi là đa dạng hoá nội ngành (đa dạng hoá 

các sản phẩm phụ trong ngành thông qua giống, chế biến, đóng gói) đang 

được nhiều nước sử dụng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng do thị trường của 

các ngành hàng nông sản chuyên môn hoá cao. 

9. Các nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đối với chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp là thay đổi kỹ thuật, nhu cầu trong nước và khu vực phi nông 

nghiệp nông thôn. Các hiện tượng có thể thấy của các nhân tố này là thông 

qua cải tiến kỹ thuật và nâng cao sức mua của nông thôn, các xí nghiệp tư 

nhân vừa và nhỏ thúc đẩy sự phát triển thị trường và tăng trưởng nông nghiệp 

đi đôi với việc tăng việc làm. 

10.  Đối với nhà nước, quan trọng nhất trong việc thúc đẩy phát triển và 

chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp không phải chỉ là phân phối một khoản đầu 

tư thích đáng cho việc phát triển của ngành này và thúc đẩy việc cải tiến kỹ 

thuật nông nghiệp, mà phải có những thể chế thích ứng (chính sách ruộng 

đất, nghiên cứu, khuyến nông, tín dụng, tổ chức nông dân, thị trường...) cho 
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phép tạo ra một khối lượng thặng dư nông nghiệp lớn cho số đông nông dân, 

tạo ra được sự kích thích lợi ích của nông dân tới việc phát triển sản xuất 

hàng hoá, thúc đẩy được quá trình tập trung ruộng đất hoặc rút dần được lao 

động ra khỏi nông nghiệp. Đây cũng là những điều kiện cơ bản nhất thúc đẩy 

việc chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế nông thôn. 

11.  Các nước phát triển mạnh nông nghiệp trong quá trình công nghiệp 

hoá, có sự phát triển nhanh và bền vững hơn. Một số chính sách bảo hộ như 

đánh giá cao nội tệ, định giá đầu ra thấp và đầu vào cao hay dùng thuế quan 

để bảo vệ công nghiệp thực chất là “đánh thuế nông nghiệp”. Ngược lại nếu 

đầu tư vào phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo và phân phối công bằng 

về thực chất là tạo đầu ra cho công nghiệp.  

12.  Cần chú ý tới chức năng phi thương mại của nông nghiệp khi 
hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp, tránh coi nhẹ vai trò của nông 
nghiệp khi đã đảm bảo an ninh lương thực vì ngoài chức năng kinh tế nông 
nghiệp còn đảm nhiệm nhiều chức năng khác như an ninh lương thực, sự phát 
triển ổn định của nông thôn, vai trò duy trì văn hoá, cảnh quan và môi trường. 

Trên thực tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn diễn ra đồng thời và có mối quan hệ hữu cơ với nhau, vì 
vậy khi nghiên cứu, người ta thường đặt vấn đề nghiên cứu tổng thể cả hai quá 
trình trên với tên gọi là Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn thể hiện ở việc 

đa dạng hoá sản xuất, phát triển nông nghiệp toàn diện để đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng tăng lên của xã hội và phát triển ngành nghề phi nông 

nghiệp nhằm rút bớt lao động ra khỏi nông nghiệp và nông thôn, tăng 

năng suất lao động nông nghiệp và tăng thu nhập của hộ nông dân.    

3. Một số  vân đề cần ưu tiên để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ tới.  

Từ kết quả nghiên cứu các nội dung của đề tài KC. 07.17 về luận cứ 

khoa học của  chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta, 

chúng tôi có một số kiến nghị sau: 
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1. ứng dụng hệ thống chỉ tiêu tổng hợp đánh giá chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn (nêu trong chương 2) cho toàn quốc, 

các vùng và các tỉnh để theo dõi các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu bên 

cạnh các mục tiêu tăng trưởng. ứng dụng các luận cứ khoa học và các giải 

pháp chính sách  của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

(nêu trong chương 6) trong việc xây dựng và đánh giá chính sách, xây dựng 

kế hoạch thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nhà nước. 

2.  Năm vấn đề ưu tiên đề cập trong hoạch định chính sách cho 

giai đoạn  đến 2020: 

-  Giúp bộ phận đa số các hộ nông dân trung bình chuyển từ tình 

trạng tự cấp sang sản xuất hàng hóa nhằm thoát nghèo. 

-  Đa dạng hóa sản xuất để tạo việc làm và tăng thu nhập của nông dân. 

-  Xây dựng các thể chế thị trường đa dạng, hoàn thiện dần hệ thống 

thể chế thị trường. 

-  Phát triển hoạt động phi nông nghiệp, công nghiệp nông thôn, tạo 

việc làm cho nông dân. 

-  Cần tiến hành đô thị hóa theo chiến lược lôi kéo cả sự phát triển 

nông thôn, liên kết công nghiệp và nông nghiệp. 

3. Tóm tắt một số kiến nghị nhằm đổi mới chính sách tạo điều kiện 

cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của nhà nước. 

- Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu đầu tư theo hướng tăng mạnh đầu tư 

các công trình thuỷ lợi tưới cho cây công nghiệp, cây ăn quả; xây dựng các 

cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại, bao gồm đường xá, hệ thống thông tin liên 

lạc, các chợ, trung tâm bán buôn hàng hoá nông sản, kho tàng, bến cảng, 

phương tiện vận chuyển chuyên dùng, cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác quản 

lý chất lượng.  

- Đề nghị các Ngân hàng Nhà nước tăng vốn trung hạn và dài hạn 

cho các hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân vay vốn sản xuất - kinh doanh ở 

nông thôn; ưu tiên cho vay với các sản phẩm mới chuyển dịch; vay phát triển 

ngành nghề mới...  
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- Thực hiện cho vay vốn tín dụng theo chương trình. Bổ sung các 

chính sách góp phần tăng cường nông nghiệp hợp đồng như chính sách tín 

dụng: cho vay vốn khi sản xuất có đảm bảo hợp đồng, đẩy mạnh nghiên cứu 

áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất  

- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung các chính sách của Trung ương và địa 

phương nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu theo điều kiện và tính 

năng động của từng địa phương. Tập trung vào các chính sách quan trọng 

như: cơ sở hạ tầng, phát triển nông sản chế biến thay cho nông sản thô, chính 

sách đất đai, vốn, tín dụng. Trong đó chính sách tín dụng cần có điều chỉnh 

cho phù hợp về hình thức, số lượng... Nông nghiệp cần có các chính sách 

phát triển phù hợp hơn khi đô thị hoá và công nghiệp hoá diễn ra nhanh. 

- Cần nghiên cứu chiến lược xuất nhập khẩu nông sản một cách toàn 

diện trong hoàn cảnh gia nhập WTO, thông qua các lựa chọn trong việc ưu tiên 

thúc đẩy các ngành hàng, chứ không nên chỉ dựa trên sự dư thừa của sản phẩm 

như hiện nay. Các địa phương cần xác định những ngành hàng chiến lược phù 

hợp nhưng không nên chỉ tập trung vào những ngành hàng mũi nhọn mà cần 

có chiến lược kết hợp với việc phát triển đa dạng hoá các sản phẩm đồng thời 

đa dạng hoá nội ngành ở những ngành mũi nhọn. Các địa phương nhằm có 

những chính sách đầu tư phát triển thích hợp. 

4. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm thông qua quá trình liên kết 

dọc trong thị trường theo ngành hàng khép kín từ sản xuất- chế biến- 

tiêu dùng. 

- Nhà nước và địa phương cần hoàn chỉnh chính sách để tạo lên sự 

gắn kết giữa các tác nhân ngành hàng, xây dựng hệ thống sự điều phối chung để 

ngành hàng phát triển mạnh hơn. 

- Tăng cường phát triển thể chế thị trường nhằm nâng cao trình độ 

phát triển của các ngành hàng. Đẩy mạnh sản xuất với đa tác nhân, đa thành 

phần tham gia thay cho việc sản xuất chỉ có tác nhân sản xuất tự triển khai 

quyết định chiến lược sản xuất. Điều này cho phép hình thành mối liên quan 

chặt chẽ giữa các tác nhân, gắn kết các quyền lợi có khả năng chia sẻ rủi ro 

giữa các bên tham gia. Nông nghiệp hợp đồng là một trong những giải pháp 
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cần phát huy nhưng cần có những quy định chặt chẽ hơn trong thực hiện hợp 

đồng. 

- Để nâng cao tính cạnh tranh của các ngành hàng cần khuyến khích 

thông qua chính sách: đa dạng các thành phần kinh tế tham gia vào xây dựng 

các ngành hàng, đẩy mạnh hình thức liên doanh liên kết với nước ngoài, phát 

huy hơn nữa vai trò của tư nhân trong quá trình thương mại hoá sản phẩm, 

tận dụng mọi nguồn lực có khả năng đóng góp vào phát triển ngành hàng và 

quá trình chuyển dịch. 

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách và thể chế thị trường nhằm đẩy 

mạnh các hình thức liên kết nông dân (tổ, nhóm, HTX, mạng lưới buôn 

bán…) theo ngành hàng. Các hình thức này cần được thừa nhận chính thức 

trong các văn bản luật liên quan đến thương mại và tổ chức nông dân. 

Khuyến nông nhà nước cần tham gia vào hoạt động này với chức năng tư vấn 

cho hộ nông dân. 

- Đánh giá lại và xúc tiến nhân rộng các mô hình thể chế thị trường 

cho phù hợp với các địa phương trên cơ sở có sự hướng dẫn, tổ chức và hỗ trợ 

của các địa phương. Nhà nước nên chú ý tới việc phát triển thể chế thị trường 

và có đầu tư nghiên cứu, tác động và ra các chủ trương thích hợp góp phần 

định hướng cho các địa phương. 

- Cần phải có các thể chế phi trị trường ở địa phương để thúc đẩy sự 

phát triển bền vững của các ngành hàng, hạn chế các tác động tiêu cực của 

các ngành hàng phát triển theo thị trường như hạn chế ô nhiễm môi trường, 

thúc đẩy sự tham gia sản xuất của các hộ nghèo trong các ngành hàng này. 

- Quan tâm tới những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình chuyển dịch 

như phân hóa xã hội, vấn đề tích tụ ruộng đất làm một bộ phận nông dân rơi 

vào tình trạng không có đất canh tác, môi trường bị xâm phạm...Cần có 

những nghiên cứu tiếp tục về những vấn đề này. 

5. Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ làm cơ sở nâng cao 

năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

- Tập trung nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ 

sinh học, để tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, 



 387

nhân nhanh các giống tốt đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Nghiên cứu và đẩy 

mạnh việc chuyển giao công nghệ mới về chế biến và bảo quản nông sản 

cũng như các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp; trang thiết 

bị cơ khí hoá nông nghiệp, điện khí hoá nông thôn. Đồng thơì chú ý bảo tồn 

và phát triển các nguồn lợi di truyền truyền thống theo nhu cầu đa dạng của 

thị trường. 

- Tiếp tục sắp xếp và từng bước đầu tư nâng cấp, hiện đại hoá các cơ 

sở nghiên cứu khoa học, đảm bảo cho công tác nghiên cứu trong nước và 

nhập nội các giống tốt, công nghệ tiên tiến ở nước ngoài để nông nghiệp 

nước ta sớm đạt tới trình độ công nghệ ngang bằng với các nước trong khu 

vực.  

- Có chính sách động viên và thù lao thoả đáng đối với các nhà khoa 

học, các cơ sở nghiên cứu – triển khai, các doanh nghiệp, các nông dân giỏi 

tham gia phát triển và chuyển giao khoa học và công nghệ có hiệu quả vào 

sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh tế nông thôn.  
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Lời cảm ơn 

 

Trong suốt quá trình chuẩn bị đề cương và triển khai thực hiện đề tài, 

chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ rất to lớn và sự hợp tác chặt chẽ 

của nhiều cơ quan, địa phương và cá nhân trong toàn quốc. Ban chủ nhiệm 

đề tài xin chân thành cảm ơn: 

- Bộ Khoa học và Công nghệ/ 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Ban chủ nhiệm chương trình KC07. 

- Lãnh đạo và các phòng ban quản lý, các đơn vị nghiên cứu, Viện Khoa 

học Kỹ thuật nông nghiệp Việt nam. 

- Viện Cơ điện nông nghiệp và sau thu hoạch. 

- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

- Trường Đại học Nông nghiệp I Hà nội 

- Viện nghiên cứu lúa Đồng bằng Sông Cửu long 

- Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Miền nam 

- Viện Kinh tế nông nghiệp 

- Tổng cục Thống kê 

- Lãnh đạo các cấp chính quyền, các ban ngành và bà con nông dân ở 

nhiều địa phương trong toàn quốc. 

 
 

Chủ nhiệm đề tài 
 

TS. Lê Quốc Doanh 
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Phụ lục 1 

Các cụm công nghiệp của châu thổ sông Hồng 
 

1. Cụm làng nghề sắt, thép Châu Khê 

Cụm làng nghề sắt thép Châu Khê huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, chỉ có 301 ha đất 

nông nghiệp nhưng phải nuôi trên 13.100 dân, trong số này gần 50% trong độ tuổi lao 

động. Trong số những cơ sở sản xuất sắt thép hiện có, cụm Châu Khê đã hình thành 144 

doanh nghiệp quy mô vừa. 

Đi lên từ  những làng rèn và cán sắt thủ công với sản lượng hàng năm từ 30 đến 50 

tấn sản phẩm; đến nay, Châu Khê đã có 639 cơ sở sản xuất sắt thép sử dụng trên 5.200 lao 

động địa phương và trên 3.500 lao động từ nơi khác đến, hàng năm đã làm ra trên 220 

nghìn tấn sản phẩm sắt, thép các loại tiêu dùng trong nước và xuất khẩu với doanh thu 

khoảng 350 tỷ VNĐ. 

Hoạt động trong lĩnh vực sắt thép ngoài 4 làng trong xã còn có các làng Dục Tú 

(cung cấp cả nhân lực), Thạc Quả của huyện Đông Anh (Hà nội) cũng sản xuất các sản 

phẩm sắt thép từ nguyên liệu của Châu Khê. Có làng cung cấp than như Trịnh Nguyễn, có 

làng cung cấp phế liệu và làm thuê cho Đa Hội, như Đông Xuân(Sóc Sơn - Hà nội) 

2. Cụm công nghiệp giấy xã Phong Khê  

Cụm công nghiệp giấy xã Phong Khê, huyện Yên Phong là địa phương có mật độ 

dân cư trên 1.540 người/km2 , có nghề giấy truyền thống với, nhưng đã từng bị mai một. 

Từ năm 1996, sau những chủ trương khuyến khích phát triển CNNT nghề giấy được khôi 

phục và phát triển mạnh. Đến nay, toàn xã đã có trên 1.115 hộ, 45 công ty và HTX, 80 

xưởng nhỏ với chừng 4.500 lao động làm việc thường xuyên. Nhờ sử dụng hiệu quả công 

nghệ và thiết bị hiện đại, các cơ sở giấy ở Phong Khê đã sản xuất được nhiều loại giấy cao 

cấp như: Duplex, kraft, giấy in đặc biệt, giấy vệ sinh chất lượng cao.., hàng năm cụm đã 

làm ra trên 40 nghìn tấn giấy các loại trị giá trên 120 tỷ VNĐ. Cụm này bao gồm 5 làng 

của xã Phong Khê: Dương ổ, Đào xá, Chàm khê, Ngô khê (cung cấp lao động và nơi sản 

xuất) và làng Hà giang  thuộc xã Phú lâm. Từ làng nghề đã xuất hiện một số xí nghiệp 

vừa, trang bị hiện đại, sản xuất giấy cao cấp từ bột giấy nhập từ nước ngoài. (Công ty Việt 

nhật, Công ty Đông A ) 

Cụm làng nghề dịch vụ có sự phát triển mạnh trong vận tải và xây dựng. Chỉ riêng 

ở cụm xây dựng, Nội duệ, Tương giang tỉnh Bắc Ninh, 3 công ty xây dựng lớn đã tạo được 

việc làm cho trên 1.000 lao động với doanh thu hàng năm đạt trên 100 tỷ VNĐ. 
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3. Cụm Làng nghề chế biến nông sản huyện Hoài Đức.  

Ba xã Dương Liễu, Cát Quế và Minh Khai, có nghề chế biến tinh bột sắn và từ sắn 

đã làm ra nhiều sản phẩm có giá trị cao. Cụm làng nghề có 6095 hộ dân, gồm trên 15.650 

lao động; trong số này, 78% số hộ và 76% lao động làm ngành nghề ngoài nông nghiệp; 

tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt được trên 211,5 tỷ đồng (gần 80% do ngành nghề công 

nghiệp chế biến tạo ra). Với sự phát triển làng nghề, giá trị sản xuất bình quân chung của 

một lao động trong năm đạt 13,5 triệu VNĐ (tính riêng sản xuất công nghiệp khoảng 14 

triệu VNĐ/người). Sự phát triển mạnh làng nghề tại đây đã góp phần to lớn vào chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế địa phương và đặc biệt là đã nâng cao và cải thiện đời sống dân cư. Đã 

hình thành trung tâm cung ứng nguyên liệu vùng ở Sấu Gía, thu hút khoảng 1.000 lao 

động địa phương và các xã Minh Quang (huyện Ba Vì) và Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ) 

tham gia. 

4. Cụm dệt, hàng tiêu dùng La Phù  

Cụm dệt, hàng tiêu dùng La Phù, huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây, là nơi đất ít người 

đông với trên 1.800 hộ và 8.000 dân. Do đất nông nghiệp không nhiều (bình quân đầu 

người chừng 300m2), từ lâu nhân dân địa phương đã coi trọng việc mở mang phát triển 

ngành nghề phi nông nghiệp. Đến nay, trên 90% số hộ trong xã đã trang bị máy dệt kim 

để sản xuất hàng xuất khẩu. Ngoài lực lượng lao động địa phương, các doanh nghiệp và hộ 

sản xuất kinh doanh trong cụm làng nghề đã ký hợp đồng gia công với hàng ngàn lao 

động ở ngoài vùng tạo ra nguồn hàng xuất khẩu đi nhiều nước với giá trị hàng năm trên 

150 tỷ VNĐ. 

5. Cụm gốm sứ Bát Tràng  

Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội, có hai thôn, nằm ở vùng đất ít 

người đông, với 1500 hộ, trên 1600 dân chỉ có 153 ha ruộng Xã hiện có 90 % lao động 

làm nghề gốm sứ với trên 3000 người trực tiếp sản xuất và làm những dịch vụ trong 12 

công ty cổ phần, 4 hợp tác xã và ở 855 hộ kinh doanh. Cả xã có 1200 lò nung. Doanh thu 

của làng nghề gốm sứ hàng năm đạt trên 100 tỷ VNĐ, chiếm trên 83% tổng giá trị sản 

xuất của địa phương. Nhờ sản xuất ngành nghề và dịch vụ phát triển, giá trị sản xuất nông 

nghiệp đến nay chỉ còn chiếm trên 1,5%. Cụm Bát tràng bao gồm cả một số làng xung 

quanh cũng học cách làm của Bát tràng phát triển nghề gốm sứ như các xã Đa Tốn, Văn 

Dức, Kim Lan, Đông dư, Trâu Quỳ. Toàn vùng có 1750 lò gốm tạo việc làm cho hơn 10 

000 người.  
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Phụ lục 2 

(Chương III phần IV, mục 2) 

Sự phát triển của một số ngành hàng  
trong thời gian qua 

 

Trong thời gian qua, sự phát triển của một số ngành hàng đã và đang gắn liền với 

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương. Để có thể khái quá quá trình này, 

chúng tôi đã tiến hành khảo sát những ngành hàng trọng điểm thực sự có tác động tới quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế để khảo sát và phân tích. 

I. Ngành hàng nông sản phục vụ cho thị trường nội địa 

Thị trường thực phẩm Việt nam đã phát triển nhanh chóng trong mười năm qua là 

động lực cho nhiều ngành hàng nông sản được hình thành và phát triển. Những ngành 

hàng này đã đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ 

ngành nông nghiệp. Một số ví dụ điển hình được lựa chọn nghiên cứu: Ngành hàng ngô đã 

hình thành và phát triển ở các vùng miền núi để cung ứng cho khu vực đồng bằng, thể 

hiện mối quan hệ giữa miền núi và đồng bằng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu, mối 

quan hệ giữa các ngành kinh tế (chăn nuôi và trồng trọt); Sản xuất rau phát triển và cung 

ứng cho các vùng đô thị trong cả nước, ngành hàng rau đã hình thành là cầu nối quan 

trọng giữa nông thôn và thành thị. 

1. Ngành hàng ngô 

Ngành hàng Ngô trong bối cảnh kinh tế chung 

Những kết quả nghiên cứu trong thời gian qua của chúng tôi đã cho thấy sự phát 

triển ngành hàng ngô nói chung và đặc biệt là của tỉnh Sơn la gắn liền với sự phát triển 

chăn nuôi trong cả nước. Mối quan hệ giữa ngành hàng ngô tại Sơn la và ngành hàng chăn 

nuôi lợn và gia cầm ở Đồng bằng Sông Hồng có tính chất tương hỗ. Mối quan hệ này thúc 

đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN và NT của tỉnh Sơn la và vùng Đồng bằng 

sông hồng. 

Mối quan hệ tương hỗ này càng trở nên quan trọng khi mà ngành chăn nuôi càng 

ngày càng phát triển trở thành chăn nuôi hàng hoá và đang có xu thể chuyển dịch cơ cấu 

trồng trọt sang chăn nuôi. Sự nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ trồng trọt sang 

chăn nuôi không thể tách rời các nghiên cứu về các yếu tố thúc đẩy cho quá trình chuyển 

dịch này như thị trường, ngành hàng.  

Tổ chức ngành hàng ngô 

Sự thiếu hụt ngô do nhu cầu tăng cao của thị trường ngô của Việt nam đã được giải 

quyết bằng biện pháp nhập khẩu, hàng năm Việt nam vẫn nhập một khối lượng lớn ngô và 
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các sản phẩm thức ăn chăn nuôi khác như đậu tương, thức ăn bổ sung, bột cá... Trung bình 

hàng năm lượng ngô nhập khẩu của Việt nam chiếm 13 - 15% nhu cầu tiêu dùng sử dụng 

cho chăn nuôi. Thuế nhập khẩu ngô đang giảm, theo bà Phạm thị Tước29, năm 2006 thuế 

trong khối AFTA-ASEAN chỉ còn 0 %, Hiệp định với Mỹ là 10-15 %, với WTO đang chào 

mức thuế tương đương. Do vậy hầu như chúng ta ít bảo hộ với Ngô.  Trong khi giá ngô của 

Việt Nam cao hơn rất nhiều so với giá ngô của thế giới, trong xu thế hội nhập thì đây là một 

yếu tố bất lợi cho sản xuất khi nhà nước không có chính sách hỗ trợ về thuế bảo hộ. Tuy 

nhiên khi hàng rào thuế quan đang dẫn được dỡ bỏ, giá ngô Việt nam đang xích lại gần giá 

thế giới. Ngành hàng ngô được tổ chức chủ yếu theo các kênh sau: 1) ngô tụ tiêu thụ tại chỗ; 

2)Ngô từ Sơn la về ĐBSH, có thể qua các đại lí chưa chế biến hoặc được các công ty thức ăn 

gia súc mua; 3) Ngô từ miền Trung đưa ra ĐBSH; 4) Ngô từ Ddồng nai và các tỉnh miền 

nam, Tây nguyên được vận chuyển về chế biến tại Đồng nai, 5) Ngô nhập khẩu qua các sản 

phẩm chế biến như bột ngô, thức ăn gia súc, hạt từ Mỹ, Trung quốc 

Chuyển dịch cơ cấu trồng trọt do sự phát triển ngành hàng ngô 

Trong 10 năm từ 1990 - 2000 sản xuất ngô trong nước phát triển mạnh do tác động 

của thị trường, tuy nhiên tốc độ phát triển về sản lượng ngô cả nước có xu hướng giảm dần 

do các diện tích ngô có khả năng cạnh tranh đã được phủ kín. Các vùng đồng bằng, ngô 

khó cạnh tranh được các cây trồng khác, sản lượng ngô giảm đi trong những năm gần đây. 

Sơn la là tỉnh có tốc độ phát triển ngô nhanh nhất cả nước trong thời gian qua. 

Sản xuất ngô của tỉnh Sơn la đã có những thay đổi tích cực, chuyển từ mục đích làm 

lương thực sang hàng hoá và cây ngô đang thay thế dần các cây trồng sản xuất truyền thống 

như: sắn, lúa nương, đậu tương...trong hệ thống sản xuất của nông hộ. Quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế trồng trọt đã diễn ra mạnh mẽ, diện tích ngô/diện tích cây lương thực đã tăng 

từ 30 %30 năm 1995 lên 53 % năm 2002.  

Rủi ro từ phát triển ngành hàng ngô và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

- Ngành hàng ngô đang đứng trước một số thách thức mà nếu chúng ta không 

giải quyết tốt thì sản xuất ngô sẽ đi xuống và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ bị 

rủi do. 

- Mở cửa thị trường: Thuế ngô đang giảm, sản xuất ngô trong nước đang và sẽ 

ngày càng phải chịu sức ép của ngô nhập khẩu từ Mỹ và các nước khác. Sự phân tán trong 

sản xuất ngô, khó khăn trong vận chuyển, chi phí thu gom phân loại cao, sơ chế đang là 

những khó khăn để nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng ngô. 

- Rủi ro sinh thái: sản xuất ngô trên đất dốc đang là nguy cơ cao làm xói mòn 

các diện tích trồng khô. Nếu không có biện pháp khắc phục, nhiều diện tích ngô tại Sơn la 

                                           
29 Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Bộ NN và PTNT 
30 Tính trung bình các huyện trong tỉnh 
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sẽ không thể trồng ngô và các cây trồng khác được nữa. Qua điều tra của chúng tôi, sau 

vài năm khai thác thì tầng canh tác của đất bị giảm nghiêm trọng, đầu tư phân hoá hoạc 

tăng, độ tơi xốp, chất dinh dưỡng giảm dần. UBND Tỉnh Sơn la đã có một số biện pháp 

khắc phục, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. 

2. Ngành hàng rau tại Vùng Đồng bằng sông Hồng  

Ngành hàng rau và kinh tế nông nghiệp nông thôn trong vùng 

Theo một điều tra trong năm 2001 của Danida31 thì khoảng 1/2 nông hộ bắt đầu 

trồng rau từ năm 1990 và có tới 2/3 bắt đầu từ năm 1986. Quá trình đa dạng hoá nông 

nghiệp tại Vùng ĐBSH được đặc trưng chủ yếu bằng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ trồng 

lúa sang trồng cây ăn quả, rau màu và chăn nuôi. Trong trồng trọt, quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế từ trồng lúa sang rau được thể hiện rất rõ tại các vùng điển hình như Gia lộc-Hải 

dương và ven thành phố Hà nội. Mặc dù có sự tăng trưởng khá cao nhưng do mặt bằng ban 

đầu thấp nên diện tích rau đậu chỉ chiếm 6.7% diện tích cây hàng năm và 5.6% diện tích 

trồng trọt cả nước. 

Đồng Bằng Sông Hồng là vùng sản xuất rau lớn, chiếm khoảng 29% sản lượng rau 

toàn quốc. Những điều kiện tự nhiên tại đây là một thuận lợi cho trồng rau mà không vùng 

nào cả nước có thể có được. Do vậy phát triển ngành hàng rau tại ĐBSH là một hướng đi 

có thể để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành trồng trọt và làm cơ 

sở cho chế biến nông sản để thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến. 

Tổ chức ngành hàng 

Tiêu thụ rau và quả có sự phân hoá rất lớn giữa thành thị và nông thôn, giữa các 

nhóm có thu nhập khác nhau, giữa miền núi và miền xuôi. Theo số liệu điều tra năm 1998 

có tới 43% rau mà các hộ gia đình Việt Nam tiêu thụ là do nhà tự trồng. Trong số các hộ 

“thành thị” cũng có tới 8% rau do nhà tự trồng32. ở nông thôn, đặc biệt là ở miền Bắc, thì 

tiêu thụ rau nhà tự trồng đóng một vai trò quan trọng hơn rất nhiều, chiếm 72% lượng rau 

tiêu thụ, ở nông thôn miền Đông Nam bộ, các hộ chỉ dùng 27% số rau mà họ tự trồng 

được.  

Sản xuất rau trong vùng ĐBSH bắt đầu có xu thế tập trung và chuyên môn hoá 

theo vùng và theo từng loại cây. Một số vùng sản xuất chuyên một số loại rau để cung ứng 

cho đô thị cũng được hình thành, có thể nói trong vùng đã xuất hiện các vùng tập trung 

như các trung tâm sản xuất rau ngày càng chuyên môn hoá và chuyên nghiệp hoá hơn. Tại 

các vùng này, rau đã chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu thu nhập của nông dân. Ngoài ra các 

kênh thị trường mới bổ sung rau từ Đà lạt, Trung quốc, Mộc châu cũng đã hình thành 

cung ứng cho các đô thị ĐBSH. Ngành hàng rau được tổ chức chủ yếu theo hai một số 

                                           
31 Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI), Bộ NN và PTNT trong khuôn khổ dự án DANIDA 
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kênh chính: 1) kênh ngành hàng ngắn, nông dân có thể bán trực tiếp rau của họ ra thị 

trường, hoặc người bán buôn nhỏ. Các kênh này thường là từ rau các vùng ven đô thị được 

bán vào các thành phố. 2) Các kênh thị trường dài trong nước: rau từ các vùng chuyên 

canh rau được vận chuyển tới các đô thị như rau từ Đà lạt đi TP Hồ chí Minh, Hà nội, Rau 

từ Miền bắc vào Miền nam, Rau mộc châu đi ĐBSH… 3) Các kênh nhập khẩu: rau từ 

Trung quốc nhập về các thành phố 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế do sự phát triển ngành hàng rau 

- Quá trình đô thị hoá mạnh trong vùng đã tác động mạnh đến cơ cấu kinh tế các 

hộ nông dân vùng ven đô thị. Hiện nay nhiều hộ nông dân ven đô mất đất trồng trọt đã 

chuyển hướng sang trồng rau chuyên canh cung ứng cho đô thị. Hà nội đã hình thành các 

vùng rau tại Gia lâm, Đông Anh, Thanh trì, Mê linh cung ứng rau cho mình. Tại các thành 

phố nhỏ như Hải Dương và Vĩnh Yên cũng đã hình thành vành đai rau cung ứng thường 

xuyên cho các đô thị này. Hải Phòng cũng đã hình thành các vùng rau ven đô. Tại các 

vùng rau này, thu nhập của hộ nông dân nông nghiệp từ rau chiếm từ 50 đến 100 % tổng 

thu nhập gia đình. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế này diễn ra từ những năm 1990 

quanh các thành phố lớn, từ những năm 1995-1997 ở các thành phố nhỏ.  

- Ngoài ra, sự phát triển của các đô thị lớn đã thúc đẩy sự hình thành các kênh 

thị trường và vùng sản xuất lớn như Gia Lộc tại Hải Dương, năm 1990 chỉ có 03/24 xã của 

Gia Lộc trồng chuyên rau, hiện nay có 20/24 xã. Cơ cấu diện tích rau đã tăng từ 08% năm 

1991 lên 32 % năm 2004. Giá trị kinh tế rau trong ngành nông nghiệp tăng từ 15 % (1990) 

lên gần 50 % (2004). Tại các xã trồng rau, năm 1990, rau chiếm khoảng 20 % cơ cấu kinh 

tế nông hộ, năm 2004 đã tăng lên 45 %. Rau vùng này cung ứng cho nhiều nơi ở miền bắc 

và cả miền nam. Sự hình thành các kênh thị trường lớn và các giống lúa ngắn ngày, đã 

thúc đẩy chuyển dịch hệ thống trồng trọt chủ yếu là lúa sang hệ thống trồng trọt chủ yếu 

là rau hay 100 % là rau33.  

- Quá trình phát triển ngành hàng rau cũng đã tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế giữa các kênh phân phối đầu vào và đầu ra của thị trường. Số lượng và giá trị của các 

kênh phân phối đầu vào và đầu ra của ngành hàng rau đã tăng lên nhanh chóng trong mười 

năm qua đã tạo ra một cơ cấu kinh tế dịch vụ mới. Mặt khác, sự hình thành các kênh thị 

trường dài cũng đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành theo chiều dọc của ngành hàng, 

trước kia nông dân thường bán trực tiếp sản phẩm rau cho người tiêu dùng và họ hưởng 

toàn bộ lợi nhuận. Ngày nay, sự chu chuyển rau theo các kênh phân phối dài đòi hỏi qua 

nhiều công đoạn giao dịch hơn, và do vậy cơ cấu chi phí và lợi nhuận của ngành hàng thay 

đổi.  

                                                                                                                              
32 Xin nhắc lại là các hộ “thành thị” bao gồm cả ở Hà Nội, TPHCM, các thành phố và thị xã khác. Sản xuất rau quả ở 
thành thị có thể ở các vườn trong thành phố hoặc tại các khu đất ở ngoại ô mà các hộ có quyền sử dụng. 
33 Chuyển từ 2 lúa + 01 ngô, rau sang 02 lúa ngắn ngày + 01-02 rau hoặc 01 lúa + 02-03 rau. 
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- Mười năm qua, công nghệ sản xuất rau đã có những bước tiễn vượt bậc, có thể 

nói ở Việt nam chúng ta đã có đầy đủ các công nghệ sản xuất rau trên thế giới, nhưng sự 

phát triển sử dụng các công nghệ này còn rất hạn chế. Duy nhất về giống rau đã có sự ứng 

dụng rộng rãi và thành công các giống rau mới, cơ cấu chủng loại rau hiện nay so với mười 

năm trước đã tăng vài chục lần.  

Rủi ro từ phát triển ngành hàng rau và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

- Rủi ro về sinh thái: Sự tập trung chuyên môn hoá trong sản xuất rau đã tạo ra nguy 

cơ sinh thái về suy thoái đất, môi trường tương đối đáng lo ngại. Theo khảo sát của chúng tôi 

tại Gia lộc-Hải dương, sự suy thoái này đã đến mức báo động. Nếu chúng ta không giải quyết 

tốt vấn đề này thì chất lượng, năng suất rau sẽ ngày càng suy giảm, thuốc bảo vệ thực vật sẽ sử 

dụng ngày càng nhiều hơn. 

- Lo ngại từ người tiêu dùng: Đầu ra của ngành hàng rau phụ thuộc vào thị trường, 

nhưng hiện nay sự lo ngại về chất lượng rau đã làm cho người tiêu dùng không dám tăng 

lượng rau tiêu thụ, thị trường rau không được mở rộng. Nhiều loại rau cao cấp có thể sẽ bị 

rau nước ngoài nhập khẩu tràn vào trong thời gian tới. 

- Thị trường rau không ổn định: Chế biến rau, bảo quản rau vấn chưa thực sự có 

mặt trong ngành hàng, do vậy khả năng điều hoà cung cầu kém làm cho giá cả của rau 

biến động khó kiểm soát, tạo ra rủi ro thường xuyên trong sản xuất. Các kênh thị trường 

rau bị chia cắt và ngắn, do vậy trong cả nước chúng ta có nhiều thị trường rau khác nhau 

tương đối độc lập. Sự liên thông giữa các kênh phân phối rất kém và nhiều lúc không có 

tạo ra những thị trường lớn, các thị trường nhỏ có sự biến động thường xuyên thất thường. 

- Bão hoà thị trường: do chất lượng rau kém, chi phí cao, không có chế biến, tổ 

chức sản xuất không tốt làm cho chúng ta không thể xuất khẩu được. Sự chia cắt thị 

trường rau cũng tạo ra cung cầu không được điều phối giữa các vùng, do vậy hiện tượng 

bão hoà thị trường thường xuyên sảy ra. 

- Khó khăn trong lưu thông: rau là sản phẩm tươi sống, dễ hỏng, khó bảo quan do 

vậy lưu thông có nhiều rủi ro. Những qui định trông lưu thông, nhũng nhiễu của quản lí thị 

trường và công an cũng đã tăng chi phí và rủi ro của các chủ buôn rau. Từ khi có qui định về 

bắn tốc độ xe lưu thông, rau chuyển đi miền nam từ Hải dương gần như dừng hoạt động do 

chi phí và rủi ro quá cao. 

3. Ngành hàng thịt lợn tại vùng Đồng bằng sông Hồng 

Tình hình phát triển chăn nuôi lợn trong những năm qua 

Năm 2002 tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp của cả nước 

là 20,5%, nhưng tại ĐBSH tỷ lệ này cao hơn rất nhiều như Hà Tây (39%), Hưng yên (35%), 

Thái Bình (34%), một số huyện có tỷ trọng rất cao như Đan Phượng, Hoài Đức (Hà Tây) 
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hay Nam Sách (Hải Dương) lên đến gần với 50%34. Theo điều tra của IFPRI 1999, qui mô 

đàn lợn trung bình/hộ gia đình năm 2000 ở ĐBSH là 39,19 con. Theo Vũ trọng Bình 200235, 

và năm 1998 trên 500 hộ gia đình tại Hải dương cho thấy sự đa dạng của qui mô chăn nuôi 

lợn của nông hộ: khoảng 23 % nuôi từ 1 đến 06 con/năm, 17 % nuôi từ 6-15 con/năm, 21 % 

nuôi từ 10 đến 20 con/năm, 36 % nuôi từ 20 đến 60 con/năm và 03 % số hộ nuôi trên 60 

lợn/năm. Chăn nuôi lợn công nghiệp mới bắt đầu phát triển mạnh tại ĐBSH trong năm năm 

trở lại đây, nhưng chỉ tập trung tại một số trang trại lớn. Lợn ngoại vẫn chưa được nuôi trong 

các hộ gia đình sản xuất qui mô nhỏ và trung bình. 

Tổ chức ngành hàng 

- Ngành hàng thịt lợn ĐBSH được tổ chức theo các kênh tiêu thụ như sau: 

+ Các kênh thị trường địa phương: Theo Vũ Trọng Bình 2002, có đến 45 % thịt 

lợn được tiêu thụ trong thị trường cấp huyện. Kênh thị trường này ngắn, chủ yếu người 

giết mổ mua lợn của nông dân về bán lẻ tại chợ địa phương. 

+  Các kênh thị trường trung bình: lợn được bán đi các thành phố nhỏ, thị xã theo 

các kênh liên huyện. 

+  Kênh thị trường lớn đi Hà nội, Hải phòng và Quảng ninh: đây là ba kênh hàng 

nội địa lớn nhất trong vùng, kênh Hải phòng và Hà nội đòi hỏi chất lượng lợn cao nhất. 

+  Kênh thị trường xuất khẩu và đi Miền nam: đây là kênh thị trường không ổn 

định, thất thường, đòi hỏi chất lượng lợn cao. Lợn xuất khẩu thường được giết mổ tại các 

lò mổ lớn của nhà nước. 

- Phần lớn các tác nhân ngành hàng thịt lợn chỉ là các tư thương hoạt động theo 

các mạng lưới thu gom và phân phối. Một số công ty nhà nước có lò mổ hiện đại thì chỉ có 

vai trò đối với hàng xuất khẩu, chưa thực sự tham gia vào thị trường nội địa. Ngành hàng 

thịt lợn không có các kênh khép kín từ sản xuất đến bán lẻ, ngay cả các kênh thị trường 

bán thịt vào các siêu thị cũng chưa có các kênh loại này. Có thể nói ngành hàng thịt lợn tại 

các đô thị lớn được tổ chức theo mạng lưới mà các lò mổ đóng vai trò trung tâm điều phối 

giữa người thu gom và người bán lẻ. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế do sự phát triển ngành hàng thịt lợn 

- Trong hơn mười năm qua, mặc dù ngành chăn nuôi đã phát triển nhanh về giá 

trị tuyệt đối, nhưng cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp tăng không đáng kể. Chăn 

nuôi lợn vùng ĐBSH đã bắt đầu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn của một số địa phương như Hoài đức, Đan phượng ở Hà tây; Nam sách ở Hải 

                                           
34 Số liệu Cục khuyến nông khuyến lâm 2003. 
35 Luận án Tiến sĩ, Học viện nông nghiệp Paris-Gignon 2002. 
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dương… Nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự chuyển dịch mạnh từ trồng trọt sang chăn 

nuôi trên địa bàn toàn vùng. 

- Một số hộ nông dân bắt đầu có xu thế chuyên môn hoá chăn nuôi lợn, những 

hộ này cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch và chăn nuôi lợn chiếm khoảng 50-80 % có cấu 

kinh tế nông hộ. Vùng ĐBSH, qua khảo sát tại một số nơi, tỷ lệ những hộ này có thể 

chiếm từ 10-50 %. Ngoài ra, nhìn chung chăn nuôi vẫn chỉ chiếm khoảng 30-40 % trong 

các hộ nông dân không chuyên môn hoá trồng trọt. Với các hộ chuyên môn hoá trồng trọt, 

chăn nuôi chỉ chiểm tỷ lệ khiêm tốn từ 10-20 % cơ cấu kinh tế nông hộ. 

- Cơ cấu kinh tế nội ngành chăn nuôi ít biến đổi trong mười năm qua. Sản phẩm 

ngành chăn nuôi không có sự thay đổi đột biến, vẫnchủ yếu là thịt tươi sống, lợn vẫn được 

giết mổ thủ công, giống lợn cũng chưa thực sự có biến chuyển nhiều, quan hệ giữa các tác 

nhân ngành hàng ít có sự thay đổi. Chính những điều này làm cho ngành chăn nuôi lợn 

không tham gia vào thị trường xuất khẩu được như ngành thuỷ sản. Ngành hàng thịt lợn 

chưa thực sự mang dáng dấp chuyên nghiệp, các tác nhân ngành hàng chưa thực sự đầu tư. 

Nhà nước chưa quan tâm nhiều thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành ngành hàng như 

các ngành hàng xuất khẩu. 

Rủi ro từ phát triển ngành hàng thịt lợn  

- Rủi ro về môi trường: Chăn nuôi lợn tập trung qui mô lớn, xen kẽ với các khu 

dân cư đang làm cho chất lượng nước, không khí ngày càng xấu đi36. Nguy cơ lan tràn 

dịch bệnh rất cao tại nhiều vùng chăn nuôi tập trung. 

- Rủi ro từ hội nhập quốc tế: Nhu cầu người tiêu dùng đã phân tầng, một bộ phân 

vượt xa khả năng đáp ứng của ngành hàng thịt lợn. Các doanh nghiệp nhà nước vừa trì trệ và 

không hiệu quả, doanh nghiệp tư nhân không được hỗ trợ phát triển để đầu tư vào ngành 

hàng thịt lợn nhằm cùng nông dân chiếm lĩnh thị trường. Nguy cơ mất thị trường do thịt 

nhập khẩu đang ở tương lai gần. 

- Rủi ro từ thị trường: Các kênh phân phối ngành hàng thịt lợn vẫn còn bị chia 

cắt giữa Miền nam và Miền bắc, ngay trong từng vùng các kênh thị trường vẫn cũng 

không có sự điều phối chung. Do vậy sự điều phối trong ngành hàng và liên thông giữa 

các kênh phân phối lớn ít sảy ra và nếu có cũng không mang tính bền vững. Do vậy sự mất 

cân đối cung cầu thường diễn ra và mang tính chất cục bộ, giá biến động thường xuyên. 

Giá thức ăn gia súc cũng biến động thất thường do sự khống chế của các công ty thức ăn 

gia súc lớn cũng làm cho tăng chi phí đầu vào. Chất lượng thức ăn gia súc và thuốc thú y, 

tư cách pháp nhân các công ty, đại lí ít được kiểm soát cũng làm cho rủi ro về chất lượng 

đầu vào tăng. 

                                           
36 Nghiên cứu của Viện KHKTNN Việt nam tại Nam sách-Hải dương, dự án FAO. 
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- Rủi ro từ chính sách: Hiện nay các tỉnh đầu tư chăn nuôi chủ yếu cho các mô 

hình trang trại, nông dân qui mô nhỏ và trung bình bị gạt ra khỏi các chính sách phát triển 

chăn nuôi lợn. Tư nhân tham gia giết mổ, phân phối không được quan tâm giúp đỡ và đầu 

tư, các dự án và chính sách không đồng bộ đã làm cho rủi ro ngày càng tăng về các khoản 

đầu tư phát triển của nhà nước cho ngành hàng. 

4. Ngành hàng mía đường tại Quảng Ngãi 

Tình hình phát triển ngành hàng mía đường trong những năm qua 

Từ năm 1995 đến 1999 diện tích mía luôn có xu hướng tăng từ 10,7 nghìn ha lên 

12,2 nghìn ha, với sản lượng 450.000- 550.000 tấn mía cây. Tuy nhiên trong 2 năm 2000 và 

2001 cùng với xu hướng chung của cả nước và cả vùng, diện tích mía của tỉnh lại giảm 

nhanh chóng xuồng còn 7,4 nghìn ha vào năm 2001.  

Chất lượng mía của Quảng Ngãi còn ở mức thấp, chữ đường dao động từ 9,6- 10,5 

CCS.  Chất lượng giống chưa được cải thiện, chủ yếu là giống cũ với kĩ thuật canh tác còn 

chưa thực sự tiên tiến, để lưu gốc quá lâu. Mía thu hoạch đầu vụ nằm trong những tháng 

mưa lũ thường hay bị ngập nước, nên chữ đường thấp, tạp chất nhiều làm giảm hiệu quả 

của người trồng mía và người chế biến. Phương tiện thu hoạch bằng thủ công là chính, nên 

thường xảy ra tình trạng thiếu nhân lực vào những tháng gần kề Tết hoặc do trùng vào thời 

kỳ thu hoạch các loại cây trồng khác như lúa, ngô,.. 

Chỉ có gần 90% sản lượng mía trong tỉnh Quảng Ngãi được bán cho công ty đường 

Quảng Ngãi để chế biến đường công nghiệp. Số mía còn lại được sử dụng tiêu dùng trực 

tiếp (ăn, ép nước uống,...) và chế biến thủ công trong và ngoài tỉnh. Công ty đường Quảng 

Ngãi có 2 nhà máy chế biến đường với tổng công suất 4.500-5.000 tấn mía cây/ngày, sản 

lượng đường sản xuất hàng năm từ 65.000-70.000 tấn. Nguồn nguyên liệu trong tỉnh hiện 

nay chỉ đáp ứng 58- 62% công suất chế biến, còn thiếu 38- 42% tương ứng với 300.000- 

350.000 tấn mía/năm. Trong những năm qua, ngoài lượng nguyên liệu trong tỉnh thì công 

ty còn tổ chức thu mua từ các vùng như: Gia Lai, Bắc Bình Định và Nam Quảng Nam. Hai 

nhà máy đường Phổ Phong và Quảng Phú chỉ thực hiện khâu sản xuất còn sản lượng 

đường làm ra sẽ do tổng Công ty tiêu thụ. Hàng năm công ty đặt mua lại giá đường từ nhà 

máy với một mức giá cố định từ đầu vụ (năm 2001- 2002 là 4.100đ/kg). Trong khi tính 

bình quân, trong vòng 5 năm trở lại đây giá thành sản xuất đường trắng chưa tính thuế của 

Việt Nam là khoảng 4.900 đ/kg hay 337 USD/tấn. Giá thành này quá cao so với thế giới, 

nguy cơ cạnh tranh của đường nhập khẩu khi không có bảo hộ sẽ xoá sổ ngành hàng 

đường trong nước nếu chúng ta không cơ cấu lại để giám giá thành.  

Tổ chức ngành hàng 

Diện tích canh tác chỉ khoảng 3 - 4 sào trung bộ/hộ, do vậy nông dân rất khó khăn 

để có thể bán trực tiếp cho nhà máy đường. Có một số nhóm nông dân trồng mía được 
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thành lập, mỗi nhóm có khoảng 5- 10 hộ. Các nhóm và một số HTX đứng ra kí các hợp 

đồng trồng mía và nhận đầu tư từ Công ty mía đường. Diện tích được công ty ký hợp đồng 

đầu tư hỗ trợ và bao tiêu sản phẩm với hộ nông dân đến năm 2002 chỉ chiếm khoảng 43% 

diện tích37. Sản lượng mía còn lại hầu hết được các hộ bán theo thị trường tự do thông qua 

thương lái hoặc trực tiếp với nhà máy. Thương lái mua mía của nông dân và đem bán lại 

cho công ty mía đường theo giá thoả thuận. Mối quan hệ giữa hộ nông dân với thương lái 

và thương lái với công ty là hoàn toàn tự nguyện dựa trên mối quan hệ thuận mua vừa bán, 

không có ràng buộc gì. Sau khi mua sô cả vườn mía, thương lái có trách nhiệm thu hoạch, 

vận chuyển đến điểm tập kết ở địa phương và bán cho công ty. Về phía công ty sẽ điều xe 

đến điểm tập kết và vận chuyển mía về nhà máy. Đường sản xuất ra được tổng công ty 

mua và đem đi phân phối.  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

- Trong mười năm qua, diện tích mía của tỉnh Quảng ngãi tăng rất ít, từ 

khoảng 8000 ha lên 9000 ha, và năng suất tăng không đáng kể. Do vậy, nhìn tổng thể, 

cơ cấu kinh tế của đường trong toàn bộ cơ cấu kinh tế chung giảm xuống. Xu thế này 

càng rõ nét trong vài năm trở lại đây, diện tích mía giảm và không ổn định.  

- Nguồn thu từ cây mía cũng chưa thực sự trở thành một phần ổn định của cơ 

cấu kinh tế nông hộ gia đình. Nhiều hộ nông dân đã tăng diện tích trồng mía trong các 

năm 1997 và 1998 nay đã giảm xuống do không có lợi nhuận. 

- Cơ cấu kinh tế - công nghệ của ngành mía đường tại đây chậm chuyển biến. 

Vai trò của các kĩ thuật canh tác mới, giống mới, thu hoạch và chế biến chưa làm giảm chi 

phí sản xuất. Cơ cấu kinh tế nội ngành ít đa dạng, sản phẩm đơn điệu và điều này làm cho 

khả năng cạnh tranh thấp. Trong giá thành sản xuất đường, cơ cấu chi phí gián tiếp, chi 

phí nhân công, chi phí giao dịch, chi phí rủi ro đều cao. 

Rủi ro từ phát triển ngành hàng mía Quảng ngãi 

- Rủi ro từ hội nhập quốc tế: Tất cả các nhà máy đường của chúng ta đều có giá 

thành sản xuất cao hơn giá thành sản xuất của nhiều nước trên thế giới. Nhiều thời điểm, 

giá đường trong nước còn thấp hơn giá thành sản xuất của chúng ta. Trong khi hội nhập 

quốc tế vào AFTA và WTO không cho phép chúng ta bảo hộ sản xuất đường trong nước. 

Như vậy nguy cơ đóng cửa các nhà máy đường đang dần dần trở thành hiện thực trong vài 

năm nữa nếu chúng ta không có biện pháp hạ giá thành sản xuất. 

- Rủi ro của nông dân: nông dân trồng mía chịu nhiều rủi ro nhất, vì họ hoàn toàn 

phụ thuộc vào các doanh nghiệp, phần lớn là của nhà nước. Khi giá đường hạ, khi thu hoạch 

                                           
37 Tại Thanh hoá, nhờ phát triển tốt các kiểu HTX dịch vụ mía đường nên ở công ty đường Lam sơn gần như 
100 % các hộ nông dân bán mía trực tiếp cho nhà máy. 
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có vấn đề nông dân luôn là tác nhân ngành hàng đầu tiên chịu rủi ro và không hề có hỗ trợ 

của nhà nước như các doanh nghiệp. 

- Rủi ro từ đầu tư: Ngành mía đường được nhà nước đầu tư rất lớn, hàng ngàn tỷ 

đồng trực tiếp để xây dựng các nhà máy và hàng ngàn tỷ gián tiếp từ các dự án khuyến 

nông khoa học và cả các chi phí khác. Nhưng thực sự cây mía không chứng minh được ưu 

thế so với nhiều cây trồng khác, tổ chức ngành hàng mía cũng có chi phí cao, công nghệ 

các nhà máy lạc hậu, các công ty đường lại phần lớn là doanh nghiệp nhà nước. Chính vì 

vậy nếu không có cải cách mạnh, thì càng đầu tư vào ngành hàng mía, chúng ta càng mất 

tiền. 

II. Ngành hàng phục vụ cho xuất khẩu 

Sự phát triển mạnh xuất khẩu trong thời gian qua đã thúc đẩy phát triển nhiều 

ngành hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của cả nước.  Chúng tôi đã lựa chọn một số 

ngành hàng để tiến hàng nghiên cứu và khảo sát : ngành hàng điều tại Đồng nai, cà phê 

Đắc lắc, thuỷ sản ĐBSCL, lúa khu vực ĐBSCL. 

1. Ngành hàng điều 

Tình hình phát triển ngành hàng điều  trong những năm qua 

Hiện nay, ở Việt Nam cây điều chủ yếu được trồng ở các tỉnh từ Quảng Nam trở 

vào. Đặc biệt vùng Đông Nam Bộ được coi là trung tâm điều của Việt Nam và chiếm hơn 

70% diện tích và sản lượng điều của cả nước. Cùng với sự phát triển về sản lượng và diện 

tích, khu vực Đồng nai cũng là khu vực tập trung các công ty, nhà máy chế biến điều hoạt 

động khá hiệu quả góp phần quan trọng vào sự phát triển ngành hàng điều của Việt Nam. 

Sự phát triển của ngành hàng điều đã đóng góp cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nhiều tỉnh Nam trung bộ và Đông nam bộ, là những nơi kém phát triển trước kia. Hơn 15 

năm qua diện tích điều của Việt Nam không ngừng được mở rộng và phát triển. Đặc biệt 

trong những năm gần đây, diện tích điều tăng rất nhanh, diện tích không chỉ tăng nhanh ở 

các khu vực có truyền thống trồng điều như đông nam bộ mà cả ở khu vực khác như các 

tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Đưa diện tích điều từ mức 80.000 ha năm 1990 lên 

300.000 ha năm 2002. 

Tổ chức ngành hàng điều 

Xuất khẩu là thị trường chính của ngành hàng điều, chỉ có 05 % khối lượng điều 

sản xuất được tiêu dùng trong nước. Điều Việt nam được xuất dạng không có thương hiệu, 

các nhà phân phối nước ngoài mua về, chế biến lại và bán dưới thương hiệu của họ. 

Phần lớn điều tươi được sản xuất ra, nông dân không bán trực tiếp được cho các 

nhà máy chế biến. Các nhà máy chế biến phải mua điều tươi qua nhiều khâu trung gian, 

người thu gom, để có được nguyên liệu.  
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 Do phát triển quá mức nên năng lực chế biến của ngành hàng điều vượt quá khả 

năng cung ứng điều tươi của sản xuất trong nước, vì vậy hàng năm Hiệp hội điều phải 

nhập khoảng 30 ngàn tấn nguyên liệu, so với 200 ngàn tấn chế biến. Các nhà máy thường 

đói nguyên liệu. Sự cạnh tranh thu mua điều tươi trong nước thường xuyên làm cho cung 

ứng điều cho các nhà máy bị rối loạn.  

Một số mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân thực hiện có hiệu quả, doanh 

nghiệp tham gia vào khuyến nông giúp nông dân. Nhưng doanh nghiệp và nông dân chưa thực 

sự hình thành cơ chế phân chia rủi ro và phân bổ lợi nhuận. Nhìn chung, ngành hàng điều 

chưa thực sự được tổ chức tốt, chặt chẽ từ sản xuất, chế biến và phân phối mang tính chuyên 

nghiệp cao để đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới mang tính bền vững hơn. Hiệp đội 

điều Việt nam là chủ yếu là của các nhà xuất khẩu, chưa thực sự đóng vai trò điều phối cả 

ngành hàng.  

Trong vài năm gần đây, sự cạnh tranh của Braxin, Ân độ, các nước Châu phi đã 

làm cho thị trường thế giới khó khăn hơn. Lợi thế cạnh tranh của chúng ta là giá nhân 

công rẻ, do chế biến điều thủ công, đã và đang mất dần. Mặt hàng của ngành điều quá đơn 

điệu, mang tính sơ chế, chưa có những sản phẩm chế biến cao cấp, cùng làm cho tính bền 

vững không cao. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế do sự phát triển ngành hàng điều 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng: Sự phát triển của ngành hàng điều đã tác động 

đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung cả vùng, giá trị ngành hàng điều từ lúc 

không thể hiện trong tổng GDP vùng, ngày nay điều đã đóng vai trò quan trọng với nhiều 

tỉnh Nam trung bộ, Đông nam bộ. Đặc biệt là trong giá trị GDP của ngành trồng trọt. Với 

tỉnh Đồng nai, diện tích điều đã tăng liên tục trong nhiều năm qua, từ chỗ điều không phải 

là cây công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, hiện nay diện tích điều chiểm 35 % tổng diện tích 

cây công nghiệp toàn tỉnh. Mặc dù vậy, cần đề phòng sự bất ổn định của ngành hàng điều 

như cà phê có thể làm rủi ro nhiều vùng trồng điều, do còn bán cho các nhà phân phối, 

chưa có thương hiệu nên cơ cấu kinh tế của điều chưa thực sự ổn định trong cơ cấu chung, 

chưa có một nền tảng kinh tế vững chắc cho sự tồn tại của cơ cấu kinh tế này trong tương 

lai. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông hộ: Đa số hộ nông dân trồng điều (86,7 %) có 

qui mô nhỏ dưới 02 ha/hộ. Phần lớn các hộ đều phải thuê nhân công khi thu hoạch, có 

nhiều hộ thuê nhân công và lao động gia đình không trực tiếp sản xuất. Hộ nông dân trong 

vùng trồng điều đã tăng cơ cấu kinh tế của thu nhập từ điều lên nhanh chóng trong thời 

gian qua. Nhiều hộ, cây điều đã chiếm vai trò quan trọng trong kinh tế hộ. Mặc dù vậy sự 

chuyển dịch này chưa bền vững vì nông dân có thể phá điều bất cứ lúc nào nếu giá điều 

xuống.  
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành: Sự xuất hiện của các cơ sở chế biến công 

nghiệp đã hiện đại hoá ngành hàng điều và gây tác động sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo chiều dọc giữa các tác nhân, vai trò của công nghệ trong cơ cấu kinh tế chung đã tăng 

rõ rệt. Nhưng hiện nay, giá nhân công của chúng ta ngày càng đắt lên, nhiều cơ cở chế 

biến điều đang gặp khó khăn trong chế biến. Ngành hàng điều cần có sự điều chỉnh tiếp 

theo về cơ cấu công nghệ trong tổng cơ cấu kinh tế chung của ngành hàng. Sự phân bổ giá 

trị gia tăng ngành hàng điều hiện nay chủ yếu do các tác nhân chế biến và xuất khẩu quyết 

định, vai trò của người nông dân tương đối mờ nhạt. Đặc biệt sự phân bổ cơ cấu giá trị gia 

tăng chưa thực sự ổn định, mang tính chất mùa vụ. Sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của 

ngành hàng điều cũng còn chậm, chưa có tính đa dạng cao.  

Rủi ro của ngành hàng điều 

- Rủi ro về thị trường thế giới: Xuất khẩu điều của Việt nam phụ thuộc chủ yếu 

vào các nhà phân phối lớn trên thế giới, chúng ta chưa có thương hiệu với các sản phẩm cuối 

cùng để người tiêu dùng biết đến. Do vậy sự cạnh tranh của các nước khác như Braxin, Ân 

độ, … có thể làm khó khăn cho xuất khẩu điều. Như vậy thị trường thế giới có thể làm 

chúng ta rủi ro như cà phê bất cứ lúc nào. 

- Giá thành sản xuất: chi phí sản xuất-chế biến-thương mại của điều Việt nam 

ngày càng cao do các chi phí đầu vào bị tăng giá, chi phí chế biến tăng, chi phí giao dịch 

tăng, liên kết ngành hàng kém. Nhiều nhà máy đang gặp rất nhiều khó khăn do lương thấp 

công nhân bỏ việc. 

- Công nghệ còn chưa thật sự tiên tiến trong toàn bộ ngành hàng: công nghệ sản 

xuất và chế biến của chúng ta còn nhiều hạn chế, cần nhiều lao động thủ công, trong khi 

giá nhân công ngày càng đắt ở Việt nam. Giống điều, kĩ thuật canh tác cũng còn nhiều bất 

cập. 

- Sự liên kết kém giữa các tác nhân ngành hàng: Hiệp hội điều Việt nam là nơi 

nắm mọi quyền lực về điều phối ngành hàng, nhận sự trợ giúp của chính phủ. Nhưng Hiệp 

hội này thật sự chỉ là hội của các nhà xuất khẩu và phục vụ lợi ích của họ. Chúng ta cần có 

sự tổ chức sản xuất tốt liên kết nông dân lại, cắt bới các khâu giao dịch, giảm chi phí giao 

dịch, tăng cường chia xẻ lợi nhuận và rủi ro giữa các tác nhân thì mới cơ sự ổn định về phát 

triển ngành điều.  

- Sự phân bố kém hợp lí của các nhà máy chế biến điều, qui mô lớn và đặt ở các 

thành phố lớn, đã làm tăng chi phí sản xuất và chi phí thu gom. Mặc dù công nghệ chúng 

ta thuộc dạng tiên tiến so với một số nước, nhưng nếu không điều chính kịp thời sẽ khó 

cạnh tranh. 

- Tính đa dạng sản phẩm thấp: so với Ân độ, các loại sản phẩm từ điều của 

chúng ta đơn điệu hơn, do vậy tính bền vững sẽ kém hơn. 
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Triển vọng phát triển 

- So với nhiều nước, ngành hàng điều Việt nam có nhiều lợi thế về năng lực chế 

biến điều, chúng ta cần sắp xếp lại các cơ sở chế biến để gắn hơn nữa với các vùng sản 

xuất để tận dụng lao động, giảm chi phí thu gom, vận chuyển. 

- Cần xây dựng các Hiệp hội sản xuất điều của nông dân để có thể liên kết với 

Hiệp hội của các công ty. Hiệp hội sản xuất điều có thể được nhà nước hỗ trợ để giúp 

nông dân về giống, vật tư, sản xuất. 

- Cần xây dựng các tổ chức liên kết nông dân-doanh nghiệp-công ty thương mại 

trên cơ sở cơ chế chia xẻ lợi nhuận và rủi ro đến cùng, các liên kết này sẽ giảm các chi phí 

trung gian, giao dịch không cần thiết để tăng thu nhập các bên, tạo ổn định trong đầu tư. 

- Phát triển trồng điều ở các vùng khó khăn, theo kiểu quảng canh để cải tạo 

sinh thái, hạ giá thành sản xuất, phát triển vùng nghèo. 

- Đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao năng lực chế biến các sản phẩm khác từ nhân 

điều với chiến lược xây dựng thương hiệu Việt nam tại các nước nhập khẩu và cả trong thị 

trường nội địa. 

2. Ngành hàng cà phê 

Tình hình phát triển ngành hàng cà phê  trong những năm qua 

15-20 năm trở lại đây, sản lượng cà phê cả nước tăng lên hàng trăm lần. Đến nay 

đã có hơn 500000 ha, tổng sản lượng đạt tới 900000 tấn. Diện tích cà phê ở Việt Nam bắt 

đầu tăng nhanh vào nửa cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Ngành cà phê thu hút khoảng 

300000 hộ gia đình sản xuất, với trên 600000 lao động, đặc biệt vào 3 tháng thu hoạch, 

con số này có thể lên tới 700000 hoặc 800000. Như vậy, số lao động của ngành cà phê đã 

đạt tới 1,83% tổng lao động trên toàn quốc nói chung và 2,93% tổng số lao động trong 

ngành nông nghiệp nói riêng. Ngoài ra còn có khoảng trên một triệu người có cuộc sống 

liên quan với ngành sản xuất cà phê. 

Với điều kiện tự nhiên ưu đãi và có khoảng 200000 hộ gia đình tham gia trồng cà 

phê, Đăk Lăk là tỉnh sản xuất cà phê chính của Việt Nam, đóng góp 53% sản lượng và 

50% kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước. Đối với tỉnh Đắc Lắc cà phê có giá trị xuất 

khẩu chiếm 85 – 90% kim ngạch xuất khẩu và 45 – 50% giá trị GDP. Diện tích cà phê 

tăng từ 153050 ha (1996) lên 173200 ha (1999). Do cà phê có giá trong những năm 90, 

nên diện tích cà phê đã tăng đột biến, không theo quy hoạch và các cơ quan chức năng của 

địa phương cũng không thể kiểm soát nổi. Tại các địa phương đồng bào đã phá rừng trồng 

cà phê, thậm chí họ còn phá cao su để trồng cà phê và trồng cà phê trên những diện tích 

đất không có khả năng tưới và không đảm bảo độ sâu tầng đất. Diện tích cà phê của các 

huyện: Đăk Mil, Đăk Nông, Đăk R’Lấp do dân di cư tự do vào phá rừng trồng từ những 
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năm 1997 trên các đồi cao, sườn dốc, không có cây che bóng và không đảm bảo quy trình 

kỹ thuật nên chất lượng vườn cây kém. Thập kỷ 90, diện tích trồng cà phê trên địa bàn 

tỉnh tăng 14,1%/năm, đạt 259.030 ha năm 2000, trong đó 88,4% được trồng trên đất 

bazan, còn 11,6% được trồng trên đất khác. Hậu quả là diện tích rừng bị giảm nhiều, tầng 

nước ngầm có nguy cơ bị cạn kiệt và môi trường bị ô nhiễm nặng. 

Từ năm 1992 đến 2001 sản lượng cà phê của Việt nam tăng liên tục, nhưng đến 

niên vụ 2001 – 2002 sản lượng cà phê đã bắt đầu giảm. Năm 2003 diện tích cà phê toàn 

tỉnh Đắklắc đã giảm, chỉ còn 237000 ha, chiếm 57,43% đất nông nghiệp và 86,24% diện 

tích cây công nghiệp lâu năm trong toàn tỉnh. 

Tại các tỉnh Tây Nguyên, sau mười năm đã hình thành một mạng lưới thu gom, 

phân loại và các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê cho xuất khẩu. Nhiều công ty nhà nước và 

tư nhân bắt đầu có thương hiệu cà phê chế biến cho thị trường trong và ngoài nước với số 

lượng còn khiêm tốn.  

Tổ chức ngành hàng cà phê 

Cà phê Việt Nam sản xuất chủ yếu để xuất khẩu, hiện nay chúng ta xuất cà phê đi 

khoảng 64 quốc gia trên thế giới, đứng thứ nhì về sản lượng sau Braxin. Châu âu và Mỹ là 

hai khách hàng chính. Chúng ta xuất cà phê chủ yếu dưới dạng sơ chế, cà phê nhân. Cà phê 

xuất khẩu của chúng ta chủ yếu là loại Robusta, trong khi đó xu thế giá cà phê thế giới đang 

giảm mạnh do cung vượt cầu, đặc biệt là loại Robusta. Giá cà phê Robusta đã giảm từ mức 

3000 USD/tấn từ năm 1994 – 1998 xuống còn 320 USD/tấn vào năm 2001.  Trong vài năm 

gần đây, thị trường trong nước tăng tiêu thụ cà phê, nhưng khối lượng còn nhỏ bé. Một số 

công ty tư nhân đã xây dựng thành công thương hiệu đối với người tiêu dùng nội địa. 

Các đầu mối xuất khẩu cà phê hiện nay phần lớn là các công ty nhà nước, vùng cà 

phê Tây Nguyên đã hình thành khu chế biến công nghiệp với khoảng trên 63 nhà máy và 

500 cơ sở chế biến tư nhân. Tổng cộng công suất đạt trên 300000 tấn sản phẩm / năm. 

Mặc dù vậy vẫn còn khoảng 80% sản lượng cà phê được chế biến tại các hộ gia đình nông 

dân bằng những thiết bị nhỏ, tự chế, lạc hậu, sân phơi bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, 

thậm chí phơi cà phê trên sân đất, cà phê lẫn nhiều tạp chất. 

Theo khảo sát của chúng tôi, có tới 93 % cà phê của nông dân được thu mua thông 

qua các đại lí và chủ thu gom tư nhân. Các công ty chế biến và xuất khẩu chỉ thu mua trực 

tiếp được 7 % từ nông dân. Như vậy chưa thực sự hình thành được mối liên kết giữa nông 

dân và các công ty chế biến, xuất khẩu.  

Hộ nông dân trồng cà phê mang tính chất độc canh cao, khi giá cà phê xuống thấp, 

nhiều gia đình gặp khó khăn và kể cả phá sản. Ngành hàng cà phê có giao dịch mang tính 

chất nhất thời giữa các tác nhân, giữa họ không hề có cơ chế chia sẻ rủi ro. Khi giá cà phê 

xuống thấp, người nông dân luôn phải hứng chịu rủi ro nhiều nhất. Hiện nay cung vẫn 
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vượt cầu trên thị trường thế giới, nông dân trồng cà phê gặp khó khăn và tiếp tục giảm 

diện tích trồng. Mặc dù là vùng sản xuất cà phê rộng lớn, nhưng chưa hình thành các hiệp 

hội nông dân hay hiệp hội các trang trại trồng cà phê để có thể giúp họ có thể tự chế biến, 

giảm chi phí. Hiệp hội cà phê cũng như Hiệp hội điều, là của các nhà xuất khẩu chứ không 

phải của nông dân. 

Ngành hàng cà phê chưa thực sự có sự tổ chức theo chiều ngang lẫn theo chiều 

dọc, không có hệ thống quản lí chất lượng theo chiều dọc của ngành hàng.  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế do sự phát triển ngành hàng cà phê 

Hơn mười năm qua, do thuận lợi của thị trường cà phê thế giới, các tỉnh Tây 

Nguyên, đăc biệt là Đắc Lắc, đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cấp vùng không bình 

thường. Từ lúc có sự đa dạng về sản xuất, Đắc Lắc đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp và cả kinh tế nói chung sang một sản phẩm là cà phê. Sự chuyển dịch này trong 

thời gian dài nó đã được cả địa phương và Trung ương cổ vũ. Cơ cấu kinh tế mang nặng 

sản xuất nông nghiệp sản phẩm thô và không cân đối về chế biến, dịch vụ. Tính mất cân 

đối trong cơ cấu kinh tế của Đắc Lắc làm cho sức cạnh tranh của càphê không cao. 

Tại Tây Nguyên, hình thành các hộ nông dân chuyên trồng cà phê, phụ thuộc hoàn 

toàn vào cây cà phê. Cơ cấu kinh tế hộ gia đình gần như 100 % là cà phê. Cơ cấu kinh tế 

này hết sức nguy hiểm trong khi ngành hàng chưa thực sự được tổ chức tốt và cơ chế bảo 

hiểm, tín dụng chia sẻ rủi ro chưa phát triển. Hậu quả là hiện nay nhiều nông dân bị vỡ nợ 

do giá cà phê giảm, nông dân bắt đầu đa dạng hoá sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

ngược lại.  

Hơn mười năm qua, ngành hàng cà phê đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội 

ngành đáng nghi nhận, các công ty đã chu ý đa dạng hoá sản phẩm, cơ cấu kinh tế công 

nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Nhưng điểm yếu nhất vẫn là cơ cấu kinh tế 

chia sẻ rủi ro, phân chia lợi nhuận trong ngành hàng vẫn không thay đổi về bản chất giữa 

nông dân và các nhà buôn, chế biến, xuất khẩu. Nông dân vẫn luôn là tác nhân chịu hầu 

như mọi rủi ro khi giá cà phê xuống, và cũng không thật sự được hưởng lợi nhuận sau khi 

giá cà phê lên cao. 

Rủi ro của ngành hàng cà phê 

- Rủi ro về sinh thái: do diện tích cà phê được trồng tăng không có kiểm soát đã 

làm cho cạn kiệt nguồn nước, phá vỡ sinh thái rừng vùng Tây Nguyên. Hiện tượng hạn 

hán ngày càng tăng trong những năm gần đây. 

- Sự độc canh cây cà phê, chuyên môn hoá một loại hoạt động kinh tế phụ thuộc 

quá nhiều vào một ngành hàng đã làm cho phát triển kinh tế Tây Nguyên bị rủi ro cả về 

kinh tế, xã hội. Giá cà thế giới còn bấp bênh, và nếu chúng ta không đa dạng hoá hoạt động 

kinh tế, Tây Nguyên sẽ còn gặp khó khăn.  
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- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nặng về xuất khẩu nông sản thô, mặc dù sản 

lượng tăng cao nổi tiếng thế giới, nhưng Tây Nguyên vẫn không thực sự phát triển được 

kinh tế, kinh tế vẫn không chuyển dịch được, công nghiệp và dịch vụ vẫn kém phát triển... 

Đây là một bài học về chiến lược đầu tư trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

- Mâu thuẫn xã hội của Tây nguyên lên cao, do một phần sự phát triển của sản 

xuất cà phê đã làm cho giữa người kinh và người dân tộc bị phã vỡ mối quan hệ tốt đẹp. 

Sản xuất cà phê đã phá vỡ truyền thống người dân tộc, làm mất tính bền vững kinh tế-xã 

hội và văn hoá của họ. 

- Cơ cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm cà phê còn thấp, sự liên kết giữa các tác 

nhân ngành hàng còn chưa được xây dựng làm cho tính cạnh tranh của cà phê Việt Nam 

không cao.  

Triển vọng phát triển  

- Mặc dù cung đang vượt cầu, nhưng thị trường cà phê thế giới rất rộng lớn, đặc 

biệt là cà phê đã qua chế biến. Nếu các nước Hiệp hội cà phên thống nhất sự cắt giảm diện 

tích, cơ cấu sản phẩm thì sẽ thúc đẩy giá cà phê tăng lên. 

- Vùng Tây Nguyên cần qui hoạch lại diện tích trồng cà phê hợp lí có tính cạnh 

tranh cao, xây dựng mạng lưới dịch vụ đầu vào, đầu ra ngay tại chỗ. Tăng cường phát triển 

các liên kết nông dân-công ty-xuất khẩu có chia sẻ rủi ro và chia lợi nhuận. Xây dựng các 

kênh thị trường cà phê khép kín từ đầu vào-sản xuất-chế biến-đầu ra để điều tiết rủi ro. 

- Các hộ nông dân nên phát triển các vườn cây cà phê trồng xen để đảm bảo tính 

bền vững của hệ thống canh tác cả về sinh thái, dịch bệnh và kinh tế-xã hội. 

- Nên nghiên cứu hình thức tổ chức ngành hàng cà phê thích hợp cho các bà con 

dân tộc để có thể giúp đỡ họ cũng tham gia vào phát triển ngành hàng này trên quê hương 

họ. 

- Hỗ trợ các hình thành các hiệp hội nông dân trồng cà phê, hiệp hội giữa nông 

dân-thương nhân-chế biến-xuất khẩu, các hiệp hội này có thể xây dựng các thương hiệu cà 

phê của mình. 

- Các chương trình hỗ trợ của nhà nước, nên thông qua các hiệp hội các trang 

trại cà phê hoặc các hiệp hội liên kết các trang trại với các công ty chế biến hay xuất nhập 

khẩu. Sự trợ giúp của nhà nước chỉ tập trung qua đầu mối Hiệp hội cà phê Việt Nam hiện 

nay là không còn hợp lí. 

3. Ngành hàng thuỷ sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

Tình hình phát triển ngành hàng thuỷ sản ĐBSCL 
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Theo Bộ thuỷ sản, hiện nay ngành hàng thuỷ sản ĐBSCL chiếm 51 % tổng giá trị 

xuất khẩu ngành hàng thuỷ sản cả nước.Trong giai đoạn 91-2000, sản lượng cá nuôi trồng 

của vùng đã tăng từ gần 64 nghìn tấn lên hơn 190 nghìn tấn, trung bình tăng hơn 11%/năm. 

Sản lượng tôm nuôi tăng từ gần 33 nghìn tấn lên hơn 51 nghìn tấn, trung bình tăng 

4,5%/năm. Hình thức nuôi trồng thuỷ sản của vùng bao gồm nhiều hình thức: nuôi tôm sú 

ven biển (8 Tỉnh ven biển); nuôi cá, tôm  trên đồng ruộng; nuôi cá ao, lồng bè (An Giang, 

Đồng Tháp).  Trong mười năm qua, ngành hàng thuỷ sản ĐBSCL thực sự đã chuyển từ 

quảng canh, không chuyên nghiệp thành một ngành hàng có tính chuyên nghiệp cao nhất 

trong các ngành nông lâm thuỷ sản. Sự phát triển không chỉ dừng ở qui mô sản lượng và mặt 

nước sử dụng, mà đó là sự hình thành các mạng lưới sản xuất, thu gom phân phối, chế biến 

và xuất khẩu. Sự liên kết giữa các tác nhân ngành hàng thuỷ sản ĐBSCL cũng chặt chẽ hơn 

các ngành khác do đực thu sức ép thị trường về chất lượng và phân phối sản phẩm.  Các 

kênh thị trường được mở rộng ra nhiều nước, mặt khác sự liên kết giữa các tác nhân ngành 

hàng ngày càng chặt chẽ do các áp lực trong cạnh tranh quốc tế. Mặc dù vậy, sự phát triển 

của ngành hàng này cũng đang đứng trước thách thức lớn về tính bền vững của hệ thống sản 

xuất về mặt sinh thái, kinh tế-xã hội, sự cạnh tranh quốc tế. Sự mất cân đối giữa khai thác 

thị trường trong nước và thị trường ngài nước cũng làm cho tính bền vững ngành hàng kém 

đi. 

Tổ chức ngành hàng thuỷ sản ĐBSCL 

- Từ năm 1990 đến 2004, số nước nhập khẩu hàng thuỷ sản Việt nam đã tăng từ 

20 lên 60 nước. Đặc biệt thuỷ sản của Việt Nam đã có vị thế trên các thị trường có đòi hỏi 

khắt khe về mặt chất lượng. Đó là các thị trường truyền thống như Nhật bản còn có những 

thị trường ở các nước EU và Bắc Mỹ.  Năm 2002, thị trường Mỹ đứng đầu đạt 646,6 triệu 

USD (31,8%), thị trường Nhật Bản đạt 540,6 triệu USD (26,8%), thị trường Trung Quốc 

và Hồng Kông đạt 306 triệu USD (15,2%), thị trường EU đạt 72 triệu USD (3,5%). Các 

sản phẩm thuỷ sản mang thương hiệu Việt đang dần dần xuất hiện trong thị trường ngoài 

nước và nội địa. 

- Sau hơn mười năm, chúng ta đã xây dựng được một số kênh ngành hàng lớn 

bao gốm sản xuất-chế biến-phân phối. Các kênh ngành hàng này thực sự có các liên kết và 

hợp đồng giữa các tác nhân. Mặt khác, ngành hàng đã từng bước xây dựng hệ thống quản 

lí chất lượng khá thành công. Đến năm 2003, đã có 68 đơn vị được vào danh sách  xuất 

khẩu thuỷ sản vào thị trường EU và 128 đơn vị áp dụng tiêu chuẩn HACCP, đủ tiêu chuẩn 

xuất khẩu hàng vào thị trường Mỹ. Có hai doanh nghiệp được cơ quan kiểm tra chất lượng 

hải sản của Hoa Kỳ cấp chứng chỉ HA CCP. 

- Ngành thuỷ sản cũng đã xây dựng hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng khá 

thành công nhằm đảm bảo cho sản phẩm chúng ta đạt các tiêu chuẩn của Hoa kì, EU, 

Nhật bản... 
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế do sự phát triển ngành hàng thuỷ sản 

- Trong mười năm qua, cơ cấu nông lâm thuỷ sản của vùng ĐBSCL giảm, nhưng 

nếu nhìn tổng thể đóng góp của ngành thuỷ sản về mua dịch vụ đầu vào, dịch vụ đầu ra, 

chế biến... thì có thể thấy vai trò của ngành thuỷ sản tăng đáng kể trong chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế. Cơ cấu xuất khẩu chính của vùng là gạo và thuỷ sản, trong đó thuỷ sản chiếm 

tới gần một nửa ở một số tỉnh. Ngành hàng thuỷ sản là một động lực chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế chung toàn vùng cả về dịch vụ, công nghiệp chế biến, nuôi trồng, khai thác. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông hộ trong nuôi trồng thuỷ sản có khác với loại 

hình sản xuất khác, đầu tư cho bè nuôi và đầm nuôi đòi hỏi số tiền lớn. Do vậy phần lớn các 

hộ nông dân khá giả, nông dân từ nơi khác đến hoặc cả người không phải nông dân đầu tư, 

vì vậy ngay từ đầu đã hình thành các trang trại lớn mang nặng tính chất hàng hoá. Các hộ 

nuôi trồng thuỷ sản lớn hầu như không có thu nhập từ các hoạt động kinh tế khác. Những hộ 

nông dân có nhiều hoạt động kinh tế bao gốm cả thuỷ sản, thì họ ít khi sản xuất để xuất 

khẩu. 

- Ngành thuỷ sản ĐBSCL có quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành có 

thể nói là mạnh nhất trong các ngành nông lâm ngư. Sự chuyển dịch này bao gồm sự đa 

dạng hoá về sản phẩm, mức độ ứng dụng công nghệ, thị trường tiêu thụ, các hình thức liên 

kết giữa người sản xuất và các tác nhân khác và cả các hình thức chia xẻ lợi nhuận lẫn rủi 

ro.  

Rủi ro của ngành hàng thuỷ sản ĐBSCL 

- Rủi ro về sinh thái: sau hơn mười năm phát triển nuôi trồng thuỷ sản, nhiều vùng 

trên cả nước và cả ĐBSCl đã bộc lộ những nguy cơ nghiêm trọng về sinh thái.  Đặc biệt là 

sự nhiễm mặn, nhiễm phèn, dòng chảy... nếu không ngăn chặn sẽ phá huỷ môi trường sinh 

thái của nuôi trồng thuỷ sản và nông nghiệp. 

- Rủi ro về thị trường: mặc dù thuỷ sản đang lên ngôi, những nhưng bất trắc của 

thị trường thế giới đòi hỏi ngành hàng thuỷ sản phải chuyên nghiệp hơn nữa với cuộc chơi 

quốc tế. Sự cạnh tranh gay gắt, những qui định trừng phạt, sự kiểm dịch... luôn luôn dình 

dập sự phát triển của thuỷ sản ĐBSCL. 

- Hệ thống quản lí chất lượng thuỷ sản phần lớn mới áp dụng ở các doanh 

nghiệp xuất khẩu, chúng ta chưa hình thành được hệ thống quản lí chất lượng cho cả 

ngành hàng. Điều này thể hiện tính chưa chuyên nghiệp của chúng ta trong xuất khẩu. 

- Mối quan hệ người sản xuất, các doanh nghiệp chế biến, thương lái, các công 

ty xuất khẩu vẫn chưa thực sự được xây dựng chặt chẽ trên cơ sở pháp lí cao và có chia xẻ 

rủi ro. Phần lớn rủi ro người sản xuất chịu, nếu rủi ro sảy ra, ngành hàng dễ tổn thương 

hơn là nếu có chia xẻ nhiều tác nhân. Với một ngành hàng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, 
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rủi ro cao mà lãi cũng cao thì đây là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền 

vững. 

Triển vọng phát triển 

- Thị trường thuỷ sản thế giới vẫn còn rộng lớn và đang phát triển, cơ hội cho 

ngành hàng thuỷ sản ĐBSCL còn nhiều nếu có sự tiếp cận thị trường gắn với việc xây 

dựng thương hiệu, tiếp cận các nhà phân phối cuối cùng bán lẻ hơn là các nhà nhập khẩu 

trung gian. 

- Cần thiết qui hoạch và xây dựng quota sản xuất, vùng sản xuất thuỷ sản cho 

từng địa phương, xây dựng qui định tiêu chí pháp lí cho một trang trại nuôi trồng, thả bè, 

đánh bắt để đảm bảo hệ thống sản xuất bền vững. 

- Nghiên cứu xây dựng để củng cố và phát triển các hiệp hội của các nhà sản xuất, 

xây dựng hệ thống quản lí chất lượng, chia xẻ rủi ro của toàn bộ ngành hàng. 

- Xây dựng hiệp hội các nhà sản xuất, chế biến, thương mại nuôi trồng thuỷ sản 

ĐBSCL nhằm tạo điều kiện tiếp thị và chống các vụ kiện trên thế giới. 

4. Ngành hàng chè Miền núi phía Bắc 

Tình hình phát triển ngành hàng chè Miền núi phía bắc 

- Trung du Miền núi phía bắc, năm 2001 có 64 ngàn ha, chiếm 64 % diện tích và 69 

% về sản lượng của cả nước. Nhìn chung diện tích chè tăng nhanh từ năm 1990, đặc biệt là từ 

năm 1999 đến năm 2002. Nhưng năng suất của cây chè ở Việt Nam giữa các tỉnh không đồng 

đều và thấp, năm 1986 là 30,5 tấn búp tươi/hecta, thì năm 1997 cũng chỉ tăng lên là 32,4 tấn 

búp tươi/hecta.  Tuy nhiên từ năm 1998, năng suất tăng nhanh hơn, đến năm 2000 bình quân 

chung Trung du Miền núi phía bắc đạt 47 tạ/ha (cả nước đã đạt 49,6 tạ/ha). Nhịp độ tăng năng 

suất chè bình quân giai đoạn 1997 – 2001 đạt 8,8%/năm. Năng suất và chất lượng chè cho chế 

biến, đặc biệt là chè đen chưa cao, những năm gần đây do nhập nội một vài giống mới của Đài 

loan, Nhật bản, có chương trình của chính phủ, do vậy năng suất và chất lượng chè cho chế 

biến đã được cải thiện. 

- Với sản lượng hiện nay khoảng gần 420.497 tấn búp tươi một năm, Việt Nam 

là nước đứng thứ 10 trên thế giới về sản lượng chè (với tốc độ tăng bình quân là 3,3% một 

năm). Sản lượng này tương đương 93,5 nghìn tấn búp khô, trong đó xuất khẩu 70 nghìn 

tấn, đạt 78 triệu USD, hầu hết được thực hiện bởi các thành viên của Hiệp hội chè Việt 

Nam. 

- Đến nay cả nước có 174 nhà máy chế biến chè, trong đó có 164 nhà máy chế 

biến từ chè búp tươi, tổng công suất 1.820 tấn búp tươi/ngày, năng lực chế biến 273.000 – 

280.000 tấn búp tươi/năm (61 – 62 nghìn tấn sản phẩm/năm). Ngoài ra còn có hàng chục 

nghìn xưởng chế biến thủ công bán cơ giới và hàng vạn lò chế biến thủ công. Tham gia 
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vào chế biến chè có cả các công ty nhà nước, tư nhân, đầu tư nước ngoài, HTX… Nhìn 

chung Tổng công ty chè Việt nam VINATEA là đơn vị lớn nhất với khoảng 20 % sản 

lượng. Theo các chuyên gia của VINATEA, Công nghệ ngành chế biến của chúng ta ở 

dưới mức trung bình của thể giới. 

Tổ chức ngành hàng Chè Trung du Miền núi phía bắc 

- Tổ chức sản xuất chè được chia ra làm hai loại chính: hộ gia đình nông dân và 

các hộ gia đình nhận khoán của các nông trường chè. Các hộ nhận khoán của các nông 

trường thường được nhận các dịch vụ kĩ thuật, dịch vụ đầu ra tốt hơn. Do vậy sản xuất của 

họ có tính chuyên nghiệp hơn và năng suất chất lượng chè thường tốt hơn.  

- Các nông trường phần lớn thuộc tổng công ty chè Việt nam, do đó sản xuất 

chủ yếu để xuất khẩu. Hiện nay các nông trường chuyển thành các công ty chè, có nhà 

máy chế biến riêng. Mặc dù vậy vẫn còn một số công ty chè đang gặp khó khăn, chưa 

thực sự giúp các gia đình nhận khoán về dịch vụ kĩ thuật, đầu ra chưa tốt. Với nông dân 

độc lập, một số sản xuất để bán cho thị trường trong nước sau khi qua chế biến thủ công. 

Một số khác có kí hợp đồng với các công ty, trong nước hoặc ngoài nước, để xuất khẩu.  

- Các nhà máy chế biến thuộc các công ty chè nhà nước, liên doanh có nhiệm vụ 

chế biến chè đen để xuất khẩu. Các xưởng chế biến tư nhân, hoặc hộ gia đình chủ yếu cho 

thị trường trong nước. Các công ty chè Việt nam chưa thực sự quan tâm đến thị trường 

trong nước, nơi có gu uống chè khác với sản phẩm xuất khẩu. Một số giống chè được thị 

trường nước ngoài ưa chuộng được coi là có chất lượng thì chưa chắc đã được thị trường 

trong nước đánh giá cao. Khi vỡ hợp đồng với nước ngoài, các công ty rất khó bán được 

các sản phẩm ở thị trường nội địa. 

- Các kênh phân phối chè được tổ chức chủ yếu theo các hướng chính: xuất khẩu 

ra nước ngoài dưới dạng thô không thương hiệu, xuất khẩu có thương hiệu, bán thị trường 

trong nước có thương hiệu, bán thị trường trong nước không thương hiệu. Nhưng nhìn tổng 

thể có hai kênh chính: bán xuất khẩu chè đen, mua từ các hộ kí hợp đồng với các công ty 

chè và các hộ nhận khoán của các công ty chè, dưới dạng thô cho các nhà bán buôn quốc tế; 

Dạng thứ hai từ các hộ nông dân tự do, qua chế biến hộ gia đình, bán buôn và bán lẻ trong 

nước. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế do sự phát triển ngành hàng chè 

Diện tích trồng chè tăng gần gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2002, do vậy có thể nói 

cơ cấu kinh tế của chè trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã có sự thay đổi, đặc 

biệt là một số tỉnh trọng điểm trồng chè như Yên bái, Sơn la, Hà giang, Thái nguyên. 

Nhiều hộ gia đình, chè trong cơ cấu kinh tế không thay đổi, nhưng có nhiều hộ trong các 

vùng chè được hỗ trợ của nhà nước, các công ty chè như ở Sơn la, Phú thọ, Thái nguyên... 

thì cơ cấu kinh tế chè đã tăng lên trong cơ cấu kinh tế nông hộ. Mặc dù vậy, cơ cấu kinh tế 
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của chè cũng đã giảm ở một vài nơi mà ít được đầu tư, vườn chè đã giảm chất lượng tại 

Phú thọ và Sơn la. 

Ngành hàng chè đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hoá các sản 

phẩm cho thị trường xuất khẩu và một phần thị trường trong nước. Một số kênh thị trường 

xuất khẩu đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghệ trong tổng thể cơ cấu kinh tế 

chung của ngành hàng. Nhưng nhìn chung so với ngành điều và càphê thì chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế ngành hàng chè chậm hơn. Một số mô hình liên kết trong ngành hàng chè như 

công ty chè Phú bền cần được nhân rộng, trong kênh thị trường này cơ cấu kinh tế nội 

ngành đã thay đổi cơ bản đảm bảo tính bền vững của ngành hàng. Một số kênh thị trường 

xuất khẩu, do các hợp đồng với các nhà phân phối nước ngoài không mang tính bền vững, 

do vậy cơ cấu kinh tế cũng chưa thực sự bền vững 

Rủi ro của ngành hàng chè Trung du miền núi phía bắc 

- Rủi ro về thị trường: Phần lớn chè sản xuất ra để xuất khẩu, sản phẩm xuất 

khẩu và sản phẩm trong nước cơ sự khác biệt về gu, loại chè. Đặc biệt mỗi nước nhập 

khẩu chè đều có yêu cầu chất lượng, loại chè và gui khác nhau. Do vậy, nếu bị vỡ hợp 

đồng, sản phẩm rất khó tiêu thụ tại thị trường khác. Mặt khác, chúng ta phụ thuộc các nhà 

bán buôn chè trên thế giới, các công ty chè Việt nam thường là các nhà trung gian. Một số 

nơi, các nhà bán buôn quốc tế phá hợp đồng, một số kênh thị trường chè một vùng đã bị 

phá sản, ảnh hưởng tới cả nông dân và công ty trong nước. 

- Rủi ro trong qui hoạch: Một số tỉnh đã qui hoạch trồng chè không trên cơ sở 

thị trường, tổ chức sản xuất, khả năng sản xuất mà theo kế hoạch ý muốn của Lãnh đạo. 

Nhiều tỉnh, chũng tôi đã thấy nông dân cho rằng họ bị bắt buộc trồng chè, nếu không 

trồng tỉnh thu sổ đỏ và thu đất. Nhiều nhà máy đầu tư không hiệu quả tại Sơn la và một số 

tỉnh khác. 

- Rủi ro về quan hệ giữa nông dân và các công ty: Quan hệ này vẫn còn chứa 

nhiều rủi ro, nông dân tạo rủi ro cho công ty thông qua làm dối, chất lượng kém, không 

bán sản phẩm, không trả nợ.... Trong khi nông dân cũng bị rủi ro từ công ty như công ty 

hạ giá, không mua hàng, ... 

Triển vọng ngành chè 

- Thị trường chè thế giới sẽ không tăng nhu cầu nhiều và có xu thế giảm tại một 

số nước, thị hiếu dùng chè rất đa dạng, rất khác nhau giữa các nước và ngay cả giữa các 

nhóm tiêu dùng tỏng một nước. Do vậy sản xuất, chế biến, xuất khẩu Việt nam phải thoả 

mãn các yêu cầu đó. 

- Cần xác định rõ lợi thế và khả năng cạnh tranh tại một số thị trường chè trọng 

điểm để có thể đầu tư về giống, chế biến cho phù hợp không nên tràn lan như hiện nay. 
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Các công ty chè cần cố gắng bán buôn trực tiếp cho các nhà phân phối lớn trên thế giới để 

ổn định đầu ra. 

- Các công ty chè cần nắm bắt sự phát triển của nhu cầu tiêu dùng thị trường 

trong nước về các loại chè đen, chè nước, chè nhúng để kịp thời xây dựng thương hiệu với 

qui trình giống, chế, chăm sóc, giống phù hợp. Cần mạnh dạn xây dựng các thương hiệu 

chè Việt nam để xúc tiến thương mại ở các thị trường mới, xuất khẩu. 

- Phát triển các vùng trồng chè, xây dựng hiệp hội nông dân trồng chè liên kết 

và chia xẻ rui ro, lợi nhuận, cùng xây dựng thương hiệu với các nhà máy, công ty. Một số 

vùng chè nổi tiếng cần giúp các Hiệp hội này xây dựng tên gọi xuất xứ cho chè.
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Phụ lục 3 

Phụ lục 3.1 

Để xác định mức độ đa dạng hoá, chúng tôi đề nghị một chỉ tiêu gọi là "Chỉ số đa 

dạng hoá". Chỉ số này là chỉ số đa dạng dùng trong sinh thái học do Simpson đề nghị 

(Odum E.P.,1986):         

D  = 1 -  Σ ( n i/ N )2 

(n i : là trị giá của mỗi sản phẩm trong vùng, N  là tổng số các giá trị của tất cả các 

sản phẩm của vùng) 

Bảng 75: Đa dạng hoá sản xuất nông lâm ngư nghiệp  

và công nghiệp ngoài quốc doanh  1996 – 2002 

 

HSDD 
Simpson 
TB trồng 

trọt 

HSDD 
Simpson 

TB NN 

HSDD 
Simpson 
TB NLN 

T.độ tăng 
HSDD 

Simpson 

t. trọt 

T.®é 
tăng 

HSDD 
Simpson 

NN 

T.®é 
tăng 

HSDD 
Simpson 

NLN 

T.®é 
tăng 

GTSXCN 
ngoài 

QD 

Cả nước 0,58 0,71 0,80 0,89 0,77 0,64 14,51 

§BSH       0,49 0,68 0,73 -4,51 -0,32 -0,02 17,17 

TP Hà Nội 0,56 0,76 0,78 -1,96 0,74 0,69 14,98 

TP Hải Phòng 0,54 0,71 0,79 -1,11 0,85 0,85 30,96 

Hà Tây 0,45 0,67 0,70 -5,49 0,20 0,22 9,88 

Hải Dương 0,51 0,68 0,71 -3,39 -0,01 -0,33 13,50 

Hưng Yên 0,56 0,74 0,76 -0,21 1,26 1,11 33,44 

Hà Nam 0,48 0,67 0,70 -8,02 -3,38 -2,85 10,79 

Nam Định 0,39 0,60 0,68 -12,55 -3,54 -1,56 18,10 

Ninh Bình 0,40 0,62 0,67 -15,05 -4,70 -2,63 11,06 

Vĩnh Phúc 0,52 0,70 0,74 -2,38 0,46 -0,09 13,30 

Bắc Ninh 0,46 0,68 0,71 -7,24 -1,00 -0,63 29,70 

Thái Bình 0,49 0,67 0,72 -2,56 0,36 0,73 7,58 

Đông Bắc  0,56 0,73 0,80 -0,75 0,16 0,11 16,02 

Hà Giang 0,53 0,68 0,76 -4,78 -3,64 -2,12 16,62 
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Cao Bằng 0,52 0,73 0,79 -5,55 -1,24 -0,68 19,95 

Lào Cai 0,55 0,71 0,78 -6,43 -2,64 -1,20 8,02 

Lạng Sơn 0,59 0,75 0,79 -0,85 -0,24 -0,17 15,20 

Tuyên Quang 0,48 0,67 0,76 -7,83 -3,17 -1,86 10,08 

Yên Bái 0,56 0,72 0,78 -3,06 -1,35 -0,45 26,24 

Bắc Cạn 0,49 0,69 0,77 -6,45 -2,98 -1,65 14,07 

Thái Nguyên 0,56 0,71 0,75 1,18 2,15 1,15 15,88 

Phú Thọ 0,56 0,72 0,78 0,77 1,37 0,42 21,22 

Bắc Giang 0,58 0,73 0,77 2,82 2,05 1,31 9,66 

Quảng Ninh 0,59 0,74 0,83 -0,47 0,19 0,38 13,92 

Tây Bắc         0,56 0,69 0,77 -0,55 -0,80 -0,41 7,44 

Lai Châu 0,37 0,58 0,71 -15,23 -7,61 -2,73 5,42 

Sơn La 0,60 0,71 0,78 1,65 0,07 -0,08 8,89 

Hoà Bình 0,57 0,71 0,78 -0,28 0,20 0,11 10,38 

Bắc Trung Bộ         0,51 0,69 0,79 -4,07 -0,82 -0,15 15,05 

Thanh Hoá  0,50 0,65 0,75 -4,35 -2,46 -0,91 24,55 

Nghệ An  0,53 0,71 0,79 -1,61 0,70 0,42 8,59 

Hà Tĩnh 0,50 0,71 0,79 -5,74 -0,42 -0,10 10,43 

Quảng Bình 0,46 0,69 0,81 -6,52 -1,27 -0,11 10,92 

Quảng Trị 0,52 0,71 0,79 -4,23 -1,30 -0,50 15,56 

Thừa Thiên – Huế 0,38 0,65 0,79 -15,09 -1,85 -0,05 8,68 

Nam Trung Bộ   0,55 0,71 0,81 -1,67 -0,01 0,12 14,84 

TP Đà Nẵng 0,56 0,74 0,70 -1,13 -0,02 -3,47 12,22 

Quảng Nam 0,53 0,71 0,80 -1,92 0,47 0,20 19,27 

Quảng Ngãi 0,51 0,70 0,80 -3,82 -0,31 0,09 4,93 

Bình Định 0,51 0,67 0,78 -4,25 -1,17 -0,17 14,09 

Phú Yên 0,58 0,72 0,81 -0,72 0,05 0,29 9,85 

Khánh Hoà 0,61 0,73 0,80 1,71 0,52 -0,97 20,76 

Tây Nguyên   0,46 0,56 0,60 -6,02 -5,89 -5,57 19,48 
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Công Tum 0,61 0,72 0,78 -1,25 -2,49 -1,77 17,19 

Gia Lai 0,50 0,59 0,63 -3,77 -4,64 -4,48 8,24 

§¾k L¾k 0,45 0,54 0,58 -7,91 -7,19 -6,85 9,77 

Lâm Đồng 0,41 0,51 0,55 -6,01 -5,34 -4,98 8,19 

Đông Nam Bộ        0,66 0,77 0,83 4,65 2,58 1,62 15,19 

T.P Hồ Chí Minh 0,65 0,78 0,84 4,55 2,86 1,55 14,05 

Bình Thuận 0,61 0,74 0,76 2,56 1,35 0,96 12,92 

Ninh Thuận 0,62 0,76 0,82 3,50 2,08 0,70 10,50 

Bình Dương 0,62 0,73 0,75 -0,27 -0,55 -0,61 25,71 

Bình Phước 0,51 0,61 0,64 -5,06 -5,56 -5,58 39,70 

Tây Ninh 0,61 0,70 0,72 3,39 0,66 0,90 8,86 

Đồng Nai 0,62 0,75 0,77 5,00 3,68 3,32 24,22 

Bà Ria-Vũng Tàu 0,64 0,74 0,73 2,65 0,69 1,64 6,82 

§BSCL 0,48 0,63 0,76 -3,50 -1,93 -0,33 9,31 

Long An 0,42 0,59 0,68 -6,40 -3,86 -1,93 5,40 

Đồng Tháp 0,36 0,53 0,64 -13,04 -5,52 -3,66 11,30 

An Giang 0,42 0,58 0,71 -5,42 -2,25 -0,91 12,41 

Tiền Giang 0,55 0,70 0,77 1,58 1,42 1,23 6,12 

Vĩnh Long 0,57 0,69 0,73 0,31 0,14 -0,08 5,68 

Trà Vinh 0,54 0,70 0,80 1,40 1,81 0,94 -0,52 

Bến Tre 0,67 0,77 0,84 4,15 2,25 0,95 7,06 

Kiên Giang 0,34 0,49 0,67 -18,80 -11,03 -4,28 4,46 

Cần Thơ  0,46 0,60 0,64 -4,34 -2,83 -1,66 12,66 

Sóc Trăng 0,47 0,58 0,73 -4,01 -5,15 -1,13 12,97 

Bạc Liêu 0,37 0,56 0,76 -15,16 -6,66 -2,31 8,69 

Cà Mau 0,42 0,61 0,73 -7,32 -3,59 -3,41 20,85 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK, 2002 



 438

Phụ lục 3.2.  
Bảng 76: Các biến được dùng trong Mô hình cơ cấu kinh tế vỹ mô Việt nam 

Tên biến Giải thích Mối quan hệ 

GDP (tỷ ®/94) Tổng sản phẩm quốc nội Ngoại sinh 

GDPCN (tỷ ®/94) Tổng sản phẩm quốc nội về công 
nghiệp Ngoại sinh 

GDPNN (tỷ ®/94) Tổng sản phẩm quốc nội về nông 
nghiệp 

Ngoại sinh 

GDPDV (tỷ ®/94) Tổng sản phẩm quốc nội dịch vụ GDPDV=GDP- GDPCN+ GDPNN 

GDPDT (tỷ ®/94) Tổng sản phẩm quốc nội khu vực đô thị Ngoại sinh 

GDPNT (tỷ ®/94) Tổng sản phẩm quốc nội khu vực nông 
thôn Tính từ GDP chung và GDP đô thị 

GDPphi n.nghiÖp 
(tỷ ®/94) 

Tổng sản phẩm quốc nội phi nông 
nghiệp khu vực nông thôn 

Hiệu của GDP nông thôn và GDP nông 
nghiệp 

Dân số             
(1000 gười) Dân số toàn quốc Ngoại sinh 

Đô thị hóa (%) Mức độ đô thị hóa  Tỉ lệ dân số đô thị trên tổng dân số 

DSDT  
(1000 người) 

Dân số khu vực đô thị Ngoại sinh 

DSNT 
(1000 người) 

Dân số khu vực nông thôn Hiệu của dân số toàn quốc và dân số 
khu vực đô thị 

LDCHUNG       
(1000 người) 

Lao động toàn quốc Ngoại sinh 

LDDT  
(1000 người) 

Lao động khu vực đô thị Tỉ lệ với dân số đô thị 

LDNT  
(1000 người) 

Lao động khu vực nông thôn Lao động toàn quốc trừ đi lao động ở 
đô thị  

LDNN (1000 người) Lao động nông nghiệp 
Tỉ lệ thuận với GDP nông nghiệp, Lao 
động nông thôn và tỉ lệ nghịch với GDP 
nông thôn 

LDPNN           (1000 
người) Lao động phi nông nghiệp 

Lao động nông thôn trừ đi lao động 
nông nghiệp 

GDPDT/ng (1000đ) Tổng sản phẩm quốc nội trên đầu 
người khu vực đô thị GDP đô thị chia cho dân số đô thị  

TnhapDT (1000đ) Thu nhập trên đầu người khu vực đô thị Tỉ lệ thuận với Tổng sản phẩm quốc nội 
trên đầu người khu vực đô thị 
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GDPNT/ng (1000đ) Tổng sản phẩm quốc nội trên đầu 
người khu vực nông thôn 

GDP nông thôn thị chia cho dân số 
nông thôn 

TnhapNT (1000đ) Thu nhập trên đầu người khu vực nông 
thôn  

Tỉ lệ thuận với Tổng sản phẩm quốc nội 
trên đầu người khu vực nông thôn 

NcaugaoDT  
(kg/n¨m, ng) 

Nhu cầu gạo một người, một năm khu 
vực đô thị giảm dần khi thu nhập tăng giảm dần khi thu nhập thành thị tăng 

NcaugaoNT 
(kg/n¨m, ng) 

Nhu cầu gạo một người, một năm khu 
vực nông thôn giảm dần khi thu nhập 
tăng 

giảm dần khi thu nhập nông thôn tăng 

Ncauthoc (1000tấn) Nhu cầu thóc toàn quốc   Tính từ nhu cầu gạo trên đầu người 
nhân với dân số 

NcauthitDT 
(kg/n¨m, ng) 

Nhu cầu thịt một người, một năm khu 
vực đô thị  

Tăng dần khi thu nhập đầu người khu 
vực đô thị tăng 

NcauthitNT 
(kg/n¨m, ng) 

Nhu cầu thịt một người, một năm khu 
vực nông thôn 

Tăng dần khi thu nhập đầu người khu 
vực nông thôn thị tăng 

Ncauthitlon 
(1000tÊn) 

Nhu cầu lợn hơi toàn quốc  
Tính từ nhu cầu thịt trên đầu người 
nhân với dân số 

Thwcangs (1000tấn) Lượng lương thực dùng làm thức ăn gia 
súc toàn quốc Tính từ nhu cầu lợn hơi toàn quốc 

Nhucauhatlt 
(1000tấn) Nhu cầu lương thực toàn quốc  Bao gồm lương thực để ăn và lương 

thực làm thức ăn chăn nuôi 

Hat/ng       (kg/n¨m, 
ng) 

Nhu cầu lương thực tính theo đầu người 
một năm 

Tính từ nhu cầu lương thực toàn quốc 
chia cho dân số  

Slthoc (1000tấn) Sản lượng thóc cần sản xuất  Tính từ diện tích và năng suất lúa 

DatNN (1000ha) Đất nông nghiệp tăng do khai hoang Ngoại sinh 

Datthocu (1000ha) Đất thổ cư tâng do dân số tăng Tăng tỉ lệ với GDP công nghiệp 

DatCT (1000ha) Đất canh tác giảm theo xu thế hiện tại Ngoại sinh 

Datlua (1000ha) Đất lúa giảm theo đất canh tác Tỉ lệ thuận với đất canh tác 

DTGT lúa (1000ha) Diện tích gieo trồng lúa giảm theo xu 
thế Ngoại sinh 

Ns lúa (tấn/ha) Năng suất lúa Ngoại sinh 

Sl ngô (1000tấn) Sản lượng ngô tăng theo xu thế  Ngoại sinh 

Dt ngô (1000 ha) Diện tích ngô tăng theo xu thế Ngoại sinh 

Ns ngô (tấn/ha) Năng suất ngô  Tính theo sản lượng chia cho diện tích 
ngô 

GDP DD (tỷ ®/94) Tổng sản phẩm quốc nội các sản phẩm 
nông nghiệp không phải là thóc 

GDP nông nghiệp trừ đi GDP do thóc 
tạo ra 
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Phụ lục 3.3. 

I. Các phương trình của mô hình đa thị trường động 

1. Sản xuất 

Sản xuất lương thực 

Trong mô hình này, các hàm diện tích gieo trồng và gieo trồng cho mỗi loại cây 

trồng sẽ được ước lượng. 

Diện tích gieo trồng 

Mô hình có 5 sản phẩm liên quan đến việc sử dụng đất canh tác là gạo, ngô, sắn, 

khoai lang và nuôi trồng thuỷ sản. Diện tích gieo trồng mỗi loại sản phẩm hàng năm  phụ 

thuộc vào giá sản phẩm đó, giá các sản phẩm cây trồng cạnh tranh, giá phân bón và diện 

tích gieo trồng năm trước của loại cây trồng đó (phương trình 1).  

( ) ( ) ( ) ( )'

, , ', , 1
'

ll ll ltlu

l t l l t l t u l t
l l

AC PD PD PI AC
ρ ρ ρρα −

≠
= × ×∏ × ×                            (1) 

Trong đó: 

AC = diện tích gieo trồng hàng năm (000 ha); PD = giá trong nước (VND/kg); PI  = giá 

phân đạm uree (VND/kg); l, l’ = gạo (r), ngô (m), sắn (s), khoai lang (k), thuỷ sản nuôi 

trồng (a). Chữ cái trong ngoặc là chỉ số sản phẩm; t = chỉ số thời gian; u = uree; ρ = hệ số 

đàn hồi của diện tích;   α = hằng số. 

Năng suất gieo trồng 

Năng suất trung bình hàng năm cho mỗi loại cây trồng phụ thuộc vào giá hàng 

năm của sản phẩm đó, giá phân bón thích hợp cho loại cây trồng đó và vào năng suất năm 

trước đó hoặc xu hướng, tốc độ tăng năng suất hàng năm tuỳ theo loại sản phẩm.. Các hàm 

năng suất được ước lượng duới dạng logarit (phương trình 2-6). 

( ) ( ) ( ), , , , 1
rr ru rt

r t r r t u t r tYC PD PI YC
ε ε ε

β −= × × ×      (2) 

( ) ( ) ,
, , ,

mm mu mt m tgYC
m t m m t u tYC PD PI e

ε ε εβ ×= × × ×      (3) 

( ) ( ) ( ), , , , 1
ss su st

s t s s t u t s tYC PD PI YC
ε ε ε

β −= × × ×      (4) 

( ) ( ), , ,
kk ku kt YEAR

k t l k t u tYC PD PI e
ε ε εβ ×= × × ×      (5) 

( ), ,
aa at YEAR

a t f f tYC PD e
ε εβ ×= × ×       (6) 

Trong đó :  

e = giá trị của đối số logarit tự nhiên (e=2.718282); gYC =  tốc độ tăng năng suất ;  



 441

YEAR = là năm dương lịch; ε = hệ số đàn hồi của năng suất; β = hằng số. 

Sản lượng 

Sản lượng hàng năm là tích của diện tích và năng suất của mỗi loại sản phẩm 

(phương trình 7). Riêng đối với gạo, sản lượng gạo phải được điều chỉnh bởi hệ số chuyển 

từ thóc sang gạo là 0.677 (1 kg thóc tương đương 0.667 kg gạo) 

, , ,*l t l t l tQS AC YC=                                                     (7) 

2. Chăn nuôi 

Phần chăn nuôi sẽ bao gồm các ngành chăn nuôi lợn, bò, gia cầm và đánh bắt hải 

sản.  

Chăn nuôi lợn 

Số đầu lợn lợn nái hàng năm phụ thuộc vào giá thịt lợn và số đầu lợn nái của năm 

trước đó và sự xuất hiện dich bệnh (phương trình 8) 

( ) ( )( ) ( ), 1 ,1* 2 1t p t t sow tSOW PD SOW DIEχ ξ ξ −= + + × × −                              (8) 

Trong đó:   

SOW = số đầu lợn nái (000 con); DIE  = tỉ lệ thiệt hại đàn do dịch bệnh xuất 

hiện;  

ξ = các hệ số ước lượng;   p, b, c, h, f = chỉ số sản phẩm của lợn, bò, gia cầm, 

hải sản và thuỷ sản. 

Số đầu lợn được giết mổ hàng năm sẽ phụ thuộc vào giá thịt lợn, giá sắn, giá ngô, 

số đầu lợn nái năm trước và sự xuất hiện dịch bệnh (phương trình 9). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , 1 ,1pp ps pm psow

p t p p t s t m t t p tAL PD PD PD SOW DIE
η η η ηζ −= × × × × × −      (9)        

Năng suất bình quân đầu lợn phụ thuộc vào giá thịt lợn, giá ngô và xu hướng tăng 

năng suất hàng năm (phương trình 10). 

( ) ( ), , ,
pp pm pt YEAR

p t p p t m tYL PD PD e
θ θ θς ×= × × ×                (10) 

Trong đó:  

YL =  năng suất bình quân năm (kg/con);  η  = hệ số đàn hồi của năng suất. 

Sản lượng thịt lợn hàng năm là tích của số đầu lợn giết mổ và năng suất thịt của 1 

đầu lợn (phương trình 11) 

, , ,*p t p t p tQS AL YL=                                 (11) 

Chăn nuôi gia cầm 
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Số đầu gia cầm phụ thuộc vào giá thịt gà, giá đậu tương, giá thức ăn công nghiệp 

của gà, giá sắn và số đầu gà năm trước đó. và được điều chỉnh bởi tỉ lệ mất đàn  do dịch 

bệnh (phương trình 12). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , 1 ,1cc cd cs ci ct

c t c c t d t s t c t c t c tAL PD PD PD PF AL DIE
η η η η η

ζ −= × × × × × × −

 (12) 

Năng suất gia cầm được giả thiết tăng hàng năm với tốc độ tăng trung bình của các 

năm trước (phương trình 13) và sản lượng thịt gia cầm hàng năm là tích của số đầu gia 

cầm giết thịt và năng suất trung bình (phương trình 14). 

( ), , 1 ,* 1c t c t c tYL YL gYL−= +                                      (13) 

tctctc YLALQS ,,, *=             (14) 

Trong đó:  gYL = tốc độ tăng năng suất gia cầm, biểu thị bằng giá trị tuyệt 

đối. 

Chăn nuôi bò 

Tổng số đầu bò trong năm phụ thuộc vào giá thịt bò và xu hướng tăng hàng năm, 

được điều chỉnh bởi tỉ lệ mất đàn do dịch bênh xuất hiện (phương trình 15). 

( ) ( ), , ,1bb bt YEAR
b t b b t b tAL PD e DIE

η ηξ ×= × × × −                   (15) 

Sự thay đổi đàn bò chỉ liên quan đến số bò được giết mổ làm thực phẩm (phương 

trình 16). 

, , ,b t b t b tALM AL ALF= −                               (16) 

Trong đó:  ALM = số đầu bò được giết mổ; ALF = sô đầu bò dùng làm sức kéo. 

Năng suất thịt trung bình đầu bò được giả thiết tăng hàng năm theo 1 tỉ lệ ổn định 

(phương trình 17). 

, , 1 ,*(1 )b t b t b tYL YL gYL−= +                               (17) 

Sản lượng thịt bò bằng số bò giết mổ nhân với năng suất thịt trung bình đầu bò 

(phương trình 18). 

, , ,*b t b t b tQS ALM YL=     (18) 

Nuôi và đánh bắt thuỷ sản 

Sản lượng đánh bắt hải sản hàng năm chỉ phụ thuộc vào giá cá và sản lượng đánh 

bắt của năm trước (phương trình 19). 

( ) ( ), , , 1
ff ft

h t h f t h tQS PD QS
θ θ

ξ −= × ×                         (19) 



 443

Tổng sản lượng thuỷ sản hàng năm là tổng của sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và 

thuỷ sản đánh bắt (phương trình 20) 

, , ,f t a t h tQS QS QS= +                     (20) 

3. Tiêu dùng của người 

Khối lượng sản phẩm sử dụng làm thức ăn cho con người mỗi năm phụ thuộc vào 

giá của sản phẩm đó, giá các sản phẩm thay thế, thu nhập đầu người và dân số của năm 

đó. 8 sản phẩm trong mô hình chia đều cho 2 nhóm sản phẩm là nhóm lương thực và 

nhóm thực phẩm. Trong mỗi nhóm khối lượng tiêu dùng của mỗi sản phẩm phụ thuộc vào 

giá của tất cả các sản phẩm trong nhóm (phương trình 21-22).  

( ) ( ) ( )'

, , ',
'

ii ii i

i t i i t i t t t
i i

QF PD PD INC POP
ω ω γζ

≠
= × ×∏ × ×  (21) 

( ) ( ) ( )'

, , ',
'

jj jj j

j t j j t j t t t
j j

QF PD PD INC POP
ω ω γζ

≠
= × × ∏ × ×    (22) 

Trong đó:   

QF = lượng tiêu dùng cho người; INC = thu nhập đầu người; POP = dân số ; 

ω = hệ số đàn hồi giá;  γ = hệ số đàn hồi thu nhập;   i,j = chỉ số sản phẩm;   i= r, m, 

s, k ;   j = p, b, c, f. 

II. Sử dụng cho chăn nuôi 
Sử dụng gạo cho chăn nuôi phụ thuộc vào tổng đàn lợn, bò và gia cầm, giá gạo, giá 

sắn, giá khoai lang, giá thịt lợn và giá thịt gà (phương trình 23). Khối lượng ngô sử dụng 

cho chăn nuôi chỉ phụ thuộc vào giá ngô, giá thịt lợn và xu hướng tăng hàng năm (phương 

trình 24). Ngoài sử dụng cho người và mục đích khác, lượng sắn và khoai lang còn lại 

được sử dụng cho chăn nuôi (phương trình 25-26). Khối lượng thuỷ sản dùng cho chăn 

nuôi phụ thuộc vào tổng đàn gia súc gia cầm trong mô hình, giá cá và giá thịt lợn (phương 

trình 27). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

, , , , , , , , ,
r al rprr rs rk rc

r t r p t c t b t r t s t k t p t c tQL AL AL AL PD PD PD PD PD
λ λλ λ λ λ

υ= × + + × × × × ×        (23)   

( ) ( ) ( ), , ,m t m mm m t mp p t mtQL PD PD YEARυ λ λ λ= + × + × + ×  (24) 

, , , ,s t s t s t s t sQL QS QF QE STOCK= − − −  (25) 

, , , ,k t k t k t k t kQL QS QF QE STOCK= − − −          (26) 

( ) ( ),
, , , , , ,( ) ff fpf al

f t f b t p t c t f t p tQL AL AL AL PD PD
λ λλυ= × + + × ×       (27) 
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Trong đó:   

QL = khối lượng sử dụng cho chăn nuôi ; QE = sử dụng sản phẩm cho mục 

đích khác ; 

STOCK = dự trữ ; λ = hệ số hoặc hệ số đàn hồi của sử dụng sản phẩm cho chăn 

nuôi. 

Sử dụng khác  

Sử dụng khác bao gồm dành cho để giống, hao hụt sau thu hoạch và chế biến  

(phương trình 28). 

( ) ( ) ( ), , , ,1 2 3i t i i t i i t i i tQE AC QS QSτ τ τ= × + × + ×                                    (28) 

Trong đó: τ1, τ2 và τ3 lần lượt là các hệ số gắn với để giống, hao hụt và sử 

dụng cho chế biến. 

Tổng tiêu dùng trong nước 

Tổng nhu cầu tiêu dùng trong nước là tổng của tiêu dùng cho người, cho chăn nuôi 

và sử dụng khác (phương trình 29). 

, , , ,z t z t z t z tQD QF QL QE= + +      (29) 

Trong đó z = chỉ số sản phẩm (r, m, s, k, p, b, c, f)     

1. Trao đổi và cân bằng 

Trong mô hình này, có 3 sản phẩm được giả thiết là không tham gia trao đổi 

thương mại với nước ngoài: khoai lang, sắn, thịt bò. Đối với các sản phẩm khác, chênh 

lệch giữa sản xuất và tiêu dùng trong nước được xuất khẩu hoặc phải nhập khẩu (phương 

trình 30). Giả thiết là dự trữ (stock) không thay đổi hàng năm. Các mặt hàng xuất khẩu 

gồm: gạo,  thịt lợn, thuỷ sản. Các mặt hàng nhập khẩu gồm: ngô, thịt gia cầm.  

, , , ,z t z t z t z tEX QS QD Stock= − −            (30) 

2. Giá 

Giá xuất nhập khẩu và giá trong nước 

Việt Nam là nước xuất khẩu lớn gạo trên thị trường thế giới nên giả thiết rằng khối 

lượng gạo xuất khẩu ảnh hưởng lên giá xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, giá xuất khẩu 

gạo của Việt Nam còn phụ thuộc vào giá thế giới  (phương trình 31). 

( ) ( ), , ,
rr rw

r t r r t r tEX PVN PW
δ δ

π= × ×                                             (31) 

Trong đó:  PVN = giá gạo xuất khẩu của Việt nam (USD/kg) ; PW  = giá gạo 

thế giới (USD/kg) ; δ = hệ số đàn hồi của khối lượng xuất khẩu. 
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Đối với các mặt hàng trao đổi thương mại khác, giá xuất nhập khẩu các mặt hàng 

này là giá thế giới, được đưa vào từ bên ngoài. 

Giá xuất, nhập khẩu khẩu (F.O.B) khác giá tiêu dùng trong nước bởi thuế (hoặc trợ 

cấp) xuất, nhập khẩu, chi phí thương mại hoá (bao gồm chi phí giao dịch, vận tải, lãi 

người buôn bán...) được điều chỉnh bởi tỉ giá hối đoái giữa đồng VN và $US. 

Giá trong nước của các mặt hàng xuất khẩu (phương trình 32) 

( )
( )

,
,

, ,1
ex t t

ex t
ex t ex t

PVN E
PD

TAX MKT
×

=
+ +

                                                  (32) 

Giá tiêu dùng trong nước các mặt hàng nhập khẩu (phương trình 33) 

, , , ,(1 )im t im t t im t im tPD PVN E TAX MKT= × × + +                                 (33) 

Trong đó:  TAX = thuế xuất hoặc nhập khẩu (%) 

MKT = hệ số của chi phí thương mại hoá so với giá trong nước (%) 

Khoai lang, sắn và thịt bò không có các hoạt động trao đổi nên giá trong nước do 

quan hệ cung cầu trong nước quyết định (phương trình 34-36). 

tpatatetpatatetpatate stockQDQS ,,, +=       (34) 

tbeeftbeeftbeef stockQDQS ,,, +=                       (35) 

tcasstcasstcass stockQDQS ,,, +=        (36) 

Tỉ giá hối đoái 

Giả thiết là tỉ giá hối đoái giữa đồng việt nam và đô la Mỹ tăng theo tỉ lệ nhất định 

dựa trên tốc độ mất giá (gE) những năm vừa qua (phương trình 37). 

1 *t t tE E gE−=      (37) 

Giá thức ăn chăn nuôi 

Giá thức ăn công nghiệp của gia cầm phụ thuộc vào giá thịt gà giá cá và giá sắn 
(phương trình 38). 

( ) ( ) ( ), , , ,c t c cc c t cs s t cf f tPF PD PD PDδ φ φ φ= + × + × + ×  (38) 

Giá phân bón 

Giá phân trong nước khác giá nhập khẩu (CIF) bởi thuế nhập khẩu và chi phí 
thương mại hoá (phương trình 39). 
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( )
( )

,
,

, ,1
u t t

u t
u t u t

PVN E
PI

TAX MKT
×

=
+ +

     (39) 

4. Thu nhập và dân số 

Y là thu  nhập ròng  của 1 ngành (phương trình 40) 

, , ,* *z t z z t z tY PD QSψ=       (40) 

1 ,(1 ) * k
t pib t i t

i
PIB NY Yµ −= + + ∑         (41) 

Trong đó:   ψ là 1 tỉ lệ không đổi ; NY là thu nhập ngoài mô hình được giả 

thiết tăng ở 1 tỉ lệ cố định hàng năm (à). PIB là tổng thu nhập. 

Thu nhập bình quân đầu người (INC) (phương trình 42) phụ thuộc vào tốc độ tăng 
dân số (phương trình 43). 

t
t

t

PIBINC
POP

=      (42) 

1(1 )t t tPOP POP gPOP−= +     (43) 

Trong đó gPOP là tốc độ tăng dân số hàng năm. Giá trị gPOP được lấy từ kết quả 
mô phỏng của mô hình vĩ mô trong giai đoạn 2002-2020. 

5. Nguồn số liệu 

Phần lớn các số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này lấy từ số liệu thống kê từ 
năm 1986 đến 2002 và được lấy từ nguồn của Tổng cục thống kê Việt nam, Uỷ ban vật giá 
chính phủ, Tổ chức Nông Lương thê giới (FAO). Năm 2002 là năm gần nhất có đủ các số 
liệu yêu cầu của mô hình nên đã được chọn làm năm cơ sở của mô hình.  
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